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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

 

 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(641) Số đơn có liên quan về phát lý 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 43546 
(21) 1-2013-02814 (51) 7 F16G 5/16 

(22) 27.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2012/083890      27.12.2012 (87) WO2014/102967 A1 03.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Shigeru KANEHARA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phát hiện trạng thái biến dạng của chi tiết kim loại 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu phát hiện trạng thái biến dạng của chi tiết kim loại, trong đó 
các chi tiết kim loại (13) được bố trí tiếp xúc với nhau theo đường thẳng thông qua cạnh 
lắc (21) và được sắp xếp theo hình cung để tạo thành dãy chi tiết kim loại (13'), nguồn 
chiếu sáng (33) được bố trí ở phía trong theo hướng kính hoặc phía ngoài theo hướng 
kính của đường hình cung của dãy chi tiết kim loại (13'), và trạng thái biến dạng của chi 
tiết kim loại (13) được xác định bằng cách quan sát ánh sáng đi qua mà phát ra từ nguồn 
chiếu sáng (33) và đi qua khe hở 
giữa các chi tiết kim loại liền kề 
(13), do vậy các biến dạng nhỏ 
trong chi tiết kim loại (13) có thể 
được phát hiện một cách chắc 
chắn. Hơn nữa, cho dù có cố gắng 
quan sát ánh sáng đi qua mà đã đi 
qua khe hở được tạo ra giữa các 
phần nằm tiếp xúc với nhau theo 
bề mặt thì tùy thuộc vào góc quan 
sát mà việc quan sát này có thể 
không thực hiện được do ánh sáng 
đi qua bị chắn, song nếu quan sát 
ánh sáng đi qua mà đi qua khe hở 
được tạo ra giữa các cạnh lắc (21), 
vốn tiếp xúc theo đường thẳng với 
các chi tiết kim loại liền kề (13) 
khiến cho ánh sáng đi qua khó có 
thể bị chắn, nhờ đó nâng cao độ 
chính xác của việc phát hiện. 
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(11) 43547 
(21) 1-2013-03944 (51) 7 F16K  7/06 

(22) 31.10.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2012/078145         31.10.2012 (87) WO2014/068696 08.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2013 
(71) OHKI-INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

1-4-17 Kami, Kounosu-shi, Saitama 365-0078, Japan 
(72) OHKI, Akihito (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Van kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van kẹp có kết cấu đơn giản và có thể khóa chất lỏng. Rôto (120) 
được bố trí quay được trong phần bên trong của buồng van thứ nhất (100) và buồng van 

thứ hai (110). ống (150) được làm bằng cao su silicon có cả hai đầu được bắt chặt vào 

mặt bích (104) và mặt bích (114). ở phía ngoài của ống (150), cặp cần kẹp (160) được 
lắp theo cách xoay được và được ép bởi đỉnh cam thứ nhất (124) nhờ chuyển động quay 
của rôto (120) và kẹp chặt ống (150) để đóng kín đường dẫn. 
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(11) 43548 
(21) 1-2013-03972 (51) 7 A61K  31/519,  35/00 

(22) 03.05.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2012/036405   03.05.2012 (87) WO2012/158362 A1 22.11.2012 
(30) 61/486,697        16.05.2011   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2014 
(71) GENZYME CORPORATION  (US) 

500 Kendall Street Cambridge, MA 02142, United States of America 
(72) JOSEPH, Alexandra (US), RICHARDS, Susan (US), RUZEK, Melanie (US), 

GARMAN, Richard (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Methotrexat giúp tăng hiệu quả của trị liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến methotrexat làm giảm các phản ứng miễn dịch không mong muốn, 
chẳng hạn như các phản ứng kháng thể kháng thuốc (ADA) và các phản ứng miễn dịch 
qua trung gian tế bào T-và/hoặc B khác. 
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(11) 43549 
(21) 1-2014-00049 (51) 7 C02F  1/00,  1/72,  1/50,  1/76,  1/78 

(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2012/076170   19.12.2012 (87) WO2014/094844 A1 26.06.2014 
(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.  (NL) 

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, Curacao, the Netherlands 
(72) FISCHMANN, Fernando Benjamin (CL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp kiểm soát các đặc tính vi sinh vật của một phần 

nước trong khối nước lớn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát các đặc tính vi sinh vật của một phần nước 

trong khối nước lớn bằng cách xử lý vùng này bằng các tác nhân hóa học, theo nhiệt độ 
của nước, độ mặn của nó, khả năng pha loãng của nó và độ khuếch tán của hóa chất 
trong khối nước lớn. 
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(11) 43550 
(21) 1-2014-00351 (51) 7 C12P  17/04, A61K  8/49, A61Q  

19/02, C07D  307/92, C12R  1/85 
(22) 29.07.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/070518       29.07.2013 (87) WO2014/080666 A1 30.05.2014 
(30) 2012-257994       26.11.2012   JP 
(71) SHALOM CO., LTD.  (JP) 

3041-6, Aza tachizawa, Shibokusa, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, 401-
0511, Japan 

(72) KON Tatsuhiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất điterpen, chất làm trắng da chứa hợp chất điterpen 

và phương pháp sản xuất hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất điterpen có công thức (VII). Hợp chất này có tác dụng 

làm trắng da. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất làm trắng da chứa hợp chất 
điterpen và phương pháp sản xuất hợp chất này. 
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(11) 43551 
(21) 1-2014-00614 (51) 7 B60B  5/02,  5/00,  21/02,  21/00 

(22) 23.10.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2012/083376    23.10.2012 (87) WO2014/063307 01.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2014 
(71) FULL TECH COMPOSITE MANUFACTURING COMPANY  (CN) 

No. 52, Qianjin 3rd Road, Tanzhou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 
China 

(72) HSU, Joseph (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vành bánh xe làm từ vật liệu composit cốt sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vành bánh xe làm từ vật liệu composit cốt sợi bao gồm nhiều thanh 
khung cong, mỗi thanh khung cong bao gồm thân bọt xốp được làm từ vật liệu bọt xốp 
và lớp phủ composit cốt sợi được làm từ vật liệu composit cốt sợi và bao quanh thân bọt 
xốp, các thanh khung cong được liên kết với nhau nhờ các phần bề mặt nối của các lớp 
phủ composit cốt sợi của chúng để tạo ra vành bánh xe tròn, các phần bề mặt nối của 
mỗi trong số hai thanh khung cong liền kề tạo thành mặt hỗ trợ đóng vai trò như gờ hỗ 
trợ để hỗ trợ vành bánh xe. Do đó, vành bánh xe composit cốt sợi có đặc tính là trọng 
lượng nhẹ và khó gãy. 
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(11) 43552 
(21) 1-2014-00653 (51) 7 H01Q  13/10 

(22) 27.02.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 14115, Israel 
(72) Jongmin (Ian) NA (KR), Eungyu (Charlie) BAE (KR), Taihong (Terry) KIM (KR), 

Matti MARTISKAINEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Bộ anten đa tiếp sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ anten đa tiếp sóng bao gồm: thành phần tiếp mát nằm trong một 
mặt phẳng; thành phần anten thứ nhất ghép nối với thành phần tiếp mát nêu trên và có 
hình chiếu trên mặt phẳng đã nêu; phần tiếp sóng thứ nhất cấp tín hiệu cho thành phần 
anten thứ nhất; thành phần anten thứ hai ghép nối với thành phần tiếp mát đã nêu và có 
hình chiếu trên mặt phẳng đã nêu, hình chiếu của thành phần anten thứ hai ít nhất được 
bao phủ bởi hình chiếu của thành phần anten thứ nhất; và phần tiếp sóng thứ hai cấp tín 
hiệu cho thành phần anten thứ hai. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
16 

(11) 43553 
(21) 1-2014-00744 (51) 7 B28C 5/42 

(22) 07.03.2014 (43) 25.09.2015 
(75) Châu Văn Dưỡng  (VN) 

533, quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
(54) Máy trộn bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy dùng để trộn bê tông để làm tăng năng suất, giảm nhân công 
và di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình, máy trộn bê tông theo sáng chế bao gồm động 
cơ điêzen (1) được đặt trước đầu xe, hệ thống dẫn động bằng  trục các đăng (2) đến hộp 
số. Hộp số của bồn trộn (3) và hộp số của xe (4), bồn trộn bê tông (5), phễu nhập liệu 
(6) và phễu xuất liệu (7) được đặt đúng vị trí theo bồn trộn bê tông (5), tất cả được đặt 
trên thân xe (8), khác biệt ở chỗ, bồn trộn bê tông (5) có thể tích 1 m3 với khả năng xuất 
liệu tự động được đặt trên xe (8), nhờ vậy, máy trộn có thể nhập, xuất liệu nhanh và di 
chuyển được trên mọi địa hình. 
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(11) 43554 
(21) 1-2014-00756 (51) 7 A43D 25/00 

(22) 07.03.2014 (43) 25.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton Oregon, USA 97005-645, United States of America 
(72) YongSeon Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ gá gia công từ tính tự căn chỉnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ gá gia công từ tính tự căn chỉnh có các phần tử từ tính hỗ trợ cho 
việc tự căn chỉnh của các phần của đồ gá. Các phần tử từ tính được cố định vào các vị trí 
khác nhau của đồ gá sao cho việc căn chỉnh các phần tử từ tính bằng lực hút từ tính làm 
cho các phần của đồ gá được đặt vào trong trạng thái được liên kết và được căn chỉnh 
bằng từ tính. Vì vậy, các vị trí khác nhau của đồ gá có thể được liên kết và được căn 
chỉnh bằng từ tính trong các quy trình gia công khác nhau cần thực hiện trên vật phẩm 
được giữ bằng đồ gá này. Vật phẩm có thể được giữ cùng với phần thứ nhất của đồ gá 
khi các vị trí khác nhau của đồ gá được thay thế tùy thuộc vào quy trình gia công cần 
thực hiện. Theo một khía cạnh, kết cấu hình học của các phần tử từ tính hỗ trợ thêm cho 
việc tự căn chỉnh. Ngoài ra, dạng từ trường của các phần tử từ tính cũng hỗ trợ cho việc 
tự căn chỉnh. 
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(11) 43555 
(21) 1-2014-00782 (51) 7 B22C 3/00 

(22) 12.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2014 
(75) Đỗ Bá Thủy  (VN) 

7/8 Đường số 6, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Sơn khuôn đúc dùng trong ngành luyện kim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sơn khuôn đúc dùng trong ngành luyện kim bao gồm các thành 

phần sau: bột cao nhôm 68%, bột sa mốt 9,8%, bột magiê oxit 2%, bột phát nhiệt 2,5%, 
keo chịu nhiệt tổng hợp 2,5%, dung môi 6%, và cồn 9,2% (tính theo % tổng khối lượng 
sơn). Sơn khuôn đúc theo sáng chế tạo ra lớp màng cháy dễ bong ra khi lấy sản phẩm 
đúc ra khỏi khuôn và làm tăng độ nhẵn bóng của sản phẩm đúc. 
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(11) 43556 
(21) 1-2014-00791 (51) 7 B65F 1/00 

(22) 12.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2014 
(71) Trung tâm phát triển công nghệ cao - Viện hàn lâm khoa học 

và công nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Văn Hà (VN) 
(54) Thùng đựng rác có hai ngăn 

  (57)     Sáng chế đề xuất thùng đựng rác có hai ngăn thuận tiện cho việc phân loại rác, dễ dàng 
sử dụng. Thùng đựng rác này bao gồm vỏ thùng (1A), nắp đậy (1B) và hai ngăn (1a và 
1b), mỗi ngăn này có đáy được lắp bản lề (1c, 1d) vào một cạnh bên (3), cạnh đối nhau 
với cạnh lắp bản lề của đáy có chốt (®) để lắp vào khóa (m), nhờ đó đáy dễ dàng được 
mở để đổ rác qua đáy. 
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(11) 43557 
(21) 1-2014-00826 (51) 7 C02F  3/00,  3/006,  3/02 

(22) 14.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2014 
(71) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông thôn  (VN)

Số 3C, ngõ 255/3, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Trần Đức Dũng (VN), Lê Thành Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải (1) bao gồm: khoang xử lý bằng vi sinh vật 
(21), (22) được bố trí một hay nhiều ống dẫn nước thải (23), dẫn bùn chứa vi sinh vật 
vào, một lỗ mở với một cổng thăm (6), tại đáy khoang có các đĩa phân phối khí (24); 
khoang lọc (3) có các màng lọc (31) nổi lơ lửng giữa khoang và được nối với khoang 
chứa bùn qua một ống nối với một van đóng mở (33); và khoang chứa bùn (4) có một 
máy bơm (41) và hệ thống ống dẫn (42) cho phép bơm bùn lắng trở lại khoang xử lý 
bằng vi sinh vật (21), (22). 
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(11) 43558 
(21) 1-2014-00839 (51) 7 A43C 15/00 

(22) 17.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2014 
(75) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135 tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(54) Giầy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giầy bao gồm khung thứ nhất (1), khung thứ hai (2) và khung thứ 
(3). Trong đó, khung thứ nhất (1) được liên kết với khung thứ hai (2) thông qua chốt (7) 
và lò xo (5), khung thứ ba (3) được liên kết với khung thứ hai (2) thông qua chốt (10). 
Lò xo (8) được bố trí giữa khung thứ nhất (1) và khung thứ hai (2) với đầu trên và đầu 
dưới của lò xo (8) lần lượt được nối với khung thứ nhất (1) và khung thứ hai (2). Khung 
thứ ba (3) bao gồm ba miếng đế mềm (12) đàn hồi có tác dụng như miếng nhíp đàn hồi 
khi phối hơp với lò xo (5) và lò xo (8). Khung thứ nhất (1), khung thứ hai (2) và khung 
thứ ba (3) được liên kết với nhau như trên tạo thành một khung đỡ đàn hồi có dạng hình 
chữ Z khí nhìn từ phía bên được bố trí bên dưới đế giầy thể thao giúp cho người sử dụng 
thực hiện được những bước nhảy cao và xa hơn.  
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(11) 43559 
(21) 1-2014-00873 (51) 7 A01B 35/00 

(22) 19.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2014 
(75) Lê Thành Quyết  (VN) 

22 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy đào công sự cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đào công sự cầm tay bao gồm một khung đỡ được làm thích 
ứng để gắn động cơ dẫn động làm quay trục truyền động, trong đó bánh răng côn của 
trục truyền động ăn khớp làm hai bánh răng vòng quay ngược chiều, một bánh răng 
vòng lớn mà trục của nó cũng là trục quay của cơ cấu đào đất có tay đòn và lưỡi đào, 
một bánh răng vòng nhỏ mà trục của nó cũng là trục làm quay bánh răng thẳng mà bánh 
răng thẳng này ăn khớp làm bánh răng thẳng kia quay ngược chiều, mà trục của bánh 
răng thẳng này cũng là trục quay của cơ cấu đĩa cắt có mâm quay và lưỡi cắt, đồng thời 
một bánh răng côn và một bánh răng thẳng của trục truyền động cùng tác động vào hai 
bánh răng của cơ cấu máy khoan búa xoay làm mũi khoan vừa khoan xoay vừa va đập 
phá hủy vật liệu rắn và đất đá. 
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(11) 43560 
(21) 1-2014-00881 (51) 7 F23G 7/06, C07C 63/26 

(22) 19.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2014 
(75) Nguyễn Thành Công  (VN) 

Khu 1, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định 
(54) Quy trình xử lý khí thải từ lò đốt rác thải sinh hoạt 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xử lý khí thải lò đốt rác thải sinh hoạt; quy trình xử lý khí 
thải gồm 05 bước xử lý khí thải được đi qua bình lắng thiết kế theo kỹ thuật xiclon lắng 
bụi có trong khí thải; khí thải tiếp theo được đi qua bình có gắn thiết bị phun dung dịch 
hấp phụ khí có hại; khí thải tiếp theo được đi qua bình có màng ngăn nước và làm giảm 
nhiệt độ khí thải; khí thải đi tiếp qua bình có chứa lớp sơ của quả dừa dày khoảng 1m 
khí thải tại đây được hấp phụ một phần các chất độc hại và gây mùi khó chịu; khí thải 
tiếp tục được đi qua bình chứa than hoạt tính có tác dụng hấp phụ các khí độc hại còn lại 
từ đây khí thải thoát vào môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà nước quy định. 
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(11) 43561 
(21) 1-2014-00897 (51) 7 C21C  7/10 

(22) 20.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NABESHIMA, Seiji (JP), YAMAGISHI, Masafumi (JP), SAKURAI, Eiji (JP), 

MURAI, Takeshi  (JP), TSUTSUMI, Koichi (JP), MIKI, Yuji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xác định thời điểm kết thúc việc xử lý khử 

cacbon và hệ thống khử khí chân không Ruhrstahl-Heraeus 
dùng cho phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định thời điểm kết thúc việc xử lý khử cacbon 
trên thép nóng chảy bằng cách sử dụng bộ tiết lưu chân không RH (Ruhstahl- Heraeus). 
Phương pháp này bao gồm các bước tính nồng độ cacbon được ước tính [%C] trong thép 
nóng chảy trong khi xử lý khử cacbon dựa trên dữ liệu vận hành khi xử lý khử cacbon, 
hệ số hiệu chỉnh A thu được từ các ghi chép trước đó về nồng độ cacbon trong thép nóng 
chảy được duy trì trong khi xử lý cacbon trước đó, và hệ số hiệu chỉnh B thu được từ ít 
nhất một trong số các nồng độ mangan [%Mn], nồng độ phospho [%P], và nồng độ lưu 
huỳnh [%S] trong thép nóng chảy chưa được đưa vào xử lý khử cacbon; và kết thúc việc 
xử lý khử cacbon tại một điểm kịp lúc khi nồng độ cacbon được ước tính [%C] đạt đến 
trị số đích. 
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(11) 43562 
(21) 1-2014-00907 (51) 7 F02M 7/00 

(22) 21.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2014 
(75) Tạ Tuấn Minh  (VN) 

Tổ 1, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 
(54) Cơ cấu gia tốc nhiên liệu cho động cơ xăng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu gia tốc nhiên liệu cho động cơ xăng bao gồm: lò xo hình 
nón (1) được bố trí sau bộ chế hòa khí; van tiết lưu vận hành tuyến tính bằng áp suất dao 
động trong ống hút của động cơ gồm vùng rỗng tích áp hình trụ, đường ống thông khí 
(2) ở đầu dưới đáy van, nắp khóa, đường ống thông với nhau (4) trong nắp van, đường 
ống truyền dẫn xuống đáy van (5) bên hông nắp van, pittông (6) bên trong van, lò xo (7) 
dưới pittông, ti hình trụ (8) và ti hình nón (9). 
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(11) 43563 
(21) 1-2014-01012 (51) 7 F01N  
(22) 28.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2014 
(75) 1. Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phan Đăng Đạo  (VN) 
135A Văn Cao, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(54) Thiết bị xử lý khí thải cho động cơ đốt trong 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý khí thải dùng cho động cơ đốt trong nhằm mục đích 

tăng khả năng giảm nhiệt; khử được chất thải ô nhiễm mà không cần sử dụng nước hoặc 
các dung dịch khác trong ống xả. Thiết bị xử lý khí thải theo sáng chế bao gồm: bộ phận 
lọc, bộ phận két chứa (10), trong đó bộ phận lọc bao gồm các khoang chứa được nối 
thông với nhau qua các ống thông và có các vách ngăn bên trong bộ phận lọc; các ống 
thông nói trên được bố trí zigzac với nhau và nối khoang thứ nhất (1) với khoang thứ tư 
(4) hoặc với khoang thứ năm (5) hoặc với khoang thứ sáu (6); ở phía trước khoang thứ 
nhất (1) có khoang xử lý (a), bên trong khoang xử lý (a) có vách va đập (a1) và vách 
cách nhiệt (a2) được dùng để tăng nhiệt độ ở khoang xử lý (a) nhằm mục đích khử HC 
và CO có trong khí thải, đồng thời làm tăng độ chênh lệch nhiệt độ giữa khoang xử lý 
(a) với các khoang ở gần cuối ống xả, làm giảm nhiệt và giữ lại bụi bẩn của khí thải. 
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(11) 43564 
(21) 1-2014-01763 (51) 7 H01B 1/00 

(22) 30.05.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2014 
(75) Lại Minh Chức  (VN) 

Số nhà (33), 35 ngõ 53, phố Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng. 

(54) Tổ hợp thiết bị tự động phân loại rác thải rắn theo kiểu mô 
đun 

  (57)     Tổ hợp thiết bị tự động phân loại rác thải rắn theo kiểu mô đun bao gồm: các thiết bị 
thành phần có ký hiệu cùng tên với vị trí lắp đặt bao gồm mười hai thiết bị cơ khí có ký 
hiệu cùng tên với vị trí lắp đặt từ (1) đến (12), và bốn bẫy khí động (B1), (B2), (B3), 
(B4), hai bẫy trọng lực (A1), (A2) và ba bẫy phản lực đàn hồi (C1), (C2), (C3). Các 
dòng di chuyển của các nhóm vật chất ký hiệu từ (a), (b), (c), (g), (h), (i), (j), (k), (l), 
(m). Hai trung tâm điều khiển lập trình kỹ thuật số (PLC) và trung tâm giám sát hình 
ảnh kỹ thuật số (CMR). Tất cả các thiết bị được tích hợp trong ba mô đun lắp ghép 
(CTN 1), (CTN 2), (CTN 3). 
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(11) 43565 
(21) 1-2014-01865 (51) 7 A43B  013 

(22) 06.06.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 103110569 20.03.2014   TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2014 
(71) CHERNG TAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 88, Zhongshan s. Rd., Luzhu dist., Kaohsiung city 821, Taiwan 
(72) Wang, Shen Yi (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp xử lý bám dính dùng cho giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý bám dính dùng cho giày bao gồm các bước xử 
lý bề mặt (1), phun bột keo nóng chảy (2), làm tan chảy bột keo nóng chảy (3) và cán 
mỏng (4). Trong đó, bước xử lý bề mặt (1) có thể là xử lý plasma chân không hoặc bắn 
phá bằng ion. Bước phun bột keo nóng chảy (2) có thể sử dụng phương pháp phun tĩnh 
điện. Do đó, phương pháp bám dính khô toàn bộ hoặc một phần được đề xuất cho đế 
giày bên ngoài và đế giày giữa. Dung môi hữu cơ có hại được sử dụng trong tình trạng 
kỹ thuật của sáng chế có thể được thay thế hoàn toàn, do đó đạt được môi trường làm 
việc an toàn để sản xuất giày. 
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(11) 43566 
(21) 1-2014-02502 (51) 7 C02F  3/00,  3/28,  3/30,  1/00,  9/00 

(22) 25.07.2014 (43) 25.09.2015 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp xử lý nước bị ô nhiễm thành nước sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước bị ô nhiễm thành nước sạch, trong đó 
phương pháp này bao gồm bước oxy hóa các chất ô nhiễm bằng các chất oxy hóa O3, 
H2O2, KMnO4 dưới áp suất lớn hơn 1 atmotphe, tăng pH của nước lên 8 đến 14 bằng 
NaOH, Ca(OH)2, bổ sung muối nhôm Al2(SO4)3 cùng với chất tạo màng PAC (Poly 
Aluminium Chloride) để tạo kết tủa, tách lọc và thu hồi các kết tủa của các ion kim loại 
ra khỏi nước để thu được nước sạch. 
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(11) 43567 
(21) 1-2014-02617 (51) 7 G01C  21/34 

(22) 04.08.2014 (43) 25.09.2015 
(30) HK14102851.8 21.03.2014    HK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2014 
(71) FRUIT INNOVATIONS LIMITED  (HK) 

22/F., Lucky Plaza, 315 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong 
(72) Kin Siu NG (HK) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp thông tin dẫn đường 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp cung cấp thông tin dẫn đường bao gồm các 
bước: dò mục tiêu lân cận với vị trí tham chiếu, truyền vị trí tham chiếu đến mục tiêu 
lân cận, trong đó vị trí tham chiếu được bố trí để xử lý nhằm tìm ra vị trí của mục tiêu 
lân cận, và truyền thông tin hướng dẫn đến mục tiêu lân cận, mà thông tin hướng dẫn là 
có sẵn đối với vị trí tham chiếu. 
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(11) 43568 
(21) 1-2014-03238 (51) 7 B62K  25/08, F16F  9/32 

(22) 26.09.2014 (43) 25.09.2015 
(30) JP2014-038752 28.02.2014   JP 

JP2014-052216 14.03.2014   JP 
(71) SHOWA CORPORATION  (JP) 

1-14-1, Fujiwara-cho, Gyoda-shi, Saitama 361-8506 Japan 
(72) Hideaki TAKAHASHI  (JP), Hirokatsu KAMEDA  (JP), Kimitoshi SATO  (JP), 

Masato TANIGUCHl  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Càng trước kiểu thẳng đứng và cơ cấu treo bánh xe có càng 

trước này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến càng trước kiểu thẳng đứng, trong đó ống trong được đỡ để trượt 

được thẳng đứng bởi các bạc dẫn hướng lắp vào phía trên và phía dưới chu vi trong của 
ống ngoài, dầu được bịt kín bên trong ống ngoài và ống trong để tạo ra ngăn chứa không 
khí ở phần trên trong ống trong, cơ cấu tạo lực giảm chấn được tạo ra lực giảm chấn bởi 
sức cản dòng chảy của dầu kết hợp với độ giãn và nén của ống ngoài và ống trong, và lỗ 
bên khiến cho khe hở hình khuyên này được tạo ra bởi ống ngoài, ống trong, và các bạc 
dẫn hướng ở các phía trên và dưới nối thông với phần trong ống trong được tạo ra trong 
thành bên của ống trong. 
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(11) 43569 
(21) 1-2014-03477 (51) 7 H01M  2/16,  10/05 

(22) 01.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2013/009824    01.11.2013 (87) WO2014/092334 19.06.2014 
(30) 10-2012-0142940         10.12.2012    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2014 
(71) SAMSUNG TOTAL PETROCHEMICALS CO., LTD.  (KR) 

103, Dokgot2-ro, Daesan-eup, Seosan-si, Chungcheongnam-do, 356-711, Republic of 
Korea 

(72) YOO, Ji Na  (KR), HYUN, Jae Yong (KR), LEE, Do Hoon (KR), CHOI, Chang Hyun 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Tấm cách điện xốp có lớp phủ phức hợp hữu cơ/vô cơ nền nước, 

phương pháp sản xuất tấm cách điện này và thiết bị điện hóa 
sử dụng tấm cách điện này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm cách điện được sử dụng trong thiết bị điện hóa, và cụ thể hơn 
là đề cập đến tấm cách điện xốp thu được bằng cách phủ lớp phủ phức hợp hữu cơ/vô cơ 
lên nền xốp, phương pháp sản xuất tấm cách điện, và thiết bị điện hóa sử dụng tấm cách 
điện này. 
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(11) 43570 
(21) 1-2014-03672 (51) 7 A61K  39/02,  39/12,  39/295 

(22) 03.04.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/035083   03.04.2013 (87) WO2013/152081 10.10.2013 
(30) 61/620,165        04.04.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2014 
(71) ZOETIS LLC  (US) 

100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932, United States of America 
(72) Jeffrey E. GALVIN (US), Gregory P. NITZEL (US), John Keith GARRETT (US), 

James R. KULAWIK II (US), Tracy L. RICKER (US), Megan Marie SMUTZER (IN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm miễn dịch chứa phần hòa tan của chế phẩm tế bào 

Mycoplasma hyopneumoniae toàn phần, phương pháp bào chế 
và kit chứa chế phẩm miễn dịch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm miễn dịch chứa phần hòa tan của chế phẩm tế bào 
Mycoplasma hyopneumoniae toàn phần. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 

pháp bào chế và kit chứa chế phẩm miễn dịch này. 
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(11) 43571 
(21) 1-2014-03715 (51) 7 A47J  37/07 

(22) 06.02.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/DE2013/200004    06.02.2013 (87) WO2014/094745 26.06.2014 
(30) 10 2012 223 852.2         19.12.2012    DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2014 
(71) LOTUSGRILL GMBH  (DE) 

Rheingânheimer Weg 3-5, 67117 Limburgerhof, Germany 
(72) OHLER, Hans (DE), PAAKKANEN, Harri (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lò nướng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò nướng có vỏ, trong đó chậu đỡ được bố trí cách đều các mặt bên 
trong vỏ, khoang chứa than củi được bố trí đứng bên trong chậu đỡ, vỉ nướng được đặt 
bên trên khoang chứa than và phương tiện cấp không khí để tạo ra dòng không khí từ 
phía dưới chậu đỡ dẫn vào khoang chứa than, khác biệt ở chỗ, khoang chứa than được 
tạo ra gần như có dạng hình trụ, có nắp đậy có thể tháo rời và được đục lỗ trên bề mặt. 
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(11) 43572 
(21) 1-2014-03761 (51) 7 F22D  1/02,  1/12 

(22) 27.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/082334    27.08.2013 (87) WO2014/079247 30.05.2014 

(30) 201210470096.9         20.11.2012     CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO., LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning Road, Min Hang, Shanghai 200245, China. 
(72) YAO, Danhua (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị hâm nước nồi hơi tiện ích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hâm nước nồi hơi tiện ích bao gồm ống nước cấp vào (4), 
đầu cửa vào (1), bề mặt truyền nhiệt (2), đầu cửa ra (3) và ống dẫn cửa ra (8). Khí cháy 

chảy bên ngoài bề mặt truyền nhiệt để gia nhiệt nước cấp vào. ống dẫn chuyển hướng 
thứ nhất (5) được sắp xếp giữa ống nước cấp vào (4) và ống dẫn cửa ra (8) để kết nối các 
ống dẫn, và bộ điều chỉnh nhiệt độ ống dẫn chuyển hướng (9) được bố trí trên ống dẫn 
chuyển hướng thứ nhất (5). 
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(11) 43573 
(21) 1-2014-03871 (51) 7 D06M  11/61, D06B  7/00 

(22) 20.11.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 10-2014-0034235   24.03.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) KOREA HIGH TECH TEXTILE RESEARCH INSTITUTE (Đăng ký kinh 

doanh số: 127-82-21664, Đăng ký Công ty số: 280271-0004580)  (KR) 
170, Geomjun-gil, Nam-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, 482-871, Republic of 
KOREA 

(72) LEE, In Yeol (KR), SEO, Young Ho (KR), HWANG, Chang Soon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xử lý vải dệt kim sử dụng amoniac dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý vải dệt kim bằng cách sử dụng amoniac dạng 
lỏng, phương pháp này bao gồm các bước: xử lý sơ bộ vải dệt kim; đặt vải dệt kim đã 
được xử lý sơ bộ vào cơ cấu xử lý amoniac dạng lỏng để vải được xử lý bằng amoniac 
dạng lỏng; cho vải đã được xử lý amoniac dạng lỏng qua nhiều trục lăn gia nhiệt để làm 
bay hơi amoniac; đưa vải vào trong cơ cấu rửa để loại bỏ amoniac còn sót lại; và cho vải 
đi qua cơ cấu nén do vậy mà vải được loại nước. 
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(11) 43574 
(21) 1-2014-03955 (51) 7 B66C  19/00, B65G  67/60 

(22) 02.05.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CL2013/000027    02.05.2013 (87) WO2013/163774 07.11.2013 
(30) 201201183         04.05.2012    CL 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2014 
(71) GUILLERMO BOBENRIETH GIGLIO  (CL) 

Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1804 Las Condes Santiago, 7561127 Chile 
(72) GUILLERMO BOBENRIETH GIGLIO (CL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống bốc dỡ trong quá trình vận hành cảng biển và quy 

trình di dời, sắp xếp và đặt lại các nắp hầm hàng tàu thủy của 
hệ thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống (1) bốc dỡ trong quá trình vận hành cảng biển và quy 
trình di dời, sắp xếp và đặt lại các nắp hầm hàng tàu thủy. Trong đó hệ thống (1) này có 
thiết bị để giữ nắp hầm hàng (11) của tàu hàng, gồm có: cẩu trục bốc dỡ (22); và giá đỡ 
được lắp trong thân cẩu trục để giữ và xếp nắp hầm hàng (11). Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp để tháo dỡ, xếp và lắp lại nắp hầm hàng trong hệ thống (1) để bốc dỡ trong 
cầu cảng có thiết bị để giữ nắp hầm hàng (11) của tầu thủy gồm có: i) hệ thống (1); ii) 
bước tháo dỡ nắp hầm hàng (11) và di chuyển nắp hầm hàng có sử dụng bàn quay (9) 
của cẩu trục; iii) dịch chuyển nắp hầm hàng (11) và đặt nó trên giá đỡ được lắp trong 
thân của cẩu trục; và iv) hồi chuyển nắp hầm hàng (11) lắp lại tàu: dịch chuyển nắp hầm 
hàng (11) từ giá đỡ tới tàu, ngay khi thao tác bốc và/hoặc dỡ được hoàn tất. 
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(11) 43575 
(21) 1-2014-03967 (51) 7 H01M  4/04, F26B  15/00, H01M  

4/20,  4/21 
(22) 03.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2012/081286        03.12.2012 (87) WO2014/087473 12.06.2014 
(71) SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 1040044, Japan 
(72) TAKEUCHI Hisaki (JP), TAMANO Takahiro (JP), OHNO Shuhei (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp sấy khô điện cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy khô điện cực có thể sấy khô đủ điện cực ngay cả khi 
nếu nhiệt độ trong lò sấy khô chưa được tăng đến nhiệt độ cao. Thiết bị gồm cơ cấu vận 
chuyển (3) được tạo kết cấu để vận chuyển điện cực (5), và bộ phận sấy khô (7) gồm lỗ 
xả không khí nóng (7a). Bộ phận sấy khô (7) thổi không khí nóng từ lỗ xả không khí 
nóng (7a) lên điện cực (5) có cực góp dòng điện được phết bằng vật liệu hoạt hóa dạng 
hồ, sao cho không khí nóng thổi dọc theo cả hai bề mặt của điện cực (5) để sấy khô vật 
liệu hoạt hóa dạng hồ. Cơ cấu vận chuyển (3) khiến điện cực (5) di chuyển tương đối với 
lỗ xả không khí nóng (7a) bằng cách di chuyển ít nhất một trong số lỗ xả không khí 
nóng (7a) và điện cực (5) để làm di chuyển điện cực (5) tới gần và ra xa lỗ xả không khí 
nóng (7a). 
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(11) 43576 
(21) 1-2014-03970 (51) 7 F16D  65/12 

(22) 27.11.2014 (43) 25.09.2015 
(30) JP2014-056932 19.03.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Masakazu OZAWA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa, trong đó ống có gờ trước và gờ sau. Gờ trước được 
lắp vào xi lanh. Gờ sau được lắp vào thân van tiết lưu. Chi tiết lắp thứ nhất lắp xi lanh và 
gờ trước với nhau. Trên hình chiếu bằng của xe, ít nhất một phần của thân van tiết lưu 

được chồng lên hộp trục khuỷu. Thân van tiết lưu có phần nối được nối vào gờ sau. ít 
nhất một trong số phần nối và gờ sau có rãnh hoặc kênh để dẫn không khí nạp. Trên 
hình chiếu cạnh của xe, gờ sau chồng lên đoạn kéo dài hoặc ngoại suy của chi tiết lắp 
thứ nhất kéo dài theo chiều dọc trục của chi tiết lắp thứ nhất. Khi nhìn dọc theo hướng 
trục của chi tiết lắp thứ nhất, thì gờ sau không chồng lên chi tiết lắp thứ nhất. 
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(11) 43577 
(21) 1-2014-04013 (51) 7 F21V  29/00 

(22) 01.12.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 102222706 03.12.2013   TW 
(75) YU-SYUAN CHEN  (TW) 

No. 481, Zhongzheng 1st Rd., Yingge Dist., New Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Đèn đi-ốt phát quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn đi-ốt phát quang (LED) gồm thân dẫn nhiệt mô-đun nguồn 
sáng và bộ phận chụp ánh sáng xuyên qua được. Thân dẫn nhiệt được tạo thành với tấm 
ngăn dẫn nhiệt phân chia phần trong thân dẫn nhiệt tạo thành không gian lắp ráp có rãnh 
ở một đầu của thân dẫn nhiệt. Mô-đun nguồn sáng được lắp đặt trong không gian lắp 
ráp, gồm bảng mạch và ít nhất một LED trên bảng mạch. Bộ phận chụp được tạo thành 
với khớp nối mở, và viền ngoài của khớp nối mở nhô ra với vách hình vành khuyên, 
cạnh ngoài của vách hình vành khuyên ăn khớp và được gài với cạnh trong của rãnh. 
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(11) 43578 
(21) 1-2014-04108 (51) 7 E02D  27/01 

(22) 09.12.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 2013-254866 10.12.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(71) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

1-36-7, Wakaba-cho, Chofu-shi, Tokyo, 182-0003 Japan 
(72) Ryohei KUROSAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp truyền dự ứng lực sau cho toà nhà có kết cấu bê 

tông cốt thép và kết cấu tòa nhà bê tông cốt thép được xây 
dựng bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp trong đó dự ứng lực được truyền vào kết cấu tòa nhà 
của công trình nhiều tầng từ móng RC đến cột và dầm RC, bao gồm tạo lớp vỏ trước, 
nhờ đó bó cốt thép được lồng vào, ở các vị trí yêu cầu trong móng và trong các cột và 
dầm RC trên mỗi tầng và tiến hành xây dựng giống như kết cấu RC lên đến tầng trên 
cùng; và sau đó lồng bó cốt thép vào lớp vỏ, cố định bó cốt thép dưới sức căng, và nhờ 
đó truyền dự ứng lực vào toàn bộ kết cấu tòa nhà RC từ móng đến cột và dầm. Do đó, 
khả năng chịu động đất của toàn bộ kết cấu tòa nhà được thiết kế giống như kết cấu RC 
được cải thiện đáng kể. Thanh cốt thép trong tòa nhà có kết cấu RC được thiết kế tương 
ứng với tải trọng bình thường và động đất ở mức độ nhỏ hoặc trung bình và, trong trận 
động đất lớn mà ghi nhận cường độ động đất bằng hoặc lớn hơn mức được giả định khi 
thiết kế, việc bổ sung dự ứng lực được truyền vào khiến cho kết cấu này có thể tồn tại 
được ngay cả trong trận động đất lớn mà ghi nhận cường độ động đất lên đến 7. 
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(11) 43579 
(21) 1-2014-04110 (51) 7 C12G 1/00, 3/00 

(22) 09.12.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2015 
(75) Nguyễn Phú Tia  (VN) 

Số 458 tổ 16 khu vực Tân Mỹ 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
(54) Phương pháp sản xuất rượu mận 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất rượu mận bao gồm các bước: tạo men cái; 
tạo bã rượu và tạo hương mận; chưng cất rượu; lọc và đóng chai thành phẩm. Rượu mận 
được tạo ra theo phương pháp này đã qua chưng cất và không sử dụng bất kỳ hóa chất 
hay chất tạo màu, tạo mùi nào, nên việc bảo quản đúng cách sẽ lưu giữ được trên bảy 
năm mà vẫn đảm bảo được chất lượng. 
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(22) 13.05.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/063872      13.05.2013 (87) WO2013/172472 A1 21.11.2013 
(30) 2012-110392      14.05.2012 JP 

2012-110393      14.05.2012 JP 
2012-110394      14.05.2012 JP 
2012-110391      14.05.2012 JP 
2013-003273      11.01.2013 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2014 
(71) 1. TEIJIN LIMITED  (JP) 

6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, OSAKA 5410054, Japan 
2. TEIJIN PHARMA LIMITED  (JP) 
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-0013, Japan 

(72) Yukako KAGEYAMA (JP), Kentaro FUJINAGA (JP), Ayuko YAMAGUCHI (JP), 
Yusuke AKIYAMA  (JP), Akitoshi OONO  (JP), Susumu HONDA  (JP), Makoto 
SATAKE  (JP), Hiroaki KANEKO  (JP), Takayuki IMAMURA (JP), Ryoichi 
KAWAMURA  (JP), Masaki HIRASHIMA  (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Sản phẩm định hình dạng tấm, vật liệu cầm máu, vật liệu kết 

dính mô và vật liệu bao kín mô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm định hình dạng tấm từ hợp phần polyme bao gồm ít nhất 

một protein được chọn từ nhóm gồm fibrinogen và trombin và ít nhất một polyme được 
chọn từ nhóm gồm polyeste béo và polyme tan được trong nước. Sản phẩm định hình 
dạng tấm này được áp lên vùng bị tổn thương và thực hiện chức năng làm vật liệu cầm 
máu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu cầm máu, vật liệu kết dính mô và vật 
liệu bao kín mô sử dụng sản phẩm định hình dạng tấm này. 
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(11) 43581 
(21) 1-2014-04168 (51) 7 A23K  1/00,  1/14,  1/16,  1/18 

(22) 14.05.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/059903   14.05.2013 (87) WO2013/171194 A1 21.11.2013 
(30) 2008812        14.05.2012   NL 
(71) SSIPFEED B.V.  (NL) 

Heymansstraat 35, NL-5927 NP Venlo, Netherlands 
(72) VAN DEN ELSHOUT, Wilhelmus, Hubertus, Henricus, Antonius (NL), 

GRAMMARE, Pierre, Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nguyên liệu thức ăn cho gia cầm, quy trình sản xuất nguyên 

liệu này và thức ăn chứa nguyên liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng nguyên liệu thức ăn chứa hạt ngũ cốc và nấm 

Agaricus Blazei. Nguyên liệu thức ăn này chứa loài nấm Agaricus với lượng nằm trong 

khoảng từ 10 đến 50% trọng lượng sản phẩm khô, và nguyên liệu thức ăn này có hàm 
lượng ẩm thấp hơn 10% (tương ứng với sản phẩm khô), để sử dụng cho gà nhằm tăng 
cường sự đẻ trứng, tốt hơn là để gia tăng chất lượng vỏ trứng và/hoặc để kéo dài khoảng 
thời gian đẻ trứng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất nguyên liệu 
thức ăn này và thức ăn dùng cho gà mái đẻ chứa nguyên liệu thức ăn này. 
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(11) 43582 
(21) 1-2014-04294 (51) 7 A23G  3/48,  3/50,  3/54 

(22) 25.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2013/010724    25.11.2013 (87) WO2014/098383 26.06.2014 
(30) 61/738,687         18.12.2012   US 

10-2013-0109209         11.09.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) CJ CHEILJEDANG CORP.  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) CHUNG, Suyeon  (KR), PARK, Joodong (KR), LEE, Changyong  (KR), AN, 

Jeongseok (KR), KWON, Soonhee  (KR), SHINE, Sungwoo  (KR), YOON, Soyoung  
(KR), KIM, Sunghee  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ ăn nhẹ từ tảo tía và ngũ cốc, và phương pháp sản xuất đồ 

ăn nhẹ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ ăn nhẹ từ tảo tía và ngũ cốc được sản xuất bằng cách gắn kết 

tấm ngũ cốc vào tấm tảo tía để thu được tấm có lớp kép và sau đó, nướng tấm có lớp kép 
này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất đồ ăn nhẹ này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

WienerbergstraBe, 11 A-1100 Wien, Austria 
(72) TRUMMER, Bernd (AT), KLIKOVICH, Michael (AT), KULP, Roman (AT), KNEIS, 

Leopold (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết xả khí và ống cấp khí có chi tiết xả khí này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết xả khí ở bể chứa luyện kim có thân chống cháy bao gồm 
đầu thứ nhất và đầu thứ hai. Đầu thứ nhất được bao phủ bởi lớp phủ kim loại bên ngoài, 
vốn có lỗ hở mà ống nối cấp khí nối vào đó. Đầu thứ hai ở trạng thái lắp ráp mà chi tiết 
xả khí tiếp xúc với kim loại nóng chảy. Chi tiết xả khí, thân và ống nối cấp khí được 
thiết kế theo cách sao cho khí xử lý được cấp qua ống nối cấp khí chảy qua thân và ra 

khỏi thân ở đầu thứ hai. ống nối cấp khí được nối với lớp phủ kim loại và được thiết kế 
dưới dạng phần bao hoặc bị bao của mối nối kiểu lắp sít để nối với phần bị bao tương 
ứng hoặc phần bao tương ứng của ống cấp khí. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến ống 
cấp khí có chi tiết xả khí nói trên. 
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(71) SHOWA CORPORATION  (JP) 

1-14-1, Fujiwara-cho, Gyoda-shi, Saitama 361-8506 Japan 
(72) Hirokatsu KAMEDA (JP), Hideaki TAKAHASHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Càng trước trượt thẳng đứng được bôi trơn bằng mỡ và cơ 

cấu treo bánh xe có càng trước này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến càng trước trượt thẳng đứng được bôi trơn bằng mỡ, một phần của 

ống trong phía thân xe được gài vào qua phần trên của ống ngoài phía trục, ống trong 
được đỡ trượt được thẳng đứng bởi các bạc dẫn hướng, các bạc dẫn hướng này lần lượt 
được lắp vào các phía trên và phía dưới trên chu vi trong của ống ngoài, ống trong được 
gắn vào thân xe qua giá lắp trên, giá lắp này được lắp cố định bằng bu lông với nắp được 
lắp cố định vào phần trên trên chu vi trong của ống trong, đường nối thông hơi dạng 
đường gấp khúc được tạo ra ngay bên dưới giá lắp trên, và gồm có đường nối thông 
được tạo ra trong nắp để đi qua một phần của nắp. Bên trong ống trong nối thông với 
bên ngoài qua đường nối thông hơi dạng đường gấp khúc. Sáng chế còn đề cập đến cơ 
cấu treo bánh xe được tạo ra có càng trước trượt thẳng đứng được bôi trơn bằng mỡ. 
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(72) Toru KIMURA (JP), Osamu SASA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ cân bằng sức căng dây trên cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cân bằng sức căng dây trên cao được tạo kết cấu sao cho ống 
trong kết nối với đường dây trên cao không quay, đồng thời chức năng ngăn chặn sự 
quay vòng của ống trong không giảm ngay cả khi khoảng chạy của đường dây trên cao 
là dài, đồng thời các công đoạn sản xuất của bộ cân bằng sức căng đường dây trên cao 
được đơn giản hóa. 
Để đạt được mục đích nêu trên, bộ cân bằng sức căng dây trên cao theo sáng chế bao 
gồm tấm ngăn chặn quay vòng (113) được tạo ra ở bên trong của ống trụ trong (108). 
Tấm ngăn chặn quay vòng (113) này có cửa mà qua đó tấm dài (115) đi xuyên qua và di 
chuyển theo chiều dọc ở trạng thái không thể quay tương đối so với tấm ngăn chặn quay 
vòng (113). Tấm dài (115) này được tạo ra bởi hai đoạn tấm dạng chữ L trong đó có đầu 
trước được gập. Các phần gập là các phần lắp khớp (115a) ngăn không cho tấm ngăn 
chặn quay vòng (113) tách rời ra khỏi tấm dài (115). Hai đoạn tấm này có thể lắp khớp 
riêng rẽ với tấm ngăn chặn quay vòng (113), và nhờ đó việc sản xuất được đơn giản hóa. 
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10-23, Hachiman 6-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0871, Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ xịt chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ xịt chất lỏng, dụng cụ này bao gồm một đế (26) gồm một 
vòi phun (30) để phun ra nước axit. Đế (26) gồm một đường dẫn thứ nhất (28) thông với 
vòi phun (30) để dẫn nước axit và một đường dẫn thứ hai (29) thông với các vòi xịt (34) 
để dẫn nước kiềm. Một bộ phận quay (27) được bố trí để xoay dọc theo mặt bên của đế 
(26). Bộ phận quay (27) gồm các vòi xịt (34) được bố trí để bao quanh chu vi của vòi 
phun (30). Các vòi xịt (34) riêng biệt xịt ra nước kiềm trong khi xoay quanh chu vi của 
vòi phun (30) và lấy vòi phun làm tâm để bao quanh ngoại vi của nước axit được phun ra 
từ vòi phun (30) bằng nước kiềm theo kiểu màn sương.  
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(72) Jong Moon KIM (KR), Sang Mook SHIN (KR), Bong Hyun LEE (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ lọc dành cho máy gom bụi 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ lọc dành cho máy gom bụi, bộ lọc này bao gồm vải lọc có dạng gợn 
sóng, phần giữ được bố trí bên trong vải lọc, rãnh đỡ được tạo ra theo chiều dọc của 
màng lọc tại mỗi phần được uốn gợn sóng bên trong mà tì lên phần giữ; và vải gia cường 
được đính bằng cách khâu lên mặt ngoài bất kì trong số các mặt ngoài được chia ra bởi 
đầu trước của phần được uốn bên trong này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đấu dây lắp sàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đấu dây lắp sàn (10) bao gồm tấm đỉnh (11) và hộp dưới sàn 
(25, 41), để cùng với tấm đỉnh (11) này kẹp sàn nhà ở giữa và ghép thiết bị đấu dây lắp 
sàn này vào sàn nhà. Hộp dưới sàn (25, 41) bao gồm miệng ổ (25a) để lộ ra ổ cắm (24), 
vốn được cố định vào hộp dưới sàn. Mấu chặn (25e) được đặt giữa miệng ổ (25a) và tấm 
đỉnh (11). Mấu chặn (25e) này nhô về phía đằng trước của miệng ổ (25a) để tránh 
trường hợp mà trong đó cực này của phích cắm đã được cắm vào ổ cắm (24) trong khi 
cực kia của phích lại không được cắm vào ổ cắm (24). 
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(72) Kiyotaka MIYAKE (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đấu dây lắp sàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đấu dây lắp sàn (10) bao gồm hộp dưới sàn (25, 41) được lắp 

chìm trong sàn. ổ cắm (24) được cố định vào hộp dưới sàn. ổ cắm này tiếp nhận phích 
cắm theo cách có thể rút ra được. Tấm che mặt sàn (31) che ổ cắm (24). Tấm che mặt 
sàn (31) có khung (32) và nắp đậy (33). Khung (32) này bao gồm viền miệng (32b) tạo 
thành miệng (Ld). Nắp đậy (33) được nối với khung (32) bằng bản lề (37) để lật được 
quanh trục lật của bản lề (37) giữa vị trí mà nắp đậy đóng miệng và vị trí mà nắp đậy mở 

miệng này. ổ cắm (24) được đặt cách khỏi trục lật theo chiều đứng, và được đặt cách 
khỏi viền miệng (32b) và miệng (Ld) theo chiều ngang. 
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(72) Susan D. CROLL (US), Lynn MACDONALD (US), Andrew J. MURPHY  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể của người kháng GFR alpha3 và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với GFR3 của người và dược phẩm chứa kháng 

thể này để điều trị tình trạng đau cấp hoặc mãn tính hoặc điều trị tình trạng viêm. Theo 

một số phương án, kháng thể này là kháng thể hoàn chỉnh của người gắn kết với GFR3 
của người. Các kháng thể theo sáng chế có thể được dùng để điều trị bệnh và rối loạn 

liên quan đến một hoặc nhiều hoạt tính sinh học của GFR3, kể cả việc điều trị tình 
trạng đau cấp hoặc mãn tính hoặc điều trị tình trạng viêm. 
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PANIGRAHI, Arunlal (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Bộ phận lắp gạt mặt băng tải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận lắp gạt mặt băng tải dùng cho các băng tải bao gồm ít nhất 
một cụm dao gạt (1) và ít nhất một cụm bản lề (2) được lắp vào một trong hai mặt của 
bộ phận đỡ dễ uốn (3) để làm sạch lưỡi dao kép, cụm dao gạt (1) lắp quay được với cụm 
bản lề (2) theo cách cụm dao gạt (1) quay trong một giới hạn định trước. 
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(72) DAVIDSON, Mikael (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trạm làm việc băng tải và hệ thống băng tải có trạm làm việc 

băng tải này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm làm việc băng tải bao gồm xích tải khép kín được làm thích 

ứng để vận chuyển các giá mang sản phẩm ở trạng thái treo từ vị trí nạp tới vị trí xả, 
trong đó trạm làm việc băng tải này bao gồm bánh xích dẫn động trên được bố trí ở vị trí 
xả, và cơ cấu nạp ở vị trí nạp, trong đó trạm làm việc băng tải này còn bao gồm đường 
dẫn hướng được bố trí giữa bánh xích trên và cơ cấu nạp, trong đó đường dẫn hướng 
được làm thích ứng để đỡ xích tải, nhờ đó cho phép xích tải được đẩy từ bánh xích trên 
tới cơ cấu nạp. Ưu điểm của trạm làm việc băng tải theo sáng chế là đơn giản và đáng 
tin cậy mà chỉ bao gồm một bánh xích. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống băng 
tải bao gồm băng tải chính và các trạm làm việc nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa ổn định, cụ thể là chế phẩm tẩy rửa tinh thể lỏng 
có pha ba lớp, để sử dụng trong máy giặt và/hoặc làm sạch tại gia đình. Việc làm sạch 
hiệu quả các sản phẩm vải, cụ thể là việc loại bỏ các chất bẩn như bã nhờn từ cổ tay áo 
và cổ áo vẫn được mong muốn. Sáng chế đề cập đến chế phẩm mà làm sạch nhanh 
chóng các chất bẩn và các vết bẩn từ chất béo. Nhận thấy rằng chế phẩm tẩy rửa có pha 
dạng lớp chứa chất hoạt động bề mặt được chọn từ chất hoạt động bề mặt không ion và 
chất hoạt động bề mặt anion theo tỷ lệ không ion so với anion nằm trong khoảng từ 3:1 
đến 1:4 và có trị số cân bằng ưa nước - ưa chất béo (HLB - hydrophilic-lipophilic 
balance) là không nhỏ hơn 15; dầu hòa tan chất béo và nước, cung cấp một dung dịch 
hiệu quả để loại bỏ đất và/hoặc vết bẩn của chất béo dạng rắn hoặc bị đặc lại, ổn định ở 
điều kiện bảo quản và tẩy rửa thông thường và có thể được phân phối dưới dạng chất 
lỏng có thể rót được. 
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(72) CHOI, Joon (KR), SON, Yeon Ho (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo rung bao gồm: hộp vỏ có khoảng trống bên trong; bộ phận 
rung có cả hai phần đầu của nó được cố định vào hộp vỏ; và chi tiết áp điện được gắn 
trên bộ phận rung, trong đó bộ phận rung bao gồm bộ phận thứ nhất có chi tiết áp điện 
được gắn trên đó và các bộ phận thứ hai được bố trí tại cả hai phần đầu của bộ phận thứ 
nhất, các bộ phận thứ hai được tạo từ vật liệu có sức bền chịu kéo mức độ cao hơn bộ 
phận thứ nhất. 
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(54) Thiết bị cuộn vật liệu mềm dẻo và phương pháp trải ra/cuộn 

vào vật liệu mềm dẻo 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cuộn vật liệu mềm dẻo bao gồm vật liệu mềm dẻo và cơ cấu 

cuộn được kết hợp với vật liệu mềm dẻo. Cơ cấu cuộn là thành phần đàn hồi có hai trạng 
thái ổn định, trong đó trạng thái ổn định thứ nhất duy trì vật liệu mềm dẻo phẳng do lực 
căng nằm trong thân của thành phần đàn hồi, và trạng thái ổn định thứ hai duy trì vật 
liệu mềm dẻo tới vị trí được bó lại, bị đóng và được cuộn lại sau khi lực căng nằm trong 
thân của thành phần đàn hồi có hai trạng thái ổn định được giải phóng hoàn toàn. Ngoài 
ra, thành phần đàn hồi có hai trạng thái ổn định còn làm cho vật liệu mềm dẻo thực hiện 
chuyển động tự cuộn vào (trong suốt trạng thái chuyển tiếp) trong khi lực căng nằm 
trong thân của thành phần đàn hồi có hai trạng thái ổn định được giải phóng. Đồng thời 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp trả ra/cuộn vào vật liệu mềm dẻo. 
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(11) 43596 
(21) 1-2015-00333 (51) 7 E04G  11/08,  9/05,  9/08 

(22) 31.08.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2012/080886     31.08.2012 (87) WO2014/005369 09.01.2014 
(30) 201210226239.1          02.07.2012    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2015 
(71) GUANGZHOU ECHOM SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 29 Kefeng Road, Guangzhou Science City, Guangzhou, Guangdong 510663, China
(72) LIN, Qingyun  (CN), WANG, Jianjun (CN), LI, Linguang  (CN), TANG, Li  (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ cốp pha bằng nhựa dùng làm đỉnh tường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ cốp pha bằng nhựa dùng làm đỉnh tường. Hệ có trục X, trục Y và 
trục Z trực giao với nhau. Hệ cốp pha bằng nhựa bao gồm bộ ván khuôn dùng cho bề 
mặt vuông góc và bộ ván khuôn dùng cho bề mặt đỉnh; bộ ván khuôn dùng cho bề mặt 
vuông góc có hai tấm panen được đặt trên mặt phẳng XZ và mặt phẳng YZ và các mép 
trên của hai tấm panen tạo ra đỉnh góc vuông; và bộ ván khuôn dùng cho bề mặt đỉnh 
bao gồm tấm panen được đặt trên mặt phẳng XY tạo ra mép góc vuông và mép góc 
vuông của mặt phẳng được lắp khít và nối với đỉnh góc vuông thành một thể thống nhất. 
Hệ cốp pha theo sáng chế tạo nên một kết cấu ván khuôn trực giao với ba mặt phẳng 
vuông góc với nhau và do ba mặt phẳng vuông góc với nhau, kết cấu này có thể khắc 
phục được vấn đề là các ván khuôn dùng làm đỉnh tường thông thường không thể được 
ghép nối trong một lần, để cho phép việc đổ bê tông đỉnh tường được hoàn tất ngay 
trong một lần. Sáng chế có thể được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân 
dụng hiện đại. 
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(11) 43597 
(21) 1-2015-00408 (51) 7 G06F  12/16 

(22) 03.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-043643  06.03.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2015 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Shutaroh HATA (JP), Naoki HARA (JP), Noboru ONOZATO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các chương trình điều 
khiển độc lập với sự hỗ trợ của các phương tiện dự phòng có thể sạc được. Hệ thống máy 
tính theo sáng chế bao gồm bộ nhớ không xóa, bộ nhớ tức thời và bộ xử lý để thực hiện 
các chương trình điều khiển được nêu trong các bảng chương trình điều khiển của bộ 
nhớ. Bộ nhớ không xóa bao gồm bảng chương trình điều khiển thứ nhất. Bộ nhớ tức thời 
bao gồm bảng chương trình điều khiển thứ hai. Mỗi khi có nguồn cấp, xác định xem các 
phương tiện dự phòng có thể sạc được có mặt hay không, và bảng chương trình điều 
khiển thứ nhất hoặc bảng chương trình điều khiển thứ hai có được sử dụng theo cách ưu 
tiên hay không. Khi không có sự kết nối của các phương tiện dự phòng có thể sạc được 
và bảng chương trình điều khiển thứ hai được sử dụng, nội dung của bảng chương trình 
điều khiển thứ nhất được truyền tới bảng chương trình điều khiển thứ hai. Nội dung của 
bảng chương trình điều khiển thứ hai được truyền đến bảng chương trình điều khiển thứ 
nhất tại mỗi chu trình điều khiển được xác định trước trong quá trình hoạt động bởi bảng 
chương trình điều khiển thứ hai. 
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(11) 43598 
(21) 1-2015-00410 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 

(22) 03.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 10-2014-0032196         19.03.2014    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) OH, Hwa Young  (KR), JEONG, Seung Hyeon  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung bao gồm chi tiết áp điện được làm biến dạng khi năng 
lượng điện được áp vào chi tiết áp điện, chi tiết lắp đặt có chi tiết áp điện được lắp trên 
đó, và nhiều chi tiết đàn hồi được kết nối với chi tiết áp điện và thay đổi hướng di 
chuyển do sự biến dạng của chi tiết lắp đặt. Các chi tiết đàn hồi được bố trí đối diện với 
nhau. 
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(11) 43599 
(21) 1-2015-00460 (51) 7 A23C  19/00 

(22) 31.07.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2012/069399         31.07.2012 (87) WO2014/020683 A1 06.02.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2015 
(71) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043 Japan 
(72) OHMACHI, Aiko (JP), MATSUYAMA, Hiroaki (JP), MORITA, Yoshikazu (JP), 

ISHIDA, Yuko (JP), NARA, Takayuki (JP), KATO, Ken (JP), SERIZAWA, Atsushi 
(JP), UENO, Hiroshi (JP), URAZONO, Hiroshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Pho mát và phương pháp sản xuất pho mát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pho mát hữu dụng trong phòng ngừa và điều trị các bệnh về xương 
như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp bằng cách sử dụng 
hàng ngày. Pho mát chứa angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin với 
lượng nằm trong khoảng từ 6,5mg/100g đến 160mg/100g và xystatin và/hoặc sản phẩm 
thủy phân của xystatin theo tỷ lệ khối lượng so với angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy 
phân của angiogenin nằm trong khoảng từ 0,02 đến 1,6. Xương có thể được tăng cường 
độ bền và các bệnh về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và 
viêm khớp có thể được phòng ngừa hoặc điều trị bằng cách sử dụng pho mát. Ngoài ra, 
sáng chế đề cập đến các phuơng pháp sản xuất pho mát này.  
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(11) 43600 
(21) 1-2015-00461 (51) 7 A23C  9/152 

(22) 31.07.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2012/069397         31.07.2012 (87) WO2014/020681 A1 06.02.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2015 
(71) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043 Japan 
(72) OHMACHI, Aiko (JP), MATSUYAMA, Hiroaki (JP), MORITA, Yoshikazu (JP), 

ISHIDA, Yuko (JP), NARA, Takayuki (JP), KATO, Ken (JP), SERIZAWA, Atsushi 
(JP), UENO, Hiroshi (JP), URAZONO, Hiroshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm sữa bột và phương pháp sản xuất sản phẩm sữa bột 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm sữa bột hữu dụng trong phòng ngừa và điều trị các bệnh 

về xương khác nhau như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp 
bằng cách sử dụng hàng ngày. Sản phẩm sữa bột chứa angiogenin và/hoặc sản phẩm 
thủy phân của angiogenin với lượng nằm trong khoảng từ 1,4 đến 24mg/15g và xystatin 
và/hoặc sản phẩm thủy phân của xystatin theo tỷ lệ khối lượng so với angiogenin 
và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin nằm trong khoảng từ 0,03 đến 1,3. Xương 
có thể được tăng cường độ bền và các bệnh về xương  như bệnh loãng xương, gãy 
xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp có thể được phòng ngừa hoặc điều trị bằng cách sử 
dụng sản phẩm sữa bột. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến các phương pháp sản xuất sản 
phẩm sữa bột này.  
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(11) 43601 
(21) 1-2015-00486 (51) 7 D01G  19/14 

(22) 09.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 00276/14 26.02.2014      CH 
(71) MASCHINENFABRIK RIETER AG  (CH) 

Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur, Switzerland 
(72) PEULEN Jacques (NL), WILL Michael (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Trục cấp liệu dùng cho cụm kẹp của máy chải kỹ, máy chải kỹ 

có trục cấp liệu này, phương pháp đặt mức tách len xơ vụn và 
phương pháp tạo nền sợi trên máy chải kỹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trục cấp liệu (12) dùng cho cụm kẹp (2) của máy chải kỹ, trục cấp 
liệu này được nối với bộ dẫn động điện động (M) qua tầng bánh răng (G). Để dẫn động 
đơn giản và linh hoạt bộ dẫn động điện động (M), và đồng thời được bảo vệ khỏi nhiễm 
bẩn, sáng chế đề xuất bộ dẫn động điện động (M) và tầng bánh răng (G) được lắp bên 
trong trục cấp liệu (12), được thiết kế là một thân rỗng (H). Sáng chế cũng đề cập đến 
máy chải kỹ có trục cấp liệu này, phương pháp đặt mức tách len xơ vụn trên máy chải 
kỹ, và phương pháp tạo nền sợi được chải trên máy chải kỹ. 
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(11) 43602 
(21) 1-2015-00494 (51) 7 E06B  3/46 

(22) 10.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 10-2014-0021779     25.02.2014    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2015 
(75) KIM, SOON SEOK  (KR) 

154 Deungwon-ri, Jori-eup Paju-si Gyeonggi-do 413-821, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống cửa sổ/cửa ra vào với đường dẫn hướng phẳng có các 

phần đỡ con lăn  dạng hình chữ U theo phương nằm ngang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cửa số/cửa ra vào với phần dẫn hướng phẳng có các phần 

đỡ con lăn dạng hình chữ U theo phương nằm ngang để tạo ngoại hình đẹp và cải thiện 
độ kín khí và độ kín nước bằng cách giảm số lượng các rãnh lộ ra trên khung cửa sổ/cửa 
ra vào khi cửa sổ/cửa ra vào được mở, bằng việc sử dụng các phần đỡ con lăn dạng hình 
chữ U theo phương nằm ngang được mở di một đầu. 
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(21) 1-2015-00552 (51) 7 B62L  3/00 

(22) 13.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-037542 27.02.2014   JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Satoshi SAITO (JP), Makoto MATSUMURA  (JP), Kazuhiko TANI  (JP), Kyosuke 

INADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy có hiệu suất và kiểu dáng được cải thiện ngay cả khi phanh 
khóa liên động cơ học được sử dụng.  
Xe máy theo sáng chế bao gồm: nắp che (80) để che các bộ phận này từ phía bên; bàn 
đạp phanh (30), đòn cân bằng (40) nối với bàn đạp phanh (30) và phân phối lực kích 
hoạt của bàn đạp phanh (30) để cấp lực kích hoạt tới phanh trước (BF) và phanh sau 
(BR); lò xo phản hồi (39) để trả lại bàn đạp phanh (30) về vị trí ban đầu của nó; và lò xo 
trên (49) được gắn vào để làm chậm thời gian phanh của phanh trước (BF) so với phanh 
sau (BR). Bàn đạp phanh (30) được gắn với phần dưới (81) của nắp che (80) từ bên 
ngoài, và phía bên phần lắp (82) được che bởi bộ giảm thanh (19).  
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(22) 14.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/054989   14.08.2013 (87) WO2014/031414 27.02.2014 
(30) 61/692,670        23.08.2012 US 

13/966,178        13.08.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) FINISHING BRANDS HOLDINGS INC.  (US) 

88-11th Avenue NE, Minneapolis, Minnesota 55413, United States of America 
(72) Steven Andrew MYERS (US), Payton Xavier COZART (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phun tĩnh điện và phương pháp sử dụng hệ thống 

phun tĩnh điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phun tĩnh điện (10), bao gồm dụng cụ tĩnh điện (12) được 

cấu hình để phun điện tích tĩnh vào vật liệu, và bộ điều khiển (18) và trong đó bộ điều 
khiển (18) được cấu hình để thay đổi chế độ của dụng cụ tĩnh điện (12), và trong đó các 
chế độ là các qui trình khác nhau để thay đổi tốc độ phóng điện của vật liệu, mức điện 
tích được áp dụng cho vật liệu, và khi nào điện tích được áp dụng cho vật liệu. Sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sử dụng hệ thống phun tĩnh điện. 
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(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) WINTERS, Michael, P. (US), SUI, Zhihua (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất pyrolopyrazol dùng làm chất phong bế kênh canxi 

kiểu N và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các ký hiệu có ý nghĩa như được 

xác định trong bản mô tả và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh, hội 
chứng, tình trạng bệnh và các rối loạn khác nhau, bao gồm chứng đau. 
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(21) 1-2015-00594 (51) 7 C07D  231/22, A61K  31/415, A61P  

25/00 
(22) 16.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/055263   16.08.2013 (87) WO2014/028800 A1 20.02.2014 
(30) 61/683,774        16.08.2012   US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) WALL, MARK (CA), SUBASINGHE, NALIN (US), SUI, ZHIHUA (US), FLORES, 

CHRISTOPHER  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất pyrazol được thế dùng làm chất phong bế kênh 

canxi kiểu N và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các ký hiệu có nghĩa như được 

xác định trong bản mô tả và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh, hội 
chứng, tình trạng bệnh và các rối loạn khác nhau, bao gồm chứng đau. 
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(11) 43607 
(21) 1-2015-00630 (51) 7 C07D  231/56,  261/20, A61K  

31/416,  31/42 
(22) 28.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/067814     28.08.2013 (87) WO2014/033167 06.03.2014 
(30) 12182078.1          28.08.2012      EP 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) VANDYCK, Koen (BE), VERSCHUEREN, Wim, Gaston (BE), RABOISSON, Pierre, 

Jean-Marie, Bernard (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất sulfamoyl hai vòng ngưng tụ và dược phẩm chứa 

dẫn xuất này dùng để điều trị bệnh viêm gan B 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), bao gồm dạng đồng phân lập thể hóa học 

và muối, hydrat, solvat của chúng, trong đó các ký hiệu có nghĩa như được xác định 
trong bản mô tả. Hợp chất này có tác dụng ức chế sự sao chép của virut viêm gan B 
(HBV - Hepatitis B virus). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp 
chất này và dược phẩm chứa nó dùng để dùng ở dạng riêng rẽ hoặc ở dạng tổ hợp với 
các chất ức chế HBV khác trong liệu pháp điều trị HBV. 
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(11) 43608 
(21) 1-2015-00633 (51) 7 D04H  
(22) 24.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 958/CHE/2014   26.02.2014        IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2015 
(71) LAKSHMI MACHINE WORKS LTD.  (IN) 

Perianaickenpalayam, Coimbatore 641 020, Tamilnadu, India 
(72) Srinivasan Rajasekaran (IN), Jayagopal Dharanipathi (IN), Venkateswaran Prakash  

(IN), Mastigoundenpathy Giriraj Deepan Marudachalam (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Cơ cấu truyền động dùng cho các con lăn kéo dài của máy xe 

sợi vòng 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu truyền động dùng cho các con lăn kéo dài của máy xe sợi vòng 

bao gồm ít nhất bốn môđun kéo dài (A, B, C, D) được bố trí giữa ụ trước và ụ sau, trong 
đó mỗi môđun có con lăn phía trước, con lăn giữa được tách thành hai phần và con lăn 
phía sau được tách thành hai phần, khác biệt ở chỗ, động cơ điện (M3) dẫn động phần 
đầu của các con lăn kéo dài phía sau (3, 3') của các môđun thứ nhất và thứ ba (A, C) ở 
bên phía ụ trước; động cơ điện (M8) dẫn 
động phần đầu của các con lăn kéo dài 
phía sau (3", 3'") của các môđun thứ hai 
và thứ tư (B, D) ở bên phía ụ sau; động cơ 
điện (M5) dẫn động các phần thứ hai của 
các con lăn kéo dài phía sau (3, 3', 3", 3"') 
của mỗi môđun (A, B, C, D); động cơ 
điện (M2) dẫn động phần đầu của các con 
lăn kéo dài giữa (2, 2') của các mô đun 
thứ nhất và thứ ba (A, C) ở bên phía ụ 
trước; động cơ điện (M7) dẫn động phần 
đầu của các con lăn kéo dài giữa (2", 2''') 
của các mô đun thứ hai và thứ tư (B, D) ở 
bên phía ụ sau; động cơ điện (M4) dẫn 
động các phần thứ hai của các con lăn kéo 
dài giữa (3, 3', 3”, 3"') của mỗi môđun (A, 
B, C, D); động cơ điện (M1) dẫn động các 
con lăn kéo dài phía trước (1, 1') của các 
môđun thứ nhất và thứ ba (A, C) ở bên 
phía ụ trước; và động cơ điện (M6) dẫn 
động các con lăn kéo dài phía trước (1", 
1"') của các mô đun thứ hai và thứ tư (B, 
D) ở bên phía ụ sau. 
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(11) 43609 
(21) 1-2015-00644 (51) 7 A44B  19/42 

(22) 26.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201410067196.6   26.02.2014     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642, Japan 
(72) Toshiaki SAWADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu và phương pháp cắt dây khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cắt dây khóa kéo. Đường vận chuyển được tạo kết cấu để 
vận chuyển dây khóa kéo, dây này bao gồm cặp dải (11, 12) và cặp dãy chi tiết (21, 22) 
được gắn dọc theo các mép bên đối nhau của cặp dải (11, 12) và gài khớp với nhau. Lưỡi 
cắt (667) được tạo kết cấu để làm nóng chảy và cắt dây khóa kéo. Bộ phận làm nguội 
(700) được tạo kết cấu để tiếp xúc với mép cắt của dây khóa kéo được cắt bởi lưỡi cắt 
(667) để làm nguội mép cắt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp cắt dây 
khóa kéo. 
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(11) 43610 
(21) 1-2015-00660 (51) 7 D05B  33/00 

(22) 26.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-039668   28.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) 1. BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 4678561, Japan 
2. HAMS CORPORATION  (JP) 
59-2 Nishiakeda-cho, Higashikujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, 601-8045, Japan 

(72) Norikazu HAYAKAWA (JP), Kouji MIYACHI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu dẫn tiến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn tiến bao gồm phần định vị, phần ép, và cặp các phần kẹp 
chặt. Phần trung tâm theo hướng chiều dài của chi tiết dạng vòng được đặt trên phần 
định vị. Phần định vị không tiếp xúc với các phần đầu theo hướng chiều dài của chi tiết 
dạng vòng. Phần ép được đặt ở vị trí mà được tách biệt với và ở trên phần định vị. Phần 
ép di chuyển về phía phần định vị và ép lên chi tiết dạng vòng được đặt trên phần định 
vị. Mỗi cặp các phần kẹp chặt bao gồm bộ phận thứ nhất và bộ phận thứ hai. Bộ phận 
thứ nhất và bộ phận thứ hai có dạng thanh và kéo dài theo chiều rộng của chi tiết dạng 
vòng. Cặp các phần kẹp chặt di chuyển đến các vị trí tương ứng với các phần đầu tương 
ứng của chi tiết dạng vòng và kẹp các phần đầu tương ứng của chi tiết dạng vòng mà 
phần ép ép lên đó. Khi cặp các phần kẹp chặt kẹp các phần đầu tương ứng của chi tiết 
dạng vòng, cơ cấu dẫn tiến thu hẹp khe hở giữa cặp các phần kẹp chặt theo hướng chiều 
dài. 
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(11) 43611 
(21) 1-2015-00661 (51) 7 D05B  33/00 

(22) 26.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-039660   28.02.2014     JP 

2014-039661   28.02.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) 1. BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 4678561, Japan 
2. HAMS CORPORATION  (JP) 
59-2 Nishiakeda-cho, Higashikujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, 601-8045, Japan 

(72) Norikazu HAYAKAWA (JP), Kouji MIYACHI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu dẫn tiến và hệ thống máy khâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn tiến bao gồm phần đặt, phần ép, và cặp phần kẹp. Phần 
ở giữa theo chiều dài của chi tiết dạng dải được đặt trên bề mặt đặt của phần đặt, với các 
phần đầu của chi tiết dạng dải không tiếp xúc với bề mặt đặt. Phần ép ép lên chi tiết 
dạng dải được đặt trên phần đặt. Mỗi cặp phần kẹp bao gồm chi tiết thứ nhất và chi tiết 
thứ hai. Cặp phần kẹp di chuyển đến các vị trí tương ứng với các phần đầu tương ứng 
của chi tiết dạng dải và gập các phần đầu của chi tiết dạng dải được ép bằng phần ép, 
dọc theo các mép bên ngoài theo chiều dài của phần đặt. Cặp phần kẹp sử dụng các chi 
tiết thứ nhất và chi tiết thứ hai để kẹp các mép bên ngoài của chi tiết dạng vòng. 
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(11) 43612 
(21) 1-2015-00663 (51) 7 B01D  29/00,  35/00 

(22) 27.02.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 1401001102 28.02.2014      TH 
(75) DHITI TOWIWAT  (TH) 

163/71, Phahonyothin 32, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok, Thailand 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Bình lọc có lõi lọc 

  (57)     Sáng chế đề xuất bình lọc có lõi lọc dùng trong bể xử lý nước. Giải pháp kỹ thuật theo 
sáng chế được cải tiến nhằm giảm thể tích vận chuyển lõi lọc khoảng 35 và 50 lần. Việc 
giảm thể tích này không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của quy trình sản xuất và quy trình 
này còn có thể được thực hiện dễ dàng tại các cơ sở trong nước và quốc tế. Sáng chế 
không làm giảm hiệu suất xử lý mà còn làm tăng diện tích bề mặt sử dụng để xử lý nước 
khoảng 5 lần (từ 10,2 m2 lên đến 52,09 m2, dựa trên ví dụ của bình lọc 1.600 lít). 
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(11) 43613 
(21) 1-2015-00690 (51) 7 H04B  17/00, G01D  5/00 

(22) 02.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 14305313.0    05.03.2014    EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) LOUZIR, Ali (FR), LE NAOUR, Jean-Yves  (FR), ROBERT, Jean-Luc  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị cảm biến hoạt động điện để phát hiện hoạt động điện 

và máy giám sát hoạt động điện 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giám sát hoạt động điện dựa trên thiết bị cảm biến có thể gắn 

được với cáp điện của thiết bị điện để giám sát tình trạng điện của thiết bị điện. Thiết bị 
này bao gồm bộ phận ăng ten, bộ phận ăng ten này thực hiện các chức năng kép là ghép 
từ với xung điện được tạo ra trong cáp điện để đáp lại sự thay đổi trạng thái điện năng 
của thiết bị điện và truyền dữ liệu tới bộ phận đọc thông qua cáp điện. Sáng chế còn đề 
xuất máy giám sát hoạt động điện để giám sát tình trạng điện của ít nhất một thiết bị 
điện được nối với mạng cấp điện bởi cáp điện tương ứng được bố trí với thiết bị cảm 
biến. Máy giám sát hoạt động điện này bao gồm bộ phận đọc và thiết bị giao diện bộ 
phận đọc-đường điện. 
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(11) 43614 
(21) 1-2015-00697 (51) 7 E04G  11/48,  1/14 

(22) 02.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/AU2013/000855     02.08.2013 (87) WO2014/019029 A1 06.02.2014 
(30) 2012903312          02.08.2012    AU 
(71) FORM 700 PTY LTD   (AU) 

68-76 Drake Boulevard Altona, Victoria 3018, Australia 
(72) ROSATI, Emilio  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu giàn giáo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu giàn giáo được tạo ra từ ít nhất một cặp các chi tiết đỡ cốp 
pha liền kề. Chi tiết đỡ cốp pha bao gồm ít nhất hai chi tiết thẳng đứng cách nhau, ít 
nhất một chi tiết nối nối các chi tiết thẳng đứng đã nêu nhờ đó tạo ra chi tiết đỡ cốp pha 
cứng, mỗi chi tiết thẳng đứng gồm có các phương tiện lắp cách nhau một khoảng giữa 
chúng để lắp tháo ra được vào đó ít nhất một chi tiết giằng kéo dài giữa các chi tiết đỡ 
cốp pha liền kề để tạo ra kết cấu giàn giáo. 
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(11) 43615 
(21) 1-2015-00707 (51) 7 A61K  08/00 

(22) 03.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-042549    05.03.2014        JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan 
(72) Hiroshi IIJIMA (JP), Rina TABANA (JP), Hiroto IMAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kem y tế dạng nhũ tương nước trong dầu 

  (57)     Sáng chế đề xuất kem y tế dạng nhũ tương nước trong dầu có độ pH nằm trong khoảng 
từ 3 đến 6, chứa dược chất có nhóm amin bậc ba, khác biệt ở chỗ, độ nhớt của kem y tế 
này không bị giảm và ổn định khi bảo quản ở nhiệt độ cao lẫn nhiệt độ thấp, cho phép 
duy trì cấu trúc dạng kem, và có khả năng bám thành lớp mỏng trên da rất cao. Kem y tế 
này chứa thành phần (A) dược chất có nhóm amin bậc ba, (B) một hoặc nhiều hợp chất 
được chọn từ nhóm bao gồm este của glyxerol và axit béo C12-C22 và este của 
polyglyxerol và axit béo C12-C22, (C) dầu thầu dầu hyđropolyoxyetylen có số mol etylen 
oxit nằm trong khoảng từ 5 đến 20, và (D) rượu mạch dài là chất lỏng ở nhiệt độ 25oC. 
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(11) 43616 
(21) 1-2015-00708 (51) 7 A61K  08/00 

(22) 03.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-042543   05.03.2014          JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan 
(72) Rina TABANA (JP), Hiroshi IIJIMA (JP), Hiroto IMAI (JP), Kimiko HISHlKl (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kem y tế dạng nhũ tương nước trong dầu 

  (57)    Sáng chế đề xuất kem y tế dạng nhữ tương nước trong dầu chứa dược chất có cấu trúc 
đặc biệt, khác biệt ở chỗ, độ nhớt của kem y tế này không bị giảm và ổn định khi bảo 
quản ở nhiệt độ thấp, cho phép duy trì cấu trúc dạng kem, và kem y tế này có khả năng 
bám thành lớp mỏng trên da rất cao và cảm giác ẩm tuyệt vời. Kem y tế này chứa thành 
phần (A) dược chất được chọn từ nhóm bao gồm crotamiton, điphenhyđramin và muối 
của nó, clopheniramin và muối của nó, isothipenđyl và muối của nó, ufenamat, và axit 
glycyrrhetic và dẫn xuất của nó; (B) dầu thầu dầu hyđropolyoxyetylen có số mol etylen 
oxit nằm trong khoảng từ 5 đến 20; và (C) rượu oleylic. 
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(11) 43617 
(21) 1-2015-00717 (51) 7 F16G 13/02 

(22) 03.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 103203752    05.03.2014          TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2015 
(71) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 41, Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City, Taiwan 
(72) Daniel WU  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xích truyền động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xích truyền động gồm một số mắt xích (2), mỗi mắt xích gồm hai 
má xích (21) và một số cụm nối (3). Mỗi má xích (21) có phần má trong (22), phần má 
ngoài (23), và đoạn má nối (24) nối liên động các phần má trong (2) và ngoài (23). Mỗi 
cụm nối (3) gồm chi tiết dạng tấm (32) được bố trí giữa các phần má trong (22) của một 
trong số các mắt xích (2) và chốt nối (31) kéo dài qua chi tiết dạng tấm (32), các phần 
má trong (22) của một trong số các mắt xích (2) và phần má ngoài (23) của một trong số 
các mắt xích liền kề (2) để nối liên động cặp mắt xích (2) liền kề. 
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(11) 43618 
(21) 1-2015-00736 (51) 7 A23K  1/00,  1/16,  1/18 

(22) 05.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 14/201,389     07.03.2014  US 
(71) PURINA ANIMAL NUTRITION LLC   (US) 

1080 County Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, United States of America 
(72) KLEIN BRADLEY, Catherine M. (US), DAVIDSON, Jill A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa chim hoang dã tiêu thụ thức ăn chăn 

nuôi, phương pháp tạo ra nguyên liệu thức ăn và thức ăn chăn 
nuôi chứa dầu thực vật được hydro hóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ngăn ngừa chim hoang dã tiêu thụ thức ăn chăn nuôi 
chứa chất dinh dưỡng dễ bị chim hoang dã tiêu thụ, phương pháp tạo ra nguyên liệu thức 
ăn được làm cho thích nghi để ngăn ngừa chim hoang dã tiêu thụ thức ăn, và thức ăn 
chăn nuôi có thành phần được làm cho thích nghi để ngăn ngừa chim hoang dã tiêu thụ 
thức ăn bằng cách kết hợp chất béo vào trong thức ăn chăn nuôi để thức ăn này chứa 
mức độ chất béo bão hòa cao. Chất béo bão hòa có thể được lấy từ dầu thực vật được 
hydro hóa và nguồn chất béo khác trong đó một phần lớn của chất béo bão hòa bao gồm 
axit stearic hoặc axit stearic kết hợp với axit palmitic. 
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(11) 43619 
(21) 1-2015-00742 (51) 7 F02M  35/10 

(22) 05.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 103107407 05.03.2014   TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Hui-Ting CHANG (TW), Han-Lin SHEU (TW), Jen-Hao CHANG (TW), Kuan-Hsu 

LIN (TW), Chih-Wei HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu nạp có đường dẫn vòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nạp có đường dẫn vòng bao gồm thân tiết lưu, vòi phun 
nhiên liệu, ống dẫn vòng và đường ống điều khiển chạy không. Thân tiết lưu đỡ van tiết 
lưu sơ cấp và van tiết lưu thứ cấp, trong đó hai van tiết lưu này chia thân tiết lưu thành 
thân tiết lưu trước, thân tiết lưu giữa và thân tiết lưu sau. Vòi phun nhiên liệu được bố trí 
ở đường nạp liền kề đầu xi lanh. Đường ống điều khiển chạy không bao gồm cửa nạp 
của đường ống điều khiển chạy không và cửa xả của đường ống điều khiển chạy không, 
cả hai cửa này lần lượt nối thông với thân tiết lưu. Ngoài ra, ống dẫn vòng còn bao gồm 
cửa nạp dẫn vòng và cửa xả dẫn vòng, trong đó cửa nạp dẫn vòng nối thông với thân tiết 
lưu giữa, và cửa xả dẫn vòng nối thông với động cơ qua đường nạp và cách xa mặt tựa 
van nạp của đầu xi lanh một khoảng định trước. Nhờ đó, luồng không khí nạp trong xi 
lanh rối hơn, và hiệu ứng chảy rối được nâng cao, tạo ra sự đốt cháy nhanh cho hỗn hợp 
không khí-nhiên liệu loãng, nhờ đó đạt được mục đích là giảm mức ô nhiễm của khí 
thải. 
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(11) 43620 
(21) 1-2015-00755 (51) 7 H04B 3/00 

(22) 06.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-043899     06.03.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2015 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) Wataru SAKURAI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây cáp có đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây cáp có đầu nối. Đầu nối (3) được gắn vào dây cáp (1) bao gồm 
phần cố định dây (7) và phần đầu cuối (8) được nối với nhau. Dây cáp (1) bao gồm 
nhiều dây tín hiệu (21). Khi các phần của nhiều dây tín hiệu kéo dài ra phía ngoài từ đầu 
của vỏ bọc (25) được bố trí song song trong một mặt phẳng ở khoảng cách cụ thể, trong 
tình trạng này các phần khác của dây tín hiệu khác với các phần đầu dẫn của nó được 
bọc bởi phần nhựa thứ nhất (11) cấu thành nên phần cố định dây (7) để duy trì trạng thái 
nằm song song của nó. Phần đầu cuối (8) bao gồm phần mạch điện phẳng (81) được nối 
điện với nhiều dây tín hiệu (21) và phần đầu cắm (4) chứa nhiều điểm tiếp xúc (83) và 
có thể nối với đích nối của dây cáp được gắn đầu nối (1). Các điểm tiếp xúc điện (83) và 
phần mạch điện phẳng (81) được nối điện với nhau. Phần cố định dây (7) và phần mạch 
điện phẳng (81) được bọc bởi phần nhựa thứ hai (5). Bằng cách sử dụng đầu nối (3), 
nhiều dây tín hiệu (21) có thể dễ dàng được gắn thành khối trên đầu nối (3) theo cách 
sao cho chúng được bố trí song song với nhau ở một khoảng cách cụ thể. 
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(11) 43621 
(21) 1-2015-00759 (51) 7 H04W  72/00 

(22) 31.07.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/080550    31.07.2013 (87) WO2014/067302 08.05.2014 
(30) 201210424263.6         30.10.2012    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 
518057, China 

(72) Fei YANG  (CN), Yunshan SUN  (CN), Liangbin LI  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp cấu hình tài nguyên để lập kế hoạch bán bền vững 

cụm, trạm cơ sở, và thiết bị đầu cuối 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cấu hình tài nguyên để lập lịch bán bền vững 

(SPS) kết nối chính, trạm cơ sở và thiết bị đầu cuối. Sau khi thiết lập kênh truyền 
thông SPS cho nhóm kết nối chính, trạm cơ sở gửi thông tin cấu hình SPS và bộ 
nhận dạng lập lịch bán bền vững kết nối chính được sử dụng để nhận dạng kênh 
truyền thông bán bền vững của nhóm kết nối chính đến nhóm kết nối chính theo 
kênh điều khiển kết nối chính, 
trong đó thông tin cấu hình SPS 
bao gồm khoảng thời gian truyền 
dữ liệu dịch vụ; và sau khi thông 
báo cho nhóm kết nối chính để 
kích hoạt kênh truyền thông SPS, 
trạm cơ sở gửi định kỳ bộ nhận 
dạng lập lịch bán bền vững kết 
nối chính, chỉ dẫn tài nguyên lập 
lịch bán bền vững trong thông 
tin điều khiển đường xuống 
(DCI) được tạo ra khi kênh 
truyền thông SPS được kích hoạt 
và thông tin cấu hình SPS trên 
kênh điều khiển kết nối chính, 
trong đó chỉ dẫn tài nguyên lập 
lịch nửa bền vững chứa tài 
nguyên thời gian-tần số truyền 
dẫn dữ liệu dịch vụ. Theo một 
phương án của sáng chế, vấn đề 
lập lịch SPS của thiết bị người 
dùng kết nối chính truy nhập sau 
có thể được giải quyết, do vậy 
việc sử dụng tài nguyên PDCCH 
của toàn bộ hệ thống kết nối 
chính giảm, qua đó cải thiện tỷ 
lệ sử dụng tài nguyên của toàn 
bộ hệ thống. 
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(11) 43622 
(21) 1-2015-00761 (51) 7 H02P  27/08 

(22) 06.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-043891   06.03.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2015 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Nobuyuki SUZUKI (JP), Sari MAEKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ và máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ bao gồm bộ sinh ra tín hiệu PWM (điều 
biến độ rộng xung) được tạo kết cấu để tăng/giảm phụ tải theo cả hai hướng của phía 
chậm pha và phía sớm pha đối với pha thứ nhất của mẫu tín hiệu PWM ba pha. Bộ sinh 
ra tín hiệu PWM được tạo kết cấu để tăng/giảm phụ tải theo một trong số các hướng của 
phía chậm pha và phía sớm pha đối với pha thứ hai. Bộ sinh ra tín hiệu PWM được tạo 
kết cấu để tăng/giảm phụ tải theo hướng đối diện với hướng của pha thứ hai đối với pha 
bất kỳ của chu kỳ sóng mang liên quan đến pha thứ ba. Bộ điều chỉnh thời gian được tạo 
kết cấu để phát hiện các dòng điện hai pha tại các điểm thời gian cố định trong chu kỳ 
sóng mang và để điều chỉnh điểm thời gian phát hiện sao cho dòng điện có thể phát hiện 
được tại điểm thời gian thay đổi được đối với ít nhất một pha khi các dòng điện hai pha 
là không phát hiện được tại các điểm thời gian cố định. 
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(11) 43623 
(21) 1-2015-00766 (51) 7 B41J  11/00 

(22) 09.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-046763   10.03.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tomofumi Nishida (JP), Noriyuki Sugiyama (JP), Yasuyuki Asai (JP), Motoyuki 

Taguchi (JP), Tetsuya Saito (JP), Yoshiaki Suzuki (JP), Syunichi Kunihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị in, phương pháp điều khiển thiết bị in, và vật ghi lưu 

trữ chương trình máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in gồm con lăn cấp được tạo kết cấu để cấp tấm in được xếp 

chồng cụm xếp chồng, con lăn vận chuyển được tạo kết cấu để vận chuyển tấm in được 
cấp bởi con lăn cấp, cụm in được tạo kết cấu để in tấm in được dẫn động bởi con lăn vận 
chuyển, khối điều khiển vận chuyển được cấu hình để điều khiển vận chuyển các tấm in 
sao cho mép sau của tấm trước đó dưới dạng tấm in được cấp trước từ cụm xếp chồng và 
mép trước của tấm kế tiếp dưới dạng tấm in được cấp sau từ cụm xếp chồng để xếp 
chồng lẫn nhau, và cụm xác định được cấu hình để xác định xem liệu có vận chuyển tấm 
kế tiếp sang vị trí đối diện cụm in hay không trong khi duy trì trạng thái xếp chồng giữa 
tấm trước đó và tấm kế tiếp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều khiển 
thiết bị và vật ghi lưu trữ chương trình máy tính.  
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(11) 43624 
(21) 1-2015-00767 (51) 7 B41J  11/00 

(22) 09.03.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-046762   10.03.2014          JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshiaki Suzuki (JP), Tetsuya Saito (JP), Noriyuki Sugiyama (JP), Yasuyuki Asai (JP), 

Motoyuki Taguchi (JP), Tomofumi Nishida (JP), Syunichi Kunihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị in, phương pháp điều khiển thiết bị in, và vật ghi lưu 

trữ chương trình máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in gồm con lăn cấp thứ nhất, động cơ cấp được tạo kết cấu 

để dẫn động con lăn cấp thứ nhất, con lăn cấp thứ hai, con lăn vận chuyển, động cơ vận 
chuyển được tạo kết cấu để dẫn động con lăn vận chuyển, cụm in được tạo kết cấu để in 
tấm in, bộ cảm biến dò được tạo kết cấu để dò mép trước của tấm in, và khối điều khiển 
được tạo kết cấu để, khi cụm in thực hiện in trên tấm trước đó, dẫn động động cơ cấp 
đồng bộ với động cơ vận chuyển trước khi bộ cảm biến dò dò thấy mép trước của tấm kế 
tiếp, và dẫn động liên tiếp động cơ cấp sao cho tốc độ vận chuyển của tấm kế tiếp bởi 
động cơ cấp trở nên cao hơn tốc độ của tấm trước đó sau khi bộ cảm biến dò dò thấy 
mép trước của tấm kế tiếp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều khiển 
thiết bị in và vật ghi lưu trữ chương trình máy tính. 
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(21) 1-2015-00773 (51) 7 G06K  9/62,  9/54 

(22) 05.07.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/078914    05.07.2013 (87) WO2014/107947 17.07.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2015 
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China 

(72) LlANG, Tiancai  (CN), WANG, Weifeng (CN), WANG, Kun  (CN), YU, Yuanchao  
(CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận dạng tài liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị nhận dạng tài liệu dạng tờ. Phương pháp 
này bao gồm các bước: bước 1, thu thập thông tin hình ảnh; bước 2, phân tách thông tin 
hình ảnh của đối tượng cần nhận dạng ra khỏi thông tin hình ảnh thu được; bước 3, khôi 
phục dữ liệu hình ảnh của vùng có dấu hiệu đặc trưng, tách ra dấu hiệu đặc trưng từ dữ 
liệu hình ảnh đã được khôi phục và tạo ra vectơ đặc trưng; và bước 4, nhập vectơ đặc 
trưng vào hệ thống phân loại dữ liệu đã được quy chuẩn, và nhận được kết quả nhận 
dạng. Theo phương pháp này, hình ảnh nhận dạng được khôi phục theo thông tin tọa độ 
ưu tiên của các vùng có dấu hiệu đặc trưng cần tách ra, vì vậy giảm bớt mức độ sử dụng 
không gian lưu trữ. Phương pháp này không chỉ tiết kiệm được không gian và thời gian 
lưu trữ, nâng cao tỷ lệ sử dụng tài nguyên, mà còn cải thiện độ chính xác nhận dạng và 
đạt được sự cân đối tốt hơn giữa tài nguyên và hiệu quả. 
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(72) Migiwa SUDA (JP), Jiro OKUMA  (JP), Asuka YAMAGUCHI (JP), Yoshitsugu 

HIROSE (JP), Yasuhiro KONDO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế biến thể tự nhiên của enzym, phương pháp 

sản xuất biến thể của enzym, xenlobiohyđrolaza siêu chịu 
nhiệt, polynucleotit mã hóa xenlobiohyđrolaza này, vectơ 
biểu hiện, thể biến nạp, phương pháp sản xuất 
xenlobiohyDrolaza này, hỗn hợp xenlulaza và phương pháp 
sản xuất sản phẩm phân giải xenluloza  

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế biến thể tự nhiên của enzym, phương pháp sản 
xuất biến thể của enzym, xenlobiohydrolaza siêu chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa 
xenlobiohydrolaza siêu chịu nhiệt, vectơ biểu hiện, thể biến nạp chứa vectơ này, phương 
pháp sản xuất xenlobiohydrolaza siêu chịu nhiệt, hỗn hợp xenlulaza chứa 
xenlobiohydrolaza siêu chịu nhiệt và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
xenluloza bằng enzym này. 
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(30) BR202012019932-2          09.08.2012     BR 
(75) GONCALVES DOS REIS, Devadir  (BR) 

Estrada Formosa, n.258, CEP:87550-000 Alt«nia/PR, Brazil 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Van có cơ cấu tiết kiệm và có thể ngắt dòng khí trong trường 

hợp cháy trên ống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến van có cơ cấu tiết kiệm và có thể ngắt dòng khí trong trường hợp 

cháy trên ống gồm có vòng kim loại được đặt phía trong đầu của ống được cố định bằng 
vòng nhôm có van điều chỉnh dòng và bu lông ngoài gắn với ống hình trụ có bu lông 
trong và được gắn với lò đốt dài có lỗ để khí chảy qua. Bên trong ống hình trụ có kim có 
u lồi và lỗ và vòng làm kín trên kim hình nón có lỗ và lò xo chịu lực được căng bởi dây 
được mạ kẽm đi qua lỗ trên kim. Trên đầu trên của dây được mạ kẽm có bố trí bộ phận 
kẹp được gắn với dây ni lông, dây ni lông này được xuyên qua từ phía trong của ống cho 
đến đầu trên. 
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Beijing 100015, China 

(72) TANG, Wenlin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bánh xe vạch dấu lưỡi kép để cắt kính phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh xe vạch dấu lưỡi kép để cắt kính phủ, bao gồm hai mặt đĩa 
trên hai mặt của chúng và lỗ trung tâm, trong đó đường tròn bên ngoài của hai mặt đĩa 
tương ứng kéo dài hướng ra ngoài để tạo thành dốc nghiêng thứ nhất và dốc nghiêng thứ 
hai, và đường tròn bên ngoài của dốc nghiêng thứ nhất và dốc nghiêng thứ hai kéo dài 
hướng ra ngoài để tạo thành dốc nghiêng thứ ba và dốc nghiêng thứ tư giao tuyến của 
các dốc nghiêng thứ nhất và thứ ba và giao tuyến của các dốc nghiêng thứ hai và thứ tư 
tạo thành lưỡi cắt sơ cấp tương ứng trên hai mặt đĩa, và các giao tuyến của dốc nghiêng 
thứ ba và thứ tư là lưỡi cắt tròn, và phần cắt hiệu dụng của lưỡi cắt tròn tạo thành lưỡi cắt 
thứ cấp. Theo các lưỡi cắt thứ cấp khác nhau, các bánh xe vạch dấu lưỡi kép có thể được 
phân chia thành bánh xe vạch dấu trong đó lưỡi cắt thứ cấp là lưỡi cắt tròn đầy đủ không 
có răng, lưỡi cắt gián đoạn có các rãnh chữ V hoặc các rãnh chữ U hoặc lưỡi cắt đầy đủ 
dạng bánh răng có các rãnh. Hai góc cắt tương ứng với lưỡi cắt sơ cấp và lưỡi cắt thứ cấp 
được sử dụng để cắt lớp film và lớp kính tương ứng của kính phủ. Bánh xe vạch dấu lưỡi 
kép theo sáng chế đặc biệt ứng dụng để cắt kính phủ cao cấp chẳng hạn như tấm kính 
màn hình tinh thể lỏng (LCĐ), v.v.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ điều khiển đánh lửa dùng cho động cơ xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ điều khiển đánh lửa dùng cho động cơ xe để cho phép chuyển bảng 
định thời đánh lửa một cách phù hợp và ngăn chặn hiện tượng giật xe. 
Bộ điều khiển đánh lửa dành cho động cơ xe có bộ truyền động vô cấp dùng đai V (TM) 
và ly hợp ly tâm (CL) trong, hệ thống dẫn động này bao gồm: phương tiện ước lượng tỉ 
số tải của động cơ (30) để ước lượng tỉ số tải (LR) của động cơ (E) dựa trên lượng biến 

thiên (A) của vận tốc góc của trục khuỷu (1) trong động cơ (E); phương tiện tính thời 
điểm đánh lửa (60) để tính thời điểm đánh lửa dựa trên bảng phía đánh lửa sớm (61) 
hoặc bảng phía đánh lửa muộn (62), vốn được chọn tương ứng với tỉ số tải (LR); phương 
tiện xác định tình trạng ăn khớp của ly hợp ly tâm (40) để xác định tình trạng ăn khớp 
của ly hợp ly tâm (CL); và phương tiện hiệu chỉnh thời điểm đánh lửa (52) để hiệu chỉnh 
thời điểm đánh lửa về phía đánh lửa sớm bằng cách áp dụng bảng phía đánh lửa sớm 
(61) khi ly hợp ly tâm (CL) được xác định là ở tình trạng không ăn khớp, ngay cả khi 
bảng phía đánh lửa muộn (62) được chọn tương ứng với tỉ số tải (LR). 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất tri(hetero)aryl pyrazol và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tri(hetero)aryl pyrazol và dược phẩm chứa hợp chất này. 

Hợp chất theo sáng chế có thể được sử dụng để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh cũng 
như để bào chế thuốc điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, cụ thể là bệnh nhiễm retrovirut 
ở người và/hoặc động vật. 
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(72) GRISWOLD-PRENNER, Irene (US), STAGLIANO, Nancy E. (US), DANG, Vu (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng protein Tau, dược phẩm chứa kháng thể này, 

phương pháp giám sát sự tiến triển bệnh do protein Tau gây ra 
và phương pháp xác định lượng protein Tau ngoại bào 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng protein Tau và dược phẩm chứa kháng thể này. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp giám sát sự tiến triển bệnh do protein 
Tau gây ra, phương pháp phát hiện polypeptit Tau và phương pháp xác định lượng 
protein Tau ngoại bào. 
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(72) PANDE, Harshad (CA), MARCOCCIA, Bruno (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sợi bột giấy được xử lý bề mặt, phương pháp sản xuất sợi bột 

giấy được xử lý bề mặt, sản phẩm chứa sợi bột giấy được xử lý 
bề mặt và phương pháp sản xuất sản phẩm chứa sợi bột giấy 
được xử lý bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề xuất sợi bột giấy được xử lý bề mặt. Các phương án khác nhau của sáng chế 
đề cập đến sợi bột giấy được xử lý bề mặt, các sản phẩm khác nhau chứa sợi bột giấy 
được xử lý bề mặt, phương pháp và hệ thống sản xuất sợi bột giấy được xử lý bề mặt. 
Các phương án khác nhau về sợi bột giấy được xử lý bề mặt có diện tích bề mặt tăng 
đáng kể so với sợi nghiền thông thường trong khi tối thiểu hóa một cách có lợi sự giảm 
chiều dài sau khi nghiền. Sợi bột giấy được xử lý bề mặt có thể được đưa vào nhiều sản 
phẩm có thể được hưởng lợi từ tính chất này bao gồm, ví dụ, sản phẩm giấy, sản phẩm 
bìa cứng, ván xi măng sợi, chất dẻo cốt sợi, bột sợi giấy, hydrogel, sản phẩm xenluloza 
axetat, và sản phẩm cacboxymetyl xenluloza. Theo một số phương án, sợi bột giấy được 
xử lý bề mặt có chiều dài sợi trung bình trọng lượng theo chiều dài bằng ít nhất khoảng 
0,3 mm và diện tích bề mặt riêng thủy động lực học trung bình bằng ít nhất khoảng 10 
m2/g, trong đó số lượng sợi bột giấy được xử lý bề mặt bằng ít nhất 12.000 sợi/mg trên 
cơ sở sấy bằng lò sấy. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
96 

(11) 43633 
(21) 1-2015-00908 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/4155,  

31/427,  31/4439,  31/497, A61P  
3/10,  9/00,  13/12,  25/00,  27/02, 
C07D  403/12,  417/12 

(22) 25.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/005657    25.09.2013 (87) WO2014/050084 03.04.2014 
(30) 2012-211623       26.09.2012 JP 
(71) KOWA COMPANY, LTD.  (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625, Japan 
(72) OGAMINO, Takahisa (JP), TANIKAWA, Shin (JP), MIYAKE, Yoshiharu (JP), ITOH, 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất phenylaxetamit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng hoạt hóa có chọn lọc glucokinaza ở gan, và cụ 
thể là hợp chất để điều trị và ngăn ngừa bệnh đái đường và sự dung nạp glucoza giảm 
mà ít có tác dụng làm giảm glucoza huyết. Hợp chất này có công thức (1), trong đó vòng 
A là nhóm thiazolyl, nhóm pyridyl, nhóm pyrazyl, hoặc nhóm pyrazolyl; L là -(CO)-,     
-(CS)-, hoặc -SO2-; và R

1 là nhóm C1-6 alkyl, nhóm hydroxy C1-6 alkyl, nhóm C1-6 alkoxy, 
nhóm amino, nhóm C1-6 alkylamino, nhóm hydroxyamino, nhóm N-C1-6 alkylcarbamoyl, 
hoặc nhóm có công thức (2), trong đó R3 là nhóm C1-6 alkyl; và R2 là nguyên tử hydro, 
nguyên tử halogen, nhóm C1-6 alkyl, nhóm C1-6 alkoxy, hoặc nhóm carboxyl, hoặc muối 
của nó hoặc solvat của nó. 
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(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas, Craig (US), PARADIS, Robert 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nguyên liệu sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý nguyên liệu sinh khối, chẳng hạn như 
xenluloza và lignoxenluloza thành các sản phẩm hoặc bán thành phẩm hữu ích, chẳng 
hạn như năng lượng và nhiên liệu. Ví dụ, hệ thống vận chuyển như băng chuyền rung 
hiệu quả cao, được bộc lộ để xử lý các nguyên liệu xenluloza và lignoxenluloza. Sáng 
chế còn đề xuất thiết bị xử lý nguyên liệu sinh khối có nguồn bức xạ ion hóa. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2015 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) RASHID, Naiyl A. (US), BOLDINGH, Edwin P. (NL), SHIH, Raymond (US), 
SCHREIER, Marc R. (US), LAFYATIS, David S. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển alkyl dưới áp suất thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển alkyl. Quy trình theo sáng chế được thực hiện ở 
áp suất thấp hơn so với quy trình chuyển alkyl thông thường, và có độ tinh khiết benzen 
cao hơn với độ mất vòng tương đương hoặc thấp hơn so với quy trình chuyển alkyl 
thông thường. Độ chọn lọc xylen là tương đương hoặc cao hơn quy trình tiêu chuẩn, và 
độ chọn lọc etyl benzen là tương đương hoặc cao hơn quy trình tiêu chuẩn. 
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(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.  (CH) 

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, Switzerland 
(72) GISLER, Markus  (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thuốc nhuộm antraquinon anion đime và phương pháp điều 

chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) 

 

  
 

trong đó, R1, R2 và R3 độc lập là hyđro, C1-4 alkyl hoặc C1-4alkyloxy. 

Các hợp chất có công thức (I) là hữu ích để nhuộm và in các polyamit tự nhiên hoặc 
tổng hợp. 
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(72) Wataru SAKURAI (JP), Mitsuaki TAMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây cáp và phương pháp sản xuất dây cáp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây cáp bao gồm nhiều dây (các dây đồng trục (20)) cấu thành các 
cặp dây. Sự khác nhau về thời gian trễ lan truyền giữa các tín hiệu trong cặp dây tương 
ứng của các dây là 10 ps/m hoặc nhỏ hơn, nhiều dây được nối với đế (10) đóng vai trò 
như bộ phận kết nối trong khi các vị trí theo phương chiều dài của các đầu của các dây 
được khớp với nhau ở cùng vị trí. Bộ phận kết nối có các phần mạch (14) lần lượt được 
nối với các dây, các phần mạch (14) có, trong các đầu của chúng, các đầu cuối (13) để 
kết nối bộ phận kết nối với thiết bị bên ngoài đóng vai trò như phần nối và các dây được 
uốn cong ít nhất một phần, do đó tạo ra các phần uốn cong (31). Do đó, dây cáp mà bao 
gồm nhiều cặp dây gồm các dây được kết hợp có thể đồng đều về độ lệch ở giữa và bên 
trong các cặp dây, do đó cho phép truyền tín hiệu vi sai ổn định và có tốc độ cao. 
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(72) KIM, Hyun-jin (KR), KUMAR, Nipun (IN), SEO, Joon-kyu (KR), KANG, Kyung-a 

(KR), LEE, Geun-ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị uốn cong và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn cong và phương pháp điều khiển thiết bị này. Thiết bị 
uốn cong này bao gồm: bộ cảm biến để nhận biết trạng thái uốn của thiết bị uốn cong; 
và bộ điều khiển để, nếu đường uốn được tạo ra dựa vào trạng thái uốn được di chuyển 
liên tục theo hướng thứ nhất và do đó di chuyển đến vị trí tương ứng với vị trí hiển thị 
của ít nhất một đối tượng, điều khiển để tạo ra hiệu ứng phản hồi trực quan đối với ít 
nhất một đối tượng đó. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị uốn cong và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn cong bao gồm phần thân uốn cong và nhiều vật liệu áp 
điện được bố trí trên phần thân uốn cong biến dạng đáp lại các tín hiệu kích thích làm 
biến dạng phần thân uốn cong của thiết bị uốn cong. 
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(22) 23.08.2013 (43) 25.09.2015 
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(72) YUN, Il-kook  (KR), LEE, Geun-ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị uốn cong và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn cong. Thiết bị uốn cong này bao gồm bộ cảm biến được 
tạo cấu hình để nhận biết trạng thái uốn của thiết bị uốn cong, bộ phận duy trì trạng thái 
uốn được tạo cấu hình để giữ nguyên trạng thái uốn của thiết bị uốn cong, và bộ điều 
khiển được tạo cấu hình để điều khiển các thao tác của thiết bị uốn cong, trong đó khi có 
động tác định trước được nhập vào trong lúc thiết bị uốn cong đang được tác động, bộ 
điều khiển điều khiển bộ phận duy trì trạng thái uốn để giữ nguyên trạng thái uốn của 
thiết bị uốn cong. 
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(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall  (US), MASTERMAN, Thomas, Craig  (US), PARADIS, Robert  (US)
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp bảo vệ thiết bị xử lý nguyên liệu và hệ thống bảo 

vệ động cơ và các bộ phận động cơ khác của băng chuyền 
rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ thiết bị xử lý nguyên liệu và hệ thống bảo vệ 
động cơ và các bộ phận động cơ (232) khác của băng chuyền rung (116). Hệ thống và 
phương pháp theo sáng chế có thể được áp dụng để xử lý các nguyên liệu, như nguyên 
liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza trong khung vòm, trong đó thiết bị 
này được bảo vệ bằng các vỏ bọc thiết bị (112, 114) khỏi bức xạ và các khí nguy hiểm. 
Các vỏ bọc thiết bị này có thể được làm sạch bằng khí. 
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(72) BLACKABY, Wesley (GB), BURCH, JASON (CA), HODGES, Alastair James (GB), 

SHARPE, Andrew (GB), SUN, Minghua (US), WANG, Xiaojing (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazol-4-yl-heteroxyclyl-carboxamit ete vòng và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol-4-yl-heteroxyclyl-carboxamit ete vòng có công 

thức I, bao gồm chất đồng phân lập thể, chất đồng phân hình học, tautome, và muối 
dược dụng của nó, trong đó R2 là ete vòng và X là thiazolyl, pyrazinyl, pyridinyl, hoặc 
pyrimidinyl, hữu dụng để ức chế Pim kinaza và để điều trị các chứng rối loạn như bệnh 
ung thư do Pim kinaza gây ra. Hợp chất có  công thức I dùng để chuẩn đoán in vitro tại 

chỗ, và in vivo, phòng ngừa và điều trị các chứng rối loạn này ở tế bào của động vật có 

vú, hoặc tình trạng bệnh lý kết hợp. 
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(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, France 
(72) VAN OOST, Koen (BE), VERWAEST, Frederik (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo cấu hình tự động trong mạng và thiết bị 

mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo cấu hình tự động các thiết bị mạng đã được làm 

thích ứng để chuyển đổi từ vai trò của điểm truy nhập sang vai trò của trạm và ngược lại. 
Để làm cho thiết bị mạng thứ nhất (AP, STA1, STA2) được tạo cấu hình tự động trong 
mạng, lược tả (profile) của thiết bị mạng thứ hai (AP, STA1, STA2) mà đã kết nối với 
thiết bị mạng thứ nhất nói trên (AP, STA1, STA2) qua mạng, được nhận (13, 22). Lược 
tả bao gồm các ủy nhiệm điểm truy nhập của thiết bị mạng thứ hai (AP, STA1, STA2). 
Lược tả đã nhận được so sánh (23) với các lược tả đang tồn tại mà đã được lưu trữ trong 
bộ nhớ (43) của thiết bị mạng thứ nhất nói trên và được lưu trữ (24) trong bộ nhớ (43) 
nếu cần. Trong trường hợp ở thời điểm sau này, sự thay đổi vai trò của thiết bị mạng thứ 
nhất (AP) được xác định (30), lược tả được lưu trữ được tìm kiếm (31) từ bộ nhớ (43) và 
được sử dụng để kết nối (32) thiết bị mạng thứ nhất (AP) với thiết bị mạng thứ hai 
(AP(2)). 
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2-7-1, Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2240041, Japan 
(72) Kazutoshi MORI (JP), Atsushi IZUMIDA (JP), Shingo HORIUCHI (JP), Takao 

SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây Eustoma bất dục đực tế bào chất và phương pháp tạo ra 

cây Eustoma bất dục đực này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cây Eustoma bất dục đực tế bào chất và phương pháp tạo ra chúng. 

Cụ thể, sáng chế đề cập đến cây Eustoma có tính bất dục đực tế bào chất, trong đó cây 

Eustoma này gần như không có chức năng sản sinh ra phấn hoa do nhị hoa hoặc phấn 

hoa hình thành không hoàn chỉnh. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo 
ra cây Eustoma bất dục đực này. 
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(11) 43645 
(21) 1-2015-01022 (51) 7 A61K  39/12, C12N  7/00 

(22) 25.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/069915   25.09.2013 (87) WO2014/048955 03.04.2014 
(30) 12186162.9        26.09.2012  EP 
(71) 1. LEIDEN UNIVERSITY MEDICAL CENTER  (NL) 

Albinusdreef 2, NL-2333 ZA Leiden, Netherlands 
2. UNIVERSITY OF MANITOBA  (CA) 
202 Administration BuiIding, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada 

(72) Marjolein KIKKERT (NL), Brian Leonard MARK (CA), Puck Bertyne KASTEREN 
VAN (NL), Terrence William JAMES (CA), Eric John SNIJDER (NL) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Arterivirut có khả năng tái bản, vacxin sống giảm độc lực 

chứa Arterivirut này và phương pháp tạo ra Arterivirut này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến Arterivirut có khả năng tái bản có hoạt tính DUB/khử ISG hóa được 

làm giảm do đột biến trong vùng PLP2 của protein nsp2 không cấu trúc. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến việc sử dụng Arterivirut này để làm dược phẩm, làm vacxin và để 
phòng bệnh, cũng như đề cập đến vacxin giảm độc lực chứa Artedvirut này, phương 
pháp tạo ra Arterivirut này và phức hợp Arterivirut PLP2-ubiquitin. 
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(11) 43646 
(21) 1-2015-01024 (51) 7 B01J  19/08, C12P  19/00, G21K  

5/10 
(22) 10.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/064332    10.10.2013 (87) WO2014/059140 A1 17.04.2014 
(30) 61/771,807         10.10.2012    US 

61/711,801         10.10.2012    US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), PETERS, Anthony (US), MASTERMAN, Thomas, Craig 

(US), PARADIS, Robert (US), IP, Kenny, Kin-chui (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu sinh khối đã được xử lý, hệ 

thống và phương pháp làm nguội nhiều lá cửa đơn của máy gia 
tốc chùm điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để xử lý nguyên liệu xenluloza và nguyên 
liệu lignoxenluloza và các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như năng lượng và 
các loại nhiên liệu. Ví dụ, sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống bức xạ để hỗ trợ 
việc xử lý các nguyên liệu xenluloza và lignoxenluloza. Máy gia tốc chùm điện tử có 
nhiều lá cửa và các lá này được làm nguội bằng khí làm nguội. Trong một kết cấu, lá thứ 
cấp liền khối với máy gia tốc chùm điện tử và trong kết cấu khác lá thứ cấp là một phần 
của vỏ bọc dùng cho hệ thống vận chuyển sinh khối.  
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(11) 43647 
(21) 1-2015-01047 (51) 7 A01N  43/02, A61K  31/335 

(22) 30.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/062669    30.09.2013 (87) WO2014/055426 10.04.2014 
(30) 61/708,586         01.10.2012    US 

61/708,595         01.10.2012    US 
(71) TEIKOKU PHARMA USA, INC.  (US) 

1718 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131, United States of America 
(72) NABETA, Kiichiro (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chứa taxan và doxetaxel dưới dạng hệ phân tán 

nano lỏng, không chứa nước, không chứa etanol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa taxan dưới dạng hệ phân tán nano lỏng, không chứa 

nước, không chứa etanol. Các chế phẩm này dưới dạng hệ phân tán nano theo các 
phương án của sáng chế chứa taxan, chất dầu, chất hoạt động bề mặt không ion, dung 
môi không chứa nước và thành phần axit hữu cơ, trong đó thành phần axit hữu cơ tan 
trong dung môi không chứa nước và lượng tính theo trọng lượng của chất hoạt động bề 
mặt không ion bằng hoặc cao hơn lượng tính theo trọng lượng của dung môi không chứa 
nước. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa doxetaxel dưới dạng hệ phân 
tán nano lỏng, không chứa nước, không chứa etanol. Các chế phẩm này dưới dạng hệ 
phân tán nano theo các phương án của sáng chế chứa doxetaxel, chất dầu, chất hoạt 
động bề mặt không ion, dung môi không chứa nước và axit hữu cơ tan trong dung môi 
không chứa nước và về cơ bản không lẫn bất kỳ bazơ liên hợp nào. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 Japan 
(72) Atsuo SHIMIZU (JP), Masanori MATSUNO (JP), Masaya YAMAMOTO (JP), 

Hirofumi TAKETSU (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép mạ hợp kim kẽm nhúng nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ hợp kim kẽm nhúng nóng bao 
gồm bước tạo lớp mạ hợp kim kẽm nhúng nóng trên bề mặt của tấm thép nền bằng cách 
nhúng tấm thép nền vào bể mạ hợp kim kẽm nhúng nóng chứa Al và Mg; cho dung dịch 
lỏng tiếp xúc với bề mặt lớp mạ hợp kim kẽm nhúng nóng, dung dịch lỏng này chứa một 
hoặc nhiều ion đa nguyên tử được chọn từ nhóm gồm ion đa nguyên tử V5+, Si4+ và Cr6+; 
trong đó dung dịch lỏng chứa ion đa nguyên tử có nồng độ là 0,01g/l hoặc cao hơn của 
một hoặc nhiều nguyên tử được chọn từ nhóm chứa V, Si và Cr. 
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(72) Takeshi MASUDA (JP), Hiroyuki NAITO  (JP), Takashi NAKADA  (JP), Masao 

YOSHIDA (JP), Shinji ASHIDA (JP), Hideki MIYAZAKI (JP), Yuji KASUYA (JP), 
Koji MORITA (JP), Yuki ABE  (JP), Yusuke OGITANI  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp kháng thể-thuốc có tác dụng kháng khối u và 

dược phẩm chứa thể liên hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp kháng thể-thuốc có tác dụng kháng khối u. Thể liên 

hợp này chứa hợp chất kháng khối u có công thức (1): 
 

 
 

liên kết với kháng thể qua mối liên kết có cấu trúc được thể hiện bằng công thức: -L1-L2-
Lp-NH-(CH2)n

1-La-Lb-Lc-, trong đó kháng thể được nối với đầu L1, và hợp chất kháng 
khối u được nối với đầu Lc, trong đó vị trí liên kết của hợp chất kháng khối u là nguyên 
tử nitơ trong nhóm amino ở vị trí 1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thuốc kháng khối 
u chứa thể liên hợp, dược phẩm chứa thể liên hợp và hợp chất trung gian liên kết thuốc. 
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(72) YOSHINO, Masataka  (JP), OTA, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép không gỉ ferit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép không gỉ ferit. Tấm thép không gỉ ferit bao gồm các thành 
phần sau (theo% khối lượng): C: 0,004% hoặc lớn hơn và 0,014% hoặc nhỏ hơn; N: 
0,004% hoặc lớn hơn và 0,014% hoặc nhỏ hơn; Si: 0,01% hoặc lớn hơn và 0,30% hoặc 
nhỏ hơn; Mn: 0,01% hoặc lớn hơn và 0,30% hoặc nhỏ hơn; P: 0,025% hoặc lớn hơn và 
0,040% hoặc nhỏ hơn; S: 0,010% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,01% hoặc lớn hơn và 0,08% hoặc 
nhỏ hơn; Cr: 10,5% trở lên và 24,0% hoặc nhỏ hơn; Ni: 0,01% hoặc lớn hơn và 0,40% 
hoặc nhỏ hơn; Ti: 0,20% hoặc lớn hơn và 0,38% hoặc nhỏ hơn; Nb: 0,012% hoặc nhỏ 
hơn, O: 0,0060% hoặc nhỏ hơn; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh 

khỏi, trong đó lượng P, S, O, và Ti phải thỏa mãn biểu thức: (P% + S% + 10x0%)  Ti% 

 0,025, trong đó P%, S%, O%, và Ti% tương ứng theo % khối lượng là hàm lượng P, 

hàm lượng S, hàm lượng O và hàm lượng Ti. 
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201210293236.X         13.08.2012   CN 
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201210293253.3         13.08.2012   CN 
201210297164.6         13.08.2012   CN 
201210347294.6         10.09.2012   CN 
201210346367.X         11.09.2012   CN 
201210378528.3         11.09.2012   CN 
201210454531.9         07.11.2012   CN 
201210454001.4         07.11.2012   CN 
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201310058118.5         22.02.2013   CN 
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(75) LIU SUHUA   (CN) 
Yanzhou Haizhi Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, Xinyanzhen 
Industrial Park Yanzhou, Shandong Province 272100, China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp đào làm rỗng tác động hiệu suất cao không mắc 

vật liệu và máy đào làm rỗng tác động hiệu suất cao không 
mắc vật liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đào làm rỗng tác động hiệu suất cao không mắc vật 
liệu và thiết bị để thực hiện phương pháp này. Thiết bị này khác biệt ở chỗ, một cơ cấu 
làm rỗng tác động được bố trí trên thân của một máy đào và bao gồm cơ cấu tác động 
vật liệu lớp bên ngoài và cơ cấu tác động vật liệu lớp bên trong, trong đó cơ cấu tác động 
vật liệu lớp bên ngoài bao gồm các răng tác động vật liệu lớp bên ngoài, các răng này 
thích hợp để xả vật liệu ra do tác động của cơ cấu tác động vật liệu lớp bên trong qua 
các khe của các răng tác động vật liệu lớp bên ngoài và/hoặc được được bố trí một lỗ xả, 
lỗ xả này cho phép vật liệu rơi do tác động của cơ cấu tác động vật liệu lớp bên trong 
thoát ra, cơ cấu tác động vật liệu lớp bên trong bao gồm các răng tác động vật liệu lớp 
bên trong, và cơ cấu tác động vật liệu lớp bên ngoài phù hợp với cơ cấu tác động vật liệu 
lớp bên trong để thực hiện làm rỗng tác động và xà. Thiết bị này có các ưu điểm là kết 
cấu đơn giản, tiên tiến và hoạt động tin cậy. 
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(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KUROKI, Takashi (JP), KABEYA, Kazuhisa (JP), FUJIBAYASHI, Akio (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây chuyền trang thiết bị sản xuất và phương pháp tạo nhiệt 

điện năng 
  (57)     Sáng chế đề xuất dây chuyền trang thiết bị sản xuất bao gồm thiết bị tạo nhiệt điện năng 

bao gồm: bộ phận tạo nhiệt điện năng; và phương tiện dịch chuyển để dịch chuyển bộ 
phận tạo nhiệt điện năng. Bộ phận tạo nhiệt điện năng được thiết lập để đối diện với 
nguồn nhiệt. Do đó, dây chuyền trang thiết bị sản xuất có nguồn nhiệt di chuyển có thể 
chuyển đổi một cách hiệu quả năng lượng nhiệt của nguồn nhiệt mà biến đổi trong trạng 
thái giải phóng thành năng lượng điện để thu hồi năng lượng. 
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(72) PEREIRA, Suzette (US), GARVEY, Sean  (US), EDENS, Neile (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa epigalocatechin galat (EGCg) dùng 

để làm giảm sự mất cơ vân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa epigalocatechin galat ("EGCg") dùng 

để làm giảm sự mất cơ vân ở đối tượng. Việc cung cấp EGCg cho đối tượng trong chế 
phẩm dinh dưỡng làm giảm quá trình thoái hóa protein cơ, nhờ đó làm giảm sự mất cơ 
vân ở đối tượng. Sự kết hợp của EGCg với kẽm trong chế phẩm dinh dưỡng làm tăng 
cường tác dụng của EGCg trong việc làm giảm mất cơ. Cụ thể là, khi được sử dụng kết 
hợp, chế phẩm dinh dưỡng chứa EGCg và kẽm cần lượng EGCg ít hơn để đạt được tác 
dụng làm giảm tương tương so với cùng chế phẩm dinh dưỡng chứa EGCg nhưng không 
chứa kẽm. 
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(71) SYLENTIS SAU  (ES) 
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(72) JIMENEZ ANTON, Ana Isabel (ES), GONZALEZ FAJARDO, Victoria (ES), RUZ 

PALOMAR, Veronica  (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ARN can thiệp có kích thước nhỏ (siARN) dùng để bào chế thuốc 

để điều trị bệnh mắt khô và/hoặc đau mắt và kit chứa ARN này
  (57)    Sáng chế đề cập đến ARN can thiệp có kích thước nhỏ (siARN) hướng đích SEQ ID 

NO:1 dùng để bào chế thuốc để điều trị và/hoặc phòng các tình trạng bệnh về mắt, cụ 
thể là bệnh mắt khô và/hoặc đau mắt liên quan đến các mức biểu hiện và/hoặc hoạt tính 
cao của thụ thể vaniloit-1 (TRPV). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến kit chứa ARN 
này dùng để cung cấp siARN hướng đích SEQ ID NO:1.  
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(US), WANG, Aihua  (US), WOLIN, Ronald L.  (US), WOODS, Craig R. (US), 
PIERCE, Joan  (US), GOLDBERG, Steven  (US), FOURIE, Anne  (US), XUE, 
Xiaohua  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều biến quinolinyl được liên kết metylen của thụ thể 

nhân mồ côi liên quan đến axit retinoic gama t (ROR-gama-t), 
dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào chế dược phẩm 

(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I sau: 
 

 
 

trong đó: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 và R9 có ý nghĩa như được xác định trong bản mô 
tả. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào chế dược phẩm. 
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất có công thức I nêu trên với lượng hữu hiệu để điều 

biến hoạt tính thụ thể nhân mồ côi liên quan đến axit retinoic gama t (RORt - Retinoic 
acid-related orphan nuclear receptor gamma t) ở động vật có vú. 
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(72) GEMBUS Vincent (FR), JUBAULT Philippe (FR), HOARAU Christophe (FR), 
LEVACHER Vincent (FR), BONFANTI Jean-Francois (FR), MC GOWAN David 
Graig (BE), GUILLEMONT JÐr«me Emile Georges (FR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất 1,2,4-triazin và dược phẩm chứa nó để điều trị bệnh 

nhiễm virut 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 1,2,4-triazin, quy trình điều chế dẫn xuất này và dược 

phẩm chứa dẫn xuất này để điều trị bệnh nhiễm virut. 
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YA-MAN bldg., 4-4, Furuishiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1350045 Japan 
(72) YAMANAKA, Kazunori  (JP), YAMAZAKI, Iwao (JP) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Cây lăn mát xa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cây lăn mát xa bao gồm con lăn để cầm và lăn trên bề mặt da, sự 
nâng cao hiệu quả đạt được nhờ truyền một rung động thích hợp lên bề mặt da hoặc 
chỉnh góc tiếp xúc của con lăn đó. Cây lăn mát xa (1) giúp làm đẹp bởi sự tiếp xúc và 
xoay thân của con lăn trên bề mặt da, kết cấu cây lăn mát xa gồm: bộ phận thân chính 
dạng thanh cứng (10) mang các bộ phận hỗ trợ trục (11 và 12) ở gần phần cuối của nó 
nhằm hỗ trợ các trục xoay của hai thân con lăn, bộ phận thân chính (10) được cấu tạo 
sao cho rìa bên ngoài theo chiều dọc có thể cầm được, hai trục xoay (110 và 120) của 
các thân con lăn nhô ra theo các hướng của các góc mở khác nhau đã định trước từ 
hướng dọc của bộ phận thân chính (10); và hai thân con lăn (20 và 21) có thể quay được 
quanh trục xoay. Trong kết cấu này, vị trí trung tâm của mặt cắt vuông góc với hướng 
dọc trục xoay và vị trí này của trục xoay được đặt lệch nhau ít nhất là một phần. 
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DEMIN, Samuel Dominique (BE), COOYMANS, Ludwig Paul (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất kháng virut hô hấp hợp bào (RSV) và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế sự sao chép của virut hô hấp hợp bào (RSV) có 

công thức (RI) 
 

 
 

bao gồm các dạng đồng phân lập thể hóa học, và muối hoặc solvat của chúng, trong đó 
R22, W, Q, V, Z, p, s, và Het có nghĩa như được xác định trong bản mô tả sáng chế. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa nó 
dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng tổ hợp với các chất ức chế RSV khác, trong điều trị 
bệnh nhiễm RSV. 
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YUN, Weiya (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất azaindolin và dược phẩm chứa nó 

(57) Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó W, Y, Z, R1, R2, R3, và R4 có nghĩa như được xác 
định trong bản mô tả và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh ung thư. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Que thử dòng chảy ngang, phương pháp sản xuất que thử dòng 

chảy ngang, bộ kit chẩn đoán và phương pháp xác định sự hiện 
diện của enterovirut 

  (57) Sáng chế đề cập đến que thử dòng chảy ngang, phương pháp sản xuất que thử dòng chảy 
ngang, bộ kit chẩn đoán và phương pháp xác định sự hiện diện của enterovirut (virut 
đường ruột), cụ thể là dùng để phát hiện các tác nhân gây bệnh tay-chân-miệng (TCM) 
nhờ sử dụng các kháng thể đặc trưng cho enterovirut. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử axit nucleic tái tổ hợp mã hóa enzym 4-

hydroxyphenylpyruvat dioxygenaza, vectơ, tế bào chủ và 
cây trồng chuyển gen chứa phân tử axit nucleic này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các thành phần và phương pháp tạo ra tính dung nạp thuốc diệt cỏ 
cho vi khuẩn, cây trồng, tế bào cây trồng, mô và hạt giống. Trong đó các thành phần này 
bao gồm polynucleotit mã hóa polypeptit dung nạp thuốc diệt cỏ, vectơ chứa các 
polynucleotit này và tế bào chủ chứa vectơ này. Trình tự nucleotit theo sáng chế có thể 
được sử dụng trong cấu trúc ADN hoặc catxet biểu hiện để biến nạp và biểu hiện ở sinh 
vật, bao gồm vi sinh vật và cây trồng. Các thành phần này cũng bao gồm vi khuẩn được 
biến nạp, cây trồng, tế bào cây trồng, mô và hạt giống. Cụ thể là, sáng chế đề xuất 
polynucleotit được phân lập mã hóa polypeptit dung nạp chất ức chế 4-
hydroxyphenylpyruvat dioxygenaza (HPPD). Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất trình tự 
axit amin tương ứng với polynucleotit này. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất ức chế glucosylxeramit synthaza và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế glucosylxeramit synthaza (GCS) hữu ích để điều trị 

bệnh chuyển hóa như bệnh tích trữ ở lysosome riêng rẽ hoặc kết hợp với liệu pháp thay 
thế enzym, bệnh nang và bệnh ung thư. 
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Malavi (IN), RAKESTRAW, Ginger, Chao (US), SWAIN, Joanna (US), ZHAO, 
Wenjun (US), WEI, Hui (US), YAMNIUK, Aaron, P. (CA), RAMAMURTHY, 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit chứa miền fibronectin typ III, dược phẩm và phương 

pháp đo myostatin trong mẫu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein có miền khung trên cơ sở fibronectin gắn kết với myostatin. 

Protein này có thể được sử dụng để điều trị bệnh loạn dưỡng cơ, chứng suy mòn, chứng 
giảm khối cơ, bệnh viêm xương khớp, bệnh loãng xương, bệnh đái tháo đường, bệnh béo 
phì, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn, bệnh suy tim, bệnh nhồi 
máu cơ tim, và chứng xơ hóa. Sáng chế còn đề cập đến tế bào chứa protein, 
polynucleotit mã hóa protein này hoặc mảnh của nó, và vectơ chứa polynucleotit mã hóa 
protein này. 
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(11) 43664 
(21) 1-2015-01267 (51) 7 B65D  55/02 

(22) 17.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/065454  17.10.2013 (87) WO2014/081520 30.05.2014 
(30) 13/683,475       21.11.2012 US 
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One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) Roger P. Smith (US), Brad Malcolm (AU), Chris Anderson; (US), Phyllis A. Cresswell 

(US), Oleg Feygenson (RU), Anatoly Solunin (RU), Igoris Misiucenko (RU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm bao gồm đồ chứa có bộ phận tạo bằng chứng về việc 

sử dụng và phần đóng gói bao gồm sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm bao gồm bộ phận chỉ thị (14; 114; 214; 314; 414; 514) 

mà ít nhất một phần của nó được mang bởi đồ chứa (12; 112; 212; 312; 412; 512) và đáp 
lại sự thay đổi về ít nhất một trạng thái của đồ chứa để biến đổi theo cách không thể đảo 
ngược đặc điểm trực quan mà có thể nhìn thấy từ bên ngoài đồ chứa. 
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(30) 12007059.4        11.10.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2015 
(71) 1. ABU DHABI POLYMERS CO. LTD (BOROUGE) L.L.C  (AE) 

Sheikh Khalifa Energy Comple, Corniche Road, P.O. Box 6925, Abu Dhabi (AE) 
2. BOREALIS AG   (AT) 
IZD Tower, WagramerstraBe 17-19, A-1220 Vienna (AT) 

(72) JOHNSEN, Geir, Kristian (AE), LAMPELA, Janne  (FI), ONG, James  (SG) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bao bì được đúc dùng làm bao gói thực phẩm và chế phẩm 

polypropylen dùng để sản xuất bao bì được đúc này. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì được đúc dùng làm bao gói thực phẩm bao gồm, ưu tiên 

chứa chế phẩm polypropylen, chế phẩm polypropylen này bao gồm: 
- propylen homo- hoặc copolyme (A) có 
(i) tốc độ dòng nóng chảy, được xác định theo phương pháp ISO 1133 ở nhiệt độ 230oC 
và dưới tải trọng 2,16 kg, ít nhất là 25g/10 phút; và 
(ii) trong trường hợp thành phần (A) là copolyme, thì thành phần comonome không quá 
5,0% trọng lượng; và 
- chất tạo nhân (B). 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm polypropylene nêu trên dùng để sản xuất bao bì 
được đúc này. 
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1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) SAKAMOTO, Mitsutaka (JP), MANABE, Isao  (JP), TAKAHASHI, Kozo  (JP), 

TAKADA, Yasushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng nhiều lớp, màng chuyển của lớp nhựa chức năng và 

màng bao gói 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp chứa lớp B có thành phần chính là nhựa polyetylen 

và/hoặc nhựa polypropylen được đặt lên ít nhất một bề mặt của lớp A có thành phần 
chính là nhựa có gốc olefin vòng. Màng nhiều lớp theo sáng chế có khả năng định hình, 
tháo rời và gia công khi được dùng làm màng để chuyển lớp nhựa chức năng; màng có 
đặc tính ngăn hơi nước và hàn kín nhiệt tốt khi được dùng làm màng bao gói. 
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(21) 1-2015-01308 (51) 7 E05B  1/00, A61L  2/18 

(22) 11.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/071330   11.10.2013 (87) WO2014/057110 A1 17.04.2014 
(30) S2012/0458        12.10.2012 IE 
(75) 1. CUNNINGHAM, BRIAN  (IE) 

27 Ailes-bury Grove, Dublin 14 (IE) 
2. MCDONAGH, Maurice  (IE) 
95 Ranelagh Village, Ranelagh, Dublin 6 (IE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị làm sạch tay nắm cửa và tấm đẩy 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị làm sạch tay nắm cửa và tấm đẩy cửa bao gồm vỏ (60) đế lắp 
vào cửa, vỏ có bình chứa (76) chứa chất lỏng khử trùng và đầu phun (71), tay kích hoạt 
(72) nhô ra bên ngoài từ vỏ và khi sử dụng được kết hợp linh hoạt vào khung cửa mà 
cánh cửa được lắp vào đó, khiến cho việc mở hoặc đóng cánh cửa đó gây ra sự dịch 
chuyển của tay kích hoạt (72) để vận hành đầu phun và phun chất lỏng khử trùng lên 
trên tay nắm cửa, tấm đẩy cửa hoặc bề mặt khác của cửa, trong đó tay kích hoạt gài 
khớp vào khung cửa để vận hành đầu phun. 
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(11) 43668 
(21) 1-2015-01310 (51) 7 H04N  21/258,  21/47,  21/658,  7/18 

(22) 07.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/080970    07.08.2013 (87) WO2014/063511 01.05.2014 
(30) 201210415273.3         26.10.2012    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, Guangdong 
518057, China 

(72) GUAN, Tianyun (CN), SHEN, Beijie (CN), ZHANG, Jidong (CN), CHENG, Xi (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giám sát và bộ giải mã tín hiệu tivi giao thức 

internet 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giám sát và bộ giải mã tín hiệu tivi giao thức internet 

(IPTV). Phương pháp bao gồm các bước: đăng ký bộ giải mã tín hiệu IPTV với máy chủ 
quản lý giám sát; và sau khi đăng ký với máy chủ quản lý giám sát thành công, bộ giải 
mã tín hiệu IPTV nhận yêu cầu gọi, và khi yêu cầu gọi có mang thông tin nhận dạng 
giám sát được cấu hình bởi máy chủ quản lý giám sát, trả lời cuộc gọi, và gửi âm thanh 
thu được bởi thiết bị thu thanh và/hoặc viđeo thu được bởi thiết bị thu hình đến thiết bị 
đầu cuối khởi tạo yêu cầu gọi. Giải pháp kỹ thuật trên áp dụng bộ giải mã tín hiệu IPTV 
được sử dụng rộng rãi trong gia đình để thực hiện giám sát âm thanh và theo dõi hình 
ảnh, và có thể sử dụng trong hầu hết các mạng IPTV hiện nay, mạng IP và mạng truyền 
thông để đạt được mục đích giám sát và theo dõi âm thanh và viđeo của các vị trí micrô 
và camera kết nối với bộ giải mã tín hiệu IPTV thông qua các thiết bị đầu cuối âm thanh 
và viđeo khác nhau. 
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(86) PCT/EP2013/069769    24.09.2013 (87) WO2014/067715 A1 08.05.2014 
(30) 12190376.9         29.10.2012   EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2015 
(71) SICPA HOLDING SA   (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Patrick VEYA  (CH), Jean GARNIER  (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Véc-ni bảo vệ có thể hóa rắn bằng bức xạ, tài liệu bảo an được 

phủ bằng véc-ni bảo vệ này, quy trình sản xuất tài liệu bảo 
an, phương pháp chống bám bẩn cho tài liệu bảo an và hợp 
chất perflopolyete 

  (57)     Sáng chế đề cập đến véc-ni bảo vệ có thể hóa rắn bằng bức xạ chứa một hoặc nhiều chất 
hóa rắn dạng cation và một hoặc nhiều hợp chất perflopolyete được kết thúc mạch bằng 
di-hydroxyl có công thức chung HO-(CH2CH2O)c-CH2-CF2O-(CF2-CF2-O)a-(CF2O)b-
CF2-CH2-(OCH2CH2)d-OH, trong đó mỗi a và b là các số nguyên nằm trong khoảng từ 0 

đến 50, trong đó a + b  1, c và d có thể giống hoặc khác nhau và nằm trong khoảng từ 1 

đến 20. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tài liệu bảo an được phủ bằng véc-ni bảo vệ nêu trên, 
quy trình sản xuất tài liệu bảo an này, phương pháp chống bám bẩn cho tài liệu bảo an 
và hợp chất perflopolyete được kết thúc mạch bằng di-hydroxyl dùng để sản xuất véc-ni 
bảo vệ nêu trên. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2015 
(75) CHEN, YU-CHEN  (TW) 

5F., No. 8, Ln. 5, Fugui 1st Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Tủ đựng thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ đựng thiết bị truyền thông, bao gồm thân tủ (1), đế (2) và khung 
cố định (3) trong đó thân tủ đựng (1) bao gồm nắp trước (11), hai nắp bên (12), nắp sau 
(13) và nắp trên (14), nắp trước được lắp thiết bị làm mát; đáy của nắp trên được lắp 
quạt tản nhiệt. Tủ theo sáng chế có thể được sử dụng ngoài trời và đồng thời có thể được 
sử dụng để thay thế tủ đựng truyền thông trong nhà truyền thống do có thiết kế tùy biến 
và kết hợp theo kích thước của thiết bị hệ thống truyền thông, và thiết kế môđun hóa 
theo kích thước tiêu chuẩn của giá đựng của hệ thống truyền thông để đạt được khả 
năng tiết kiệm không gian một cách hiệu quả và thuận tiện trong việc vận chuyển và lắp 
đặt. Thiết bị làm mát và quạt tản nhiệt được lắp trên nắp trước và nắp trên cũng có thể 
điều chỉnh nhiệt độ bên trong tủ để ngăn chặn hư hại và nguy hiểm do thiết bị quá nóng, 
và do đó đạt được khả năng tiết kiệm chi phí của thiết bị làm mát cần thiết để kiểm soát 
nhiệt độ. 
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(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

244, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-807, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Ha Young (KR), KIM, In Woo (KR), JUN, Sun Ah (KR), NA, Yun Soo (KR), 
LEE, Hyung Geun (KR), CHO, Min Jae (KR), LEE, Jun Hee (KR), KIM, Hyo Shin 
(KR), YOON, Yun soo (KR), CHUNG, Kyung Ha (KR), KIM, Ji Duck (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất phong bế kênh natri và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các ký hiệu có nghĩa như được 
xác định trong bản mô tả, có tác dụng phong bế đối với các kênh ion natri, đặc biệt là 
Nav1.7, và dược phẩm chứa nó. Hợp chất có công thức (I) theo sáng chế, hoặc muối 
dược dụng, hydrat, solvat hoặc chất đồng phân của nó có thể được sử dụng để phòng 
ngừa hoặc điều trị cơn đau một cách hiệu quả, ví dụ, cơn đau cấp tính, cơn đau mạn tính, 
cơn đau thần kinh, cơn đau sau phẫu thuật, bệnh nhức nửa đầu, bệnh khớp, bệnh thần 
kinh, bệnh tổn thương thần kinh, bệnh thần kinh do đái tháo đường gây ra, bệnh thần 
kinh, bệnh động kinh, chứng loạn nhịp tim, bệnh loạn lực cơ, bệnh mất điều hòa, bệnh 
đa xơ cứng, hội chứng kích thích ruột, chứng mất tự chủ tiểu tiện, cơn đau nội tạng, 
bệnh trầm cảm, bệnh đau đỏ chi, hoặc rối loạn đau tột cùng kịch phát (PEPD - 
paroxysmal extreme pain disorder). 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 2-phenyl-5-heteroxyclyl-tetrahydro-2H-pyran-3-

amin có tác dụng điều trị bệnh đái tháo đường và các rối 
loạn liên quan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), dạng hỗ biến, chất đồng phân đối ảnh, 
chất đồng phân không đối quang, muối dược dụng và tiền dược chất của chúng: 

 

 
 

trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế là 
hữu ích để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh đái tháo đường (diabetes mellitus - DM), béo 
phì và các rối loạn chuyển hoá khác. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các 
hợp chất này và dược phẩm chứa chúng. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHENG, Xiaoxiao (CN), YANG, Xudong (CN), FENG, Li (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải phóng tài nguyên E-DCH 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị giải phóng tài nguyên E-DCH (kênh tăng 
cường) chung. Trạm cơ sở tiếp nhận thông tin thời gian của bộ định thời giải phóng tài 
nguyên ẩn được gửi bởi thiết bị điều khiển trạm cơ sở, sao cho trạm cơ sở giải phóng 
hoặc không giải phóng, theo thông tin thời gian của bộ định thời giải phóng tài nguyên 
ẩn, tài nguyên E-DCH chung bị chiếm bởi trạm cuối. Do trạm cơ sở không còn giải 
phóng hoặc không giải phóng, chỉ theo SI có giá trị bằng 0, tài nguyên E-DCH chung bị 
chiếm bởi trạm cuối, nên có thể tránh được vấn đề trong giải pháp kỹ thuật đã biết rằng 
trạm cuối cần cạnh tranh lại nếu có dữ liệu được gửi đi để thu được tài nguyên E-DCH 
chung do trạm cơ sở giải phóng không đúng tài nguyên E-DCH bị chiếm bởi trạm cuối, 
nhờ đó giảm độ trễ khi gửi dữ liệu. 
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(11) 43674 
(21) 1-2015-01369 (51) 7 E02F  9/28 

(22) 12.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/SE2013/000140   12.09.2013 (87) WO2014/046587 27.03.2014 
(30) 1230098-4        21.09.2012 SE 
(71) COMBI WEAR PARTS AB  (SE) 

P.O. Box 205, S-681 24 Kristinehamn, Sweden 
(72) Per QUARFORDT (SE), Adnan GABELA (SE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khóa có thể tháo mở răng gầu xúc và phương pháp khóa có 

thể tháo mở răng gầu xúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa có thể tháo mở được răng gầu xúc vào bộ kẹp chi tiết mài 

mòn trong cụm chi tiết mài mòn, trong đó răng gầu xúc và bộ kẹp chi tiết mài mòn cùng 
nhau tạo thành lỗ mở khóa để tiếp nhận khóa, khóa có cấu tạo gồm vít côn có ren và nửa 
ren thứ nhất được thiết kế với đế ren thứ nhất, nửa ren thứ nhất và nửa ren thứ hai, được 
thiết kế với đế ren thứ hai, lắp trong lỗ mở khóa, trong đó nửa ren thứ nhất và nửa ren 
thứ hai, với các đế ren quay vào nhau, cùng nhau tạo thành lỗ mở khóa để khóa chặt 
bằng ren của vít côn có ren, sao cho sự quay của vít ren làm di chuyển vít ren dọc theo 
đế ren theo chiều trục của vít vào lô mở khóa, khóa ở trạng thái khóa khi nửa ren thứ 
nhất di chuyển hướng vào phía răng gầu xúc và nửa ren thứ hai di chuyển  hướng vào bộ 
kẹp chi tiết mài mòn. Sáng chế cũng đề cập đến cụm chi tiết mài mòn, nửa ren thứ nhất, 
nửa ren thứ hai, vít côn và phương pháp tương ứng để khóa có thể tháo mở được răng 
gầu xúc vào bộ kẹp chi tiết mài mòn trong cụm chi tiết mài mòn bằng khóa. 
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(11) 43675 
(21) 1-2015-01399 (51) 7 C07D  405/12,  413/12,  417/12,  

307/80, A61K  31/343, A61P  3/10 
(22) 21.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/074386   21.11.2013 (87) WO2014/082918 05.06.2014 
(30) 12194590.1        28.11.2012   EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) ECKHARDT, Matthias  (DE), LANGKOPF, Elke (DE), WAGNER, Holger (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Axit inđanyloxyđihyđrobenzofuranylaxetic, muối dược 

dụng của chúng và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức chung I: 

 

 
 

trong đó nhóm (Het)Ar là như được xác định trong bản mô tả, có các đặc tính dược lý có 
giá trị, cụ thể là gắn kết với thụ thể GPR40 và điều biến hoạt tính của thụ thể này. 
Sáng chế cũng đề cập đến các muối dược dụng của hợp chất này, và dược phẩm chứa 
hợp chất này. Hợp chất và các dược phẩm theo sáng chế là thích hợp để điều trị và 
phòng ngừa các bệnh mà có thể bị tác động bởi thụ thể này, như các bệnh chuyển hóa, 
cụ thể là bệnh đái tháo đường Typ 2.  
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(11) 43676 
(21) 1-2015-01403 (51) 7 H01M  2/00 

(22) 25.09.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2012/081885     25.09.2012 (87) WO2014/047768 A1 03.04.2014 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION  (US) 

150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, United States of 
America 

(72) WANG, Yihua (CN), ZHANG, Jun (CN), ZHANG, XinHui (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Nhãn pin, pin và nhãn được dán với nó, và nhãn pin chống cháy 

nhiều lớp màu đen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhãn pin bao gồm nền polyimit tạo thành mặt bên ngoài và mặt bên 

trong đối diện. Nhãn pin này còn bao gồm một lớp chất kết dính áp hợp chứa chất chống 
cháy được bố trí trên mặt bên trong của nền polyimit. Nền polyimit bao gồm một chất 
tạo màu vô cơ phân tán trong toàn bộ nền. Nhãn pin có mức chống cháy dọc cho các vật 
liệu mỏng ít nhất là 0 (VTM-0). 
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(11) 43677 
(21) 1-2015-01413 (51) 7 G06F  9/44 

(22) 24.07.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/004497       24.07.2013 (87) WO2014/049925 03.04.2014 
(30) 2012-213060       26.09.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan 
2. TOSHIBA SOLUTIONS CORPORATION   (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kavvasaki-shi, Kanagawa 2128585 (JP) 

(72) YANO, Rei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tạo ra chương trình/tài liệu thiết kế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra chương trình/tài liệu thiết kế trong đó việc xử lý tạo 
ra chương trình có thể thay đổi để tạo ra chương trình và tài liệu thiết kế của chương 
trình này cho mỗi mô hình ứng dụng. Thiết bị tạo ra chương trình/tài liệu thiết kế tạo ra 
danh sách chương trình cho mỗi mô hình ứng dụng tương ứng với loại chương trình từ 
thông tin mô hình đại diện đóng vai trò làm thông tin định nghĩa tệp tin mẫu cho mỗi 
mô hình ứng dụng liên quan đến tệp tin điều khiển tạo ra ứng dụng và thực hiện tạo ra 
chương trình và tài liệu thiết kế dựa vào danh sách chương trình. Do đó, việc xử lý tạo ra 
chương trình có thể được điều khiển theo cách biến đổi sao cho việc tạo ra chương trình 
có thể đạt được theo các mô hình ứng dụng khác nhau. 
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(11) 43678 
(21) 1-2015-01432 (51) 7 A01N  25/04 

(22) 11.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/059201    11.09.2013 (87) WO2014/055208 10.04.2014 
(30) 61/710,019         05.10.2012   US 
(71) AGROFRESH INC.  (US) 

400 Arcola Road, P.O. Box 7000, Collegeville, Pennsylvania 19426, United States of 
America 

(72) JACOBSON, Richard Martin (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm huyền phù chứa môi trường dầu và ít nhất một chất 

làm đặc để có thể phun từ trên không các hoạt chất và 
phương pháp điều chế chế phẩm huyền phù này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm huyền phù chứa môi trường dầu và ít nhất một chất làm 
đặc để có thể phun từ trên không các hoạt chất. Chế phẩm này dựa trên tác dụng bất ngờ 
ít nhất là một chất làm đặc để duy trì huyền phù hoặc thể phân tán chứa các hạt rắn 
trong môi trường dầu. Tác dụng này của chất làm đặc khiến cho tỷ lệ khối lượng của các 
hạt rắn trong chế phẩm huyền phù này cao hơn một cách đáng kể so với các chế phẩm 
đã biết trước đây. Kết quả là, chế phẩm huyền phù được đề xuất cho phép có nhiều hoạt 
chất trong rắn hạt xuất hiện trong thể tích hoặc khối lượng cố định của chế phẩm này so 
với các chế phẩm đã biết trước đây. Một ưu điểm của chế phẩm huyền phù được đề xuất 
là có thể phun từ trên không các hoạt chất như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hoặc các hợp 
chất điều hòa sinh trưởng khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều 
chế chế phẩm huyền phù này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) CHEN, Zhuwen (CN), LIU, Mengtao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp nhận biết số trên tờ tiền giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp nhận biết số trên tờ tiền giấy. Thiết bị theo 
sáng chế bao gồm: bộ cảm biến tiếp xúc để thu thập dữ liệu ảnh tờ tiền giấy; tấm nguồn 
ánh sáng truyền bằng LED ánh sáng trắng; tấm xử lý việc thu thập ảnh có tích hợp mảng 
cổng lập trình được dạng trường (FPGA) và bộ xử lý tín hiệu số (DSP), mảng cổng lập 
trình được dạng trường (FPGA) được sử dụng để kiểm soát trạng thái Bật/Tắt của tấm 
nguồn ánh sáng truyền bằng LED ánh sáng trắng và kích hoạt bộ cảm biến tiếp xúc để 
thu được ảnh, và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) được sử dụng để xử lý và nhận biết dữ liệu 
ảnh tờ tiền giấy; và hai cặp bộ cảm biến vị trí để phát hiện xem có tờ tiền giấy đi vào 
thiết bị nhận biết số trên tờ tiền giấy hay không, trong đó tấm nguồn ánh sáng truyền 
bằng LED ánh sáng trắng có hai chế độ nguồn ánh sáng là mạnh và yếu, và hai chế độ 
nguồn ánh sáng này xen kẽ tạo ra nguồn ánh sáng truyền cho bộ cảm biến tiếp xúc để 
thu được dữ liệu ảnh tờ tiền giấy. 
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Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN), Phạm Lê Bửu Trúc (VN), Bùi Thị Vân Anh (VN) 
(54) Quy trình biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn của 

người thành tế bào giống tế bào cơ tim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn thành tế bào giống tế 

bào cơ tim để ứng dụng trong điều trị bệnh tim mạch bằng liệu pháp cấy ghép tế bào. 
Quy trình theo sáng chế bao gồm bước thu nhận dịch chiết cơ tim, chuẩn bị môi trường 
biệt hóa và cảm ứng tế bào gốc trung mô thành tế bào cơ tim. Trong đó, tế bào gốc trung 
mô được cho tiếp xúc với môi trường cảm ứng chứa yếu tố kích thích sự biệt hóa tế bào 
gốc thành tế bào giống tế bào cơ tim. Sau từ 10 đến 36 giờ cảm ứng, môi trường cảm 
ứng được thay bằng môi trường không chứa 5-Aza để tránh gây độc cho tế bào cảm ứng. 
Tế bào biệt hóa được đánh giá dựa trên sự thay đổi hình dạng, các chất đánh dấu đặc 
trưng cho tế bào cơ tim và tế bào được cảm ứng. Dựa vào hình dạng tế bào và biểu hiện 
của các chất đánh dấu sẽ xác định được tế bào được biệt hóa. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khoang chứa để pha chế đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khoang chứa (1) để pha chế đồ uống có thành bên (1.2) và đáy (1.1) 
cùng nhau tạo thành khoảng trống (1.7), trong đó tấm lọc (2) được làm kín vào đáy (1.1) 
nằm trong khoảng trống (1.7) này, trong đó dải nối làm kín (7) được tạo ra có dạng hình 
xuyến và đường kính ngoài (L2) của dải nối làm kín này nằm trong khoảng 75% đến 
85% đường kính (L3) của tấm lọc (2), khác biệt ở chỗ, đường kính trong (L1) của dải 
nối làm kín nằm trong khoảng từ 67% đến 77% đường kính (L3) của tấm lọc (2). 
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China 

(72) LIU, Jianqin (CN), LIU, Jianghua  (CN), WU, Qiang (CN), GAO, Chi  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân phối các ứng viên kênh điều khiển

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phân phối các ứng viên kênh điều khiển, 
liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và có thể phân phối các ứng viên kênh điều khiển ở 
các mức độ gộp khác nhau đến K tập kênh điều khiển đường xuống vật lý tăng cường 
(ePDCCH) và giảm độ phức tạp của phép dò mò được thực hiện bởi thiết bị người dùng 
(UE). Phương pháp gồm các bước: xác định K tập để truyền kênh điều khiển, trong đó 
mỗi một tập trong K tập gồm ít nhất một cặp khối tài nguyên vật lý; và phân phối các 
ứng viên kênh điều khiển ở mỗi một mực độ gộp đến ít nhất một tập trong K tập theo ít 
nhất một trong các mức độ gộp được hỗ trợ bởi kênh điều khiển sẽ được truyền, số 
lượng ứng viên kênh điều khiển tương ứng với mỗi một mức độ gộp, K tập để truyền 
kênh điều khiển và các loại của các tập. 
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(21) 1-2015-01459 (51) 7 H04N  21/2343 
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(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã dữ liệu video. Thiết bị giải mã dữ 
liệu video theo sáng chế là một bộ phận thực hiện hoạt động của bộ giải mã chuẩn giả 
định (HRD) để xác định sự tương thích của dòng bit với tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu video 
hoặc xác định sự tương thích của bộ giải mã dữ liệu video với tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu 
video. Là một bộ phận để thực hiện hoạt động của HDR, thiết bị này xác định ký hiệu 
nhận dạng lớp thời gian cao nhất của tập con dòng bít gắn với điểm hoạt động chọn lọc 
của dòng bit này. Hơn nữa, để thực hiện một phần hoạt động của HDR, thiết bị này xác 
định, dựa trên ký hiệu nhận dạng lớp thời gian cao nhất này, phần tử cú pháp cụ thể từ 
trong số mảng các phần tử cú pháp. Sau đó thiết bị này sử dụng phần tử cú pháp cụ thể 
này trong hoạt động của HDR. 
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(11) 43684 
(21) 1-2015-01460 (51) 7 H04N  21/2343 

(22) 18.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/060412   18.09.2013 (87) WO2014/047183 27.03.2014 
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(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý dữ liệu viđeo và thiết bị tiến hành hoạt 

động của bộ giải mã chuẩn giả định 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu video và thiết bị tiến hành hoạt động của 

bộ giải mã chuẩn giả định (Hypothetical Reference Decoder - HRD). Theo sáng chế, 
thiết bị máy tính lựa chọn bộ thông số HRD có khả năng áp dụng được cho điểm hoạt 
động cụ thể của đòng bit từ bộ thông số HRD trong bộ thông số video (Video Parameter 
Set - VPS) và bộ thông số HRD trong bộ thông số chuỗi (Sequence Parameter Set - SPS). 
Thiết bị máy tính này tiến hành, dựa ít nhất một phần vào bộ thông số HRD có khả năng 
áp dụng được cho điểm hoạt động cụ thể, hoạt động của HRD trên một tập con dòng bit 
có liên quan đến điểm hoạt động cụ thể. 
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(11) 43685 
(21) 1-2015-01461 (51) 7 H04N  21/2343 

(22) 18.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/060403    18.09.2013 (87) WO2014/047178 27.03.2014 
(30) 61/705,102         24.09.2012   US 

13/918,062         14.06.2013   US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý dữ liệu viđeo và thiết bị giải mã dữ liệu 

vi®eo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu viđeo và thiết bị giải mã dữ liệu viđeo. 

Thiết bị giải mã dữ liệu viđeo tiến hành quy trình giải mã như là một phần của việc kiểm 
tra tương thích dòng bit. Như là một phần của quy trình giải mã, thiết bị thực hiện quy 
trình tách dòng bit để tách, từ dòng bit, dạng biểu diễn điểm hoạt động của điểm hoạt 
động được xác định bởi tập hợp đích của ký hiệu nhận dạng lớp và ký hiệu nhận dạng 
theo thời gian cao nhất của đích. Tập hợp đích của ký hiệu nhận dạng lớp bao gồm trị số 
của các phần tử cú pháp nhận dạng lớp có mặt trong dạng biểu diễn hoạt động, tập hợp 
đích của ký hiệu nhận dạng lớp là tập các trị số của các phần tử cú pháp nhận dạng lớp 
của dòng bit. Ký hiệu nhận dạng theo thời gian cao nhất của đích là bằng ký hiệu nhận 
dạng theo thời gian lớn nhất có mặt trong dạng biểu diễn điểm hoạt động, ký hiệu nhận 
dạng theo thời gian cao nhất của đích là nhỏ hơn hoặc bằng ký hiệu nhận dạng theo thời 
gian lớn nhất có mặt trong dòng bit. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị giải mã đơn vị lớp 
trừu tượng mạng (NAL) của dạng biểu diễn điểm hoạt động. 
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(72) SPANA, Carl (US), JORDAN, Robert (US), EDELSON, Jeffrey, D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa bremelanotit dùng để điều trị loạn chức 

năng tình dục ở phụ nữ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa bremelanotit hoặc muối dược dụng của nó với 

lượng nằm trong khoảng từ 1,0mg đến 1,75mg dùng dưới da để điều trị loạn chức năng 
tình dục ở phụ nữ, đồng thời làm giảm thiểu các tác dụng phụ không mong muốn. 
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(72) POLSON, George (US), JOURDEN, Jody  (US), ZHENG, Qi (US), PRIOLI, Regina 

M.  (BR), CICCOGNANI, Diana (GB), CHOI, Sungmee (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt vi khuẩn, chế phẩm chăm sóc cá nhân chứa chế 

phẩm diệt vi khuẩn và phương pháp ức chế sự phát triển của vi 
khuẩn trên bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm diệt vi khuẩn làm giảm tính sinh khả dụng của của 
sắt bằng cách đưa vào chất tạo chelat chọn lọc sắt ái lực cao có khả năng cạnh tranh với 
vi khuẩn đại thực bào chứa sắt. Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt 
vi khuẩn bao gồm chế phẩm diệt vi khuẩn tăng cường hiệu quả chứa một hoặc nhiều 
chất diệt vi khuẩn và chất tạo chelat có tỷ lệ trọng lượng của chất diệt vi khuẩn với chất 
tạo phức chelat từ khoảng 1:1000 đến khoảng 1000:1.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
152 

(11) 43688 
(21) 1-2015-01477 (51) 7 F02D  19/08, F02B  23/02,  3/06, 

F02D  41/02 
(22) 25.06.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/067409       25.06.2013 (87) WO2014/076995 22.05.2014 
(30) 2012-250229        14.11.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) SONODA, Takashi (JP), MURATA, Hideaki  (JP), ISHIDA, Hiroyuki (JP), 

HIRAOKA, Naohiro  (JP), KOMADA, Yasuyuki  (JP), WATANABE, Sota  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm soát động cơ điêzen, phương pháp kiểm soát động 

cơ điêzen và động cơ điêzen có thiết bị kiểm soát này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát động cơ điêzen với ECU (Engine Control Unit) 

được bố trí trong động cơ điêzen nhiên liệu kép thực hiện việc điều tốc trong đó, khi tải 
tăng lên đến tỷ lệ tải chuyển mạch, ECU này sẽ giảm mức tăng cấp nhiên liệu dầu so với 
mức trước khi tải tăng lên đến tỷ lệ tải chuyển mạch và bắt đầu cấp nhiên liệu khí sau 
khoảng trễ nhất định từ thời điểm mà tại đó tải đạt tỷ lệ tải chuyển mạch. Ngoài ra, khi 
tải giảm xuống tỷ lệ tải chuyển mạch, ECU này sẽ giảm cấp nhiên liệu dầu xuống ít hơn 
mức trước khi tải giảm bớt đạt tỷ lệ tải chuyển mạch và sẽ dừng cấp nhiên liệu khí sau 
khoảng trễ nhất định từ thời điểm mà ở đó tải đạt tỷ lệ tải chuyển mạch. Đồng thời sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp kiểm soát động cơ điêzen và động cơ điêzen có thiết 
bị kiểm soát này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất azin có hoạt tính diệt cỏ, quy trình điều chế hợp chất 

azin này, chế phẩm hóa nông chứa hợp chất này và phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất azin có công thức (I) 
 

(I) 
 

trong đó biến đổi của các gốc là như được xác định trong bản mô tả, quy trình và các 
hợp chất trung gian để điều chế hợp chất này, chế phẩm chứa hợp chất này và việc sử 
dụng hợp chất này làm thuốc diệt cỏ, tức là, để phòng trừ các thực vật có hại. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn bao gồm 
việc cho lượng hữu hiệu có tác dụng diệt cỏ của ít nhất một hợp chất azin có công thức 
(I) tác động lên cây trồng, hạt giống của chúng và/hoặc môi trường sống của chúng. 
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(30) PCT/CN2012/083461        24.10.2012     CN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) JONES, Craig Warren (GB), LI Changxi (CN), PAN Xiaoyun (CN), WANG Jinfang 

(CN), ZHANG Yuanyuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt có vỏ bao, chế phẩm chứa hạt này và phương pháp xử lý bề 

mặt bằng cách sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt chứa:  

(a) lõi chứa chất hữu ích; 
(b) vỏ chứa polyamit, trong đó polyamit chứa nhóm thơm; và 
(c) chất trợ lắng tuỳ chọn; 
trong đó chất có lợi có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 70 đến 100% trọng lượng, 
một thành phần được chọn từ rượu bậc ba, aldehyt được thế ở vị trí alpha, chất béo và 
keton thơm và keten và hỗn hợp của chúng, ngoại trừ chất liệu béo mạch vòng chứa 
nhóm chức phân cực; 
và chất có lợi về cơ bản không chứa i) rượu béo bậc nhất và ii) rượu thơm bậc nhất và 
chứa ít hơn 15% trọng lượng aldehyt béo có chiều dài mạch có 8 đến 22 nguyên tử 
cacbon. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chế tạo đồ chứa thủy tinh và phương pháp mã hóa 

đồ chứa thủy tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo đồ chứa thủy tinh (10, 110), và phương pháp 

mã hóa đồ chứa thủy tinh (10, 110) bao gồm bước gắn các hạt vào các đồ chứa thủy tinh 
(10, 110) sao cho các hạt liên kết với các đồ chứa (10, 110) để tạo ra các mẫu đọc được 
bằng quang học duy nhất (12, 112, 212), bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo nhãn gốm đã 
gắn. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất 2-amino-quinazolin dị vòng được thế dùng để điều 

trị bệnh nhiễm virut 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-amino-quinazolin dị vòng được thế để sử dụng trong 

điều trị bệnh nhiễm virut, quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất 
này 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất oxazolidinon được thế hai lần ở vị trí 3, 4 và dược 

phẩm chứa dẫn xuất này 
(57) Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (I) 

 

 
 

trong đó n, Rl ,R2a, R2b, R3a và R3b là như được xác định trong bản mô tả, và dược phẩm 
chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm làm tăng hiệu quả sử dụng phân 

đạm từ hạt cây sầu đâu Azadirachta indica A.Juss và chế phẩm 
thu được từ quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm làm tăng hiệu quả sử dụng phân đạm 
từ hạt cây sầu đâu Azadirachta indica A.Juss. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế 

phẩm chiết xuất từ hạt cây sầu đâu Azadirachta indica A.Juss thu được từ quy trình này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin có khả năng 
đưa ra giao thức chuẩn trên mạng gia đình bằng cách sử dụng dịch vụ nhận dạng nội 
dung tự động (ACR). Phương pháp xử lý thông tin theo một khía cạnh của sáng chế bao 
gồm bước đưa ra một lệnh bởi thiết bị phát lại nội dung để kích hoạt bộ xử lý yêu cầu 
nhận dạng từ một thiết bị đầu cuối, bước thu nhận và gọi lệnh bởi thiết bị đầu cuối được 
đưa ra từ thiết bị phát lại nội dung, bước kích hoạt bởi thiết bị phát lại nội dung bộ yêu 
cầu nhận dạng để đáp ứng việc gọi lệnh bởi thiết bị đầu cuối và truyền đáp ứng tới thiết 
bị đầu cuối, và bước nhận bởi thiết bị đầu cuối đáp ứng được truyền đến, và trên cơ sở 
siêu dữ liệu có liên quan tương ứng với nội dung nhận dạng được bao gồm trong đáp 
ứng, thu nhận và thực hiện một ứng dụng đã được liên kết để thực hiện cùng với sự tiến 
triển của nội dung. Sáng chế có thể được áp dụng tới hệ thống mạng gia đình có sử dụng 
dịch vụ ACR 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu đỡ cho vỏ nồi hơi và phương pháp lắp ráp kết cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đỡ cho vỏ nồi hơi, ví dụ vỏ nồi hơi của nhà máy tải nhiệt 
nồi hơi, kết cấu nồi hơi được đỡ này, và phương pháp lắp ráp kết cấu nồi hơi. Kết cấu đỡ 
bao gồm kết cấu sàn đỡ, bao gồm một phần kết cấu làm mát nồi hơi chịu tải chính cho 
vỏ nồi hơi, và được lắp ghép và do đó mang ít nhất phần tải tĩnh chính của vỏ nồi hơi. 
Kết cấu sàn đỡ được tạo ra xung quanh vỏ nồi hơi ở mức nền đỡ về cơ bản dưới chiều 
cao vỏ toàn phần và được tạo ra ghép với kết cấu làm mát nồi hơi của chúng theo cách 
sao cho ít nhất phần lớn kết cấu làm mát nồi hơi là ở tại hoặc dưới mức nền đỡ và tốt 
hơn là sao cho về bản chất tất cả kết cấu làm mát nồi hơi là ở tại hoặc nằm dưới mức nền 
đỡ và chỉ các bộ phận của kết cấu làm nóng nồi hơi và các phần chịu áp suất nồi hơi kéo 
dài trên mức nền đỡ được đỡ bằng kết cấu làm mát nồi hơi. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Trình tự axit nucleic mã hóa protein IIB của thụ thể Fc gama, 

protein, vật truyền, tế bào vật chủ chứa chúng, dược phẩm 
chứa protein và phương pháp sản xuất dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trình tự axit nucleic mã hóa protein IIB của thụ thể Fc gama có 
trình tự nêu trong SEQ ID NO.1, vectơ chứa trình tự axit nucleic này và tế bào chủ chứa 
trình tự axit nucleic hoặc vectơ này. Sáng chế cũng đề cập đến protein thu được hoặc có 
thể thu được bằng cách biểu hiện trình tự axit nucleic hoặc vectơ nêu trên trong tế bào 
chủ. Sáng chế cũng đề cập đến protein được mã hóa bởi trình tự axit nucleic nêu trong 
SEQ ID NO.6. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và phương pháp sản xuất 
dược phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá viđeo có khả năng mở rộng và 

phương pháp và thiết bị giải mã viđeo có khả năng mở rộng 
  (57)    Phương pháp mã hóa video có khả năng mở rộng và thiết bị và phương pháp giải mã 

video có khả năng mở rộng và thiết bị để bù các lỗi dự đoán liên lớp giữa các lớp hình 
ảnh khác nhau bằng cách sử dụng các phần bù thích ứng mẫu (SAO). Phương pháp giải 
mã video có khả năng mở rộng bao gồm: thu nhận phần bù thích ứng mẫu liên lớp 
(SAO) sử dụng thông tin chỉ rõ liệu có bù cho các lỗi dự đoán theo dự đoán liên lớp giữa 
hình ảnh tái tạo lớp cơ sở và hình ảnh dự đoán lớp tăng cường hay không, và các thông 
số SAO chỉ rõ kiểu SAO của hình ảnh dự đoán lớp tăng cường và phần bù, từ dòng lớp 
tăng cường nhận được; xác định kiểu SAO của hình ảnh dự đoán lớp tăng cường và các 
phần bù tương ứng với các lỗi dự đoán được phân loại theo các loại, từ các thông số 
SAO thu nhận được; và tạo ra hình ảnh được tái tạo lớp tăng cường bằng cách sử dụng 
hình ảnh dự đoán lớp tăng cường được bù bởi các phần bù được xác định trước bằng 
cách xác định loại của mẫu hiện tại cho mỗi vị trí điểm ảnh của hình ảnh dự đoán lớp 
tăng cường. 
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(72) WILSEY, Christopher D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất thử, hệ thử nghiệm và phương pháp xác định chất phân 

tích và nồng độ glucoza và keton trong mẫu  
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất thử và hệ thử nghiệm đi kèm. Theo một phương án, hệ thử 

nghiệm có tính năng kép bao gồm enzym phụ thuộc đồng enzym thứ nhất hoặc cơ chất 
cho enzym thứ nhất này, enzym phụ thuộc đồng enzym thứ hai hoặc cơ chất cho enzym 
thứ hai này và đồng enzym được chọn từ nhóm bao gồm thio-NAD, thio-NADP, và hợp 
chất có công thức (I). Theo một khía cạnh, chất phân tích thứ nhất là hydroxybutyrat và 
enzym thứ nhất là hydroxybutyrat dehydrogenaza, và chất phân tích thứ hai là glucoza 
và enzym thứ hai là glucoza dehydrogenaza hoặc glucoza oxydaza. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp xác định chất phân tích trong mẫu cũng như phương pháp 
xác định nồng độ glucoza và keton trong mẫu. 
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(72) CHOI, Byeong-doo (KR), PARK, Jeong-hoon (KR), LEE, Tammy (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để mã hóa viđeo và phương pháp và 

thiết bị để giải mã viđeo để truy nhập ngẫu nhiên 
  (57)     Sáng chế đề xuất cú pháp hình để truy cập ngẫu nhiên mức độ cao. Sáng chế cũng đề 

xuất phương pháp giải mã video bao gồm bước: thu nhận thông tin về loại hình điểm 
truy cập ngẫu nhiên (RAP - Random Access Point) từ phần đầu của đơn vị lớp thích ứng 
mạng (NAL - Network Adaptive Layer). Thông tin về loại hình RAP có thể được phân 
loại dựa trên việc xác định xem liệu hình dẫn đầu có tồn tại không và liệu hình dẫn đầu 
có thể giải mã truy cập ngẫu nhiên (RADL - Random Access Decodable Leading) có 
tồn tại không. Sáng chế cũng xác định xem liệu hình dẫn đầu có thể giải mã dựa trên 
thông tin về loại hình RAP và hình RAP và hình dẫn đầu có thể giải mã được giải mã 
hay không. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cấu hình lại tài nguyên và trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cấu hình lại tài nguyên, trạm gốc, và thiết bị người 
dùng. Phương pháp bao gồm các bước: thu, bởi trạm gốc sơ cấp, thông báo thứ nhất, ở 
đó thông báo thứ nhất được sử dụng để yêu cầu cấu hình lại, đối với thiết bị người dùng, 
tài nguyên tương ứng với trạm gốc thứ cấp; và bắt đầu, bởi trạm gốc sơ cấp, cấu hình lại 
của tài nguyên tương ứng với trạm gốc thứ cấp đối với thiết bị người dùng. Nhờ sáng chế 
này, tài nguyên tương ứng với trạm gốc thứ cấp có thể được cấu hình lại đối với thiết bị 
người dùng trong trường hợp trong đó trạm gốc thứ cấp không đưa ra chức năng cấu 
hình lại. 
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(72) HUNTER, Clifford (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phân tích phôi phân lập được của thực vật một lá 

mầm và thực vật hai lá mầm  
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phân tích phôi phân lập được của thực vật một lá mầm và 

của thực vật hai lá mầm. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước thu nhận ít nhất một 
phôi phân lập được, cắt mảnh mô vảy hoặc mảnh mô lá mầm từ ít nhất một phôi phân 
lập được sao cho không làm giảm khả năng nảy mầm của phôi, và phân tích mẫu mô vảy 
hoặc mẫu mô lá mầm này để xác định sự có mặt hoặc vắng mặt của một hoặc nhiều đặc 
tính mã hóa ít nhất một tính trạng di truyền. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng và phương pháp bít kín đường dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bàn chải đánh răng có phần chứa bên trong và cải thiện được sự 
ngăn ngừa rò rỉ. Theo một phương án thực hiện, sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng 
bao gồm: tay cầm gồm phần chứa bên trong; đầu lắp với tay cầm; vành hình khuyên kéo 
dài từ tay cầm, vành hình khuyên có bề mặt trong tạo ra đường dẫn vào trong phần chứa 
bên trong; nắp đầu bao gồm: thân nắp tạo ra hốc nắp và bao gồm thành hình khuyên và 
phần đầu; thành nối hình khuyên tạo ra khoang ở giữa, thành nối hình khuyên nhô ra từ 
phần đầu vào trong hốc nắp để tạo khoang hình khuyên giữa bề mặt ngoài của thành nối 
hình khuyên và bề mặt trong của thành hình khuyên; và phần bít kín hình khuyên thứ 
nhất nhô ra từ bề mặt ngoài của thành nối hình khuyên; và nắp đầu lắp với tay cầm để 
làm kín đường dẫn theo cách kín chất lưu. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kính mắt và kính nhiều tròng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính, thiết bị, phương pháp và/hoặc hệ thống chỉnh sửa tật khúc xạ. 
Theo một số phương án, sáng chế đề cập đến kỹ thuật làm thay đổi hoặc điều chỉnh mặt 
sóng của ánh sáng tới mắt người. Kính, thiết bị, phương pháp và/hoặc hệ thống theo 
sáng chế có thể được dùng để sửa, chỉnh sửa, giảm nhẹ hoặc điều trị các tật khúc xạ và 
tạo ra thị lực tốt ở khoảng tầm nhìn từ xa tới gần mà không bị bóng nhiều. Ví dụ, tật 
khúc xạ có thể phát sinh do cận thị, viễn thị hoặc lão thị, có hoặc không kèm theo loạn 
thị. Theo một số phương án, kính, thiết bị và/hoặc phương pháp theo sáng chế chỉnh sửa 
thị giác trung tâm và/hoặc thị giác ngoại vi. Theo một số phương án, ví dụ về kính là 
kính áp tròng, mảnh ghép giác mạc lớp nông, mảnh ghép giác mạc lớp sâu, và kính cho 
các thiết bị nội nhãn tiền phòng và hậu phòng, kính nội nhãn điều tiết, kính đeo điện 
hoạt và/hoặc phương pháp phẫu thuật khúc xạ mắt.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể đơn dòng phân lập được gắn kết với epitop trên 

alpha-synuclein của người, dược phẩm chứa kháng thể này và 
phương pháp tạo ra kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng phân lập được gắn kết với epitop trên alpha-
synuclein của người. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng 5C1 và các 

kháng thể có liên quan. Kháng thể 5C1 gắn kết với epitop ở các gốc 118-126 của -
synuclein. Các kháng thể này hữu ích, chẳng hạn để điều trị và/hoặc chẩn đoán các rối 

loạn liên quan đến -synuclein, đặc biệt là sự tích tụ các mảng lắng đọng -synuclein. 
Các rối loạn như vậy bao gồm các bệnh do thể Lewy, như bệnh Parkinson, bệnh do thể 
Lewy lan tỏa (DLBD), dạng biến đổi của thể Lewy trong bệnh Alzheimer (LBV), bệnh 
Alzheimer và bệnh Parkinson kết hợp, rối loạn thần kinh tự động đơn thuần và bệnh teo 
da đa hệ thống (MSA). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập dược phẩm chứa kháng thể này và 
phương pháp tạo ra kháng thể này. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
170 

(11) 43706 
(21) 1-2015-01587 (51) 7 A61K  9/26,  9/20 

(22) 11.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/IB2013/002594      11.10.2013 (87) WO2014/057351 17.04.2014 
(30) 2012238330      11.10.2012 AU 

2013200682      08.02.2013 AU 
2013200684      08.02.2013 AU 

(71) IX BIOPHARMA LTD  (SG) 
77 High Street, #03-11/12 High Street Plaza, Singapore 179433, Singapore 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng liều rắn, phương pháp bào chế, kit, viên nhện và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dạng liều rắn đã được làm thích ứng để giải phóng chất có 

hoạt tính sinh học trong khoang miệng, trong đó chế phẩm dạng liều này chứa ít nhất 
một chất có hoạt tính sinh học và ít nhất một chất nền, trong đó chế phẩm dạng liều này 
hòa tan đáng kể trong khoang miệng. Sáng chế còn đề xuất phương pháp bào chế chế 
phẩm dạng liều này và kit chứa nó. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất peptit exendin-4 dùng làm chất chủ vận kép 

GLP1/Glucagon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất peptit exendin-4 và việc sử dụng hợp chất này trong y tế, 

chẳng hạn như sử dụng để điều trị các rối loạn của hội chứng chuyển hóa, bao gồm bệnh 
tiểu đường và béo phì, cũng như làm giảm việc hấp thụ thức ăn dư thừa. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất đối mã và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hướng đích thụ thể androgen ở người để ức chế nồng độ 
thụ thể androgen trong tế bào, là các chất hữu dụng trong điều trị bệnh ung thư và ức chế 
sự phát triển hoặc sự tăng sinh của tế bào ung thư, và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dẫn động động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động động cơ gồm rôto, gông từ thứ nhất gồm phần từ 
tính thứ nhất, cuộn dây thứ nhất được tạo kết cấu để, nếu được cấp điện, kích thích phần 
từ tính thứ nhất, gông từ thứ hai gồm phần từ tính thứ hai, cuộn dây thứ hai được tạo kết 
cấu để, nếu được cấp điện, kích thích phần từ tính thứ hai, phần dò gồm chi tiết dò thứ 
nhất, chi tiết dò thứ hai, chi tiết dò thứ ba, và chi tiết dò thứ tư, mỗi một chi tiết dò được 
tạo kết cấu để dò vị trí quay của rôto, và bộ điều khiển được cấu hình để chuyển cực 
kích thích bởi phần từ tính thứ nhất và phần từ tính thứ hai bằng cách chuyển chiều cấp 
điện của cuộn dây thứ nhất và cuộn dây thứ hai dựa trên đầu ra của phần dò. 
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Hệ thống trợ giúp ghi phiếu chấm công và vật ghi chứa chương 

trình của hệ thống đó 
  (57)     Sáng chế liên quan đến hệ thống phiếu chấm công hoặc tương tự, và đề xuất hệ thống 

hoặc tương tự có thể ghi nhận số giờ làm việc hoặc tương tự một cách chính xác và chi 
tiết bằng cách sử dụng các mục với mức độ chi tiết cao mà không gây gánh nặng quá 
lớn đối với người (nhân viên) tiến hành quá trình ghi nhận. Ngoài ra, bằng cách sử dụng 
hệ thống này, có thể tiến hành, ví dụ, phân tích hoặc tương tự để cải thiện hoạt động 
kinh doanh. Hệ thống trợ giúp ghi phiếu chấm công này được đề xuất với máy chủ chính 
và một hoặc nhiều hệ thống mục tiêu liên quan đến công việc của nhân viên, và mỗi hệ 
thống mục tiêu xuất ra thông tin bản ghi liên quan đến quá trình xử lý và hoạt động, và 
máy chủ chính bao gồm bộ xử lý thứ nhất để thu thập thông tin bản ghi từ các hệ thống 
mục tiêu; bộ xử lý thứ hai để định rõ nội dung của công việc mà nhân viên thực hiện 
bằng cách tiến hành các quá trình phân tích trong đó sử dụng thông tin bản ghi đã được 
thu thập và các điều kiện phân tích định trước, dưới dạng thông tin bao gồm số giờ làm 
việc đối với từng công việc để lưu trữ thông tin dưới dạng thông tin về kết quả phân tích; 
và bộ xử lý thứ ba để xuất thông tin bao gồm số giờ làm việc đối với từng công việc của 
nhân viên ra màn hình phiếu chấm công dưới dạng nội dung công việc 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên kháng-HER3/HER4 liên kết với 

chuỗi kẹp tóc beta của HER3 và chuỗi kẹp tóc beta của HER4, 
phương pháp chọn lọc protein liên kết kháng nguyên, kháng 
thể liên kết với HER3 và HER4 của người và dược phẩm chứa 
kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên kháng-HER3/HER4, chẳng hạn như 
kháng thể kháng-HER3/HER4, liên kết với chuỗi kẹp tóc beta của HER3 và chuỗi kẹp 
tóc beta của HER4. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chọn lọc protein 
liên kết kháng nguyên này, phương pháp điều chế nó và việc sử dụng protein liên kết 
kháng nguyên này để làm thuốc. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
176 

(11) 43712 
(21) 1-2015-01608 (51) 7 C12N  1/00 

(22) 11.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/071328   11.10.2013 (87) WO2014/057109 A1 17.04.2014 
(30) 61/713,281        12.10.2012 US 
(71) GLYCOVAXYN AG  (CH) 

Grabenstrasse 3, CH-8952 Schlieren, Switzerland 
(72) WACKER, Michael (CH), KOWARIK, Michael (DE), FERNANDEZ, Fabiana (AR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tế bào chủ được cải biến, phương pháp tạo ra chất cộng hợp 

đường và phương pháp sản xuất protein N-glycosyl hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào chủ được cải biến có thể tạo ra các chất cộng hợp đường in 

vivo cũng như phương pháp tạo ra tế bào này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp tạo ra chất cộng hợp đường và phương pháp sản xuất protein N-glycosyl hóa. 
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(54) Hệ thống và thiết bị đầu cuối truyền thông không dây, và 

phương pháp vận hành hệ thống và thiết bị đầu cuối truyền 
thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống truyền thông không dây để truyền thông báo thứ nhất bao 
gồm mã nhận dạng hoa tiêu để phát hiện ẩn danh đến thiết bị đầu cuối thứ nhất, nhận 
thông báo thứ hai từ thiết bị đầu cuối thứ hai và xác định xem thông báo thứ hai này có 
nhận dạng mã nhận dạng hoa tiêu để phát hiện này hay không. Hệ thống này có thể 
truyền thông báo thứ ba, vốn nhận dạng thiết bị đầu cuối thứ nhất, đến thiết bị đầu cuối 
thứ hai, đáp lại việc thông báo thứ hai có nhận dạng mã nhận dạng hoa tiêu để phát hiện 
nêu trên. Trước bước truyền thông báo thứ nhất có thể có bước nhận thông báo yêu cầu 
từ thiết bị đầu cuối thứ nhất, vốn yêu cầu cấp phép truyền tín hiệu hoa tiêu để phát hiện. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
178 

(11) 43714 
(21) 1-2015-01636 (51) 7 C12Q  1/68 

(22) 14.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/NL2013/050729   14.10.2013 (87) WO2014/058321 17.04.2014 
(30) 12188377.1        12.10.2012  EP 
(71) SELF-SCREEN B.V.  (NL) 

De Boelelaan 1117, Room 3E36, NL-1081 HV Amsterdam, the Netherlands 
(72) MEIJER, Christophorus, Joannes, Lambertus, Maria (NL), SNIJDERS, Petrus, 

Josephus, Ferdinandus (NL), STEENBERGEN, Renske, Daniela, Maria (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp phát hiện các tổn thương tiền ung thư cấp độ cao 

và bệnh ung thư xâm lấn do papilomavirut ở người gây ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện các tổn thương tiền ung thư cấp độ cao do 

papilomavirut ở người (HPV) gây ra, phương pháp này bao gồm việc phát hiện sự metyl 
hóa quá mức trong gen PRDM14 và/hoặc FAM19A4 ở tế bào nhờ đó sự metyl hóa quá 
mức này cho biết sự có mặt của các tổn thương tiền thể do HPV gây ra với bệnh ung thư 
có khả năng xâm lấn và bệnh ung thư xâm lấn do HPV gây ra. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến kit chứa các phần để sử dụng trong phương pháp phát hiện các tổn thương tiền 
ung thư cấp độ cao hoặc bệnh ung thư biểu mô xâm lấn do HPV gây ra. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nhận biết hình ảnh, phương pháp nhận biết hình ảnh và 

vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nhận biết hình ảnh bao gồm: bộ đánh giá hướng biên được 

tạo cấu hình để đánh giá hướng của biên ở từng tọa độ bằng cách gán các điểm cho tọa 
độ khi mức chênh giữa hướng biên có tỷ lệ dư cao hơn trị số ngưỡng tỷ lệ dư định trước 
trong số các hướng biên của ký tự khả dụng đối với biển số phương tiện giao thông và 
hướng của biên ở từng tọa độ của hình ảnh là nhỏ hơn trị số ngưỡng mức chênh định 
trước; và bộ trích vùng biển số phương tiện giao thông được tạo cấu hình để trích một 
vùng của biển số phương tiện giao thông từ hình ảnh trên cơ sở phần phân bố theo các 
điểm được ấn định bởi bộ đánh giá hướng biên. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp gán số lượng ứng viên kênh điều khiển và số lần 

dò mò mẫm, trạm cơ sở, và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gán số ứng viên kênh điều khiển và số lần dò mò 

mẫm, trạm cơ sở, và thiết bị người dùng. Phương pháp gồm các bước: xác định tập mức 
độ gộp thứ nhất {L1i}, và xác định số lượng ứng viên EPDCCH (Enhanced Physical 
Downlink Control Channel- kênh điều khiển vật lý đường liên kết xuống tăng cường) 
tương ứng với mỗi một mức độ gộp ở mức độ gộp {L1i}, ở đó {L1i} được tạo bởi N mức 
độ gộp được hỗ trợ bởi EPDCCH, i là số nguyên dương, và giá trị của i nằm trong 
khoảng từ 1 đến N; và xác định tập mức độ gộp thứ hai {L2j}, và xác định số lượng ứng 
viên EPDCCH tương ứng với mỗi một mức độ gộp ở mức độ gộp {L2j}, ở đó {L2j} được 
tạo bởi M mức độ gộp được hỗ trợ bởi EPDCCH sẽ được dò thấy, j là số nguyên dương, 

giá trị của j nằm trong khoảng từ 1 đến M, {L2j} là tập con của {L2j}, MN, và số lượng 

ứng viên EPDCCH tương ứng với L2j ở {L2j} lớn hơn hoặc bằng số lượng ứng viên 
EPDCCH tương ứng với L2j ở {L1i}. Theo các phương án thực hiện sáng chế, trạm cơ sở 
gán lại số lượng ứng viên EPDCCH tương ứng với mức độ gộp không được hỗ trợ bởi 
EPDCCH sẽ được dò thấy, nhờ đó cải thiện việc sử dụng các ứng viên EPDCCH. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Màng phủ ngăn nước và dầu, và vật liệu bao gói bao gồm màng 
phủ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng phủ ngăn nước và dầu mà được tạo ra trên bề mặt của vật liệu 
để tạo ra tính ngăn nước và tính ngăn dầu, trong đó (1) màng phủ này chứa hạt composit 
chứa oxit kim loại; (2) hạt composit này chứa a) hạt oxit kim loại và b) lớp phủ chứa 
nhựa polyfloalkyl metacrylat và được tạo ra trên bề mặt của hạt oxit kim loại; và (3) trị 
số thu được bằng cách chia lượng flo (% khối lượng) của hạt composit cho diện tích bề 
mặt (m2/g) của hạt oxit kim loại nằm trong khoảng từ 0,025 đến 0,180. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến vật liệu bao gói bao gồm màng phủ ngăn nước và dầu này. 
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(54) Phương pháp phòng trừ thực vật gây hại có tính kháng hoạt 

chất và chế phẩm diệt cỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật gây hại có tính kháng hoạt chất từ 

nhóm bao gồm các chất ức chế axetolactat synthaza, axetyl coenzym A carboxylaza, sự 
quang hợp ở hệ quang hợp II, sự sắp xếp vi ống, sự phân chia tế bào hoặc 5-
enolpyrovylshikimat-3-phosphat synthaza, cụ thể là axetolactat synthaza. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến chế phẩm diệt cỏ bao gồm indaziflam và chlorimuron-etyl. 
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(54) Thiết bị thay thế không khí bằng cacbon đioxit trong bộ trao 

đổi nhiệt và phương pháp thay thế không khí bị kẹt lại trong 
các hạt cacbon nén trong bộ trao đổi nhiệt bằng khí cacbon 
®ioxit 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị thay thế không khí bằng cacbon đioxit trong bộ trao đổi nhiệt 
(326) và phương pháp thay thế không khí bị kẹt lại trong các hạt cacbon nén trong bộ 
trao đổi nhiệt (326) (Heat Exchange Unit - HEU) bằng khí cacbon đioxit bao gồm bước 
đặt HEU (326) chứa các hạt cacbon nén bên trong khoang (324) được tạo ra bên trong 
bộ gá và nối nguồn khí cacbon đioxit có áp suất với bộ gá và với HEU (326) để làm 
ngập các hạt cacbon bên trong HEU (326) bằng khí cacbon đioxit có áp suất trong 
khoảng thời gian định trước đủ để làm sạch toàn bộ không khí kẹt lại chứa bên trong 
HEU (326) và sau đó đặt nắp đậy hoặc nắp chụp lên HEU (326) để giữ đầu sót lại của 
khí cacbon đioxit trên các hạt cacbon đến khi chu kỳ tách khí được hoàn tất. 
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(54) Túi lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi lọc với bộ phận móc được dính chặt lên mặt ngoài của hai bề 
mặt đối nhau của thân túi được định hình để làm tăng thêm vùng mở của miệng túi và 
làm ổn định hình dạng của miệng túi. Túi lọc (1A) được tạo từ tấm lọc thấm nước (20) 
và có thân túi (2) với đầu trên mở rộng, và bộ phận móc (10) làm từ vật liệu có dạng tấm 
mỏng và được gắn trên mặt ngoài của hai bề mặt đối nhau của thân túi (2). Bộ phận móc 
(10) này có phần dính trên (12) có dạng đai được dính chặt với thân túi (2) dọc theo 
miệng túi (3) của thân túi (2); phần giữa (phần dính ở giữa thứ nhất (13)) được tạo ra ở 
phần giữa theo hướng chiều rộng của thân túi (2) đặt bên dưới phần dính trên (12) sao 
cho không thể kéo ra được; và phần móc (11) không dính chặt với thân túi (2). Trên 
phần dính trên (12), một cặp đường gấp chéo (L1a, L1b) được tạo thành để kéo dài theo 
một hướng từ trục giữa chia thân túi (2) thành hai phần từ mép dưới đến mép trên của 
phần dính trên (12). Đường gấp dọc (L2) được tạo thành hướng xuống dưới từ bên dưới 
đầu thấp hơn của đường gấp chéo (L1a, L1b). 
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(54) Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ tương dầu trong nước có tính ổn định cao khi trộn 
với bột oxit kim loại và có tính năng phủ đều khi sử dụng, thấm tốt vào da, lan tỏa và lưu 
lại tốt, làm giảm cảm giác dính và nhớp nháp, có tính ổn định cao theo thời gian, và có 
tác dụng dưỡng ẩm cao. Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước này chứa các thành phần 
(A) đến (C) sau: (A) polyoxyetylen alkyl hoặc alkenyl ete trong đó nhóm alkyl hoặc 
alkenyl có 20 đến 24 nguyên tử cacbon và có số mol trung bình của etylen oxit được 
thêm vào là từ 1,5 đến 4; (B) dầu lỏng; và (C) bột oxit kim loại chứa các hạt mịn kỵ 
nước. 
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(54) Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ tương dầu trong nước có tính ổn định cao khi trộn 
với chất hấp thụ tia cực tím dạng rắn tan trong dầu, thấm tốt vào da, làm giảm cảm giác 
dính, có tính ổn định cao theo thời gian, và có tác dụng dưỡng ẩm cao. Chế phẩm nhũ 
tương dầu trong nước này chứa các thành phần (A) đến (C) sau: (A) polyoxyetylen alkyl 
hoặc alkenyl ete trong đó nhóm alkyl hoặc alkenyl có 20 đến 24 nguyên tử cacbon và có 
số mol trung bình của etylen oxit được thêm vào là từ 1,5 đến 4; (B) dầu phân cực có giá 
trị IOB nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,6 và ở dạng lỏng tại 25oC; và (C) chất hấp thụ tia 
tử ngoại ở dạng rắn tại 25oC. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dùng cho hoạt động khoan dưới mặt biển và phương 

pháp điều khiển cơ cấu khoan dưới mặt biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng cho hoạt động khoan dưới mặt biển và phương pháp 

điều khiển cơ cấu khoan dưới mặt biển, trong đó bộ xử lý dưới mặt biển có thể được đặt 
gần đáy biển tại nơi khoan và được sử dụng để kết hợp các hoạt động của các cơ cấu 
khoan dưới mặt biển. Bộ xử lý dưới mặt biển có thể được bao kín trong một khối thay 
thế được mà lắp vừa khít với bộ tiếp nhận ở bộ phận khoan dưới mặt biển, như BOP 
(thiết bị chống phun dầu). Bộ xử lý dưới mặt biển này có thể ra lệnh để điều khiển BOP 
và tiếp nhận các tín hiệu đo từ các cảm biến lắp thông qua BOP. Bộ xử lý dưới mặt biển 
này có thể chuyển tiếp thông tin lên mặt biển để ghi lưu hoặc để giám sát. Bộ xử lý dưới 
mặt biển này còn có thể được lập trình theo phiên bản máy để theo đó điều khiển sự 
hoạt động của BOP, chẳng hạn trong các trường hợp khẩn cấp. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền thông dùng cho hoạt động 

khoan dưới mặt biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp truyền thông dùng cho hoạt động khoan 

dưới mặt biển, trong đó bộ xử lý dưới mặt biển có thể được đặt gần đáy biển tại nơi 
khoan và được sử dụng để kết hợp các hoạt động của các bộ phận khoan dưới mặt biển. 
Bộ xử lý dưới mặt biển có thể được bao kín trong một khối trao đổi lắp vừa khít với bộ 
tiếp nhận ở bộ phận khoan dưới mặt biển, như BOP (thiết bị chống phun dầu). Bộ xử lý 
có thể ra lệnh để điều khiển BOP và tiếp nhận các tín hiệu đo từ các cảm biến lắp thông 
qua BOP. Đường truyền thông chia sẻ có thể nối bộ xử lý dưới mặt biển và các bộ phận 
dưới mặt biển và bộ xử lý dưới mặt biển và trên mặt biển hoặc trên bờ. Đường truyền 
thông chia sẻ có thể được vận hành theo sơ đồ TDMA (đa truy nhập phân chia theo thời 
gian). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế nguyên liệu độn, nguyên liệu độn được xử 

lý bề mặt, chế phẩm polyme và các sản phẩm chứa nguyên liệu 
độn thu được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế nguyên liệu độn được xử lý bề mặt bằng 
anhyđrit sucxinic, nguyên liệu độn được xử lý bề mặt, chế phẩm polyme, sợi và/hoặc tơ 
filamăng và/hoặc màng và/hoặc chỉ chứa nguyên liệu độn được xử lý bề mặt và/hoặc chế 
phẩm polyme, vật phẩm chứa nguyên liệu độn được xử lý bề mặt và/hoặc chế phẩm 
polyme. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống sản phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản phẩm chăm sóc răng miệng bao gồm tay cầm và bộ 
phận bàn chải đánh răng và ống phân phối nối quay được với tay cầm. Theo một khía 
cạnh, bộ phận bàn chải đánh răng được nối quay được với tay cầm để chuyển động quay 
giữa: (1) trạng thái thứ nhất trong đó bộ phận bàn chải đánh răng được định vị bên trong 
khoang; và (2) trạng thái thứ hai trong đó bộ phận bàn chải đánh răng kéo dài từ đầu xa 

của tay cầm. ống phân phối thứ nhất có lượng vật liệu chăm sóc răng miệng cất giữ thứ 
nhất và được nối quay được với tay cầm để chuyển động quay giữa: (1) trạng thái thứ 
nhất trong đó ống phân phối thứ nhất được định vị bên trong khoang; và (2) trạng thái 
thứ hai trong đó ống phân phối thứ nhất kéo dài từ đầu xa của tay cầm. Theo khía cạnh 
khác, sáng chế có thể là hệ thống sản phẩm chăm sóc răng miệng bao gồm các ống phân 
phối thứ nhất và thứ hai và bộ phận bàn chải đánh răng nối quay được với tay cầm. 
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(72) OLGAARD, Christian Volf (US), LEE, Wing Hung (CN), SHI, Guang (CN), HON, 

Sang Yui  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tiến hành kiểm tra các bộ thu phát tín hiệu gói dữ 

liệu phân chia theo thời gian song công (TDD) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tiến hành kiểm tra các bộ thu phát tín 

hiệu gói dữ liệu phân chia theo thời gian song công (TDD-time-division-duplex). Các 
tín hiệu nhân bản của một tín hiệu gói dữ liệu được hệ thống kiểm tra truyền đến nhiều 
thiết bị cần kiểm tra (DUT- Device Under Test) TDD, trong đó tín hiệu nhân bản là tín 
hiệu gói dữ liệu trống hoặc tín hiệu gói dữ liệu TDD. Trong một phương án, các tín hiệu 
gói dữ liệu trống nhân bản được truyền trong một khoảng thời gian xác định trước, đủ 
để các DUT đồng bộ với hệ thống kiểm tra. Trong một phương án khác, sau khi thu 
nhận thành công và không thành công các tín hiệu phản hồi từ các DUT tương ứng thể 
hiện việc thu nhận thành công các tín hiệu gói dữ liệu TDD nhân bản tương ứng của 
chúng, từ đó để đồng bộ với hệ thống kiểm tra, các tín hiệu gói dữ liệu TDD nhân bản 
tương ứng được phát với các đặc trưng tín hiệu gói dữ liệu sẽ làm cho các tín hiệu gói dữ 
liệu nhân bản như thế không phù hợp hoặc phù hợp tương ứng với một tiêu chuẩn tín 
hiệu gói dữ liệu xác định trước. Sau khi đồng bộ, tín hiệu gói dữ liệu kiểm tra và phản 
hồi có thể chuyển đổi qua lại giữa hệ thống kiểm tra và các DUT.  
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(54) Thiết bị và phương pháp vận chuyển các chi tiết gia công 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đảo ngược chi tiết gia công dùng để vận chuyển các chi tiết 
gia công và phương pháp vận chuyển các chi tiết gia công, thiết bị gồm: một trạm đầu 
vào mà tại đó các chi tiết gia công được tiếp nhận; một trạm đầu ra mà từ đó các chi tiết 
gia công được chuyển đi; và một thiết bị đảo ngược các chi tiết gia công mà có khả năng 
hoạt động để chuyển chi tiết gia công từ trạm đầu vào tới trạm đầu ra theo hướng như 
được tiếp nhận tại trạm đầu vào hoặc theo hướng ngược với hướng khi được tiếp nhận tại 
trạm đầu vào. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị xếp chồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xếp chồng bao gồm: vỏ bao xếp chồng gồm các thành và 
mặt trên: giá kê vỏ bao gồm bệ được cấu tạo để đỡ hàng hóa. Vỏ bao xếp chồng được 
cấu tạo để bao quanh hàng hóa trên giá kê vỏ bao thứ nhất và đỡ giá kê vỏ bao thứ hai ở 
mặt trên, vỏ bao xếp chồng có thể còn bao gồm các thanh chống và lỗ tiếp nhận, vỏ bao 
xếp chồng có cấu tạo để cho phép vỏ bao thứ hai lồng vào giá kê và được đỡ bởi vỏ bao 
xếp chồng. Bệ của giá kê vỏ bao có cấu tạo để đỡ vỏ bao xếp chồng. Giá kê vỏ bao có 
thể còn bao gồm kết cấu giữ chặt để giữ chặt vỏ bao xếp chồng được đỡ bởi bệ. Bệ của 
giá kê vỏ bao có thể được tạo kết cấu để lồng vào vỏ bao xếp chồng. 
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(54) Màng tách và phương pháp sản xuất bảng mạch in sử dụng 

màng tách này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng tách có khả năng tách tốt, cụ thể là về khả năng tách ra khỏi 

các chất kết dính gốc nhựa epoxy và có độ bền nhiệt, và có thể phân phối bằng cách sử 
dụng các chất tách gốc silicon chẳng hạn. Màng tách này bao gồm polybutyren 
terephtalat (A) trong đó lượng oligome chứa trong màng tách là 2500 ppm hoặc thấp 
hơn. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất bảng mạch in sử dụng màng tách nêu 
trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa viđêo bằng cách sử dụng lọc tách khối, 
phương pháp này bao gồm bước xác định các đơn vị mã hóa của độ sâu mã hóa và chế 
độ mã hóa cho các đơn vị mã hóa của đơn vị mã hóa cực đại bằng cách mã hóa dự đoán 
các đơn vị mã hóa của đơn vị mã hóa cực đại dựa trên ít nhất một dự đoán đơn vị và 
biến đổi các đơn vị mã hóa dựa trên ít nhất một đơn vị biến đổi và thực hiện lọc tách 
khối dữ liệu viđêo đang được biến đổi ngược sang miền không gian theo các đơn vị mã 
hóa, khi xem xét chế độ mã hóa xác định của các đơn vị mã hóa.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất benzen được thế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzen được thế. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất này. Hợp chất và dược phẩm theo sáng chế để điều trị rối loạn qua trung 
gian EZH2 ở đối tượng cần điều trị. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất này để sử dụng 
trong nghiên cứu hoặc các mục đích không phải để điều trị bệnh khác. 
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(71) 1. THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-cola Plaza, Atlanta, GA 30313, U.S.A. 
2. CHR. HANSEN A/S  (DK) 
Boege AllÐ 10-12, 2970 Hoersholm, Denmark 

(72) HUGENHOLTZ, Jeroen  (US), STRACHOTTA, Thilo (US), PEDERSEN, Martin 
Bastian (IT), JENSEN, Maiken Lund  (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Đồ uống lên men, phương pháp sản xuất đồ uống lên men và 

nước ép lên men thô chứa vitamin và vi khuẩn axit lactic  
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mới và phương pháp làm giàu theo cách tự nhiên đồ uống 

có nhiều vitamin. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến đồ uống lên men và phương pháp sản 
xuất đồ uống lên men, như nước quả ép, trong một bước bằng cách sử dụng vi sinh vật 
có khả năng sản sinh ít nhất bốn vitamin, như vitamin B12, vitamin K, folat và biotin. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến nước ép lên men thô chứa vitamin và chủng vi 
khuẩn axit lactic Propionibacterium freudenreichii CHCC15460. 
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GARRIGUES, Christel  (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Đồ uống lên men, phương pháp sản xuất đồ uống lên men, nước 

ép lên men thô, chế phẩm chứa nước quả ép lên men thô và 
phương pháp sản xuất nước ép và chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp mới để làm giảm theo cách tự nhiên hàm 
lượng calo và hydrat cacbon, trong khi làm tăng lượng erythritol trong đồ uống. Cụ thể 
là, sáng chế đề cập đến đồ uống lên men có hàm lượng calo giảm và lượng erythritol 
tăng và phương pháp sản xuất đồ uống lên men này. Phương pháp này bao gồm bước lên 
men đồ uống, như nước quả ép, bằng vi sinh vật có khả năng chuyển hóa đường thành 
rượu đường, như erythritol, để tạo ra đồ uống lên men có hàm lượng hydrat cacbon 
giảm, do đó hàm lượng calo giảm và erythritol tăng so với đồ uống tương đương không 
được lên men. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến nước ép lên men thô, chế phẩm chứa 
nước quả ép lên men thô và các phương pháp sản xuất nước ép và chế phẩm này. 
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(JP), SEWAKI Tomomitsu (JP), ARAKAWA Takeshi (JP), HARAKUNI Tetsuya (JP), 
MIYATA Takeshi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Protein dung hợp, phương pháp tạo ra multime của protein 

dung hợp, vacxin và kit chứa protein dung hợp này dùng để 
phòng ngừa bệnh phù ở lợn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến protein dung hợp có đơn vị tạo cuộn xoắn và tiểu đơn vị B của độc 
tố Shiga Stx2e (Stx2eB) được nối với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến mutime 
của protein dung hợp, đoạn axit nucleic, vật huyền biểu hiện tái tổ hợp chứa đoạn axit 
nuleic, thể biến nạp, kháng thể có khả năng liên kết với multime của protein dung hợp, 
phương pháp tạo ra multime của protein dung hợp, vacxin và kit chứa protein dung hợp 
dùng để phòng ngừa bệnh phù ở lợn. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định không gian tìm kiếm kênh 

điều khiển 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định không gian tìm kiếm kênh điều khiển. Phương 

pháp này bao gồm các bước: xác định các số của các nhóm kênh điều khiến đường 
xuống vật lý tăng cường (EPDCCH) được sử dụng để truyền EPDCCH; xác định, theo số 
của các nhóm EPDCCH, các độ dịch vị trí của các không gian tìm kiếm tương ứng với 
các nhóm EPDCCH; và xác định, theo các độ dịch vị trí của các không gian tìm kiếm 
tương ứng với các nhóm EPDCCH, các không gian tìm kiếm tương ứng với các nhóm 
EPDCCH. Bằng cách sắp xếp nhóm và đánh số các tài nguyên thời gian - tần số của các 
EPDCCH, và xác định các độ dịch vị trí khác nhau đối với các không gian tìm kiếm 
EPDCCH khác nhau theo những số này và các định danh tế bào hoặc các bộ nhận dạng 
thiết bị người dùng (UE) khác nhau, thì xác suất xung đột không gian tìm kiếm kênh 
điều khiển có thể được giảm. Nhờ đó, các tài nguyên thời gian - tần số của các kênh 
điều khiển có thể được tối đa hóa trong trường hợp có nhiều người dùng, và hiệu quả 
truyền thông có thể được cải thiện. 
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(72) SANG, Yijun (CN), LEE, Chris C. (US), CHAN, Cesar (CA), SONG, Weixin D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thạch cao, vữa, hỗn hợp dùng cho mối nối, panen cách âm, 

phương pháp tạo ra tấm thạch cao và phương pháp tạo ra tinh 
bột gelatin hóa sơ bộ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao, vữa, hỗn hợp dùng cho mối nối, panen cách âm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra tấm thạch cao và phương pháp 
tạo ra tinh bột gelatin hóa sơ bộ. 
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(72) UNGERANK Markus (AT), ROEGL Harald (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phân tách khí, phương pháp kiểm soát thiết bị phân 

tách khí và thiết bị sản xuất khí biogas 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát thiết bị phân tách khí bao gồm các bước 

phân tách bằng màng, thiết bị được kiểm soát bằng phương pháp này và việc sử dụng 
thiết bị này để phân tách các hỗn hợp khí, cụ thể là trong việc sản xuất khí biogas hoặc 
khí tự nhiên hoặc khí tổng hợp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị sản xuất khí 
biogas bao gồm thiết bị phân tách khí này. 
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(72) KIM Jin Sun (KR), KIM Dae Jin (KR), LEE Sang Hyun (KR), JUNG Sung Youb 

(KR), KWON Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa hoạt chất tương tự oxyntomodulin dùng để 

ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh đái tháo đường 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hoạt chất tương tự oxyntomodulin dùng để ngăn 

ngừa hoặc điều trị bệnh đái tháo đường. Hoạt chất tương tự oxyntomodulin có khả năng 
hoạt hóa thụ thể GLP-1 và thụ thể glucagon mạnh hơn oxyntomodulin tự nhiên. Hoạt 
chất tương tự oxyntomodulin gây giãn nở các tế bào beta và làm tăng sự bài tiết insulin, 
nhờ đó làm giảm lượng đường trong máu bị tăng cao do chế độ ăn giàu calo hoặc chất 
béo. 
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Yong (KR), CHOI, Nak Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm được làm ổn định chứa pemetrexed 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm được làm ổn định chứa pemetrexed, và cụ thể là dược 
phẩm được làm ổn định chứa pemetrexed chứa axetylxystein làm thành phần chống oxy 
hóa và muối xitrat làm chất đệm. 
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(72) Naoya HONDA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dụng cụ cắt quay và dụng cụ mài quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dao phay (10) có cấu tạo gồm có thân dụng cụ (11) có dạng hình 
trụ có lỗ phân phối (13) cho lỗ chứa dung dịch kéo dài theo chiều hướng trục tại tâm 
trục của nó và đầu cắt (38) được lắp trong một số đế lắp ráp (28) được bố trí dọc theo 
hướng chu vi trên mặt trước đầu mút của phần bao ngoài thân dụng cụ (11). Dao phay 
(10) có thêm phần rãnh phân phối (19) được tiện rãnh đồng trục trên mặt đầu mút của 
thân dụng cụ (11) và nối với lỗ phân phối (13) và nắp (31) được bố trí cố định với phần 
rãnh phân phối (19). Dao phay (10) có một số lỗ phân phối (25a) giữa phần rãnh phân 
phối (19) và nắp (31) nhằm tạo sự liên kết giữa lỗ phân phối (13) và vùng xung quanh 
một số đầu cắt (38) trên phần bao ngoài của thân dụng cụ (11). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển truyền thông, phương pháp điều khiển 

truyền thông và thiết bị đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm bộ điều khiển có cấu trúc để 

coi mỗi vùng truyền thông tương ứng với các chùm riêng biệt được tạo thành bởi anten 
có hướng có thể tạo thành các chùm theo các hướng ba chiều như là tế bào ảo và thực 
hiện việc điều khiển truyền thông khi nhiều chùm được tạo thành theo các hướng ba 
chiều khác nhau bởi anten có hướng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần bao gồm thanh treo, phần môtơ, phần cánh quạt, phần 
điều khiển (5), phần chiếu sáng (6), và vỏ (7). Phần chiếu sáng (6) bao gồm vỏ bao dưới 
của phần chiếu sáng (15), vỏ bao trên của phần chiếu sáng (16), và phần tấm nền LED 
(light-emitting diode - điôt phát quang) (17). Các lá tản nhiệt (21) được bố trí trên cạnh 
bên vỏ bao trên của phần chiếu sáng (16). 
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(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 
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(72) BOYKE, Christine (US), WU, Donghui (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chăm sóc răng miệng, dụng cụ chăm sóc răng miệng 

và bàn chải đánh răng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chăm sóc răng miệng bao gồm bộ phận kéo dài có các chi 

tiết làm sạch răng và phần chứa chất chăm sóc răng miệng. Theo một khía cạnh, sáng 
chế có thể là bàn chải đánh răng bao gồm: tay cầm; khe thông kéo dài qua tay cầm; bộ 
phận kéo dài nối quay được với vỏ để quay quanh đường trục quay, bộ phận kéo dài bao 
gồm: đầu bàn chải đánh răng nằm ở bên thứ nhất của đường trục quay; và bộ phân phối 
bao gồm phần chứa chất chăm sóc răng miệng nằm ở bên thứ hai của đường trục quay; 
các chi tiết làm sạch răng nhô ra khỏi đầu bàn chải đánh răng; bộ phận kéo dài có thể 
quay quanh đường trục quay giữa: (1) trạng thái thứ nhất trong đó đầu bàn chải đánh 
răng nhô từ tay cầm trong khi bộ phân phối được lồng bên trong khe thông; và (2) trạng 
thái thứ hai trong đó bộ phân phối nhô từ vỏ trong khi đầu bàn chải đánh răng được lồng 
bên trong khe thông. 
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(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) BOYKE, Christine (US), WU, Donghui (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chăm sóc răng miệng bao gồm thân bàn chải đánh răng có 
hốc và bộ phân phối nằm bên trong hốc. Theo một khía cạnh, sáng chế có thể là hệ 
thống chăm sóc răng miệng bao gồm: thân bàn chải đánh răng bao gồm tay cầm và đầu 
bàn chải, thân bàn chải đánh răng kéo dài dọc theo đường trục dọc từ đầu gần đến đầu 
xa; các chi tiết làm sạch răng nhô ra khỏi đầu bàn chải; lỗ ở đầu gần của thân bàn chải 
đánh răng để tạo ra đường dẫn vào hốc bên trong của tay cầm; bộ phân phối thứ nhất 
nằm bên trong hốc bên trong và bao gồm phần chứa chất chăm sóc răng miệng thứ nhất, 
bộ phân phối thứ nhất nối đàn hồi với thân bàn chải đánh răng để có thể thay đổi giữa: 
(1) trạng thái thu vào thứ nhất; và (2) trạng thái nhô thứ nhất. 
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(21) 1-2015-01750 (51) 7 C11D  17/06,  11/00,  3/22,  3/37,  

3/382 
(22) 07.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/070789  07.10.2013 (87) WO2014/075845 A1 22.05.2014 
(30) 12192944.2       16.11.2012   EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BERGH, Carlo Johannes van den  (NL), GUPTA, Neeraj (IN), MONDANI, Paolo  

(IT), TAINO, Giovanni  (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch bề mặt dạng hạt chứa 0,2 đến 12% trọng lượng 
polyme trên cơ sở axit poly acrylic mà có khả năng nở khi gặp nước; 10 đến 80% trọng 
lượng  sợi xenluloza; 10 đến 45% trọng lượng nước; và trong đó kích thước trung bình 
của hạt là từ 0,05 đến 5mm. Chế phẩm dạng hạt nói trên có thể được sử dụng để làm 
sạch hiệu quả các bề mặt, với rất ít nước hoặc không sử dụng thêm nước. Ngoài ra, chế 
phẩm nói trên có thể được trộn tùy ý với tro để nâng cao hiệu quả làm sạch bề mặt. 
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(11) 43747 
(21) 1-2015-01755 (51) 7 F27B  9/36,  9/00 

(22) 25.10.2013 (43) 25.09.2015 
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Avenida das Nacoes Unidas, 12399, cj. 92A, CEP-04578-000 S·o Paulo-SP, Brazil 
(72) HARTSCHUH SCHAUB, Ernesto Adolfo (UY) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống đốt dùng cho việc sản xuất gạch ngói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đốt dùng cho việc sản xuất gạch ngói bao gồm lò quay 
với các tường cách nhiệt và được chia thành các vùng khác nhau ở các nhiệt độ khác 
nhau, vùng lửa (3) của hệ thống này còn bao gồm nhiều mỏ đốt (2, 4), trong đó các mỏ 
đốt (2, 4) này được đặt trên trần và/hoặc đáy và/hoặc các phần bên của lò và, tốt hơn là, 
cháy theo hướng đối diện với hướng cấp nguyên liệu nạp, theo phương ngang. 
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(71) THOMSON LICENSING   (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy les Moulineaux, France 
(72) ZHAI, Jiefu (CN), WANG, Zhe (CN), TIAN, Dong  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý hình ảnh dải động cao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các phương án xử lý các hình ảnh dải động cao (high dynamic range 
- HDR). Theo một phương án thực hiện cụ thể, hình ảnh dải động thấp (low dynamic 
range - LDR) được tạo ra từ hình ảnh HDR, và thông tin được tạo ra cho phép hình ảnh 
HDR cần được tái tạo từ hình ảnh LDR. Hình ảnh LDR và thông tin được ghi mã. Theo 
một phương án thực hiện khác, tín hiệu hoặc cấu trúc tín hiệu bao gồm phân đoạn LDR 
gồm hình ảnh LDR được ghi mã, và phân đoạn thông tin gồm thông tin được ghi mã. 
Theo một phương án thực hiện khác, hình ảnh LDR được ghi mã và thông tin được ghi 
mã đều được giải mã. Hình ảnh HDR sau đó được tái tạo dựa trên hình ảnh LDR được 
giải mã và thông tin được giải mã. 
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(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH 
(72) VETTEN, Thomas (DE), HIMMELSBACH, Sven (CH) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vòi bịt kín lại được, trục gá và tổ hợp gồm vòi và trục gá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi bịt kín lại được dùng cho bao gói, cụ thể là bao gói composit 
dùng cho thực phẩm lỏng, với thân cơ sở (1) có ống rót (3) được đóng bởi nắp vặn (2) và 
mặt bích (4) có bề mặt đa diện để kết nối với đai ống của bao gói cũng như trục gá (12) 
tương ứng của bánh xe trục gá quay được của máy đóng gói. Để tạo ra kết nối đáng tin 
cậy của vòi có nắp kéo với trục gá (12) và sau đó loại bỏ trục gá (12) và cũng để dễ 
dàng vệ sinh, vòi có bộ phận giữ theo chu vi (8) ở bên trong thân cơ sở (1) để cho phép 
việc chủ động kết nối với trục gá (12) của máy đóng gói. Trục gá (12) tương ứng có 
dạng hình đa diện trong khu vực lắp vòi và có bộ phận giữ theo chu vi (13) để cho phép 
việc kết nối chủ động với vòi. 
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(72) LEE, Sun-Il (KR), CHEON, Min-Su (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđêo, thiết bị này bao gồm: bộ thu được định cấu 
hình để phân tích cú pháp, từ dòng bit của hình ảnh được mã hóa, thông tin được cho 
phép phân chia không đối xứng chỉ báo xem liệu các kiểu phân chia có bao gồm các 
phần chia thụ được bằng cách tách đơn vị mã hóa theo các tỷ lệ không đối xứng, thông 
tin về kiểu phân chia chỉ báo kích thước và hình dạng của phần chia, và thông tin tách 
của đơn vị mã hóa; và bộ giải mã được định cấu hình để xác định, bằng cách sử dụng 
thông tin về kiểu phân chia, các đơn vị dự đoán đối xứng hoặc đơn vị dự đoán không đối 
xứng để thực hiện dự đoán trên đơn vị mã hóa trong số các đơn vị mã hóa có cấu trúc 
thứ bậc. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã viđêo, phương pháp này bao gồm các bước: nhận 
và phân giải dòng bit của hình ảnh mã hóa; xác định các đơn vị tạo mã có cấu trúc phân 
cấp là các đơn vị dữ liệu trong đó ảnh mã hóa được giải mã, và các đơn vị phụ cho dự 
đoán các đơn vị tạo mã, bằng cách sử dụng thông tin chỉ rõ hình dạng phân chia của các 
đơn vị tạo mã và thông tin về các đơn vị dự đoán của các đơn vị tạo mã, mà đã được 
phân giải từ dòng bit, trong đó các đơn vị phụ bao gồm các phân vùng thu được bằng 
cách chia ít nhất một trong số chiều cao và chiều rộng của đơn vị tạo mã theo tỷ lệ tùy 
ý; và xây dựng lại hình ảnh bằng cách thực hiện việc giải mã bao gồm việc bù chuyển 
động sử dụng các phân vùng cho các đơn vị tạo mã, sử dụng thông tin mã hóa được 
phân giải từ dòng bit nhận được, trong đó các đơn vị tạo mã có cấu trúc phân cấp bao 
gồm các đơn vị tạo mã có độ sâu mã hóa được chia phân cấp theo độ sâu mã hóa và độc 
lập với các đơn vị tạo mã lân cận. 
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(54) Sợi polyuretan dẻo nóng, vải làm từ sợi này, phương pháp sản 

xuất sợi và phương pháp làm tăng khả năng nhuộm và tính 
chịu lửa của sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi polyuretan dẻo nóng, vải chứa sợi này và phương pháp sản xuất 
sợi, trong đó sợi được mô tả có khả năng nhuộm tốt, và trong một số phương án, có tính 
chất làm chậm cháy tốt. Các sợi này được chế tạo từ hợp chất bao gồm (a) chính 
polyuretan dẻo nóng chứa sản phẩm phản ứng của: (i) một hoặc nhiều polyol, (ii) một 
hoặc nhiều diisoxyanat, (iii) một hoặc nhiều chất kéo dài mạch, (iv) tùy ý một hoặc 
nhiều chất liên kết ngang, và (v) một hoặc nhiều chất biến đổi nhóm chức trong đó mỗi 
chất biến đổi nhóm chức nêu trên là sản phẩm phản ứng của một aminodiol và axit 
Bronsted. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm tăng khả năng nhuộm 
và/hoặc tính chất làm chậm cháy của sợi được sản xuất từ hợp chất polyuretan dẻo nóng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm giải phóng tức thì và kéo dài và quy trình bào chế 

dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm hòa tan nhanh chứa hoạt chất để giải phóng tức thì và 

còn chứa dạng liều giải phóng có kiểm soát chứa hoạt chất để giải phóng có kiểm soát. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tách các chất lưu khoan từ các phoi 

khoan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tách chất lưu khoan từ các phoi khoan sử 

dụng trong hệ thống kiểm soát các chất rắn. Thiết bị này bao gồm ít nhất một sàng rung 
để đỡ các phoi khoan bị ô nhiễm chất lưu khoan trong bộ phận sàng rung; hệ thống chân 
không được nối động với ít nhất một phần của ít nhất một sàng rung, có tác dụng hút 
không khí và/hoặc chất lưu khoan qua ít nhất một sàng rung; và ít nhất một cơ cấu tách 
chất lỏng - khí theo quán tính được nối động với hệ thống chân không, có tác dụng loại 
bỏ các hạt chất lỏng ra khỏi dòng chất lỏng - khí bên trong hệ thống chân không. 
Phương pháp để vận hành thiết bị bên trong hệ thống sàng rung cũng được đề cập. 
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(11) 43755 
(21) 1-2015-01776 (51) 7 H04N  7/26 

(62) 1-2009-00237   
(22) 05.07.2007 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2007/015679    05.07.2007 (87) WO2008/005575 A2 10.01.2008 
(30) 60/818,874         06.07.2006   US 

60/807,706         18.07.2006   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2009 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

46, Quai A. Le Gallo, F-92100 Boulogne - Billancourt, France 
(72) PANDIT, Purvin, Bibhas (IN), SU, Yeping (CN), YIN, Peng  (CN), GOMILA, Cristina 

(ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã nội dung viđeo đa cảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã (250) và phương pháp giải mã (410) để giải mã ít nhất 
một hình tương ứng với ít nhất một trong số ít nhất hai cảnh của nội dung video đa cảnh 
từ dòng bit, trong đó trong dòng bit này ít nhất một thông tin trong số thông tin về thứ tự 
tạo mã và thông tin về thứ tự xuất cho một hình ít nhất đã nêu được tách khỏi hai cảnh ít 
nhất đã nêu mà hình ít nhất đã nêu tương ứng với. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ 
mã hóa (200) và phương pháp mã hóa (360) để mã hóa ít nhất một hình tương ứng với ít 
nhất một trong số ít nhất hai cảnh của nội dung video đa cảnh để tạo thành dòng bit kết 
quả, trong đó trong dòng bit kết quả này ít nhất một thông tin trong số thông tin về thứ 
tự tạo mã và thông tin về thứ tự xuất cho một hình ít nhất đã nêu được tách từ một cảnh 
ít nhất đã nêu mà hình ít nhất đã nêu tương ứng với. 
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(11) 43756 
(21) 1-2015-01779 (51) 7 C04B  24/02,  24/12 

(22) 21.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/087569    21.11.2013 (87) WO2014/094519 A1 26.06.2014 
(30) 201210556294.7         19.12.2012    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2015 
(71) 1. SHANDONG HONGYI TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

369 Renmin Road, Hedong District Linyi City, Shandong 276000, China 
2. LINYI UNIVERSITY   (CN) 
Shuangling Road Lanshan District Linyi City, Shandong 276000, China 

(72) ZHU, Huayu (CN), ZHAO, Hongyi (CN), FENG, Enjuan (CN), FU, Xiuxin  (CN), 
ZHU, Kongzan (CN), YIN, Junfeng  (CN), ZHANG, Hui (CN), ZHANG, Fengxia 
(CN), MENG, Fanjun (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hợp chất tăng cường hoạt hóa ứng dụng cho xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tăng cường hoạt hóa ứng dụng cho xi măng được pha 
lượng lớn đá vôi chứa: 5-8% khối lượng amin hydroxy, 10-15% khối lượng lignin thực 
vật nền rượu polyhydric, 10-25% khối lượng muối nhôm, 5-20% khối lượng muối sắt, 
và 40- 65% khối lượng nước. Bởi vì lượng amin hydroxy chỉ từ 5% đến 8%, hơn nữa giá 
thành của lignin thực vật nền rượu polyhydric là thấp và có nguồn cung cấp dồi dào, nên 
giá thành của hợp chất tăng cường hoạt hóa theo sáng chế là thấp. Ngoài ra, hợp chất 
tăng cường hoạt hóa này làm nâng cao cường độ của xi măng được pha lượng lớn đá vôi 
và tăng cường độ chống nén và làm cứng vữa xi măng. Khi hợp chất theo sáng chế dùng 
cho xi măng, thì thể tích của đá vôi có thể đạt từ 20% đến 30%, do đó làm tăng cao 
năng suất bình quân của xi măng pha lượng lớn đá vôi lên đến 15% trở lên, cường độ 
chống nén ở ngày thứ 3 và ngày thứ 28 cao hơn 15% so với thông thường. 
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(11) 43757 
(21) 1-2015-01781 (51) 7 G08G  1/01,  1/13 

(22) 12.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/080521        12.11.2013 (87) WO2014/080796 30.05.2014 
(30) 2012-254100        20.11.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2015 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) HIURA Ryota (JP), MABUCHI Yoshihiro (JP), HYODO Junichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thu thập dữ liệu xe, phương pháp thu thập dữ liệu xe, 

thiết bị lắp trên xe và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thu thập dữ liệu xe bao gồm thiết bị lắp trên xe (110) 

được lắp đặt trên xe (V) và được cấu hình để truyền dữ liệu liên quan đến xe, và thiết bị 
thu thập dữ liệu xe (130) được cấu hình để thu thập dữ liệu liên quan đến xe (V), trong 
đó thiết bị lắp trên xe (110) bao gồm bộ truyền dữ liệu xe được cấu hình để truyền dữ 
liệu xe thứ nhất bao gồm thông tin trong đó cá nhân liên quan đến xe sẽ được nhận dạng 
và dữ liệu xe thứ hai bao gồm thông tin trong đó cá nhân liên quan đến xe sẽ không 
được nhận dạng, đến thiết bị thu thập dữ liệu xe (130) trong các phiên khác nhau, dữ 
liệu xe thứ nhất và dữ liệu xe thứ hai là dữ liệu liên quan đến xe. 
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(11) 43758 
(21) 1-2015-01783 (51) 7 A46B  11/00,  15/00 

(22) 07.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/063678    07.10.2013 (87) WO2014/066021 01.05.2014 
(30) 61/719,016         26.10.2012     US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York, 10022, United States of America 
(72) WORTHINGTON, Brian G. (US), KENNEDY, Sharon (US), JIMENEZ, Eduardo J. 

(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng có phần chứa bên trong. Theo một phương 
án thực hiện, sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng bao gồm: tay cầm có phần chứa bên 
trong chứa chất lưu chăm sóc miệng; đầu được gắn với tay cầm; phần cấp nằm trên đầu; 
phần vách được định vị trong phần chứa bên trong chia phần chứa bên trong thành 
khoang chứa và khoang tràn; đường dẫn kéo dài qua phần vách từ khoang chứa tới 
khoang tràn, đường dẫn phân định bởi lỗ thứ nhất ở bề mặt thứ nhất của phần vách và lỗ 
thứ hai ở bề mặt thứ hai của phần vách; và phần bấc có đầu thứ nhất nối thông chất lưu 
với phần cấp và đầu thứ hai kết thúc ở bề mặt đầu tỳ vào bề mặt thứ hai của phần vách 
để ngăn chuyển động dọc trục của phần bấc theo hướng dọc trục thứ nhất. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
223 

(11) 43759 
(21) 1-2015-01809 (51) 7 A61K 8/34, A61L 9/01, A61Q 13/00, 

15/00, C11B 9/00 
(22) 22.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/072065   22.10.2013 (87) WO2014/064101 A2 01.05.2014 
(30) 1218904.9        22.10.2012   GB 
(71) GIVAUDAN SA  (CH) 

Chemin de la Perfumerie 5, CH-1214 Vernier, Switzerland 
(72) BIERI, Stephan (CH), GRANIER, Thierry (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Hợp chất và phương pháp làm giảm mức độ cảm nhận về mùi 

khó chịu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 
trong đó 
X được chọn từ hydroxyl và C1-C6 hydroxyalkyl; 
I) n là số nguyên nằm trong khoảng từ 6 đến 10, và R được chọn từ hydro và metyl; 
hoặc 
II) n bằng 0 hoặc 1, và R được chọn từ C3-C6 alkyl mạch nhánh và C5-C6 xycloalkyl; 
với điều kiện là hợp chất có công thức (I) chứa 11 đến 15 nguyên tử cacbon, và trong đó 
hợp chất này dùng để làm giảm mức độ cảm nhận về mùi khó chịu. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm mức độ cảm nhận về mùi khó chịu 
bằng cách sử dụng hợp chất nêu trên. 
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(11) 43760 
(21) 1-2015-01821 (51) 7 E21B  29/00 

(22) 22.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/066179    22.10.2013 (87) WO2014/066387 01.05.2014 
(30) 61/717,480         23.10.2012   US 

13/844,057         15.03.2013   US 
(71) TRANSOCEAN INNOVATION LABS LTD.  (KY) 

70 Harbour Drive, 4th Floor, George Town, Grand Cayman, KY1-1003, Cayman 
Islands 

(72) LUDTKA Gerard M. (US), WILGEN John (US), KISNER Roger (US), MCINTYRE 
Timothy (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chống dầu phun đột ngột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chống dầu phun đột ngột bao gồm thiết bị cắt cảm ứng 
được sử dụng để cắt ống khoan ở giếng dưới biển. Các vòng điện từ được gắn vào thiết 
bị chống dầu phun (BOP - Blow Out Preventer) ở đáy biển. Các vòng điện từ tạo ra 
trường từ qua ống khoan và truyền năng lượng thích hợp để thay đổi trạng thái của ống 
khoan bằng kim loại để cắt ống khoan. Sau khi cắt ống khoan, ống khoan được bịt kín 
để ngăn không cho dầu rò rỉ thêm nữa. 
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(22) 24.10.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/006317     24.10.2013 (87) WO2014/064942 01.05.2014 
(30) 2012-236053        25.10.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2015 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5406207 (JP) 
(72) YAMAMOTO, Hiroshi (JP), EDAGAWA, Akiyoshi (JP), SAKAKIBARA, Takashi 

(JP), OSAMURA, Kazumi (JP), NAGAOKA, Hideki (JP), KOTANAGI, Takuya (JP), 
FUNAKOSHI, Hidenori (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý chất lỏng, tốt hơn là phương pháp và 
thiết bị được dùng để xử lý nước dằn dùng trong tàu thuỷ, v.v.. Phương pháp và thiết bị 
xử lý chất lỏng theo sáng chế cho phép sinh vật thuỷ sinh có trong chất lỏng bị làm bất 
hoạt hoặc bị phân tách ở mức thích hợp bằng cách sau: cấp chất lỏng chứa sinh vật thuỷ 
sinh, tiến hành xử lý bất hoạt sinh vật thuỷ sinh và/hoặc xử lý cơ học nhờ sử dụng lực ly 
tâm và sau đó chứa chất lỏng đã xử lý này trong bể chứa và xả chất lỏng được chứa này, 
xác định xem liệu có cần thiết xử lý bất hoạt sinh vật thuỷ sinh hay không, tiến hành 
việc xử lý dựa trên kết quả xác định này và tiến hành xử lý cơ học nhờ sử dụng lực ly 
tâm. 
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(22) 07.02.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/071512     07.02.2013 (87) WO2014/121487 A1 14.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2015 
(71) FULL TECH COMPOSITE MANUFACTURING COMPANY  (CN) 

No. 52, Qianjin 3rd Road, Tanzhou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 
China 

(72) HSU, Hsiu-Cheng (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khung bằng vật liệu composit cốt sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung bằng vật liệu composit cốt sợi gồm có ít nhất một cụm 
khung. Cụm khung có hai thành phần và ít nhất một trục được tạo ra bằng cách kết hợp 
hai thành phần. Mỗi trong số các thành phần có lõi xốp mà được làm bằng vật liệu xốp 
và lớp ngoài composit cốt sợi mà bọc lõi xốp từ bên ngoài và được làm bằng vật liệu 
composit cốt sợi. Lớp ngoài composit cốt sợi có bề mặt kết hợp và hai thành phần được 
kết hợp cố định này ở các bề mặt kết hợp của các lớp ngoài composit cốt sợi mà hai 
thành phần về cơ bản đối xứng quanh nơi hai thành phần được kết hợp. Nhờ đó, khung 
xe đạp ghép cốt sợi có trọng lượng nhẹ, khó gãy và dễ sản xuất. Ngoài ra, vật liệu 
composit cốt sợi dễ được đặt gọn hơn. 
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(11) 43763 
(21) 1-2015-01831 (51) 7 F16K  1/00,  1/32,  39/02 

(22) 30.10.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2012/077967         30.10.2012 (87) WO2014/068652 08.05.2014 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) Akira KURIBAYASHI  (JP), Hitoshi YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van ba lỗ đóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van ba lỗ đóng bao gồm thành phần van (3) bị ép từ phía lỗ nạp (P) 
về phía đế tựa van chính (2) của thân van (1) theo hướng đóng van và được mở bởi thanh 
kéo mở van (5) có rãnh xả (6) và ngăn áp lực ngược (8) ở phía sau thành phần van nối 
thông với rãnh ở phía lỗ xả (A) qua lỗ thông hơi (9) để làm cân bằng các áp lực chất 
lỏng tác dụng lên bề mặt phía trước và phía sau của thành phần van. Thành phần van 
bao gồm thân chính của thành phần van (31), thành phần đế (32), thành phần bắt chặt 
(33) và khung ép (34). Thành phần đế (32) được tạo ra từ thành phần bịt kín hình đĩa có 
độ đàn hồi cao su và có bề mặt đế chính (32a), bề mặt đế xả (32b) và các lỗ nối thông 
(32c), mở ở vùng giữa bề mặt đế chính và bề mặt đế xả để tạo ra lỗ thông hơi (9). Thành 
phần bắt chặt (33) bắt chặt thành phần đế với thân chính của thành phần van. Khung ép 
(34) ở chu vi của thành phần đế. Các thành phần của thành phần van được tạo ra theo 
phương pháp đúc. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh phổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A): 
 

 
 

trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của 
nó để sử dụng trong điều trị, giảm thiểu nguy cơ, ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ triệu chứng 
của bệnh phổi hoặc tình trạng bệnh lý phổi, giảm thiểu hoặc ngăn ngừa sự viêm nhiễm ở 
phổi, và thúc đẩy quá trình sửa chữa phổi. 
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61, rue des Belles Feuilles, F-75116 Paris, France 
(72) DUMONT, Didier (FR), MARTIN, MylÌne (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình, thiết bị nghiền ép ít nhất một thành phần của chất 

kết dính thủy lực và hệ thống sản xuất chất kết dính thủy 
lực bao gồm thiết bị nghiền ép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nghiền ép ít nhất một thành phần của chất kết dính thủy 
lực bao gồm bước ép tầng vật liệu (M) tạo ra bởi một hoặc nhiều thành phần này trong 
vùng nghiền (30), và bước bổ sung dầu vào tầng vật liệu, qua bộ phận phân phối (66) bố 
trí phía trước đầu vào vùng nghiền (32). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị 
nghiền ép ít nhất một thành phần của chất kết dính thủy lực và hệ thống sản xuất chất 
kết dính thủy lực bao gồm thiết bị nghiền ép này.  
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(71) ONYX THERAPEUTICS, INC.  (US) 
249 E. Grand Avenue, South San Francisco, California 94080, United States of 
America 

(72) JUMAA, Mouhannad  (US), MUCHAMUEL, Tony (US), BEJUGAM, Naveen (IN), 
WONG, Hansen (US), KIRK, Christopher J. (US), MANEK, Rahul Vishram (IN), 
SHARMA, Sanjeev (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm giải phóng kéo dài chứa hợp chất oprozomib dùng để 

điều trị bệnh ung thư và phương pháp bào chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giải phóng kéo dài chứa hợp chất oprozomib hoặc muối 

dược dụng của nó dùng để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) SOLHEIM, John A. (US), COLE, Eric V. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Bánh xe, xe kéo để chở túi đựng gậy chơi gôn có bánh xe này 

và phương pháp sản xuất bánh xe này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bánh xe có thể xếp gọn vào và phương pháp sản xuất bánh xe có thể 

xếp gọn vào. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới bánh xe, xe kéo để chở túi đựng gậy chơi 
gôn và phương pháp sản xuất bánh xe. Bánh xe theo sáng chế bao gồm các bộ phận 
bánh xe, trong đó từng bộ phận bánh xe này bao gồm may ¬ có lỗ ổ trục ở tâm và ít nhất 
một nan hoa được gắn chặt vào may ¬ và vào một phần vành. Các bộ phận bánh xe có 
thể quay được tương đối với nhau từ trạng thái xếp gọn vào thành trạng thái mở rộng ra. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp phần tấm đỡ sau, tấm đỡ sau, đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần tấm đỡ sau được sử dụng để tạo ra tấm đỡ sau của đệm 
phanh, đệm phanh này có vật liệu ma sát và tấm đỡ sau liên kết với vật liệu ma sát. Hợp 
phần tấm đỡ sau này bao gồm nhựa, các sợi thứ nhất và các sợi thứ hai có chiều dài 
trung bình ngắn hơn chiều dài trung bình của các sợi thứ nhất. Trong trường hợp mà 

chiều dài trung bình của các sợi thứ nhất là L1 [m] và chiều dài trung bình của các sợi 

thứ hai là L2 [m], thì L2/L1 nằm trong khoảng từ 0,001 đến 0,5. Điều này khiến cho 

có thể tạo ra hợp phần tấm đỡ sau có khả năng đúc tốt. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất 
tấm đỡ sau được tạo ra từ hợp phần tấm đỡ sau, đệm phanh gồm tấm đỡ sau và cơ cấu 
kẹp có đệm phanh. 
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(72) Eric DECOUX (FR), Lorenzo SIRIGU (IT), CÐcile PASQUIER (CH), Joelle SEPPEY 

(CH), Patrick WYSS (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp đánh dấu, xác định, xác thực vật liệu và vật liệu 

được sử dụng trong các phương pháp này 
  (57)     Phương pháp đánh dấu vật liệu, bao gồm ít nhất hai thành phần có các đặc điểm huỳnh 

quang khác nhau dưới dạng một hỗn hợp của các thành phần trong vật liệu, ít nhất hai 
thành phần không liên quan đến vật liệu và ít nhất một trong số ít nhất hai thành phần 
khác nhau có huỳnh quang biến đổi ở vị trí phổ và/hoặc cường độ theo sự biến đổi của 
độ pH, ít nhất hai thành phần được đưa vào vật liệu với một lượng hữu hiệu để được xác 
định định tính và/hoặc định lượng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật liệu được 
đánh dấu và phương pháp xác thực và ngăn ngừa việc làm giả và làm lu mờ. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vỏ nang dùng một lần để tạo ra đồ uống cà phê 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ nang dùng một lần để tạo ra đồ uống cà phê. Vỏ nang dùng một 
lần này có thân đáy vỏ nang, trong đó vải dệt và chất đồ uống được bố trí, chất đồ uống 
này được chứa trong vỏ nang dùng một lần nhằm bảo quản và chiết từ vỏ nang này qua 
vải dệt nhờ nước nóng được tạo áp. Chất đồ uống này gần như ở dạng bột và chứa cà phê 
rang, xay và vải dệt này có khối lượng trên mỗi đơn vị diện tích ít nhất là 100g/m2. 
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(72) SONG, Hak-Sup (KR), MIN, Jung-Hye  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã hình ảnh, trong đó các điểm hình ảnh lân cận 
được sử dụng để thực hiện dự báo bên trong trên khối hiện hành cần được mã hoá được 
lọc và quá trình dự báo bên trong được thực hiện nhờ sử dụng các điểm hình ảnh lân cận 
được lọc. 
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(72) SHELESTAK, Larry J. (US), MCCAMY, James W. (US), OHODNICKI, JR., Paul R. 

(US), LI, Hong (US), POLCYN, Adam D.  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu thủy tinh, sản phẩm thủy tinh được sản xuất từ vật 

liệu này, vật dụng ghi từ và pin quang điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh chứa: SiO2 nằm trong khoảng từ 57 đến 75% 

trọng lượng, Al2O3 nằm trong khoảng từ 3 đến 11% trọng lượng, Na2O nằm trong 
khoảng từ 6 đến 11% trọng lượng, CaO nằm trong khoảng từ 16 đến 21% trọng lượng, 
Li2O nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,1% trọng lượng và K2O với lượng nhỏ hơn 0,05% 
trọng lượng, % trọng lượng được tính theo tổng trọng lượng vật liệu thủy tinh. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm thủy tinh được sản xuất từ vật liệu thủy 
tinh nêu trên. Sản phẩm thủy tinh này, như tấm thủy tinh phẳng và nền thủy tinh, có 
nhiệt độ biến dạng ít nhất là 590oC và độ giãn nở nhiệt ít nhất là 7,4ppm/oC. Hơn nữa, 
sáng chế cũng đề cập đến vật dụng ghi từ và pin quang điện có nền thủy tinh làm bằng 
vật liệu thủy tinh nêu trên. 
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands. 
(72) ASHCROFT, Alexander, Thomas (GB), BRENNAN, Lee, James (GB), WILSON, 

William, John (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng, kem đánh răng và phương 

pháp làm sạch bề mặt của khoang miệng 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp để làm sạch bề mặt của 

khoang miệng, chế phẩm này chứa: pha liên tục chứa nước chứa ít nhất 1% trọng lượng 
(tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm) của một hoặc nhiều rượu polyhydric; từ 1 đến 
70% trọng lượng (tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm) của chất mài mòn canxi 
cacbonat dạng hạt được phân tán trong pha liên tục chứa nước, đặc trưng ở chỗ pha liên 
tục chứa nước này có cấu trúc gồm chất nền chứa hạt chất xơ có nguồn gốc từ giống 
cam quýt đã được hoạt hóa. 
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(72) CHOI, Jinsoo (KR), CHO, Hangyu (KR), KIM, Jeongki (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện truy cập kênh trong hệ 

thống mạng cục bộ (LAN) không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện truy cập kênh ở trạm (STA) của nhóm đa 

người dùng (MU) trong hệ thống truyền thông không dây, bao gồm bước thu khung 
phân bổ tài nguyên; và kiểm tra trường chỉ báo nhóm được bao gồm trong khung phân 
bổ tài nguyên, trong đó, nếu trường chỉ báo nhóm chỉ báo rằng trường phân bổ khe cho 
nhóm MU có mặt trong khung phân bổ tài nguyên, STA xác định dịch vị bắt đầu khe 
dựa vào trường phân bổ khe. 
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(72) HATTORZI, Shinobu (JP), KANAI, Kenichi (JP), HAMADA, Toshiya (JP), TSURU, 
Takumi (JP), ETO, Hiroaki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị giải mã, phương pháp giải mã, thiết bị mã hóa và phương 

pháp mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã bao gồm sơ đồ mạch được tạo cấu hình để thu dữ 

liệu được mã hoá và thông tin chuyển đổi, dữ liệu được mã hoá liên quan đến hình ảnh 
có độ chói trong dải động thứ nhất và thông tin chuyển đổi liên quan đến sự chuyển đổi 
của dải động của độ chói của hình ảnh từ dải động thứ nhất thành dải động thứ hai; và 
giải mã dữ liệu được mã hoá thu được để tạo ra hình ảnh, trong đó sự chuyển đổi sử 
dụng chức năng điểm gẫy. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
240 

(11) 43776 
(21) 1-2015-01895 (51) 7 A61K  38/09 

(22) 27.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/072359    27.11.2013 (87) WO2014/085674 05.06.2014 
(30) 61/730,763         28.11.2012     US 
(71) JBS UNITED ANIMAL HEALTH II LLC  (US) 

4310 State Road 38 West, Sheridan, Indiana 46069, United States of America 
(72) WEBEL, Stephen, Kent (US), SWANSON, Mark, E. (US), KRAELING, Robert, R. 

(US), JOHNSTON, Michael, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp để đồng bộ hóa thời gian rụng trứng ở lợn nái tơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và chế phẩm để đồng bộ hóa thời gian rụng trứng ở 
lợn nái tơ. Cụ thể là sáng chế đề xuất phương pháp đồng bộ hóa thời gian rụng trứng ở 
lợn nái tơ bằng cách sử dụng hormon tiết gonadotropin và hormon đồng bộ hóa thời kỳ 
động dục. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mối nối ống có gờ chịu mômen xoắn hình xoắn ốc và phương 

pháp nối đoạn ống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ống bao gồm chốt và hộp. Chốt có kết cấu ren thứ nhất và 

gờ chịu mômen xoắn hình xoắn ốc được bố trí dọc trục dọc theo chốt cách xa kết cấu 
ren thứ nhất. Hộp có kết cấu ren thứ hai và gờ chịu mômen xoắn hình xoắn ốc thứ hai 
được bố trí dọc trục dọc theo hộp cách xa kết cấu ren thứ hai. Kết cấu ren thứ nhất và 
kết cấu ren thứ hai được định kích thước và định vị để điều chỉnh vị trí tỳ vào của mối 
nối ống, và ở vị trí tỳ vào, gờ chịu mômen xoắn hình xoắn ốc thứ nhất không ăn khớp 
hoặc nằm chồng dọc trục lên gờ chịu mômen xoắn hình xoắn ốc thứ hai. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp nối các chi tiết hình ống sử dụng gờ chịu mômen xoắn 
hình xoắn ốc này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu. Phương pháp này bao gồm các 
bước: tạo ra, bởi trạm gốc thứ nhất, các RLC PDU (Radio Link Control Protocol Data 
Unit - khối dữ liệu giao thức điều khiển liên kết vô tuyến) đường xuống; và gửi, bởi 
trạm gốc thứ nhất, phần thứ nhất của các RLC PDU đường xuống trong các RLC PDU 
đường xuống này đến thiết bị người dùng UE, và gửi phần thứ hai của các RLC PDU 
đường xuống trong các RLC PDU đường xuống này đến trạm gốc thứ hai, sao cho trạm 
gốc thứ hai này gửi phần thứ hai của các RLC PDU đường xuống này đến UE. Theo các 
phương án của sáng chế, trạm gốc thứ nhất gửi phần thứ nhất của các RLC PDU đường 
xuống trong các RLC PDU đường xuống đến UE, và gửi phần thứ hai của các RLC 
PDU đường xuống trong các RLC PDU đường xuống đến trạm gốc thứ hai, và trạm gốc 
thứ hai gửi phần thứ hai của các RLC PDU đường xuống đến UE, nên trạm gốc thứ nhất 
và trạm gốc thứ hai có thể cùng nhau gửi dữ liệu đến UE, nhờ đó cải thiện tốc độ đỉnh 
và thông lượng của UE. 
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(54) Hợp chất đối nghĩa bổ trợ với axit nucleic mã hóa chất truyền 

tín hiệu và hoạt hóa quá trình phiên mã 3 (STAT3) dùng để điều 
trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đối nghĩa bổ trợ với axit nucleic mã hóa chất truyền tín 
hiệu và hoạt hóa quá trình phiên mã 3 (STAT3) dùng để điều trị bệnh ung thư. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống trao đổi thông tin kênh cấp 

quyền liên quan đến kênh dành riêng nâng cao (E-RGCH) chung
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống trao đổi thông tin kênh cấp 

quyền liên quan đến kênh dành riêng nâng cao chung (E-RGCH chung). Phương pháp 
bao gồm các bước: thu thông báo thông tin E-RGCH chung của ô được quản lý bởi bộ 
điều khiển mạng rađio thứ hai (RNC), ở đó thông báo thông tin E-RGCH chung được 
gửi bởi RNC thứ hai; lựa chọn tập hợp ô lân cận thu E- RGCH chung tham gia đối với 
thiết bị người dùng (UE), ở đó tập hợp ô lân cận thu E-RGCH chung tham gia bao gồm 
« lân cận với khả dụng đặc điểm E-RGCH chung và ô lân cận được xác định theo thông 
báo thông tin E-RGCH chung được gửi bởi RNC thứ hai; và gửi thông tin thông số cấu 
hình E-RGCH chung của mỗi ô trong tập hợp ô lân cận thu E-RGCH chung tham gia tới 
UE. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi nhựa mủ cao su cô đặc từ nhựa mủ không 

váng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi nhựa mủ cao su cô đặc từ nhựa mủ không 

váng. Phương pháp này bao gồm các bước: xử lý sơ bộ nhựa mủ không váng, cô đặc 
nhựa mủ không váng nhờ sử dụng một môđun kiểu màng hoặc hai môđun kiểu màng 
kết hợp với việc bổ sung kali hyđroxit hoặc dung dịch chứa amoni laurat và kali 
hyđroxit, tùy ý xử lý nhựa mủ không váng cô đặc bằng thể phân tán của 
tetrametylthiuramdisulfua (TMTD) và kẽm oxit (ZnO), trộn nhựa mủ cô đặc với nhựa 
mủ nước tươi, quay ly tâm hỗn hợp này để thu được nhựa mủ cao su cô đặc. Nhựa mủ 
cao su cô đặc tiếp tục được trộn với nhựa mủ cao su tươi cô đặc và được xử lý bằng 
amoniac để thu được nhựa mủ cao su cô đặc cuối cùng. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa nước đậm đặc và quy trình 

sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa nước đậm đặc chứa: 

(i) ít nhất 5% khối lượng của hệ chất hoạt động bề mặt chứa chất hoạt động bề mặt 
anion, 
(ii) ít nhất 0,2% khối lượng của hệ làm đặc chứa copolyme mạch thẳng được tạo ra bởi 
sự polyme hoá bổ sung của các thành phần: (A) 0,1 đến 5% khối lượng của monome thứ 
nhất chứa diaxit etylenic không bão hoà có công thức (I): HOOC-CR1=CR2-COOH (I) 
hoặc tiền chất anhydrit vòng không bão hoà của diaxit etylenic không bão hoà này, 
anhydrit này có công thức (II); (B) 15 đến 60% khối lượng của đơn thể 
monoaxitetylenic không bão thứ hai chứa axit (meth)acrylic; (C) 30 đến 70% khối 
lượng của đơn thể etylenic không bão thứ ba chứa C1-C8 alkyl este của axit 
(meth)acrylic; (D) 1 đến 25% khối lượng của đơn thể etylenic không bão hoà thứ tư 
chứa chất hoạt động bề mặt có công thức (III), 

 

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R6, R7, T, Y, k, m là như được xác định trong bản mô tả. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc trừ sâu dạng huyền phù trong dầu và phương pháp trừ 

sâu  
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc trừ sâu dạng huyền phù trong dầu ức chế tạo bọt ở thời điểm 

pha chế dung dịch lỏng phun bằng chất hoạt động bề mặt dạng silicon hữu cơ, và có 
hoạt tính trừ sâu rất tốt với lượng nhỏ hợp chất hóa nông. Sáng chế đề cập đến thuốc trừ 
sâu dạng huyền phù trong dầu bao gồm (1) flonicamid hoặc muối của nó, (2) chất hoạt 
động bề mặt dạng silicon hữu cơ và (3) ít nhất một chất pha loãng nền dầu được chọn từ 
nhóm bao gồm dầu thực vật và dầu thực vật alkyl hóa. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp trừ sâu, bao gồm bước phun thuốc trừ sâu dạng huyền phù trong dầu lên 
sâu hoặc lên nơi sinh trưởng của sâu.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp làm sạch công cụ an toàn, thiết bị làm sạch công 

cụ an toàn và phương pháp phục hồi vật liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để làm sạch công cụ an toàn, như giấy 

bạc, bao gồm chất nền, dữ liệu hiển thị và dấu hiệu an toàn chẳng hạn, phương pháp này 
bao gồm các bước: cho công cụ an toàn tiếp xúc với chất lưu siêu tới hạn ở nhiệt độ và 
áp suất trong khoảng thời gian đủ để làm sạch nền và không làm ảnh hưởng đến dấu 
hiệu an toàn và dữ liệu hiển thị, trong đó bước làm sạch nền bao gồm bước loại bỏ một 
hoặc nhiều chất nền ra khỏi nền vào trong chất lưu siêu tới hạn. Chất nền được loại bỏ ra 
khỏi nền có thể bao gồm chất nhiễm bẩn, bụi, chất dầu và mầm bệnh. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp phục hồi vật liệu. 
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LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị (100) để truyền dữ liệu bao gồm bộ thu 
phát vệ tinh (1) được lắp đặt trên phương tiện vận tải (10) mà có thể vận chuyển hàng 
hoá và trạm cơ sở (20), bộ thu phát vệ tinh (1) có khả năng truyền dữ liệu định vị địa lý 
từ phương tiện vận tải (10) đến trạm cơ sở (20) nhờ hệ thống định vị vệ tinh (30), thiết bị 
này bao gồm: ít nhất một cảm biến (2, 200, 201) được lắp đặt trên phương tiện vận tải 
(10) và phù hợp để đo dữ liệu liên quan đến hàng hoá được vận chuyển; trạm thu thập và 
xử lý dữ liệu (3), dữ liệu này được đo bằng ít nhất một cảm biến (2, 200, 201), trạm này 
được lắp đặt trên phương tiện vận tải (10); hộp giao tiếp (4) được lắp đặt giữa trạm thu 
thập và xử lý dữ liệu (3) và bộ thu phát vệ tinh (1), hộp giao tiếp này có ít nhất một 
chuyển mạch (141, 142); bộ thu phát vệ tinh (1) có một hoặc nhiều bộ xử lý có khả 
năng thực hiện kịch bản được cung cấp để quản lý các hoạt động của bộ thu phát vệ tinh 
(1) và hộp giao tiếp (4) để truyền, đến trạm cơ sở (20), dữ liệu liên quan đến hàng hoá 
được vận chuyển được cung cấp bởi ít nhất một cảm biến (2, 200, 201). 
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(11) 43786 
(21) 1-2015-01929 (51) 7 B62J  6/02 

(22) 30.11.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/TH2012/000051    30.11.2012 (87) WO2014/084801 05.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2015 
(71) 1. HONDA MOTOR COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107-8556 (JP) 
2. MATSUZAKI, TEPPEI  (JP) 
Honda R&D Co., Ltd 4-1 Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama 351-0193 (JP) 
3. POOHRINUTTHAPOOM, WASANPUS  (TH) 
Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd 209 Moo 1, Romklao 1 Road Klong Song 
Tonnun, Ladkrabang Bangkok 10520 (TH) 

(72) MATSUZAKI, Teppei (JP), POOHRINUTTHAPOOM, Wasanpus (TH) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Kết cấu chiếu sáng bổ sung của cụm đèn pha dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chiếu sáng bổ sung của cụm đèn pha dùng cho xe máy 
trong đó ánh sáng được phát ra bởi một nguồn sáng bổ sung có công suất thông thường 
có thể tạo ánh sáng bổ sung bao quanh các phía khác nhau của một số các thấu kính 
chiếu sáng được giữ bởi các giá đỡ thấu kính chiếu sáng được tách theo không gian. 
Giải pháp: kết cấu chiếu sáng bổ sung của cụm đèn pha dùng cho xe máy, từng giá đỡ 
thấu kính chiếu sáng mà thấu kính chiếu sáng được lắp ráp vào bao gồm phần thân có cơ 
cấu lỗ được tạo ra trong đó ánh sáng được phát ra bởi một nguồn chiếu sáng bổ sung có 
thể đi qua và cơ cấu khuếch tán ánh sáng. Cụm chiếu sáng bao gồm thấu kính truyền 
ánh sáng trong được lắp vào các giá đỡ thấu kính chiếu sáng bao gồm các phần chiếu 

sáng thứ nhất và thứ hai bao quanh từng thấu kính chiếu sáng. ánh sáng từ nguồn sáng 
bổ sung có thể (a) truyền qua cơ cấu lỗ đến cơ cấu khuếch tán ánh sáng phân tán ánh 
sáng này về phía các phần chiếu sáng thứ nhất/phía ngoài; và (b) truyền có định hướng 
đến các phần chiếu sáng thứ hai/phía trong, sao cho các phần chiếu sáng phát ra ánh 

sáng bổ sung. ánh sáng bổ sung như vậy có thể được tạo ra bao quanh các phía khác 
nhau của từng thấu kính chiếu sáng bởi một nguồn chiếu sáng bổ sung không cần có 
công suất chiếu sáng mạnh. 
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(11) 43787 
(21) 1-2015-01932 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 02.11.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2012/084020      02.11.2012 (87) WO2014/067140 A1 08.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LI, Bo  (CN), GUAN, Lei (CN), FAN, Xiaoan  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông tin, thiết bị người sử dụng và trạm 

cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông tin, phương pháp này bao gồm các bước: 

xác định, bởi thiết bị người sử dụng, khung con thứ nhất; tạo cấu hình UE để gửi tín 
hiệu đường lên thứ nhất trong khung con thứ nhất; xác định, bởi UE, rằng tín hiệu 
đường lên thứ nhất là loại tín hiệu đường lên thứ nhất, trong đó loại tín hiệu đường lên 
thứ nhất chiếm phần thứ nhất của các ký hiệu của khung con thứ nhất, và số lượng ký 
hiệu có trong phần thứ nhất của các ký hiệu là nhỏ hơn số lượng ký hiệu có trong khung 
con thứ nhất; và phát hiện, bởi UE, kênh điều khiển đường xuống trên phần thứ hai của 
các ký hiệu trong khung con thứ nhất, trong đó phần thứ nhất của các ký hiệu và phần 
thứ hai của các ký hiệu không chồng chéo trong miền thời gian. Nếu UE được tạo cấu 
hình để gửi tín hiệu đường lên thứ nhất trên phần thứ nhất của các ký hiệu trong khung 
con thứ nhất, UE phát hiện kênh điều khiển đường xuống vật lý trên phần thứ hai của 
các ký hiệu trong khung con thứ nhất. 
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(11) 43788 
(21) 1-2015-01933 (51) 7 H04W  48/16,  92/18 

(22) 05.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2013/009934    05.11.2013 (87) WO2014/069965 A1 08.05.2014 
(30) 61/722,244         05.11.2012   US 

61/722,793         06.11.2012   US 
61/729,635         26.11.2012   US 
61/732,866         03.12.2012   US 
61/736,490         12.12.2012   US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) LEE, Wookbong (KR), LEE, Byungjoo  (KR), KIM, Dongcheol  (KR), CHO, Hangyu  

(KR), KIM, Jinho  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tìm kiếm hoặc quảng cáo dịch vụ trong hệ thống 

truyền thông trực tiếp và thiết bị sử dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây, và phương pháp tìm kiếm hoặc 

quảng cáo dịch vụ và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp tìm kiếm dịch vụ, 
theo một phương án của sáng chế, có thể bao gồm các bước: truyền khung yêu cầu thăm 
dò để tìm kiếm thiết bị hỗ trợ dịch vụ định trước được yêu cầu bởi thiết bị không dây thứ 
nhất; thu khung phản hồi thăm dò từ thiết bị không dây thứ hai hỗ trợ dịch vụ định 
trước; truyền, bởi thiết bị không dây thứ nhất, khung yêu cầu tìm kiếm dịch vụ bao gồm 
tên dịch vụ của dịch vụ định trước tới thiết bị không dây thứ hai; và thu khung phản hồi 
tìm kiếm dịch vụ từ thiết bị không dây thứ hai, trong đó khung phản hồi tìm kiếm dịch 
vụ có thể bao gồm thông tin trạng thái dịch vụ chỉ báo xem dịch vụ định trước có khả 
dụng trên thiết bị không dây thứ hai hay không. 
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(11) 43789 
(21) 1-2015-01934 (51) 7 H04N  19/50,  13/02 

(22) 28.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/082013       28.11.2013 (87) WO2014/091933 A1 19.06.2014 
(30) 2012-270408       11.12.2012  JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo, 1080075 Japan 
(72) TAKAHASHI Yoshitomo (JP), NAKAGAMI Ohji  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa, phương pháp mã hóa, thiết bị giải mã và phương 

pháp giải mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa, phương pháp mã hóa, thiết bị giải mã và phương 

pháp giải mã để nâng cao hiệu quả mã hóa hình ảnh của các điểm nhìn. Bộ dự báo/bù 
thị sai chuyển động thiết đặt thông tin định rõ hình ảnh thứ nhất để định rõ hình ảnh thứ 
nhất của điểm nhìn mở rộng theo hướng thứ nhất từ điểm nhìn của hình ảnh mã hóa hiện 
thời và thông tin định rõ hình ảnh thứ hai để định rõ hình ảnh thứ hai của điểm nhìn mở 
rộng theo hướng thứ hai ngược với hướng thứ nhất trong danh mục (L0) theo thứ tự thứ 
nhất, và thiết đặt thông tin định rõ hình ảnh thứ nhất và thông tin định rõ hình ảnh thứ 
hai trong danh mục (L1) theo thứ tự thứ hai khác với thứ tự thứ nhất. Bộ dự báo/bù thị 
sai chuyển động và bộ tính toán tạo ra dữ liệu được mã hóa bằng cách mã hóa hình ảnh 
hiện thời dựa vào các danh mục (L0 và L1). Sáng chế có thể được áp dụng, chẳng hạn 
với thiết bị mã hóa hoặc tương tự để mã hóa hình ảnh 3D. 
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(11) 43790 
(21) 1-2015-01942 (51) 7 A47C  23/04,  27/06 

(22) 12.11.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2012/084449    12.11.2012 (87) WO2014/071627 15.05.2014 
(71) 1. COSPA CREATION INC.  (JP) 

2-1, Kamiogi 1-Chome, Suginami-Ku, Tokyo-To, Japan 
2. COSPA CREATlON (SHANGHAI) INC.  (CN) 
Unit 2103b, No. 1158, Jlangning road, Putuo district, Shanghai 200000, China 

(72) KEITARO UEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Đệm lò xo có khả năng biến dạng trong trạng thái cuộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm lò xo (10) có khả năng biến dạng trong trạng thái cuộn bao 
gồm: cấu trúc lò xo (1) bao gồm cuộn lò xo; khung (2) được làm bằng vật liệu đàn hồi 
và được bố trí ít nhất ở mặt trước và mặt sau hoặc mặt phải và mặt trái của cấu trúc lò xo 
(1); phần tử giãn được phía trên (3) được bố trí ở mặt trên của cấu trúc lò xo (1) và 
khung (2); và phần tử giãn được phía dưới (4) được bố trí ở mặt dưới của cấu trúc lò xo 
(1) và khung (2). Mỗi phần tử giãn được phía trên (3) và phần tử giãn được phía dưới (4) 
bao gồm bông nhựa tổng hợp được ép có chiều dày không nhỏ hơn 0,5 cm và có trọng 
lượng nằm trong khoảng từ 300 g đến 600 g, hoặc bao gồm nỉ cứng có chiều dày không 
nhỏ hơn 0,5 cm và trọng lượng nằm trong khoảng từ 300 g đến 600 g, do đó đệm lò xo 
có khả năng biến dạng trong trạng thái cuộn và có khả năng trở về trạng thái phẳng ban 
đầu khi không còn ở trạng thái cuộn. 
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(11) 43791 
(21) 1-2015-01950 (51) 7 G07D  11/00, B65H  29/00,  5/28 

(22) 27.06.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/078107    27.06.2013 (87) WO2014/075449 A1 22.05.2014 
(30) 201210462149.2         15.11.2012   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) XIAO, Bao (CN), HE, Yunfei (CN), CHEN, Qiaoqiao (CN), ZHANG, Tao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Môđun tạm thời tích trữ tiền và phương pháp điều khiển vận 

tốc quay ống cuộn của môđun này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun tạm 

thời tích trữ tiền và phương pháp 
điều khiển vận tốc quay ống 
cuộn của môđun này. Môđun 
tạm thời tích trữ tiền bao gồm 
ống cuộn lớn (201) được dẫn 
động bằng động cơ điện thứ 
nhất, ống cuộn nhỏ (202) được 
dẫn động bằng động cơ điện thứ 
hai, cuộn băng (208), đĩa mã 
hoá thứ nhất (203), đĩa mã hoá 
thứ hai (204), bộ cảm biến thứ 
nhất (205), bộ cảm biến thứ hai 
(206) và bộ vi xử lý. Hai đầu của 
cuộn băng lần lượt được gắn vào 
ống cuộn lớn và ống cuộn nhỏ 
và cuộn băng được cuộn vào và 
nhả ra giữa ống cuộn lớn và ống 
cuộn nhỏ. Bộ vi xử lý được dùng 
để tính, dựa vào các tín hiệu đầu 
ra của bộ cảm biến thứ nhất và 
bộ cảm biến thứ hai, độ dài của 
cuộn băng được nhả ra bởi ống 
cuộn nhỏ mỗi khi ống cuộn lớn 
quay một vòng, và tính bán kính 
hiện thời của ống cuộn lớn, và từ 
đó điều khiển vận tốc góc của 
ống cuộn lớn và ống cuộn nhỏ, 
và cho phép vận tốc dài của ống 
cuộn lớn phù hợp với vận tốc dài 
của ống cuộn nhỏ. 
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(11) 43792 
(21) 1-2015-01951 (51) 7 G06M  7/06, B65H  7/20 

(22) 25.06.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/077871    25.06.2013 (87) WO2014/071739 A1 15.05.2014 
(30) 201210438773.9         06.11.2012    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) GAO, Ping (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý chất liệu dạng tờ và phương pháp phát hiện vị 

trí theo thời gian thực của chất liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống xử lý và phương pháp phát hiện vị trí theo thời gian thực 

của chất liệu dạng tờ. Trong hệ thống xử lý chất liệu dạng tờ theo sáng chế, các vị trí 
phát hiện được thiết lập trong đường dẫn vận chuyển và một bộ cảm biến vị trí được bố 
trí ở từng vị trí phát hiện để phát hiện trạng thái đến và trạng thái rời đi của chất liệu 
dạng tờ so với vị trí phát hiện; và khác biệt ở chỗ, bộ cảm biến vị trí nằm ở vị trí phát 
hiện thứ nhất theo hướng di chuyển của chất liệu dạng tờ có ít nhất ba điểm phát hiện 
độc lập, từng điểm phát hiện này đưa ra một tín hiệu đầu ra độc lập, và từng điểm phát 
hiện được thiết lập có hai bộ định thời để thu thập thuộc tính thời gian của tín hiệu đầu 
ra của từng điểm phát hiện; và bộ cảm biến vị trí được bố trí ở từng vị trí phát hiện khác 
được thiết lập có một bộ định thời để thu thập thuộc tính thời gian của tín hiệu đầu ra 
của bộ cảm biến vị trí chung. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyriđyl được thế heteroaryl có tác dụng làm chất 

điều biến kinaza và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Hợp chất có công thức sau: 

 

 
 
hoặc chất đồng phân lập thể hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R2 là nhóm 
heteroaryl có một vòng, và R1, R3, R4, R5 và R6 là như được xác định trong bản mô tả 
này, hữu ích làm chất điều biến kinaza, bao gồm việc ức chế IRAK-4. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng, phương pháp chế tạo và bộ các chi 

tiết cho dụng cụ chăm sóc miệng này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng. Dụng cụ này bao gồm: đầu có bề mặt mà 

chi tiết làm sạch nhô ra từ đó, chi tiết làm sạch có đầu xa nằm xa nhất từ bề mặt đầu; và 
tay cầm được nối với đầu, tay cầm này bao gồm kết cấu nắm tạo thành ít nhất một phần 
bề mặt ngoài của tay cầm; trong đó kết cấu nắm quay được tương đối với đầu quanh 
đường trục đi qua chi tiết làm sạch ở điểm trên chi tiết làm sạch nằm giữa bề mặt đầu và 
đầu xa của chi tiết làm sạch. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất có hoạt tính đối kháng thụ thể muscarinic và chủ 

vận thụ thể adrenergic beta2 và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng làm chất đối kháng thụ thể muscarinic và chất 
phủ vận thụ thể adrenergic beta2, quy trình điều chế chúng, dược phẩm chứa chúng, và 
tổ hợp chứa chúng với các hoạt chất dược khác. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
260 

(11) 43796 
(21) 1-2015-01960 (51) 7 G01V  1/28 

(22) 30.08.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/057628   30.08.2013 (87) WO2014/084945 05.06.2014 
(30) 61/730803        28.11.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2015 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston, Texas 77252-2189, United States of 
America 

(72) Wenyi Hu (CN), Lorie K. Bear (US), Hongchuan Sun (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp chụp cắt lớp biên dạng độ sâu Q trên cơ sở tia sử 

dụng dữ liệu địa chấn phản xạ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chụp cắt lớp biên dạng độ sâu Q trên cơ sở tia sử 

dụng dữ liệu địa chấn phản xạ để khôi phục biên dạng độ sâu Q dưới lòng đất từ các tập 
hợp độ lệch chung (92) của dữ liệu địa chấn phản xạ bằng cách thực hiện di chuyển 
(40), vạch tuyến tia (100), tìm góc hứng từ CDP (điểm độ sâu thông dụng) đến bề mặt 
(96, 98), xây dựng ma trận nhân (110), chuyển đổi từ độ sâu sang thời gian và hiệu 
chỉnh làm giãn sóng con (80), làm khớp phổ biên độ nguồn, tính toán dịch chuyển tần 
số trọng tâm (90), và tối ưu hóa ràng buộc dạng hộp (120).  
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(72) Kenei SHIE (JP), Katsuhiro OGIWARA (JP), Takayuki KOHRI (JP), Tomio SASAKI 
(JP), Yuji NAKAJIMA (JP), Guoliang WANG (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống hỗ trợ y tế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hỗ trợ y tế. Hệ thống này cho phép một máy chủ được kết 
nối hai chiều với một thiết bị đầu cuối để truyền thông hai chiều với một máy chủ khác 
được kết nối hai chiều với một thiết bị đầu cuối khác. Mỗi máy chủ này và máy chủ kia 
bao gồm bộ xử lý hội nghị được tạo cấu hình để tổ chức hội nghị giữa thiết bị đầu cuối 
này và thiết bị đầu cuối kia; bộ xử lý chia sẻ ảnh được tạo cấu hình để chia sẻ hai chiều 
ảnh giữa máy chủ này và máy chủ kia; và bộ điều khiển được tạo cấu hình để điều khiển 
toàn bộ máy chủ trên mạng, trong đó bộ điều khiển của máy chủ này chỉ truyền thông 
tin thao tác được gửi từ thiết bị đầu cuối này cho bộ điều khiển của máy chủ kia, và bộ 
điều khiển của máy chủ kia điều khiển dựa vào thông tin thao tác đã nhận.  
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(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị tạo năng lượng thủy lực nhờ xoay vòng phao nổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo năng lượng thủy lực nhờ xoay vòng phao nổi, bao gồm 
phao nổi (1), giá đỡ khung ngoài (2), các chân đỡ (35, 36), bộ phận chuyển hóa năng 
lượng (27), và bộ dẫn động thủy lực (41). Đầu trên và dưới của phao nổi (1) lần lượt 
được lắp các thanh liên kết trên (5) và dưới (6), được lắp với các pittông (7, 8) của hai xi 
lanh thủy lực (3, 4) trên phần trên và phần dưới của giá đỡ khung ngoài (2). Các đường 
dầu vào và ra của các xi lanh thủy lực (3, 4) lần lượt được lắp các van một chiều (13, 14, 
15, 16), lần lượt được nối với thùng chứa dầu thủy lực (40) và bình chứa dầu áp suất cao 
(42) thông qua các ống dẫn dầu áp suất cao (17, 18). Giá đỡ khung ngoài (2) có cấu trúc 
xuyên qua. Các trục quay (23, 24) được lắp có thể trượt trong phần giữa của giá đỡ 
khung ngoài (2). Bộ phận chuyển hóa năng lượng (27) được nối với các trục quay (23, 
24). Thiết bị có thể quay tròn liên tục quanh các trục quay (23, 24) dưới tác động của 
ngoại lực nhỏ, và có thể nới lỏng phao nổi (1) trong quá trình quay để chuyển đổi thế 
năng sức nổi thành năng lượng thủy lực. Sử dụng kết hợp bộ các thiết bị có thể ép liên 
tục dầu thủy lực vào trong bình chứa dầu áp suất cao (42) để sử dụng trực tiếp. 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống quản lý học tập trực tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý học tập trực tuyến bao gồm: thiết bị đầu cuối của 
thành viên là sinh viên; thiết bị đầu cuối cho thành viên là giáo viên; thiết bị đầu cuối 
cho thành viên là người giám hộ; và máy chủ quản lý học tập. Trong trường hợp này, bộ 
phận điều khiển của máy chủ quản lý học tập xác định mức độ khó của bài tập theo môn 
học phù hợp với kết quả học tập ở mức độ học môn học, được thiết lập theo thời điểm. 
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(AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống nối đầu gồm kẹp để nối đầu và dải thép không gỉ và 

phương pháp lắp đặt các tấm lợp mái sử dụng hệ thống nối đầu 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nối đầu, các chi tiết của hệ thống gồm có kẹp để nối đầu 
và dải thép không gỉ, và phương pháp lắp đặt các tấm lợp mái trên mái sử dụng hệ thống 
nối đầu này. Kẹp (61) để giữ tấm lợp mái trên (29a) và tấm lợp mái dưới (29b) với nhau 
theo kiểu đầu với đầu, ví dụ theo kiểu nối đầu trên mái. Kẹp được tạo ra để lắp khít trên 
và khóa vào múi gân (31) của tấm lợp dưới và để giữ chặt tấm trên trên kẹp. Dải thép 
không gỉ thon dài (57) được tạo ra từ vật liệu có thể nén và có phần lòng chảo (81) mà 
có thể lấp kín khe hở giữa các phần lòng chảo chồng lên nhau của các tấm lợp. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất pyridin-2-amit dùng làm chất chủ vận thụ thể 

canabinoit 2 (CB2) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 
trong đó R1 đến R4 là như được xác định trong bản mô tả và trong các điểm yêu cầu bảo 
hộ. Hợp chất có công thức (I) có thể được dùng làm thuốc. 
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Egon (DE), MUELLER, Bernd (DE), FEHR, Marcus (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,4-dithiin được thế, quy trình điều chế và chế phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,4-dithiin được thế có công thức I như được xác định 

trong phần mô tả, và N-oxit, và muối của nó để sử dụng trong việc diệt nấm gây hại và 
hạt giống được phủ bằng ít nhất một hợp chất như vậy và sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm chứa ít nhất một hợp chất như vậy. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình 
điều chế hợp chất này và các hợp chất trung gian dùng để điều chế nó. 
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(54) Phương pháp xác định hợp chất hữu ích dùng để điều trị bệnh 

viêm gan B 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định hợp chất hữu ích dùng để điều trị bệnh viêm 

gan B. 
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(CN), SHI, Guang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm tra đồng thời nhiều bộ thu phát tín hiệu gói 

dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm tra, ví dụ như tỷ lệ lỗi bit (BER), của nhiều bộ 

thu phát tín hiệu gói dữ liệu, trong đó, hệ thống kiểm tra và các bộ thu phát tín hiệu gói 
dữ liệu trao đổi các chuỗi các gói dữ liệu kiểm tra và các gói dữ liệu tổng hợp. Hệ thống 
kiểm tra phát các gói dữ liệu kiểm tra chứa nhiều bit dữ liệu tương ứng với các mẫu bit 
định sẵn tương ứng. Để phản hồi, các bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu phát các gói dữ 
liệu tổng hợp chứa dữ liệu tổng hợp tương ứng chỉ báo số bit dữ liệu với các mẫu bit 
định sẵn tương ứng được nhận chính xác bởi các bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu tương 
ứng. 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Nhà kho nhiều tầng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà kho nhiều tầng, nhà kho này bao gồm: tòa nhà kho, các tầng 
phân mức sàn, cầu dốc, một hoặc nhiều hơn một hệ thống cất giữ và tìm kiếm tự động 
được đặt bên trong tòa nhà kho. Cầu dốc nối các tầng phân mức sàn với mặt đất. Hệ 
thống cất giữ và tìm kiếm tự động bao gồm hai hàng giá khay nhiều tầng liền kề được 
tách biệt nhau bởi hành lang. Đầu thứ nhất của hệ thống cất giữ và tìm kiếm tự động 
được bố trí liền với mặt bên của tầng phân mức sàn. Thiết bị xếp dỡ được đặt trong khu 
vực hành lang, trong đó thiết bị xếp dỡ vận hành ở các vị trí nâng/đặt được bố trí ở các 
tầng phân mức sàn cũng như ở các vị trí cất giữ được bố trí ở các hàng giá khay nhiều 
tầng. 
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S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) LU, Qianxi (CN), MIAO, Qingyu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trạm cơ sở, thiết bị người sử dụng và các phương pháp để truy 

cập ngẫu nhiên 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp áp dụng trong trạm cơ sở để xử lý thủ tục kênh truy 

cập ngẫu nhiên (Random Access Channel - RACH) trong mạng dạng ô và dạng D2D 
được trộn lẫn. Trạm cơ sở nhận (302) từ thiết bị người sử dụng thứ nhất trong thông báo 
RACH, chỉ thị rằng RACH liên quan tới liên lạc D2D. Sau đó trạm cơ sở lập lịch (303) 
liên kết D2D tới thiết bị người sử dụng thứ nhất dựa trên chỉ thị. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành máy đúc áp lực buồng nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành máy đúc áp lực buồng nóng, phương pháp 
này không tạo ra lỗ hơi trong sản phẩm đúc áp lực, có khả năng đúc áp lực trong thời 
gian ngắn, tạo ra sản phẩm có độ bền tuyệt vời, và cho phép tự do thiết lập kích thước 
khoảng trống. Phương pháp này bao gồm các bước sau: Tiến hành đúc áp lực bằng sự 
chuyển động của pittông trụ trơn để phun (7) đến vị trí hoàn thành sự phun. Sau đó, 
pittông trụ trơn để phun (7) được di chuyển đến vị trí cung cấp kim loại nóng chảy. Sau 
khi chờ tại vị trí cung cấp kim loại nóng chảy trong thời gian thiết lập, pittông trụ trơn 
để phun (7) được di chuyển đến vị trí đã thiết lập để tạo ra khoảng trống liên tục (10) 
giữa vòi phun (8) và đường dẫn kim loại nóng chảy (6). Sau đó, pittông trụ trơn để phun 
(7) được di chuyển đến vị trí hoàn tất sự đổ đầy kim loại nóng chảy trong khoảng trống 
(10). Sau khi khuôn đúc (9) mở và sản phẩm đúc áp lực (11) được lấy ra, pittông trụ trơn 
để phun (7) được di chuyển đến vị trí bắt đầu đúc áp lực để tạo ra khoảng trống (10) có 
kích thước đã thiết lập. Khuôn đúc được đóng trong trạng thái này và pittông trụ trơn để 
phun (7) được di chuyển đến vị trí hoàn thành sự phun. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu dựa trên các mạng 

thuộc nhiều tiêu chuẩn truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu dựa trên các mạng thuộc nhiều 

tiêu chuẩn truyền thông. Theo phương pháp của sáng chế, tình trạng giao diện không 
gian của mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ nhất và tình trạng giao diện không 
gian của mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ hai được dò, tốc độ gửi gói dữ liệu phù 
hợp với tình trạng giao diện không gian của mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ 
nhất và tốc độ gửi gói dữ liệu phù hợp với tình trạng giao diện không gian của mạng 
thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ hai được xác định, và gói dữ liệu được cấp phát đến 
mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ nhất và mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ 
hai theo các tốc độ gửi gói dữ liệu xác định được, nên gói dữ liệu có thể đồng thời được 
phân phối đến người dùng nhờ sử dụng các mạng thuộc hai tiêu chuẩn truyền thông này 
cùng nhau, nhờ đó tận dụng triệt để băng thông của mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông 
thứ nhất và băng thông của mạng thuộc tiêu chuẩn truyền thông thứ hai và làm tăng tốc 
độ truyền dữ liệu; ngoài ra, bằng cách dò tình trạng giao diện không gian của mạng tiêu 
chuẩn truyền thông, thì các tốc độ truyền dữ liệu của các mạng thuộc các tiêu chuẩn 
truyền thông này sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt và linh động, nhờ đó cải thiện 
độ tin cậy truyền dữ liệu. 
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(54) Nút mạng, thiết bị không dây và các phương pháp áp dụng ở đó 

để cho phép và thực hiện các việc truyền HARQ trong liên lạc 
D2D giữa các thiết bị không dây trong mạng liên lạc viễn 
thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp được thực hiện bởi nút mạng (110) để cho phép thực 
hiện các việc truyền yêu cầu lặp lại tự động lai (Hybrid Automatic Repeat reQuest - 
HARQ) trong liên lạc D2D giữa thiết bị không dây thứ nhất và thiết bị không dây thứ 
hai (121,122) trong mạng liên lạc viễn thông không dây (100). Thiết bị không dây thứ 
nhất và thiết bị không dây thứ hai (121,122) được phục vụ bởi nút mạng (110) trong 
mạng liên lạc viễn thông không dây (100). Nút mạng (110) truyền thông tin tới ít nhất là 
thiết bị không dây thứ nhất và thiết bị không dây thứ hai (121,122) chỉ thị các nguồn tài 
nguyên truyền cần được sử dụng bởi ít nhất là thiết bị không dây thứ nhất và thiết bị 
không dây thứ hai (121,122) khi truyền việc truyền HARQ cho việc truyền dữ liệu nhận 
được trong liên lạc D2D, trong đó thông tin được kết hợp với một hoặc nhiều cấu hình 
dồn kênh chia thời (Time-Di Vision Duplexing - TDD). Sau đó, nút mạng (110) xác 
định cấu hình TDD của một hoặc nhiều cấu hình TDD cho các việc truyền dữ liệu trong 
liên lạc D2D giữa thiết bị không dây thứ nhất và thiết bị không dây thứ hai (121,122). 
Nút mạng (110) truyền cấu hình TDD được xác định tới thiết bị không dây thứ nhất và 
thiết bị không dây thứ hai (121,122). Sáng chế cũng đề cập tới nút mạng (110), thiết bị 
không dây thứ nhất (121) và phương pháp được thực hiện bởi thiết bị không dây thứ 
nhất (121). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và chế phẩm thúc đẩy sự phát triển của cây 

trồng, và hạt cây trồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, phương pháp này 

bao gồm xử lý cây trồng bằng hợp chất được thể hiện bằng công thức (1) dưới đây: 
 

 
 
với điều kiện phương pháp thúc đẩy sự phát triển của cây trồng mà bao gồm việc xử lý 
cây trồng bằng hợp chất tương ứng với hợp chất (1) dưới đây hoặc muối nông dụng của 
nó bị loại trừ: 
(1) axit benzo[b]thiophen-3-carboxylic. 
Theo một phương án của phương pháp được đề cập, cây trồng là cây đậu nành. Theo 
một phương án khác của phương pháp được đề cập, cây trồng là cây bông. Sáng chế 
cũng đề cập đến hạt cây trồng thu được bằng cách xử lý bằng hợp chất được thể hiện 
bằng công thức (1) nêu trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ với lượng hữu hiệu. Sáng chế còn 
đề cập đến chế phẩm thúc đẩy sự phát triển của cây trồng chứa thành phần trơ và hợp 
chất được thể hiện bằng công thức (1) .  
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IWAKOSHI, Mitsuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và chế phẩm thúc đẩy sự phát triển của cây 

trồng, và hạt cây trồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, phương pháp này 

bao gồm xử lý cây trồng bằng hợp chất được thể hiện bằng công thức (1) dưới đây: 
 

 
 
với điều kiện phương pháp thúc đẩy sự phát triển của cây trồng mà bao gồm việc xử lý 
cây trồng bằng hợp chất tương ứng với hợp chất bất kỳ trong số các hợp chất từ (1) đến 
(8) dưới đây được loại trừ: 
(1) Metyl 4-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 
(2) Metyl 5-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 
(3) Metyl 6-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 
(4) Metyl 7-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 
(5) Etyl 4-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 
(6) Etyl 5-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 
(7) Etyl 6-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat, và 
(8) Etyl 7-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylat.  
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(54) Phương pháp và chế phẩm thúc đẩy sự phát triển của cây 

trồng, và hạt cây trồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, phương pháp này 

bao gồm xử lý cây trồng bằng ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm hợp 
chất được thể hiện bằng công thức (1) dưới đây: 
 

 
 
và muối nông dụng của nó, với điều kiện phương pháp thúc đẩy sự phát triển của cây 
trồng mà bao gồm việc xử lý cây trồng bằng hợp chất tương ứng với hợp chất bất kỳ 
trong số các hợp chất từ (1) đến (5) dưới đây và muối nông dụng của nó được loại trừ: 
(1) axit 4-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylic,  
(2) axit 5-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylic, 
(3) axit 6-(trifluorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylic,  
(4) axit 7-(trinuorometyl)benzo[b]thiophen-2-carboxylic, và  
(5) axit benzo[b]thiophen-2-carboxylic. 
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(72) NAWATE, Tetsu (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kết cấu mái lợp nằm ngang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu mái lợp nằm ngang bao gồm vật liệu lợp mái ngang thứ 
nhất, vật liệu lợp mái ngang thứ hai, và máng trong bố trí bên dưới các đầu liền kề của 
vật liệu lợp mái ngang thứ nhất và vật liệu lợp mái ngang thứ hai. Máng trong bao gồm 
phần thân, chi tiết bịt kín thứ nhất được bố trí trên một phần của phần thân để kéo dài 
dọc theo đầu theo hướng chiều dài của vật liệu lợp mái ngang thứ nhất và tiếp giáp với 
mặt dưới của vật liệu lợp mái ngang thứ nhất, chi tiết bịt kín thứ hai được bố trí trên một 
phần của phần thân để kéo dài dọc theo đầu theo hướng chiều dài của vât liệu lợp mái 
ngang thứ hai và tiếp giáp với mặt dưới của vật liệu lợp mái ngang thứ hai, và chi tiết bịt 
kín thứ ba được bố trí trên một phần của phần thân và tiếp giáp với một đầu của vật liệu 
lợp mái ngang thứ nhất và một đầu của vật liệu lợp mái ngang thứ hai. 
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(30) 2012-245992       08.11.2012  JP 
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(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 Japan 

(72) TAKAHASHI, Masahiro (JP), HIROHASHI, Takuya  (JP), TSUBUKU, Masashi  (JP), 
ISHIHARA, Noritaka  (JP), OOTA, Masashi (JP) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Màng oxit kim loại, phương pháp đánh giá độ kết tinh của 
màng, thiết bị bán dẫn và thiết bị điện tử sử dụng màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng oxit kim loại trong đó có một phần tinh thể và có tính chất 
vật lý ổn định. Kích thước của phần tinh thể này nhỏ hơn hoặc bằng 10 nm, cho phép 
quan sát các điểm được bố trí theo chu vi trong mẫu nhiễu xạ electron chùm nano của 

mặt cắt ngang của màng oxit kim loại khi diện tích đo lớn hơn hoặc bằng 5 nm và nhỏ 

hơn hoặc bằng 10 nm. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) CHOO, Ki-hyun (KR), POROV, Anton Victorovich  (RU), OSIPOV, Konstantin 

Sergeevich (RU), LEE, Nam-suk (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xác định chế độ mã hóa, phương pháp mã hóa tín 

hiệu âm thanh và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định chế độ mã hóa để nâng cao chất lượng tín 

hiệu âm thanh tái cấu trúc. Phương pháp xác định chế độ mã hóa bao gồm bước xác 
định một trong số nhiều chế độ mã hóa bao gồm chế độ mã hóa thứ nhất và chế độ mã 
hóa thứ hai là chế độ ban đầu tương ứng với các đặc tính của tín hiệu âm thanh, và nếu 
có lỗi trong bước xác định chế độ mã hóa ban đầu, thì tạo ra chế độ mã hóa được hiệu 
chỉnh bằng cách hiệu chỉnh chế độ mã hóa ban đầu thành chế độ mã hóa thứ ba. 
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China 

(72) HU, Pei  (CN), HU, Xinshi  (CN), YIN, Jixiong  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống chuyển băng thông kênh thích ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển băng thông kênh thích ứng bao gồm các bước: 
đệm, bởi thiết bị đầu gửi, dữ liệu dịch vụ cần gửi; gửi, bởi thiết bị đầu gửi, khung sóng 
cực ngắn thứ nhất đến thiết bị đầu nhận; thực hiện, bởi thiết bị đầu nhận, việc cấu hình 
nhận sau khi xử lý khung sóng cực ngắn thứ nhất; liên tục gửi, bởi thiết bị đầu gửi, các 
khung sóng cực ngắn thứ hai đến thiết bị đầu nhận; chuyển, bởi thiết bị đầu nhận, cấu 
hình liên quan đến tốc độ kí hiệu sau khi nhận các khung sóng cực ngắn thứ hai; thực 
hiện, bởi thiết bị đầu nhận, việc đồng bộ kí hiệu; thực hiện, bởi thiết bị đầu nhận, việc 
đồng bộ khung; thực hiện, bởi thiết bị đầu nhận, việc đồng quy cân bằng; gửi, bởi thiết 
bị đầu gửi, khung sóng cực ngắn thứ ba đến thiết bị đầu nhận sau khi thiết bị đầu nhận 
thực hiện việc đồng quy cân bằng; thực hiện, bởi thiết bị đầu nhận, việc cấu hình nhận 
sau khi xử lý khung sóng cực ngắn thứ ba; ngừng đệm, bởi thiết bị đầu gửi, dữ liệu dịch 
vụ cần gửi; và gửi, bởi thiết bị đầu gửi, khung sóng cực ngắn thứ tư đến thiết bị đầu 
nhận, để chuyển băng thông kênh. Sáng chế tạo ra phương pháp hiệu quả để cải thiện sự 
khả dụng của liên kết. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm phanh và cơ cấu kẹp. Đệm phanh (10) có thể phanh chuyển 
động quay của đĩa (200). Đệm phanh (10) bao gồm vật liệu ma sát (12) được tạo ra trên 
phía đĩa (200) và tấm đỡ sau (11) được liên kết vào vật liệu ma sát (12) trên phía đối 
diện của đĩa (200). Tấm đỡ sau (11) có các gờ (111) có hình dạng không tuyến tính 
và/hoặc các rãnh (112) có hình dạng không tuyến tính, các gờ và các rãnh được tạo ra 
trên bề mặt của tấm đỡ sau (11) trên phía vật liệu ma sát (12) sao cho hướng dọc của 
chúng tương ứng với hướng quay của đĩa (200). Vật liệu ma sát (12) được liên kết vào 
tấm đỡ sau (11) để tạo ra sự tiếp xúc khít với bề mặt tạo ra mỗi gờ (111) và/hoặc mỗi 
rãnh (112) và bề mặt của tấm đỡ sau (11) nằm trên phía vật liệu ma sát (12). Tốt hơn là, 
chiều cao trung bình của các gờ (111) hoặc chiều sâu trung bình của các rãnh (112) nằm 
trong khoảng từ 2 đến 6 mm. Điều này khiến cho có thể tạo ra đệm phanh (10) có độ 
bền uốn cao giữa vật liệu ma sát (12) và tấm đỡ sau (11) và có độ bền tuyệt vời, và cơ 
cấu kẹp được tạo ra có đệm phanh (10). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giầy dép có mũ giày kết hợp với phụ kiện dệt kim có phần miếng 

lót trong giày và phần lưỡi, phụ kiện dệt kim, phương pháp chế 
tạo giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có mũ giày kết hợp với phụ kiện dệt kim có phần miếng 
lót trong giày và phần lưỡi, phụ kiện dệt kim, phương pháp chế tạo giày dép. Giày dép 
có thể có phụ kiện dệt kim tạo ra từ cấu tạo dệt kim đồng nhất. Phụ kiện dệt kim bao 
gồm phần miếng lót trong giày và phần lưỡi. Phần miếng lót trong giày có cấu trúc rỗng 
(a) tạo ra lỗ mắt cá chân trong vùng gót của giày dép và (b) kéo dài giữa vùng gót và 
vùng trước bàn chân của giày dép để tạo ra khoảng trống bên trong giày dép để chứa 
bàn chân. Phần lưỡi có kết cấu thon dài (a) kéo dài qua ít nhất một phần của chiều dài 
của vùng thót của mũ giày và (b) gồm có hai lớp dệt kim nằm liền kề với nhau. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tổ hợp thiết bị dùng cho các hoạt động dưới nước và phương 

pháp dùng tổ hợp thiết bị này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp thiết bị (100) dùng cho các hoạt động dưới nước bao gồm bể 

chứa (101), bể chứa này bao gồm thành (102) bảo đảm khoảng trống bên trong bể chứa 
(101) được làm đầy ít nhất một phần bằng nước (103). Tổ hợp thiết bị cũng có khoảng 
hở (104a, 104b) để đi vào bể chứa, và vật chứa (105) được làm đầy ít nhất một phần 
bằng nước (103). Vật chứa nhận bể chứa (101) sao cho phần phía dưới của bể chứa bao 
gồm ít nhất một khoảng hở (104a) được đặt dưới mức bề mặt nước (103). Phần phía 
dưới của bể chứa, khi được đưa vào vật chứa, cùng với thành của vật chứa (105) tạo ra 
phần phía trên (107) của vật chứa, phần phía trên (107) chịu được sự chênh lệch áp suất 
qua khoảng hở (104a) giữa phần phía trên (107) của vật chứa (105) và khoảng trống bên 
trong bể chứa (101), khi nước (103) được đưa vào trong khoảng trống bên trong bể chứa. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp kim biến tính dùng cho chi tiết bằng gang dày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim biến tính dùng cho chi tiết bằng gang dày. Hợp kim này 
trên cơ sở ferosilic và chứa các nguyên tố đất hiếm với lượng nằm trong khoảng từ 0,005 
đến 3% trọng lượng và khác biệt ở chỗ hợp kim này còn chứa antimon với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,02 đến 2% trọng lượng. 
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng hút thuốc bao gồm bộ phận định hướng dòng khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật dựng hút thuốc (100) có đầu miệng và đầu xa. Vật dụng hút thuốc 
bao gồm: nguồn nhiệt (102); nền tạo sol khí (104); bộ phận định hướng dòng khí (106) 
bao gồm đoạn thấm khí (128) ở phía sau nền tạo sol khí, bộ phận định hướng dòng khí 
tạo thành đường dẫn dòng khí; và ít nhất một đầu vào không khí (132) để hút không khí 
vào trong đoạn thấm khí. Đường dẫn dòng khí bao gồm phần thứ nhất và phần thứ hai, 
phần thứ nhất của đường dẫn dòng khí kéo dài từ ít nhất một đầu vào không khí về phía 
nền tạo sol khí, và phần thứ hai của đường dẫn dòng khí kéo dài từ nền tạo sol khí về 
phía đầu miệng của vật dụng hút thuốc. 
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(11) 43822 
(21) 1-2015-02054 (51) 7 A46B  11/00,  15/00 

(22) 12.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2012/069040    12.12.2012 (87) WO2014/092699 19.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) TATU, Francis (US), NEAL, Kathryn  (US), KENNEDY, Sharon  (US), 

WORTHINGTON, Brian G. (US), JIMENEZ, Eduardo J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng có phần cấp sản phẩm. Theo một phương 
án thực hiện, dụng cụ là bàn chải đánh răng phân phối chất lưu có thân bao gồm tay 
cầm, đầu và khoang trong chứa chất chăm sóc miệng. Đầu có các chi tiết làm sạch răng 
và phần cấp nối thông chất lưu với khoang trong. Theo một phương án thực hiện, phần 
cấp bao gồm ít nhất một van hoạt động đàn hồi vận hành được để phân phối chất chăm 
sóc miệng dạng lỏng khi tiếp xúc với mô miệng của người sử dụng. Chất chăm sóc 
miệng được cấp phối từ khoang trong khi tác dụng lực ấn lên chi tiết bít kín có thể dịch 
chuyển được của van. Theo các phương án thực hiện cụ thể, phần tăng áp có thể được 
tạo để tăng áp chất chăm sóc miệng nhằm phân phối một cách chủ động. Theo một 
phương án thực hiện, phần cấp được bố trí trong bộ phận làm sạch mô mềm trên đầu bàn 
chải đánh răng. 
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(11) 43823 
(21) 1-2015-02055 (51) 7 A61K  101/02 

(22) 10.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Viện Nghiên cứu hạt nhân  (VN) 

01 Nguyên Tử Lực, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
(72) Nguyễn Thị Thu (VN), Dương Văn Đông (VN), Bùi Văn Cường  (VN), Nguyễn Thanh 

Bình  (VN) 
(54) Dược chất phóng xạ 131I-nimotuzumab dùng để điều trị bệnh 

ung thư đầu cổ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược chất phóng xạ I131-nimotuzumab dùng để điều trị bệnh ung 

thư đầu cổ. Dược chất phóng xạ này bao gồm kháng thể đơn dòng nimotuzumab gắn với 
đồng vị phóng xạ I131 tại vị trí ortho trên vòng thơm của tyrosin trên phân tử kháng thể. 
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(11) 43824 
(21) 1-2015-02062 (51) 7 A61K  31/445,  31/495, A61P  25/00,  

25/16,  25/24,  25/28 
(22) 12.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/076337   12.12.2013 (87) WO2014/090929 19.06.2014 
(30) 61/736,799        13.12.2012   US 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) MORILLO, Connie, Sanchez (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa vortioxetin và donepezil 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa vortioxetin và donepezil và dược phẩm này để sử 
dụng để điều trị chứng rối loạn chức năng nhận thức. 
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(11) 43825 
(21) 1-2015-02066 (51) 7 C03B  9/16,  9/193,  9/32, B65D  

1/02 
(22) 15.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/070255   15.11.2013 (87) WO2014/092931 19.06.2014 
(30) 13/709,288        10.12.2012   US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg 43551, United States America 
(72) PAREDES, Raul M. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chai thủy tinh và phương pháp sản xuất chai thủy tinh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chai thủy tinh (20, 120, 220, 320) bao gồm thân (22, 122) có đầu 
kín (24), phần vai (26, 126), phần cổ (28, 128, 228) được kéo dài từ phần vai này, và đầu 
mút của cổ (32, 132, 232) ở đầu của cổ mà để gắn nắp, khác biệt ở chỗ, đầu mút của cổ 
và ít nhất một phần của cổ này liền kề với đầu mút của cổ có các mặt trong không tròn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chai thủy tinh nêu trên. 
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(11) 43826 
(21) 1-2015-02068 (51) 7 C07K  14/65 

(22) 16.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/IB2013/060985      16.12.2013 (87) WO2014/097116 26.06.2014 
(30) 61/738,475      18.12.2012 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) FORNARO, Mara (IT), HUBER, Thomas (CH), ZURINI, Mauro (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polypeptit chứa protein yếu tố tăng trưởng tương tự insulin 1 

(IGF-1) của người, polypeptit chứa protein tiền chất của IGF-1 
của người và dược phẩm chứa các polypeptit này 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực cải biến yếu tố tăng trưởng tương tự insulin 1 (Insulin-like 
growth factor 1 - IGF-1). Cụ thể là, sáng chế đề cập đến polypeptit IGF-1 cải biến và 
polypeptit tiền chất của IGF-1 cải biến, trong đó sự cắt bỏ peptit Ea được ngăn ngừa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các polypeptit này dùng để điều trị 
các bệnh và rối loạn cơ. 
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(11) 43827 
(21) 1-2015-02073 (51) 7 C01B  39/12, B01J  29/00,  29/064,  

29/88, C10G  47/16,  73/38,  11/05,  
35/095, C07C  2/66,  5/22, C01B  
39/04,  39/48 

(22) 02.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/072548    02.12.2013 (87) WO2014/099325 26.06.2014 
(30) 13/718,003         18.12.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) JAN, Deng-Yang (US), MOSCOSO, Jaime G. (US), BOGDAN, Paula L. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển hóa hydrocacbon bằng cách sử dụng zeolit 

EUO-NES-NON UZM-43 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hóa hydrocacbon bằng cách sử dụng zeolit EUO-

NES-NON UZM-43. Các zeolit nhôm silicat tinh thể được tổng hợp được gọi là UZM-
43. Các zeolit này tương tự với các zeolit ERS-10, SSZ-47 và RUB-35 đã biết trước đây, 
khác biệt ở chỗ, hình ảnh nhiễu xạ tia X và thành phần duy nhất và có các đặc tính xúc 
tác để thực hiện các quy trình chuyển hóa hydrocacbon khác nhau. Các chất xúc tác 
được tạo ra từ các zeolit này hữu dụng trong các phản ứng chuyển hóa hydrocacbon. 
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(11) 43828 
(21) 1-2015-02077 (51) 7 H04W  72/04,  52/04, H01J  11/00 

(22) 14.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2013/010361   14.11.2013 (87) WO2014/077607 A1 22.05.2014 
(30) 61/726,517        14.11.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) SEO, Dongyoun (KR), KIM, Hakseong (KR), AHN, Joonkui  (KR), CHAE, Hyukjin 

(KR), SEO, Hanbyul (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp vận hành thiết bị đầu cuối trong hệ thống tập 

hợp sóng mang, và thiết bị sử dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp vận hành thiết bị đầu cuối trong hệ thống tập hợp sóng 

mang và thiết bị sử dụng phương pháp này. Thông tin điều khiển đường xuống (DCI) 
bao gồm chỉ số chỉ định đường xuống (DAI) thu được qua kênh điều khiển đường xuống 
vật lý nâng cao (E-PDCCH). DCI thu được qua E-PDCCH bao gồm trường bổ sung mà 
không có trong DCI thu được qua kênh điều khiển đường xuống vật lý (PDCCH). Nếu 
giá trị DAI lớn hơn 1, trường bổ sung được sử dụng khi lựa chọn một trong số các tài 
nguyên kênh điều khiển đường lên vật lý (PUCCH) được thiết lập bởi lớp trên, và một 
tài nguyên được sử dụng trong hoạt động truyền thông báo nhận được/thông báo không 
nhận được (ACK/NACK). 
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(11) 43829 
(21) 1-2015-02083 (51) 7 C07D  213/34 

(22) 10.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/074006   10.12.2013 (87) WO2014/093276 19.06.2014 
(30) 61/735,612        11.12.2012   US 

61/735,573        11.12.2012   US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) GONZALEZ, Michael A. (US), MEECE, Chad (US), CHEN, Xiaoyun (CN), DAN , 

Florin (RO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình cải tiến để điều chế N-xyano-S-[1-(pyriđin-3-yl)etyl]-

S-metylsulfilimin 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế sulfilimin được thế xyano một cách hiệu quả và với 

hiệu suất cao từ sulfua tương ứng, xyanamit và hypoclorit bằng cách cho sulfua này vào 
dung dịch chứa xyanamit và hypoclorit nêu trên với sự có mặt của dung môi nitril, đồng 
thời duy trì độ pH nằm trong khoảng từ 8 đến 12. 
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(11) 43830 
(21) 1-2015-02100 (51) 7 B09B  3/00, B01D  53/73,  53/81, 

C22B  7/02, A62D  101/24 
(22) 05.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/075651   05.12.2013 (87) WO2014/086921 A1 12.06.2014 
(30) 61/733.521        05.12.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2015 
(71) SOLVAY SA  (BE) 

Rue de Ransbeek, 310, B-1120 Brussels, Belgium 
(72) RAYTHATHA, Rasik H. (US), SAVARY, David Jean Lucien (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp giảm khả năng thấm rỉ của selen có trong tro 

bay kiềm 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý để giảm khả năng thấm rỉ của selen trong tro bay 

kiềm từ quá trình đốt trong đó chất hấp thụ nền natri được tiếp xúc với khói lò để loại bỏ 
ít nhất một phần các chất gây ô nhiễm. Phương pháp bao gồm: (a) cho tro bay kiềm tiếp 
xúc với ít nhất một chất phụ gia với sự hiện diện của nước; và (b) sấy vật liệu từ công 
đoạn (a) để tạo thành chất khô. Chất phụ gia có thể bao gồm ít nhất một hợp chất stronti, 
hợp chất bari, dolomit, dẫn xuất dolomit như dolomit nung hoặc hydrat hóa, hợp chất 
silicat, hoặc tổ hợp bất kỳ của chúng. Chất phụ gia đặc biệt thích hợp bao gồm stronti 
clorua, stronti hydroxit, vôi bột chứa dolomit, natri silicat, hoặc tổ hợp bất kỳ của 
chúng. 
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(11) 43831 
(21) 1-2015-02104 (51) 7 H04B  7/24 

(22) 28.11.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/MY2012/000288    28.11.2012 (87) WO2014/084707 05.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2015 
(71) SALUTICA ALLIED SOLUTIONS SDN. BHD.  (MY) 

3, Jalan Zarib 6, Kawasan Perindustrian Zarib, 31500 Lahat, Ipoh, Perak, Malaysia 
(72) PAN, YOON SHING (MY), CHONG, KEAN HOO (MY), TAN, WEE YEOH (MY), 

HO, CHANG TIH (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền, lưu trữ, nhận hoặc lấy lại 

thông tin nhận diện hoặc dữ liệu, hoặc thông tin ghép cặp 
hoặc dữ liệu giữa thiết bị phụ hoặc các bộ phận kết hợp và các 
thiết bị điện tử thông minh vào trong hoặc từ máy chủ riêng 
biệt hoặc phương tiện lưu trữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp truyền, lưu trữ, nhận và/hoặc lấy lại thông 
tin nhận diện hoặc dữ liệu và/hoặc thông tin ghép cặp hoặc dữ liệu giữa các thiết bị phụ 
hoặc bộ phận kết hợp và các thiết bị điện từ thông minh vào trong và/hoặc từ bất kỳ máy 
chủ riêng biệt hoặc phương tiện lưu trữ. Theo đó, sáng chế cho phép người dùng truyền 
và/hoặc lưu trữ toàn bộ thông tin nhận diện hoặc dữ liệu và/hoặc thông tin ghép cặp 
hoặc dữ liệu của thiết bị phụ hoặc các bộ phận kết hợp mà đã được kết nối hoặc ghép 
cặp với thiết bị điện tử thông minh đang có vào trong máy chủ riêng biệt hoặc phương 
tiện lưu trữ, và cho phép các thông tin hoặc dữ liệu này được lấy lại và/hoặc hoặc nhận 
từ máy chủ hoặc phương tiện lưu trữ này, vào trong thiết bị điện tử thông minh khác 
hoặc tương tự để thiết lập và/hoặc duy trì kết nối và/hoặc truyền thông với thiết bị phụ 
hoặc các bộ phận kết hợp này mà không cần khởi động lại quá trình ghép cặp. 
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(11) 43832 
(21) 1-2015-02107 (51) 7 H04S  7/00, G10L  19/08 

(22) 12.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/073574  12.11.2013 (87) WO2014/076058 22.05.2014 
(30) 61/726,887       15.11.2012  US 

13159421.0       15.03.2013  EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2015 
(71) 1. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 
2. TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU  (DE) 
Ehrenbergstrasse 29, 98693 Ilmenau, Germany 

(72) KUECH, Fabian (DE), DEL GALDO, Giovanni (IT), KUNTZ, Achim (DE), PULKKI, 
Ville (FI), POLITIS, Archontis (GR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra nhiều dòng âm thanh theo 

tham số và thiết bị và phương pháp tạo ra nhiều tín hiệu loa 
phát thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra nhiều dòng âm thanh theo tham số 
và thiết bị và phương pháp tạo ra nhiều tín hiệu loa phát thanh. Thiết bị (100) tạo ra 

nhiều dòng âm thanh theo tham số (125) (i, i, Wi) từ tín hiệu âm thanh không gian 
đầu vào (105) nhận được từ việc ghi trong không gian ghi bao gồm bộ phân đoạn (110) 
và bộ sinh (120). Bộ phân đoạn (110) được tạo cấu hình để cung cấp ít nhất hai tín hiệu 
âm thanh phân đoạn đầu vào (115) (Wi, Xi, Yi, Zi) từ tín hiệu âm thanh không gian đầu 
vào (105), trong đó ít nhất hai tín hiệu âm thanh phân đoạn đầu vào (115) (Wi, Xi, Yi, Zi) 
được kết hợp với các phân đoạn tương ứng (Segi) của không gian ghi. Bộ sinh (120) 
được tạo cấu hình để tạo ra dòng âm thanh theo tham số cho mỗi tín hiệu trong số ít 
nhất hai tín hiệu âm thanh phân đoạn đầu vào (115) (Wi, Xi, Yi, Zi) để thu được nhiều 

dòng âm thanh theo tham số (125) (i, i, Wi). 
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Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 
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(72) ADAMI, Alexander (DE), HERRE, Juergen (DE), KUNTZ, Achim (DE), DEL 
GALDO, Giovanni (IT), KUECH, Fabian (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiếu bị và phương pháp làm thích ứng tín hiệu âm thanh 

không gian cho thiết lập loa phát thanh phát lại khác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp làm thích ứng tín hiệu âm thanh không 

gian để thiết lập loa phát thanh phát lại khác. Thiết bị (100) theo sáng chế làm thích ứng 
tín hiệu âm thanh không gian (2) để thiết lập loa phát thanh ban đầu với thiết lập loa 
phát thanh phát lại mà khác với thiết lập loa phát thanh ban đầu. Thiết bị bao gồm bộ 
phân tách thẳng-xung quanh (130) được tạo cấu hình để phân tách các tín hiệu kênh 
trong một phân đoạn của thiết lập loa phát thanh ban đầu thành các thành phần âm 
thẳng (D) và các thành phần âm xung quanh (A), và xác định hướng đến của các thành 
phần âm thẳng. Bộ kết xuất âm thẳng (150) nhận thông tin thiết lập loa phát thanh phát 
lại và điều chỉnh các thành phần âm thẳng (D) sử dụng thông tin thiết lập loa phát thanh 
phát lại sao cho hướng đến nhận biết được của các thành phần âm thẳng trong thiết lập 
loa phát thanh phát lại về cơ bản đồng nhất với hướng đến của các thành phần âm thẳng 
ban đầu. Bộ tổ hợp (180) tổ hợp các thành phần âm thẳng đã được điều chỉnh và các 
thành phần âm xung quanh được biến đổi để thu được các tín hiệu loa phát thanh cho 
các loa phát thanh của thiết lập loa phát thanh phát lại. 
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(72) ONISHI, Atsushi (JP), MIYAZAKI, Yoshifumi  (JP), TANAKA, Mitsuru  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoai tây lát mỏng không chiên và phương pháp sản xuất 

khoai tây này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất khoai tây lát mỏng không chiên để giảm hàm 

lượng dầu của chúng nhưng vẫn giữ được cấu trúc và hương vị tương đương với khoai 
tây lát mỏng chiên, cũng như khoai tây lát mỏng không chiên được sản xuất bằng 
phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước xử lý nhiệt các miếng 
khoai tây bằng hơi nước quá nhiệt, sau đó là bước xử lý nhiệt các miếng khoai tây này 

bằng dòng không khí có nhiệt độ và vận tốc cao ở nhiệt độ 100C hoặc cao hơn.  
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(72) ONISHI, Atsushi (JP), MIYAZAKI, Yoshifumi (JP), TANAKA, Mitsuru  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoai tây lát mỏng không chiên và phương pháp sản xuất 

khoai tây này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất khoai tây lát mỏng không chiên để giảm hàm 

lượng dầu của chúng nhưng vẫn giữ được cấu trúc và hương vị tương đương với khoai 
tây lát mỏng chiên, cũng như khoai tây lát mỏng không chiên được sản xuất bằng 
phương pháp này. Phương pháp này bao gồm bước gia nhiệt thứ nhất, trong đó các 
miếng khoai tây được gia nhiệt bằng cách thổi với tốc độ cao dòng không khí có nhiệt 
độ bằng 100oC hoặc cao hơn vào các miếng khoai tây đồng thời bổ sung hơi ẩm; và 
bước gia nhiệt thứ hai sau bước gia nhiệt thứ nhất, trong đó các miếng khoai tây được 

gia nhiệt bằng cách thổi với tốc độ cao dòng không khí có nhiệt độ bằng 100°C hoặc 
cao hơn vào các miếng khoai tây và không bổ sung hoặc có bổ sung lượng nhỏ hơi ẩm. 
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(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm cán nóng và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nóng chứa các các thành phần sau (tính theo % khối 
lượng): C: 0,03-0,1; Mn: 0,5-2,5 và Si+Al: 0,1-2,5; trong đó thép tấm này có cấu trúc tế 

vi tính theo đoạn diện tích gồm có: ferit:  80%, mactensit: 3%-15% và pearlit: < 3%, 

trong đó tỷ trọng số của mactensit có đường kính tròn tương đương là 3m hoặc lớn hơn 

ở vị trí mà ở độ sâu bằng 1/4 độ dày thép tấm từ bề mặt của thép tấm là 5/10000m2 

hoặc nhỏ hơn và thỏa mãn biểu thức (1): R/DM
2  1. Trong đó, R là khoảng mactensit 

trung bình (m) được xác định bởi biểu thức (2): R= {12,5 x (/6VM)0,5 - (2/3)0,5} x DM, 
với VM là đoạn diện tích mactensit (%) và DM là đường kính trung bình của mactensit 

(m). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thép tấm này. 
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(ES), PUIG DURAN, Carlos  (ES), FONQUERNA POU, Silvia  (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh liên 

quan đến hoạt tính kích thích thụ thể beta 2 adrenalin và 
dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh liên quan đến 

hoạt tính kích thích thụ thể 2 adrenalin và hoạt tính đối kháng thụ thể muscarinic M3. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và chế phẩm chứa hợp chất này. 
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) SMITH, Elizabeth, Jane (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bao bì chứa chất lỏng dùng để xử lý vải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì chứa chất lỏng dùng để xử lý vải có độ nhớt nằm trong 
khoảng từ 200 đến 1500 cps @ 21s-1, chứa chất làm bay hơi và polyme làm cô đặc. Bao 
bì (1) bao gồm (i) phần chứa chất lỏng (3), (ii) phần phân phối chất lỏng (21) ở phía trên 
cùng của bao bì (1) và (iii) phần cổ (15) liền kề với phần phân phối chất lỏng (21), phần 
cổ (15) bao gồm khoang trộn (25) và một bộ phận ngăn làm biến đổi dòng chảy (17) 
thành hai dòng riêng biệt, một dòng từ phần chứa (3) đến khoang trộn (25) và một dòng 
từ phần chứa (3) đến phần phân phối (21) mà không qua khoang trộn (25), đặc trưng ở 
chỗ phần hỗ ngoài (9) của bao bì (1) có dạng hình ống và mặt cắt ngang là hình tròn và 
khoang trộn (25) có các thành bên trên và thành bên cạnh càng lên trên càng uốn cong 
và tỷ lệ giữa chiều sâu và chiều rộng của khoang trộn (25) nằm trong khoảng từ 1:1,5 
đến 1:4. 
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Yusuke TOMIOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lắp cảm biến kích nổ trong động cơ có dạng cụm lắc 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu lắp cảm biến kích nổ trong động cơ có dạng cụm lắc nhằm cho 
phép công việc lắp/tháo cảm biến kích nổ được tạo điều kiện thuận lợi và hệ thống nạp 
được bố trí ở vị trí thấp, trong đó: ống nạp dựng đứng từ đầu xi lanh của cụm động cơ 
chính, được đỡ lắc được bởi khung thân với đường trục của xi lanh nghiêng về phía 
trước, và kéo dài về phía sau ở bên trên đầu xi lanh và cụm xi lanh được nối vào thành 
trên của đầu xi lanh; và cảm biến kích nổ được lắp cố định, nhờ chi tiết dạng vít, vào 
vấu lắp được tạo ra trên thành trên của cụm xi lanh. Để đạt được mục đích nêu trên, 
sáng chế đề xuất vấu lắp (51) được bố trí trên thành trên (26a) của cụm xi lanh (26) ở vị 
trí mà không gối chồng lên ống nạp (35) khi nhìn dọc theo đường trục vít (SC) của chi 
tiết dạng vít (53). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại và quy trình phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất có công thức ("Công thức l") 
sau:  

 

 
 

và quy trình phòng trừ loài gây hại.  
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(72) KOW, Kek Hing  (MY) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ điều chỉnh dòng khí và hệ thống làm giảm tĩnh điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều chỉnh dòng khí và hệ thống làm giảm tĩnh điện bao gồm bộ 
điều chỉnh dòng khí được bọc kín. Bộ điều chỉnh dòng khí bao gồm thân rỗng khép kín 
có bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai, trong đó phần hở nằm trên bề mặt thứ nhất đối 
diện với ống vào của thiết bị làm giảm tĩnh điện để tiếp nhận dòng khí từ thiết bị làm 
giảm tĩnh điện, trong đó ống ra của thiết bị làm giảm tĩnh điện được gắn trên bề mặt thứ 
hai của thân rỗng khép kín để xả dòng khí. Giải pháp kĩ thuật để ngăn chặn có hiệu quả 
hơn “sự rò rỉ hành lang dòng khí” có thể đạt được thông qua việc thiết kế cấu trúc nhiều 
lỗ ở hành lang khí để mở rộng hơn phạm vi hút khí của nó mà không cần làm tăng lực 
hút ban đầu. 
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(54) Thiết bị làm sạch băng tải 

  (57)     Thiết bị làm sạch (10) cho băng tải (5) bao gồm khung đỡ (1), cơ cấu lưỡi cạo (3) và hai 
thiết bị kéo căng (4) được gắn vào khung đỡ (1). Cơ cấu lưỡi cạo (3) bao gồm trục 
ngang (30) được đỡ có thể xoay được bởi khung đỡ (1), mặt tựa của lưỡi cạo (32) được 
gắn trên trục ngang (30) và ít nhất một lưỡi cạo (31) được gắn trên mặt tựa của lưỡi cạo 
(32). Mặt tựa của lưỡi cạo (32) bao gồm rãnh dọc (322) được tạo ra trong phần bên trên 
của nó để ghép đôi với phần đế (313) của lưỡi cạo (31). Mỗi thiết bị kéo căng (4) bao 
gồm lò xo (43) tạo ra lực định thiên xoay tròn đối với trục ngang (30) để định thiên lưỡi 
cạo (31) tiếp xúc cạo với băng tải (5). Lò xo (43) hấp thụ các chấn động khi lưỡi cạo 
(31) chịu các va đập trong khi làm sạch các vật liệu bám dính vào băng tải (5). 
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(30) 2012-271515      12.12.2012 JP 
(71) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  (JP) 

10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 164-0001, Japan 
(72) Hiromi Azuma (JP), Tetsurou Fukase (JP), Satoshi Nakayama (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu phụ gia thức ăn thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu phụ gia thức ăn thô vốn được sử 
dụng làm nguyên liệu phụ gia thức ăn thô để tăng tính ngon miệng cho thức ăn và có thể 
nuôi cấy ổn định các vi sinh vật chứa lượng lớn các axit amin. Phương pháp sản xuất 
nguyên liệu phụ gia thức ăn thô, bao gồm: bước xử lý sinh học thứ nhất trong đó tạo ra 
chất lỏng được xử lý sinh học thứ nhất chứa vi khuẩn có thể phân tán được bằng cách 
đưa nước thải hữu cơ chứa protein chiếm 40% theo trọng lượng hoặc hơn vào bể xử lý 
sinh học thứ nhất và thực hiện xử lý sinh học hiếu khí bằng vi khuẩn; bước xử lý sinh 
học thứ hai trong đó tạo ra chất lỏng được xử lý sinh học thứ hai bằng cách đưa chất 
lỏng được xử lý sinh học thứ nhất vào bể xử lý sinh học thứ hai và thực hiện xử lý bùn 
hoạt tính; và bước phân tách bùn trong đó lấy từng phần bùn khỏi bể xử lý sinh học thứ 
hai dùng làm nguyên liệu phụ gia thức ăn thô. 
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Yusuke TOMIOKA (JP), Yu OBA (JP), Tomofumi KURAMITSU (JP), Hiroshi 
UMEKI (JP), Taro NISHIMOTO (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu làm mát của động cơ đốt trong dùng cho xe kiểu ngồi 

để chân hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu làm mát của động cơ đốt trong dùng cho xe kiểu ngồi để chân 

hai bên, điều này có thể cải thiện sự thoải mái khi lái xe bằng cách ngăn không cho 
tiếng ồn do hoạt động của động cơ đốt trong gây ra đi đến người đi xe kể cả khi động cơ 
đốt trong có công suất đầu ra lớn và âm thanh phát ra cao. Cơ cấu làm mát cho động cơ 
đốt trong có bộ tản nhiệt có kết cấu sau: các tấm cách âm (76, 103) được bố trí trên một 
phần hoặc toàn bộ vùng trên so với đường trục (C) của trục khuỷu của vùng đối diện với 
bề mặt lõi tản nhiệt (S) nằm đối diện với bề mặt lõi tản nhiệt (61f) của bộ tản nhiệt (60) 
trên tấm ốp bộ tản nhiệt (70, 100) khi nhìn từ phía bên; các miệng cửa vào dùng cho gió 
làm mát (77, 107, 110) được tạo ra trong vùng không có các tấm cách âm (76, 103) trên 
tấm ốp bộ tản nhiệt (70, 100). Diện tích của các tấm cách âm (76, 103) lớn hơn diện tích 
của các miệng cửa vào dùng cho gió làm mát (77, 107, 110) trong vùng ở phía trên so 
với đường trục (C) của trục khuỷu, ít nhất là trong vùng đối diện với bề mặt lõi tản nhiệt 
(S). 
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(86) PCT/US2012/065792    19.11.2012 (87) WO2014/077845 22.05.2014 
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300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) JIMENEZ Eduardo (US), MOSKOVICH Robert (US), ROONEY Michael (US), LEE 

David (US), HOM Frank (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng và bao gói dùng cho bộ sản 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng và bao gói dùng cho bộ sản 

phẩm này. Bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng được tạo ra để cho phép người sử dụng có 
khả năng nhìn thấy một phần của bàn chải đánh răng và ống phân phối, như rãnh bố trí 
tại một đầu của bàn chải đánh răng và chi tiết chống xoay bố trí tại một đầu của ống 
phân phối, mà không mở bao gói. Ví dụ, bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng bao gồm 
bao gói gồm có các khoang thứ nhất và thứ hai. Mỗi khoang có các chi tiết giữ. Ngoài 
ra, khoang thứ hai có khe giữ. Bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng còn có bàn chải đánh 
răng gồm có đầu, tay cầm, và rãnh bố trí tại đầu gần của tay cầm, và ống phân phối có 
vỏ, cơ cấu dẫn động quay được và chi tiết chống xoay bố trí tại đầu gần của vỏ. Khi bàn 
chải đánh răng được lắp bên trong khoang thứ nhất, rãnh nhìn thấy được và khi ống 
phân phối được lắp bên trong khoang thứ hai, chi tiết chống xoay nhìn thấy được. 
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(30) 1039905        20.11.2012   NL 
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Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany 
(72) UHLENBROCK Dietmar (DE), HAUTMANN Nikolaus (DE), SCHNEIDER Helmut 

(DE), GOEHNER Martin (DE), WEISS Julian  (DE), VON GARNIER Kai (DE), 
WOERZ Stefan (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đai dẫn động và phương pháp chế tạo đai dẫn động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đai dẫn động để truyền lực giữa hai puli quay và phương pháp chế 
tạo đai dẫn động này. Đai dẫn động (1) để truyền lực giữa hai puli quay (100a, 100b), 
đai dẫn động có hình dạng dài và quay vòng, đai dẫn động có chi tiết chịu kéo (10) để 
truyền lực kéo dọc theo đai dẫn động và một số chi tiết đỡ (20, 30) để đỡ chi tiết chịu 
kéo (10) trên hai puli, mỗi chi tiết đỡ có bề mặt tiếp xúc (54a, 54b) để duy trì sự tiếp xúc 
ma sát với puli, mỗi chi tiết đỡ được giữ cố định so với chi tiết chịu kéo theo hướng dọc 
của đai dẫn động, chi tiết chịu kéo gồm có dây (40) có ít nhất một vòng quấn (41) kéo 
dài theo hướng dọc của đai dẫn động, trong đó đai dẫn động hơn nữa gồm có chất dính 
(60) nối dây (40) với chi tiết đỡ. 
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Akshay  (IN), IYER, Pravin S.  (IN), BORUWA, Joshodeep (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại và quy trình kiểm soát dịch hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất có công thức 1: 
 

 
 
và quy trình kiểm soát dịch hại bằng chế phẩm này.   
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền phản hồi báo nhận thu trong 

hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền phản hồi báo nhận thu trong hệ thống truyền 

thông không dây. Phương pháp bao gồm bước thu kênh điều khiển đường xuống vật lý 
nâng cao (EPDCCH), xác định tài nguyên kênh điều khiển đường lên vật lý (PUCCH) 
dựa vào chỉ số thấp nhất trong các chỉ số phần tử kênh điều khiển nâng cao (ECCE) cấu 
hình EPDCCH và dịch vị tài nguyên HARQ- ACK (ARO), và truyền phản hồi báo nhận 
thu qua tài nguyên PUCCH. Khi phản hồi báo nhận thu liên quan đến hai hoặc nhiều 
khung con được truyền trong khung con ở bước truyền của phản hồi báo nhận thu, tập 
hợp các giá trị có thể cho ARO bao gồm giá trị ARO thứ nhất để dịch chuyển tài 
nguyên PUCCH của khung con cụ thể tới vùng tài nguyên PUCCH để ít nhất một khung 
con trước khung con cụ thể. Giá trị ARO thứ nhất tạo ra lượng dịch chuyển khác tùy 
thuộc vào nhóm có khung con cụ thể trong số các nhóm liên quan đến hai hoặc nhiều 
khung con. 
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(72) LI, Xingwen (CN), YE, Siqing (CN), WANG, Yongsheng (CN), CHANG, Yan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị triệt tiêu sự giao thoa giữa các kênh 

truyền của bộ phát, bộ phát, và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị triệt tiêu sự giao thoa giữa các kênh truyền của 

bộ phát. Phương pháp triệt tiêu sự giao thoa giữa các kênh truyền của bộ phát này bao 
gồm các bước: tạo ra thông số bù theo tín hiệu ra của môđun tương tự trên kênh truyền 
cần xử lý bởi bộ phát và tín hiệu vào của môđun số trên từng kênh truyền trong số tất cả 
các kênh truyền của bộ phát; tạo ra tín hiệu triệt tiêu theo thông số bù này và tín hiệu 
vào hoặc tín hiệu ra của môđun số trên kênh truyền khác ngoại trừ kênh truyền cần xử 
lý; và thực hiện, theo tín hiệu triệt tiêu, quy trình triệt tiêu giao thoa trên kênh truyền 
cần xử lý. Phương pháp và thiết bị triệt tiêu sự giao thoa giữa các kênh truyền của bộ 
phát theo sáng chế sẽ tránh được việc tăng kích thước sản phẩm của bộ phát, vốn bị gây 
ra bởi việc tăng kích thước không gian và bố trí các phần tử cách ly vật lý giữa các kênh 
truyền, và cải thiện hiệu quả triệt tiêu giao thoa giữa các kênh truyền. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 4-amino-3-halo-picolinat được thế 

ở vị trí số 6 và hợp chất 4-amino-5-flo-3-halo-picolinat được 
thế ở vị trí số 6 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 4-amino-5-flo-3-halo-picolinat được 
thế ở vị trí số 6 và hợp chất 4-amino-3-halo-picolinat được thế ở vị trí số 6 và các hợp 
chất trung gian thu được. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 4-amino-5-
flo-3-halo-picolinat được thế ở vị trí số 6 và 4-amino-3-halo-picolinat được thế ở vị trí 
số 6 và các hợp chất trung gian thu được từ nguồn không phải pyriđin. Các picolinat này 
có thể được sử dụng làm thuốc diệt cỏ. 
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(54) Xe 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề cập đến xe bao gồm khung thân nghiêng được và hai bánh 
trước mà có thể hạn chế được sự mở rộng kết cấu xung quanh của trục lái nằm bên trên 
hai bánh trước trong khi vẫn duy trì được chức năng của cơ cấu liên kết. 
Để đạt được mục đích nói trên, xe theo sáng chế bao gồm: khung thân nghiêng được; 
bánh trước bên phải; bánh trước bên trái; và phần ngang trên và phần ngang dưới của cơ 
cấu liên kết (5) được đỡ bởi phần bên trên phần đầu bên phải và phần đầu bên trái, và 
trên phần giữa khung của thân trên. Phần ngang trên (51) và phần ngang dưới (52) có 
các độ lớn khác nhau. Trong xe (1), các mức độ dịch chuyển lên trên (X1), (X2) do lực 
thử nghiệm hướng về phía sau được tạo ra trên ổ trục trên bên phải và ổ trục trên bên trái 
mà đỡ phần ngang trên (51) khi phần ngang dưới (52) được tháo ra bằng các mức độ 
dịch chuyển xuống dưới (X3), (X4) do lực thử nghiệm hướng về phía sau được tạo ra 
trên ổ trục dưới bên phải và ổ trục dưới bên trái mà đỡ phần ngang dưới (52) khi phần 
ngang trên (51) được tháo ra. 
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  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe có khung thân nghiêng được và hai bánh trước mà 
có thể hạn chế được sự mở rộng kết cấu xung quanh của trục lái mà nằm bên trên hai 
bánh trước trong khi vẫn duy trì được chức năng của cơ cấu liên kết. 
Để đạt được mục đích nói trên, xe (1) theo sáng chế bao gồm: khung thân nghiêng được; 
bánh trước bên phải; bánh trước bên trái; và trong đó một phần trong số phần ngang trên 
(51) và phần ngang dưới (52) của cơ cấu liên kết (5) được đỡ trên các phần bên trên 
phần đầu bên phải và phần đầu bên trái, và trên phần giữa của khung thân trên. Phần 
ngang trên (51) và phần ngang dưới (52) có các kích thước khác nhau. Trong xe (1), X1 
là mức độ dịch chuyển lên trên bên phải và X2 là mức độ dịch chuyển lên trên bên trái 
do lực thử nghiệm hướng về phía sau được tạo ra trên ổ trục trên bên phải và ổ trục trên 
bên trái mà đỡ phần ngang trên (51) khi phần ngang dưới (52) đã được tháo ra và X3 là 
mức độ dịch chuyển xuống dưới bên phải và X4 là mức độ dịch chuyển xuống dưới bên 
trái do lực thử nghiệm hướng về phía sau được tạo ra trên ổ trục dưới bên phải và ổ trục 
dưới bên trái mà đỡ phần ngang dưới (52) khi phần ngang trên (51) đã được tháo ra, 
trong đó: X1 bằng X2; X3 bằng X4; X1 khác X3; và X2 khác X4. 
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  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe bao gồm khung thân xe nghiêng được và hai bánh 
trước mà có thể làm tăng mức độ tự do về thiết kế cơ cấu liên kết trong khi vẫn duy trì 
được chức năng của cơ cấu liên kết. 
Để đạt được mục đích nói trên, xe theo sáng chế bao gồm: khung thân xe nghiêng được; 
bánh trước bên phải; bánh trước bên trái; và trong đó một phần trong số phần ngang trên 
và phần ngang dưới của cơ cấu liên kết (5) được đỡ trên các phần bên trên phần đầu bên 
phải và phần đầu bên trái của nó, và được đỡ trên khung thân xe trên phần giữa của nó. 
Trong xe (1), mức độ dịch chuyển lên trên bên phải (X1) và mức độ dịch chuyển lên 
trên bên trái (X2) do lực thử nghiệm hướng về phía sau được tạo ra riêng lẻ trên phần đỡ 
dưới bên phải và phần đỡ dưới bên trái mà đỡ phần ngang dưới (52) khi phần ngang dưới 
(52) đã được tháo ra lớn hơn so với mức độ dịch chuyển xuống dưới bên phải (X3) và 
mức độ dịch chuyển xuống dưới bên trái (X4) do lực mà tương tự về độ lớn và chiều như 
các lực tác dụng lên phần đỡ dưới bên phải và phần đỡ dưới bên trái được tạo ra riêng lẻ 
trên phần đỡ trên bên phải và phần đỡ trên bên trái mà đỡ chi tiết ngang trên (51) khi 
phần ngang trên (51) đã được tháo ra. 
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  (57)     Sáng chế đề xuất xe bao gồm khung thân nghiêng được và hai bánh trước mà có thể làm 
nhỏ kích thước theo chiều từ trái sang phải và chiều từ trước ra sau của xe. 
Để đạt được mục đích nêu trên, xe theo sáng chế có phần đỡ liên kết đỡ quay được chi 
tiết ngang trên và chi tiết ngang dưới sao cho góc nhọn mà được tạo ra bởi mặt phẳng ảo 
mà vuông góc với các trục quay của chi tiết ngang trên và chi tiết ngang dưới theo chiều 
từ trên xuống của khung thân nhỏ hơn so với góc nhọn mà được tạo ra bởi trục quay của 
trục lái theo chiều từ trên xuống của khung thân. Phần khung thẳng đứng được tạo ra 
sao cho đầu trên của cạnh trước của nó được bố trí nhô về phía trước hơn so với mặt 
phẳng ảo mà song song với trục quay của trục lái và tiếp xúc với các phần sau của bánh 
trước bên phải và bánh trước bên trái khi xe ở trạng thái thẳng đứng, chiều rộng theo 
chiều từ trái sang phải giữa đầu trên và đầu dưới của cạnh trước được tạo ra nhỏ hơn so 
với khoảng cách giữa bánh trước bên phải và bánh trước bên trái, và góc nhọn mà được 
tạo ra bởi đường ảo mà đi qua đầu trên và đầu dưới và chiều từ trên xuống của khung 
thân nhỏ hơn so với góc nhọn mà được tạo ra bởi trục quay của trục lái và chiều từ trên 
xuống của khung thân. 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến xe bao gồm cơ cấu hạn chế nghiêng (8) có mặt tiếp xúc trái (525a) 
được tạo ra trên chi tiết ngang thứ hai (52) và phần tiếp xúc trái (53a) được tạo ra trên 
chi tiết bên thứ nhất (53). Khi mặt tiếp xúc trái (525a) và phần tiếp xúc trái (53a) tiếp 
xúc với nhau, khoảng có thể nghiêng của chi tiết ngang thứ nhất (51) và chi tiết ngang 
thứ hai (52) được hạn chế. Mặt tiếp xúc trái (525a) và phần tiếp xúc trái (53a) tiếp xúc 
với nhau ở vị trí chồng lên chi tiết bên thứ nhất (53) khi khung thân xe (21) khi nhìn từ 
phía bên của xe. 

  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
321 

(11) 43856 
(21) 1-2015-02180 (51) 7 B62K  19/38,  5/027 

(22) 20.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/084284      20.12.2013 (87) WO2014/098227 A1 26.06.2014 
(30) 2012-278878       21.12.2012 JP 

2012-278879       21.12.2012 JP 
2013-138481       01.07.2013 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Toshio IIZUKA (JP), Yosuke HIRAYAMA (JP) 
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(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó cụm thuỷ lực được lắp lên phương 
tiện giao thông nhưng không làm tăng kích thước bề rộng phương tiện giao thông. 
Phương tiện giao thông (1) theo sáng chế bao gồm khung thân (21) nghiêng, hai bánh 
trước (31, 32), cơ cấu liên kết (5) và cụm thuỷ lực (82, 82A, 82B). Cơ cấu liên kết (5) 
bao gồm các bộ phận ngang (51, 52) và được đỡ trên phần đỡ liên kết (211) của khung 
thân (21). Cụm thuỷ lực (82, 82A, 82B) nhỏ hơn so với vùng di động của bộ phận ngang 
mà các bộ phận ngang (51, 52) có thể di chuyển so với khung thân (21) khi được quan 
sát từ phương của các đường trục giữa (M1, M4). Cụm thuỷ lực (82, 82A, 82B) được bố 
trí ở vị trí mà cụm thuỷ lực (82, 82A, 82B) gối chồng ít nhất một phần của vùng di động 
của bộ phận ngang và ít nhất một phần của các bộ phận của phương tiện bên ngoài (221, 
225) khi được quan sát từ phương của các đường trục giữa (M1, M4) và giữa vùng di 
động của bộ phận ngang và các bộ phận của phương tiện bên ngoài (221, 225) theo 
phương của các đường trục giữa (M1, M4). Cụm thuỷ lực (82, 82A, 82B) được đỡ trên 
phần đỡ liên kết (211) của khung thân (21) đỡ cơ cấu liên kết 5. 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông có thể hạn chế sự mở rộng phương tiện. 
Phương tiện giao thông này bao gồm khung thân (21), bánh trước trái (31) và bánh trước 
phải (32), cơ cấu liên kết (5) có thể được biến dạng khi thân phương tiện nghiêng và các 
bộ phận của phương tiện (81, 82, 221, 222) được bố trí ngay ở phía trước của cơ cấu liên 
kết (5) theo hướng trước-sau của phương tiện, trong đó các bộ phận của phương tiện (81, 
82, 221, 222) được đỡ trên khung thân (21) qua các phần xuyên (211a, 211b) kéo dài tới 
phía trước từ khung thân (21) để xuyên qua cơ cấu liên kết (5). 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó tấm chắn bùn trước phải (223R) 
và tấm chắn bùn trước trái (223L) được bố trí để có thể dịch chuyển so với khung thân 

phương tiện theo sự hoạt động của cơ cấu liên kết (5). ít nhất một phần của tấm chắn 
bùn trước phải (223R) được bố trí phía trên đường tâm (CR) theo hướng lên-xuống giữa 
đầu trên (WUR) của bánh trước phải (31) và mép dưới (MDER) của cơ cấu liên kết (5) 
hoặc cơ cấu lái nằm ngay bên trên bánh trước phải (31) và được bố trí phía dưới mép 
dưới phải (CDER) của phần trước của phần che liên kết (221) khi được quan sát từ phía 
trước theo hướng trước-sau của khung thân phương tiện của phương tiện giao thông ở 

trạng thái dựng thẳng đứng. ít nhất một phần của tấm chắn bùn trước trái (223L) được 
bố trí phía trên đường tâm (CL) theo hướng lên-xuống giữa đầu trên (WUL) của bánh 
trước trái (32) và mép dưới (MDEL) của cơ cấu liên kết (5) hoặc cơ cấu lái nằm ngay 
bên trên bánh trước trái (32) và được bố trí phía dưới mép dưới trái (CDEL) của phần 
trước của phần che liên kết (221) khi được quan sát từ phía trước theo hướng trước-sau 
của khung thân phương tiện của phương tiện giao thông ở trạng thái dựng thẳng đứng. 
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó tấm chắn bùn trước phải (223R) 
và tấm chắn bùn trước trái (223L) được bố trí để có thể dịch chuyển so với khung thân 

phương tiện theo sự hoạt động của cơ cấu liên kết (5). ít nhất một phần của tấm chắn 
bùn trước phải (223R) được bố trí bên trên đường tâm (CR) theo hướng lên-xuống của 
khung thân phương tiện (21) giữa đầu trên (WUR) của bánh trước phải (31) và mép dưới 
(MDER) của cơ cấu liên kết (5) hoặc cơ cấu lái nằm ngay phía trên bánh trước phải (31) 
khi được quan sát từ phía trước theo hướng trước-sau của khung thân phương tiện của 

phương tiện giao thông ở trạng thái dựng thẳng đứng. ít nhất một phần của tấm chắn 
bùn trước trái (223L) được bố trí bên trên đường tâm (CL) theo hướng lên-xuống của 
khung thân phương tiện (21) giữa đầu trên (WUL) của bánh trước trái (32) và mép dưới 
(MDEL) của cơ cấu liên kết (5) hoặc cơ cấu lái nằm ngay phía trên bánh trước trái (32) 
khi được quan sát từ phía trước theo hướng trước-sau của khung thân phương tiện của 
phương tiện giao thông ở trạng thái dựng thẳng đứng. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó tấm che thân phương tiện bao 
gồm tấm che trước (221) và tấm chắn trước (222). Tấm che trước (221) che ít nhất một 
phần của cơ cấu liên kết (5) và được bố trí để cho không thể dịch chuyển so với khung 
thân phương tiện. Tấm che trước (221) có phần trước (221a) được bố trí ở phía trước của 
các đầu sau tương ứng (WB) của bánh trước phải và bánh trước trái. Đầu trước (CF) của 
phần trước (221a) được bố trí phía sau các đầu trước tương ứng (WF) của bánh trước 
phải và bánh trước trái. Tấm chắn trước (222) được bố trí để có thể dịch chuyển so với 
khung thân phương tiện theo sự hoạt động của cơ cấu lái (7). Tấm chắn trước (222) được 
bố trí phía dưới cơ cấu liên kết (5), ở bên trái của bánh trước phải và ở bên phải của 
bánh trước trái khi được quan sát từ phía trước của phương tiện giao thông ở trạng thái 
dựng thẳng đứng. Đầu dưới (SD) của tấm chắn trước (222) được bố trí phía dưới mép 
dưới (CDE) của phần trước (221a) của tấm che trước (221). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yosuke HIRAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông, trong đó tấm che thân phương tiện bao 
gồm tấm che trước (221) và tấm chắn trước (222). Tấm che trước (221) che ít nhất một 
phần của cơ cấu liên kết (5) và được bố trí để cho không thể dịch chuyển so với khung 
thân phương tiện. Tấm che trước (221) có phần trước (221a) được bố trí ở phía trước của 
các đầu sau tương ứng (WB) của bánh trước phải và bánh trước trái. Đầu trước (CF) của 
phần trước (221a) được bố trí phía sau các đầu trước tương ứng (WF) của bánh trước 
phải và bánh trước trái. Tấm chắn trước (222) được bố trí để có thể dịch chuyển so với 
khung thân phương tiện theo sự vận 
hành của cơ cấu lái. Đầu dưới (SD) 
của tấm chắn trước (222) được bố 
trí phía dưới mép dưới (CDE) của 
phần trước (221a) của tấm che trước 
(221). Tấm chắn trước (222) làm 
giảm áp lực gió được tiếp nhận 
trong quá trình di chuyển của 
phương tiện giao thông (1) bởi ít 
nhất một trong số một phần của 
khung thân phương tiện, một phần 
của tấm che thân phương tiện, và 
một phần của cụm công suất, mà 
phần bất kỳ trong số chúng được 
nằm phía dưới cơ cấu liên kết (5), ở 
bên trái của bánh trước phải và ở 
bên phải của bánh trước trái khi 
được quan sát từ phía trước của 
phương tiện giao thông (1) ở trạng 
thái dựng thẳng đứng, và được nằm 
phía sau bánh trước phải và bánh 
trước trái khi được quan sát từ phía 
bên của phương tiện giao thông (1) 
ở trạng thái dựng thẳng đứng. 
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(72) LEE, Wookbong  (KR), LEE, Byungjoo (KR), KIM, Jinho  (KR), KIM, Dongcheol  

(KR), CHO, Hangyu (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thiết lập truyền thông trong hệ thống dịch vụ 

trực tiếp mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến (WI-FI) và 
thiết bị thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông vô tuyến. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến 
phương pháp truyền, nếu thiết bị quảng cáo được thiết lập để làm trễ phiên liên quan đến 
yêu cầu phiên từ thiết bị tìm kiếm, thông tin làm trễ phiên đến thiết bị tìm kiếm trong 
phương pháp thiết lập truyền thông dịch vụ trực tiếp mạng không dây sử dụng sóng vô 
tuyến và thiết bị thực hiện phương pháp này. 
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(72) MAZER, Terrence (US), KESSLER, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nhũ tương và chất ép đùn dùng làm sản 

phẩm dinh dưỡng dạng bột  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhũ tương và chất ép đùn dùng làm sản 

phẩm dinh dưỡng dạng bột. Phương pháp này bao gồm việc sử dụng máy ép đùn mà bao 
gồm chi tiết cắt nhanh được bố trí trong thùng của máy ép đùn. Chi tiết cắt nhanh được 
bố trí trong thùng của máy ép đùn cho phép nhũ hóa và ép đùn các thành phần nguyên 
liệu diễn ra trong thùng của máy ép đùn. Phần thành phần nguyên liệu thứ nhất bao gồm 
huyền phù đặc được xử lý bằng chi tiết cắt nhanh để tạo ra nhũ tương. Nhũ tương sau đó 
được kết hợp với phần thành phần nguyên liệu thứ hai và được ép đùn để tạo ra chất ép 
đùn đối với sản phẩm dinh dưỡng dạng bột mong muốn. Theo một số phương án, chi tiết 
cắt nhanh có thể bao gồm đĩa cắt hoặc một cặp đĩa cắt. Máy ép đùn có thể bao gồm máy 
ép đùn vít đơn, máy ép đùn vít kép, hoặc loại máy ép đùn thích hợp khác. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bánh than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bánh than được nạp vào phần vòm của bộ 
phận nấu chảy-tạo khí để được đốt nóng nhanh trong thiết bị sản xuất sắt nóng chảy bao 
gồm bộ phận nấu chảy-tạo khí này mà sắt đã khử được nạp vào, và lò khử hóa được nối 
với bộ phận nấu chảy-tạo khí và cấp sắt đã khử. Phương pháp sản xuất bánh than bao 
gồm bước: i) cấp than mịn; ii) tạo ra hỗn hợp bằng cách trộn lẫn 1 đến 5 phần trọng 
lượng chất hóa rắn và 5 đến 15 phần trọng lượng chất kết dính so với 100 phần trọng 
lượng than mịn; và iii) đúc hỗn hợp thu được. Trong bước cấp than mịn nêu trên, than 
mịn bao gồm than chất lượng thấp có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 50 phần 
trọng lượng hoặc nhỏ hơn và còn lại là nguyên liệu chứa cacbon. Than chất lượng thấp 
này chứa chất dễ bay hơi (dựa trên trọng lượng khô) từ 25% trọng lượng đến 40% trọng 
lượng và chỉ số trương mở tự do lớn hơn 0 và nhỏ hơn 3. 
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(54) Móc 

  (57)     Sáng chế đề xuất móc để liên kết đế (2) với cột (3) trong các hệ thống giá treo, điển hình 
là cho đồ đạc ở cửa hàng. Móc được tạo thành từ ít nhất hai bộ phận kim loại dạng tấm 
(20, 30) bằng cách tạo hình xếp chồng lên nhau với mặt bên trên của chi tiết móc được 
tạo thành bởi mặt bên trên của bộ phận kim loại dạng tấm thứ nhất (20), trong khi mặt 
bên dưới của móc được tạo thành từ mặt thấp hơn của bộ phận kim loại dạng tấm thứ hai 
(30). Vị trí phía trước (11) của móc được tạo hình sao cho được gắn vào đế (2), trong khi 
vị trí phía sau (13) của móc được tạo hình sao cho được gắn vào cột (3). Trong cách tạo 
hình xếp chồng lên nhau, thì các thành bên (21, 22) của bộ phận kim loại dạng tấm thứ 
nhất và các thành bên (31, 32) của bộ phận kim loại dạng tấm thứ hai lần lượt tạo thành 
bộ phận của vị trí phía sau, có thể được uốn hướng lên phía trên và xuống phía dưới để 
cho phép gài vị trí phía sau vào trong lỗ có hình dạng tương ứng trong cột (3). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã âm thanh, hệ thống và phương pháp giải mã dòng bit 

âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã âm thanh, hệ thống và phương pháp giải mã dòng bit âm 

thanh. Bộ giải mã âm thanh theo sáng chế bao gồm: bộ giải mã ký hiệu nhận diện việc 
chèn âm câm; thiết bị giải mã; bộ chuyển đổi phổ; thiết bị ước lượng tạp âm; bộ chuyển 
đổi độ phân giải; thiết bị ước lượng phổ tạp âm nền tổng hợp; và bộ tạo tạp âm nền tổng 
hợp. Phương pháp giải mã tín hiệu dòng bit âm thanh bao gồm các bước: giải mã khung 
ký hiệu nhận diện việc chèn âm câm để tái tạo phổ của tạp âm nền; tái tạo tín hiệu đầu 
ra âm thanh từ dòng bit trong suốt pha hoạt động; xác định phổ của tín hiệu đầu ra âm 
thanh; xác định phổ thứ nhất của tạp âm của tín hiệu đầu ra âm thanh; thiết lập phổ thứ 
hai của tạp âm của tín hiệu đầu ra âm thanh; tính toán các hệ số tỷ lệ cho phổ của tạp âm 
nền tổng hợp; và tạo ra tạp âm nền tổng hợp trong suốt pha không hoạt động. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm thạch cao, phương pháp sản xuất cấu kiện xây dựng 

được làm từ chế phẩm này, cấu kiện xây dựng thu được bằng 
phương pháp này và phương pháp chống cháy cho sản phẩm 
được làm từ chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thạch cao chứa nano boehmit và/hoặc nano nhôm 
trihydroxit. Chế phẩm này được dùng để tạo ra các sản phẩm có độ ổn định về kích 
thước ở nhiệt độ cao và đặc biệt là ở nhiệt độ rất cao tốt hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất cấu kiện xây dựng được làm từ 
chế phẩm nêu trên, cấu kiện xây dựng thu được bằng phương pháp này và phương pháp 
chống cháy cho sản phẩm được làm từ chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất gây cảm ứng sinh interferon ở người và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) và muối của nó: 

 

 
 
trong đó R1 là n-C4-6alkyl hoặc C1-2alkoxyC1-2alkyl; R2 là hydro hoặc metyl; mỗi R3 là 
hydroxy, halo hoặc n-C1-3alkyl; m là số nguyên có trị số từ 2 đến 4; n là số nguyên có trị 
số từ 0 đến 3; và p là số nguyên có trị số từ 0 đến 2, là chất gây cảm ứng sinh interferon 
ở người. Hợp chất gây cảm ứng sinh interferon ở người này là hữu ích dùng trong quá 
trình điều trị các rối loạn khác nhau, chẳng hạn, điều trị các bệnh dị ứng và các tình 
trạng bệnh viêm khác, ví dụ, bệnh hen và bệnh viêm mũi dị ứng, các bệnh lây nhiễm và 
bệnh ung thư, và cũng có thể hữu ích làm tá dược cho vacxin. Sáng chế cũng đề cập đến 
các dược phẩm và chế phẩm vacxin chứa hợp chất này.  
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(72) SUN, Xiaobing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thực hiện báo cáo chủ động bản tin đăng ký vị trí 

bởi thiết bị đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện báo cáo chủ động bản tin đăng 

ký vị trí bởi thiết bị đầu cuối. Theo phương pháp của sáng chế, bằng cách xác định liệu 
hệ thống lưu trú của thiết bị đầu cuối (UE) và thông tin vùng đăng ký có thay đổi hay 
không, theo đó xác định liệu có kích hoạt UE để chủ động báo cáo việc đăng ký đến hệ 
thống lưu trú hiện thời hay không, nhờ đó giải quyết vấn đề là không thể báo cáo bản tin 
đăng ký vị trí bởi vì thông tin vùng đăng ký vẫn chưa được thay đổi khi UE di chuyển 
giữa mạng CDMA2000 1x và mạng LTE, tăng tỷ lệ thành công tìm gọi, và nâng cao trải 
nghiệm người dùng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phức chất của virut hợp bào hô hấp F, phương pháp sản xuất 

phức chất và chế phẩm miễn dịch chứa phức chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phức chất của virut hợp bào hô hấp F (RSV F) chứa ba polypeptit 

miền ngoại bào của RSV F. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
phức chất và chế phẩm miễn dịch chứa phức chất này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị người dùng để chọn mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị người dùng để hỗ trợ cho việc chọn mạng đối 
với các mạng không dây và các nhà cung cấp/các nhà điều hành dịch vụ mạng. Phương 
pháp này bao gồm các quy trình để kết hợp các chính sách và các phương pháp chọn 
nhà cung cấp/nhà điều hành dịch vụ và mạng không dây. Theo một phương án, thiết bị 
người dùng (UE) sẽ thu thập chính sách chọn mạng từ mạng, nhờ đó tạo ra danh sách 
các mạng không dây ứng viên theo chính sách chọn mạng. Sau đó, UE chọn mạng từ 
danh sách mạng không dây này để kết nối vào theo chính sách chọn nhà cung cấp dịch 
vụ. Các quy trình này sẽ cải thiện khả năng chọn mạng cục bộ không dây (WLAN) dựa 
trên chức năng phát hiện và chọn mạng truy nhập (ANDSF) với khả năng chọn nhà cung 
cấp dịch vụ. Các quy trình này còn phối hợp chính sách dựa trên ANDSF với khả năng 
chọn liên mạng cục bộ không dây (I-WLAN) hiện có, và giải quyết các xung đột giữa 
việc chọn 3GPP WLAN và chính sách ANDSF để chọn mạng WLAN. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp hiệu chỉnh thiết bị phân phối và thiết bị điều 

khiển nối với thiết bị phân phối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh kiểu thiết bị phân phối có cụm phân phối 

vật liệu được cấu tạo để phân phối vật liệu lên tấm nền bao gồm các bước tạo ra cân có 
đĩa được cấu tạo để tiếp nhận vật liệu đã được phân phối lên đĩa, phân phối một hoặc 
nhiều loại vật liệu lên đĩa; cân lượng vật liệu đã được phân phối lên đĩa, và so sánh 
lượng vật liệu cân được với lượng vật liệu đã định. Việc phân phối một hoặc nhiều loại 
vật liệu tái hiện ít nhất một phần của các loại vật liệu đã được phân phối lên tấm nền 
trong quá trình phân phối. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị điều khiển để thực 
hiện phương pháp này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm dùng cho thức ăn gia súc, thức ăn gia súc chứa chế 

phẩm này và phương pháp làm gia tăng hiệu quả tạo màu của 
thức ăn gia súc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm carotenoit dùng cho thức ăn gia súc, thức ăn gia súc chứa 
chế phẩm này và phương pháp làm gia tăng hiệu quả tạo màu của thức ăn gia súc. Chế 
phẩm này chứa xà phòng thu được từ việc xà phòng hóa dầu nhựa cây chứa carotenoit tự 
nhiên, trong đó xà phòng chứa hạt xanthophyl không este hoá, và vẫn có tổng nồng độ 
xanthophyl lớn hơn 80% khi được lưu giữ ở nhiệt độ trong phòng, trong túi màu đen có 
thể thấm oxy, trong ba tháng. Chế phẩm này được sản xuất theo quy trình bao gồm các 
bước: (a) xà phòng hoá kiềm dầu nhựa cây chứa carotenoit tự nhiên, trong đó việc xà 
phòng hoá xảy ra với sự có mặt của hydroxit kim loại, trong khi trộn kỹ, và xảy ra ở 

nhiệt độ nằm trong khoảng từ 110°C đến 180°C, thu được chế phẩm chứa carotenoit 
không este hoá, (b) phun bụi xà phòng thu được và c) đồng phân hoá carotenoit không 
este hoá này, trong đó xà phòng phun bụi được gia nhiệt sao cho carotenoit không este 
hoá có mặt ở dạng cấu hình đồng phân trans chiếm hơn 80% và nồng độ carotenoit 
không este hoá của sản phẩm xà phòng cuối lớn hơn 10%. 
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(54) Đầu nối cáp đồng trục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối cáp đồng trục bao gồm thân đầu nối; trụ đỡ lắp để hoạt 
động với thân đầu nối, trụ đỡ này có một mép bích; đai ốc xoay được quanh trục so với 
trụ đỡ và thân đầu nối, đai ốc này bao gồm một môi bên trong; bộ phận liên tục điện 
được bố trí dọc trục phía sau một bề mặt của môi bên trong của đai ốc, hướng về phía 
mép bích sao cho ít nhất một phần của bộ phận liên tục điện bao quanh một phần của 
thân đầu nối để tạo thành một đường dẫn liên tục điện tiếp đất giữa đai ốc và phần của 
thân đầu nối. 
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(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa axit 4-amino-3-clo-6-(4-clo-2-flo-3-

metoxyphenyl)-5-flopyridin-2-carboxylic hoặc dẫn xuất của 
nó và flurtamone, diflufenican, hoặc picolinafen và phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) hợp chất có công thức (I) 
  

 
 
hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) một hoặc nhiều hợp chất được chọn từ 
nhóm gồm flurtamone, diflufenican, và picolinafen. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn. 
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(54) Bộ nạp ăcquy, hệ thống nạp ăcquy và phương pháp nạp ăcquy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nạp ăcquy bao gồm: bộ nạp, bộ thu nhận thông tin của ăcquy và 
bộ điều khiển để thiết đặt điều kiện nạp của ăcquy dựa vào thông tin của ăcquy và điều 
khiển bộ nạp. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch vải dạng bột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch vải dạng bột chứa, ở điều kiện cụ thể, (A) chất 
hoạt động bề mặt chứa alkylbenzen sulfonat mạch thẳng (A-1) và alkyl sulfat (A-2), (B) 
hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm cacbonat và silicat không ở dạng tinh thể, (C) hợp 
chất được chọn từ nhóm bao gồm sulfat và clorua kim loại, và (D), trong đó (D-1) là 
chất hợp phần càng hóa kim loại vô cơ đa hóa trị và (D-2) là chất hợp phần càng hóa ion 
kim loại hữu cơ đa hóa trị, trong đó chế phẩm này chứa alkyl sulfat có 16 nguyên tử 
cacbon hoặc nhiều hơn trong nhóm alkyl làm thành phần (A-2). 
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(11) 43878 
(21) 1-2015-02275 (51) 7 A23C  9/15, A23L  2/66,  1/29, 

A61K  38/01 
(22) 16.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/075412  16.12.2013 (87) WO2014/099795 26.06.2014 
(30) 61/738,785       18.12.2012  US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 

(72) CHAPMAN, Timothy (US), DEWILLE, Normanella (US), LOWE, Kelley (US), 
MAZER, Terrence (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng dùng qua đường miệng có độ 

nhớt thấp, hàm lượng calo cao và phương pháp sản xuất chế 
phẩm dinh dưỡng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng có độ nhớt thấp, hàm lượng calo 
cao. Protein sữa không có mixen kết hợp với caseinat được thủy phân và các phương 
pháp sản xuất độc đáo cho phép cải thiện các đặc tính cảm quan và sản xuất chế phẩm 
dinh dưỡng dạng lỏng có độ nhớt thấp và hàm lượng calo cao. 
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(11) 43879 
(21) 1-2015-02276 (51) 7 H04W  4/08 

(22) 11.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2013/083269   11.09.2013 (87) WO2014/086180 12.06.2014 
(30) 201210507443.0        03.12.2012   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 
518057, China 

(72) XU, Weijiang (CN), WAN, Qiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị mạng truy cập cụm, thiết bị đầu cuối và phương pháp 

để kết nối vào nhóm cụm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động, cụ thể là thiết bị mạng truy nhập 

cụm, thiết bị đầu cuối và phương pháp để gia nhập vào nhóm cụm. Phương pháp này bao 
gồm: khi thiết bị người dùng không có quyền gọi (non-voice-right user equipment) yêu 
cầu gia nhập vào nhóm cụm nào đó, thiết bị này nhận bản tin nhóm của nhóm cụm sử 
dụng nhận dạng nhóm cụm của nhóm cụm và thu được số nhận dạng mạng vô tuyến 
trung kế (Trunked-Radio Network Temporary Identifier - T-RNTI) riêng của nhóm đó; 
và thiết bị người dùng không có quyền gọi nhận được bản tin quảng bá của nhóm thông 
qua kênh điều khiển nhóm trung kế vô tuyến (Trunking Group Control Channel -
TGCCH) của nhóm mà thiết bị này sẽ gia nhập vào, giải xáo trộn bản tin xáo trộn nhóm 
nhận được nhờ sử dụng T-RNTI riêng thu được, thu được thông tin cấu hình kênh chia 
sẻ nhóm, tạo cấu hình kênh dữ liệu chia sẻ dựa trên nội dung của thông tin cấu hình 
kênh chia sẻ của nhóm cụm, và nhận dữ liệu chia sẻ đường xuống của cuộc gọi nhóm 
trên kênh dữ liệu chia sẻ. Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị mạng truy nhập cụm và thiết 
bị đầu cuối. Giải pháp kỹ thuật của sáng chế có thể giải quyết một cách hiệu quả vấn đề 
chính trong việc chia sẻ kênh trong hệ thống cụm dải rộng và tiến trình cải tiến cụm dải 
rộng. 
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(11) 43880 
(21) 1-2015-02285 (51) 7 C07K  14/015, A61K  39/23, C12N  

7/00, C07K  16/08, G01N  33/569 
(22) 15.01.2014 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/075059   15.01.2014 (87) WO2014/099669 26.06.2014 
(30) 61/738,110        17.12.2012    US 

13/796,621        12.03.2013    US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.  (US) 

2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri 64506, United States of America 
(72) IYER, Arun V. (IN), JORDAN, Dianna M. Murphy (US), PATTERSON, Abby Rae 

(US), ROOF, Michael B. (US), VAUGHN, Eric Martin (US), VICTORIA, Joseph 
Gilbert (US), VISEK, Callie Ann (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Polypeptit phân lập được từ Parvovirut 5A của lợn (PPV5A), 

vacxin để điều trị sự lây nhiễm bởi PPV5A, phương pháp nhận 
dạng sự có mặt của PPV5A trong mẫu sinh học, vectơ, tế bào 
chủ, tế bào lai và kit liên quan đến polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit, nucleotit phân lập được từ Parvovirut 5A ở lợn (PPV5A) 
và vacxin để ngăn ngừa và điều trị sự lây nhiễm bởi PPV5A này cho lợn nuôi, không kể 
các động vật khác. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm sinh miễn dịch chứa 
PPV5A, phương pháp nhận dạng sự có mặt của PPV5A trong mẫu sinh học, vectơ, tế 
bào chủ, tế bào lai và kit liên quan đến polypeptit này. 
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(11) 43881 
(21) 1-2015-02290 (51) 7 H01M  2/38 

(22) 20.02.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/DE2013/000092   20.02.2013 (87) WO2014/082612 05.06.2014 
(30) 10 2012 023 314.0        28.11.2012   DE 
(71) 1. IQ POWER LICENSING AG  (CH) 

Metallstrasse 6, CH-6304 Zug, Switzerland 
2. CHARLES ROBERT SULLIVAN  (DE) 
Im Hohl 21, 58638 Iserlohn, Germany 

(72) Charles Robert SULLIVAN (DE), Steffen TSCHIRCH (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) ắc quy có cơ cấu hòa trộn chất điện phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình ắc quy cấu tạo bao gồm chất điện phân lỏng, được ưu tiên sử 
dụng trong phương tiện lưu động, tại đó bình ắc quy bao gồm: vỏ bình (1) cấu tạo bao 
gồm thành bên (3, 4), đáy vỏ (2) và nắp, chất điện phân lỏng (6), mức (7) của chất điện 
phân nằm trong giới hạn dung sai xác định trước (7a, 7b), các điện cực (5), bản cực của 
kênh dẫn dòng (8) được bố trí tại ít nhất một cạnh bên (3) sao cho tạo thành kênh chứa 
dòng chảy (9), trong đó đầu mút phía trên của kênh chứa dòng chảy (9) có vai trò như 
cửa xả (9a), bình trộn (10) cấu tạo bao gồm đáy bình trộn (12) và thành bên của bình 
trộn (11a, 11b, 11c) được bố trí trên các điện cực (5) tại đó thành bên của bình trộn liền 
kề với cửa xả (9a) được tạo hình như dòng tràn (13), đáy bình trộn (12) được bố trí phía 
dưới mức thấp nhất (7b) của chất điện phân lỏng (6), để mức điện phân tối thiểu được 
cung cấp cho một số lý do vận hành và ít nhất có một khe hở tại đáy (14) được bố trí 
trong đáy bình trộn (12). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
347 
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(30) 14/315,302           25.06.2014 US 
(71) AFTON CHEMICAL CORPORATION  (US) 

500 Spring Street, Richmond, Virginia 23219, United States of America 
(72) Xinggao FANG  (US), Scott D. SCHWAB (US), Daniel TAYLOR (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm phụ gia nhiên liệu, chế phẩm nhiên liệu chứa nó và 

phương pháp cải thiện hiệu suất của động cơ phun nhiên liệu, 
giảm sự hao mòn động cơ, cải thiện độ khử nhũ tương của 
nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia nhiên liệu, chế phẩm nhiên liệu chứa nó, phương 
pháp cải thiện hiệu suất phun của động cơ phun nhiên liệu, phương pháp ngăn ngừa 
hoặc làm sạch chất lắng đọng trong động cơ hoặc hệ nhiên liệu, phương pháp làm giảm 
sự mài mòn trong hệ nhiên liệu của động cơ, và phương pháp cải thiện độ khử nhũ tương 
của chế phẩm nhiên liệu. Chế phẩm nhiên liệu theo sáng chế chứa hợp chất amoni 
cacboxylat bậc bốn tan trong hyđrocacbyl được tạo ra từ hợp chất amoni cacbonat bậc 
bốn và axit hữu cơ với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 300 mg/kg dựa trên tổng trọng 
lượng của chế phẩm nhiên liệu. 
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(72) VURMA, Mustafa (TR), BARRETT-REIS, Bridget (US), MAZER, Terrence (US), 
COMMARE, Coryn (US), HRONCICH, Maggie  (US), BOFF, Jeffrey (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm bổ sung dưỡng chất cho sữa mẹ dạng lỏng được cô 

chứa lutein và protein ít dị ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bổ sung dưỡng chất cho sữa mẹ dạng lỏng được cô chứa 

casein được thủy phân hoàn toàn làm nguồn protein, hệ chất ổn định như tinh bột ngô 
được biến đổi octenyl suxinic anhyđrit kết hợp với gôm gelan axyl thấp, và carotenoit, 
như lutein. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
349 

(11) 43884 
(21) 1-2015-02301 (51) 7 H03K  17/60,  17/00,  17/78, H05B  

37/02 
(22) 11.09.2013 (43) 25.09.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Yosuke TSUCHIYA (JP), Norihisa ISHII (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Mạch dò để xác định trạng thái ngắt và đóng của công tắc 

  (57)     Sáng chế đề xuất mạch dò để xác định trạng thái ngắt và đóng của công tắc, mạch này 
bao gồm: điện trở (37) và linh kiện có lớp chuyển tiếp p-n (33,34) được nối nối tiếp với 
nguồn điện (Vcc); công tắc (35) được nối song song với linh kiện có lớp chuyển tiếp p-n 
và phương tiện so sánh (31) để so sánh điện áp (Vs) tại điểm nối giữa điện trở và linh 
kiện có lớp chuyến tiếp p-n với điện áp quy chiếu (VR) để cấp tín hiệu ngắt/đóng thể 
hiện trạng thái ngắt/đóng của công tắc, trong đó linh kiện có lớp chuyển tiếp p-n được 
nối theo chiều thuận đối với điện áp nguồn. 
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(86) PCT/KR2013/010912    28.11.2013 (87) WO2014/084633 A1 05.06.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ru, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Yong-Joon JEON  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này. Phương 
pháp này bao gồm bước nhận biết sự kiện hiển thị thư mục. Phương pháp này còn bao 
gồm bước, đáp lại việc nhận biết thấy có sự kiện hiển thị thư mục, hiển thị thư mục và 
đồng thời hiển thị cửa sổ menu nhanh chứa ít nhất một ứng dụng có trong thư mục ở 
vùng gần thư mục mà không cần có bất cứ thao tác nhập nào liên quan đến thư mục. 
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1, Janggyo-dong, Jung-gu, Seoul 100-760 Republic of Korea 
(72) PARK, Jeung Hoon (KR), LEE, Jeong Min  (KR), LEE, Yo Han (KR), CHOI, Young 

Chul  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Mực in và màng chống nhiễm tĩnh điện được sản xuất bằng 

cách sử dụng mực in này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mực in chứa ống nano cacbon đa thành tự chỉnh hướng, chất phân 

tán, dung môi và chất kết dính để mực in có độ phân tán được cải thiện và tính cảm ứng 
thích hợp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng chống nhiễm tĩnh điện trong suốt 
được sản xuất bằng cách phủ và sấy mực in này để có điện trở tấm tương đối thấp và độ 
truyền xạ cao. 
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(72) KANO, Makoto (JP), SUZUKI, Hiroyuki (JP), YAMAMOTO, Junichi  (JP), 
SHIMADA, Tsuyoshi  (JP), MATSUI, Kiyoshi  (JP), NAKAMURA, Junichi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị quản lý việc nạp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quản lý việc nạp điện bao gồm bộ đầu vào, bộ ước tính thứ 
nhất, bộ xác định, bộ tạo ra, và bộ đầu ra. Bộ đầu vào chấp nhận đầu vào của dữ liệu nhu 
cầu lưu thông chỉ báo số lượng các phương tiện. Bộ ước tính thứ nhất đánh giá các thời 
gian chờ nạp điện ở các trạm nạp điện dựa vào dữ liệu nhu cầu lưu thông. Bộ xác định 
so sánh các thời gian chờ nạp điện đã được ước tính tại các trạm nạp điện tương ứng và 
xác định xem điều kiện mong muốn có được thỏa mãn hay không. Bộ tạo ra tạo ra thông 
tin khuyến nghị việc nạp điện chỉ báo trạm nạp điện theo kết quả xác định. Bộ đầu ra 
đưa ra thông tin khuyến nghị việc nạp điện tới thiết bị đầu cuối bên ngoài. 
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(11) 43888 
(21) 1-2015-02319 (51) 7 C12P  7/10,  7/04,  19/14, C13K  

1/02,  13/00, D21B  1/02, D21C  1/10
(62) 1-2011-02360   
(22) 11.02.2010 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2010/023962   11.02.2010 (87) WO2010/093832 19.08.2010 
(30) 61/151,695        11.02.2009  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2011 
(71) XYLECO INC.   (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall  (US), MASTERMAN, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu xenluloza hoặc 

lignoxenluloza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu xenluloza hoặc lignoxenluloza (ví 

dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật và sinh khối chất thải thành phố). Phương 
pháp được mô tả theo sáng chế có thể chuyển hóa nguyên liệu thô thành dung dịch 
đường, sau đó, dung dịch đường này có thể được lên men để tạo ra etanol. 
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(21) 1-2015-02320 (51) 7 C08L  97/02, C08H  8/00, C12P  

7/10,  19/04 
(62) 1-2011-01919   
(22) 16.12.2009 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2009/068202   16.12.2009 (87) WO2010/080428 15.07.2010 
(30) 61/139,473        19.12.2008  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) XYLECO INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) Marshall MEDOFF (US), Thomas MASTERMAN (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường hiệu quả oxy hóa trong nguyên liệu 

xenluloza hoặc lignoxenluloza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường hiệu quả oxy hóa để làm giảm tính khó xử 

lý trong nguyên liệu sinh khối (chẳng hạn, sinh khối thực vật, sinh khối động vật và sinh 
khối chất thải thành phố). Trong đó, sinh khối này được xử lý để sản xuất các sản phẩm 
hữu ích, như nhiên liệu. Ví dụ, hệ thống được mô tả có thể sử dụng nguyên liệu chế 
biến, như nguyên liệu xenluloza và/hoặc lignoxenluloza và/hoặc nguyên liệu dạng tinh 
bột, để sản xuất etanon và/hoặc butanon, chẳng hạn, bằng cách lên men. 
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(11) 43890 
(21) 1-2015-02322 (51) 7 A61F  13/49,  13/56 

(22) 27.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/081859      27.11.2013 (87) WO2014/084233 A1 05.06.2014 
(30) 2012-259164       27.11.2012  JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP), YAMANAKA, Yasuhiro (JP), SAWA, Kana (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10), trong đó các băng gài (90) mà mỗi băng 
bao gồm nhiều tấm vải không dệt (91, 92); phần dập nổi (60a) được bố trí ở tấm phía 
dưới (60) mà được bố trí ở phía bề mặt không tiếp xúc với da nhất của tấm vải không dệt 
tương ứng trong số các tấm vải không dệt (60, 70) tương ứng với vùng nối trong đó các 
băng gài (90) được nối ở cả hai mép bên của tã lót dùng một lần (10); và phần dập nổi 
(91a) có hình dạng giống hoặc tương tự hình dạng của phần dập nổi (60a) mà được bố 
trí ở tấm phía dưới (60) được bố trí ở tấm vải không dệt (91) mà được bố trí ở phía bề 
mặt không tiếp xúc với da nhất của tấm vải không dệt tương ứng trong số các tấm vải 
không dệt (91, 92) tạo thành các băng gài (90). 
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(11) 43891 
(21) 1-2015-02323 (51) 7 A61F  13/49,  13/42,  13/514,  13/56 

(22) 27.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/081863        27.11.2013 (87) WO2014/084237 A1 05.06.2014 
(30) 2012-259169        27.11.2012    JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP), SAWA, Kana (JP), MIYAKE, Maki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10) có lõi thấm hút (40a) có: phần chiều rộng 
lớn (41) và phần chiều rộng nhỏ (42) mà tại đó chiều dài theo chiều rộng của lõi thấm 
hút là nhỏ nhất. Các biểu tượng nhãn (M11, M12) thể hiện vị trí của lõi thấm hút được 
bố trí trên tấm phía dưới (60a) mà được bố trí ở phía bề mặt không tiếp xúc với da so với 
lõi thấm hút (40a). Các biểu tượng nhãn mà mỗi biểu tượng được bố trí tại vị trí mà 

không xếp chồng lên cạnh ngoài của lõi thấm hút (40a) theo chiều ngang sản phẩm. ít 
nhất một phần của biểu tượng nhãn tương ứng trong số các biểu tượng nhãn được tạo ra 
trong vùng ở phía ngoài theo chiều ngang sản phẩm so với đường ảo (FL1) mà đi qua 
cạnh ngoài của phần chiều rộng nhỏ (42) theo chiều ngang sản phẩm và kéo dài theo 
chiều dọc sản phẩm của vùng xếp chồng trong đó lõi thấm hút (40a) và tấm phía dưới 
(60a) xếp chồng lên nhau. 
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(11) 43892 
(21) 1-2015-02325 (51) 7 A61F  13/15,  13/494 

(22) 27.11.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/081857       27.11.2013 (87) WO2014/084232 05.06.2014 
(30) 2012-259110       27.11.2012  JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10) bao gồm: cụm kéo căng quanh chân (75) 
kéo căng theo chiều dọc sản phẩm được bố trí ở bên trong theo chiều ngang sản phẩm so 
với cặp cụm khoảng hở quanh chân (35). Diện tích giữa cụm khoảng hở quanh chân 
phía sau (35R) và đường thẳng đi qua vùng giữa theo chiều ngang sản phẩm và song 
song với chiều dọc sản phẩm lớn hơn diện tích giữa cụm khoảng hở quanh chân phía 
trước (35F) và đường thẳng đi qua vùng giữa theo chiều dọc sản phẩm của cụm khoảng 
hở quanh chân và mở rộng theo chiều dọc sản phẩm. Cụm kéo căng ở phần mông (77) 
mà được bố trí sao cho chạy ngang qua vùng đũng (25) và vùng đường thắt lưng phía 
sau (30) và kéo căng theo chiều dọc sản phẩm được bố trí ở phía ngoài theo chiều ngang 
sản phẩm so với cụm kéo căng quanh chân (75). Đầu trước (77F) của cụm kéo căng ở 
phần mông (77) được bố trí ở phía sau nhiều hơn so với vùng giữa theo chiều dọc sản 
phẩm của cụm khoảng hở quanh chân (35). 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KATAOKA, Tokihiko (JP), SUMI, Hiroyuki (JP), KITANI, Yasushi (JP), OI, Kenji 

(JP), YASUDA, Koichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ để nối các 
vật liệu thép dày có chiều dày tấm là 22mm hoặc lớn hơn bằng cách hàn nhiều lớp rãnh 

hẹp, góc mở mép hàn phần đáy là 10° hoặc nhỏ hơn, và khe rãnh hàn phần đáy là 7-
15mm, bao gồm việc sử dụng hai đường hàn hoặc nhiều hơn để hàn lớp ban đầu, phân 
bố các đường hàn trên cả hai biên của khe rãnh hàn phần đáy, và kiểm soát góc đẩy của 

dây hàn được đẩy từ đầu cấp điện của đầu mũi hàn nằm trong khoảng từ 5 đến 15° so 
với đường vuông góc để thiết lập chiều sâu nóng chảy tại phần đáy của vật liệu thép dày 
là 1,5mm hoặc lớn hơn. Ngay cả khi sử dụng sự tạo rãnh chi phí thấp bằng cách cắt 
bằng khí, cắt bằng plasma hoặc tương tự, các khuyết tật như vết nứt do nhiệt độ cao và 
thiếu nóng chảy có thể được ngăn một cách hiệu quả mà không cần xử lý bề mặt rãnh. 
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(72) WADA, Takao (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu dạng tấm compozit, vật dụng mặc một lần sử dụng 

vật liệu dạng tấm compozit này, phương pháp sản xuất và 
thiết bị sản xuất vật liệu dạng tấm compozit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu dạng tấm compozit mà trong đó vật liệu dạng tấm ba chiều 
và vật liệu dạng tấm phẳng được liên kết chắc chắn với nhau và vật liệu dạng tấm này là 
ưu việt về độ thoáng khí và tương tự về độ mềm, và cảm giác dễ chịu. Trong vật liệu 
dạng tấm compozit, vật liệu dạng tấm ba chiều (2) có nhiều phần nhô (3) được tạo ra 
trên đó và vật liệu dạng tấm phẳng (4) không có các phần nhô này được xếp lớp lên 
nhau và được liên kết. Vật liệu dạng tấm ba chiều (2) được liên kết với vật liệu dạng tấm 
phẳng (4) tại các phần liên kết (5) tách khỏi các phần nhô (3). Các phần liên kết (5) 
được tạo ra xung quanh mỗi phần nhô (3) để bao quanh phần nhô (3) theo cách này. 
Diện tích phần liên kết (5) nhỏ hơn 50% diện tích phần liên kết của nền (7) được bao 
quanh bởi các phần nhô (3). Một số phần liên kết (5) được bố trí với lỗ thông (8) xuyên 
qua vật liệu dạng tấm compozit (1). 
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Rensl (TT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng có màu sắc ổn định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa hỗn hợp chất tạo màu chứa 
chất tạo màu xanh lá cây triarylmetan và chất tạo màu vàng naphtalen sulfonat với tỷ lệ 
khối lượng nằm trong khoảng từ 2:1 đến 1:2; và chất tạo hương vị phenyl alken được thế 
hoặc không được thế. 
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Via Penate, 5, CH-6850 Mendrisio, Switzerland 
(72) MITIDIERI, Augusto (IT), DONATI, Elisabetta  (IT), CARONZOLO, Nicola (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm dạng thuốc tiêm chứa cloprocain để dùng qua 

đường trong vỏ với liều lặp lại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng thuốc tiêm chứa cloprocain hoặc muối và/hoặc 

dẫn xuất của nó dùng để gây tê trong vùng khu trú ở thần kinh trung ương qua đường 
trong vỏ với liều lặp lại. Hơn nữa, đường sử dụng trong vỏ với liều lặp lại cloprocain 
không làm tăng tính độc hại thần kinh của dược phẩm này ở mức có ý nghĩa thống kê. 
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(72) ALSHIN, Alexander  (RU), ALSHINA, Elena (RU), CHEN, Jianle (CN), HAN, Woo-

Jin (KR), SHLYAKHOV, Nikolay (RU), HONG, Yoon-Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bù chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bù chuyển động để nội suy ảnh bằng cách xác định hệ số 
lọc nội suy. Trong đó, phương pháp nội suy ảnh đề xuất đến việc làm mịn để tạo ra trị số 
điểm ảnh của ít nhất một đơn vị điểm ảnh phụ, phương pháp bao gồm bước lựa chọn 
một bộ lọc nội suy trong số các bộ lọc nội suy để tạo ra (các) trị số điểm ảnh của ít nhất 
một đơn vị điểm ảnh phụ có vị trí nằm giữa các đơn vị điểm ảnh nguyên, việc lựa chọn 
này được thực hiện theo một cách khác dựa trên cơ sở vị trí nội suy và việc làm mịn của 
(các) đơn vị điểm ảnh phụ, và nội suy các trị số điểm ảnh của các điểm ảnh đơn vị điểm 
ảnh nguyên bằng cách sử dụng bộ lọc nội suy được chọn. 
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(21) 1-2015-02360 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-01357   
(22) 30.09.2011 (43) 25.09.2015 
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(30) 61/388,264        30.09.2010   US 

61/426,479        22.12.2010   US 
61/431,909        12.01.2011   US 
61/450,775        09.03.2011   US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHIN, Alexander (RU), ALSHINA, Elena (RU), CHEN, Jianle (CN), HAN, Woo-

Jin (KR), SHLYAKHOV, Nikolay (RU), HONG, Yoon-Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp bù chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bù chuyển động để nội suy ảnh bằng cách xác định 
hệ số lọc nội suy. Trong đó, phương pháp nội suy ảnh đề xuất đến việc làm mịn để tạo 
ra trị số điểm ảnh của ít nhất một đơn vị điểm ảnh phụ, phương pháp bao gồm bước lựa 
chọn một bộ lọc nội suy trong số các bộ lọc nội suy để tạo ra (các) trị số điểm ảnh của ít 
nhất một đơn vị điểm ảnh phụ có vị trí nằm giữa các đơn vị điểm ảnh nguyên, việc lựa 
chọn này được thực hiện theo một cách khác dựa trên cơ sở vị trí nội suy và việc làm 
mịn của (các) đơn vị điểm ảnh phụ, và nội suy các trị số điểm ảnh của các điểm ảnh đơn 
vị điểm ảnh nguyên bằng cách sử dụng bộ lọc nội suy được chọn. 
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(11) 43899 
(21) 1-2015-02361 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(62) 1-2013-01357   
(22) 30.09.2011 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2011/007220   30.09.2011 (87) WO2012/044105 05.04.2012 
(30) 61/388,264        30.09.2010   US 

61/426,479        22.12.2010   US 
61/431,909        12.01.2011   US 
61/450,775        09.03.2011   US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHIN, Alexander (RU), ALSHINA, Elena (RU), CHEN, Jianle (CN), HAN, Woo-

Jin (KR), SHLYAKHOV, Nikolay (RU), HONG, Yoon-Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bù chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bù chuyển động để nội suy ảnh bằng cách xác định hệ số 
lọc nội suy. Trong đó, phương pháp nội suy ảnh đề xuất đến việc làm mịn để tạo ra trị số 
điểm ảnh của ít nhất một đơn vị điểm ảnh phụ, phương pháp bao gồm bước lựa chọn 
một bộ lọc nội suy trong số các bộ lọc nội suy để tạo ra (các) trị số điểm ảnh của ít nhất 
một đơn vị điểm ảnh phụ có vị trí nằm giữa các đơn vị điểm ảnh nguyên, việc lựa chọn 
này được thực hiện theo một cách khác dựa trên cơ sở vị trí nội suy và việc làm mịn của 
(các) đơn vị điểm ảnh phụ, và nội suy các trị số điểm ảnh của các điểm ảnh đơn vị điểm 
ảnh nguyên bằng cách sử dụng bộ lọc nội suy được chọn. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHIN, Alexander (RU), ALSHINA, Elena (RU), CHEN, Jianle (CN), HAN, Woo-

Jin (KR), SHLYAKHOV, Nikolay (RU), HONG, Yoon-Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp bù chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bù chuyển động để nội suy ảnh bằng cách xác định 
hệ số lọc nội suy. Trong đó, phương pháp nội suy ảnh đề xuất đến việc làm mịn để tạo 
ra trị số điểm ảnh của ít nhất một đơn vị điểm ảnh phụ, phương pháp bao gồm bước lựa 
chọn một bộ lọc nội suy trong số các bộ lọc nội suy để tạo ra (các) trị số điểm ảnh của ít 
nhất một đơn vị điểm ảnh phụ có vị trí nằm giữa các đơn vị điểm ảnh nguyên, việc lựa 
chọn này được thực hiện theo một cách khác dựa trên cơ sở vị trí nội suy và việc làm 
mịn của (các) đơn vị điểm ảnh phụ, và nội suy các trị số điểm ảnh của các điểm ảnh đơn 
vị điểm ảnh nguyên bằng cách sử dụng bộ lọc nội suy được chọn. 
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(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
(72) ZITTURI, Roland (IT), VOLGGER, Dietmar (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy cuốn thuốc lá dùng cho thuốc lá điếu có khả năng tự 

tắt cháy và quy trình sản xuất giấy này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy cuốn thuốc lá dùng cho thuốc lá điếu có khả năng tự tắt cháy. 

Giấy cuốn thuốc lá này có các dải mà trên đó được phủ chất làm giảm khả năng khuếch 
tán, trong đó các dải này bao gồm hai dải ở vùng ngoài (18a, 18b) và một dải ở vùng 
giữa (20) nằm giữa hai dải ở vùng ngoài. Chất nêu trên được phủ gần như trên toàn bộ 
bề mặt của vùng ngoài (18a, 18b) của dải (10). Ngoài ra, ít nhất 70%, tốt hơn là ít nhất 
75% và/hoặc tối đa 95%, tốt hơn là tối đa 90% bề mặt của vùng giữa (20) được phủ chất 
nêu trên. Bề mặt (22) mà chất nêu trên được phủ trên đó được ghép nối theo đường 
thẳng. Bề mặt của vùng giữa (20) mà chất nêu trên được phủ trên đó cũng được ghép nối 
theo đường thẳng. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất giấy cuốn thuốc lá nêu 
trên. 
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(75) Trịnh Thị Hà  (VN) 

Thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
(54) Chế phẩm vệ sinh phụ nữ và quy trình sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm vệ sinh phụ nữ bao gồm các bước: a) 
chuẩn bị nguyên liệu từ lá trầu không; b) chưng cất nguyên liệu; và c) thu hồi chế phẩm. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm vệ sinh phụ nữ chứa tinh dầu trầu không 
thu được từ quy trình này. 
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(71) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Võ Thanh Tùng (VN) 
(54) Chế phẩm thảo mộc dạng bột có tác dụng thanh nhiệt và quy 

trình sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thảo mộc dạng bột có tác dụng thanh nhiệt được tạo ra 

bằng cách trộn hỗn hợp các chiết phẩm ở dạng bột khô thu được từ rễ cây cỏ tranh, mía 
lau, râu ngô, hoa cúc trắng, atiso và các tá chất theo tỷ lệ % khối lượng thích hợp, để tạo 
ra chế phẩm có tác dụng thanh nhiệt. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản 
xuất chế phẩm này. 
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(72) SATO Toshihiro (JP), BABA Takayuki (JP), YAGI Shigeyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lớp kim loại có lớp nhựa, tấm nhiều lớp, đế mạch và thiết bị 

bán dẫn 
  (57)     Lớp kim loại có lớp nhựa (1) dùng cho đế mạch gồm lớp nhựa (11), và lớp kim loại (12) 

được bố trí trên lớp nhựa (11). Lớp nhựa (11) có các tính chất nhiệt rắn. Các môđun đàn 
hồi lưu trữ E'RT của lớp nhựa (11) lớn hơn hoặc bằng 0,1 GPa và nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 

GPa ở 25°C sau khi lớp nhựa (11) được lưu hóa nhiệt ở 190°C trong 2 giờ. Ngoài ra, các 
môđun đàn hồi lưu trữ E'HT của lớp nhựa (11) lớn hơn hoặc bằng 10 MPa và nhỏ hơn 

hoặc bằng 0,7 GPa ở 175°C sau khi lớp nhựa (11) được lưu hóa nhiệt ở 190°C trong 2 
giờ. 
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(72) SMITH, David, G. (US), FORSTROM, Stuart, C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chế tạo khoang kín chứa đầy lưu chất tăng áp và 

máy hàn cao tần để chế tạo khoang kín chứa đầy lưu chất 
tăng áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo khoang kín chứa đầy lưu chất tăng áp bao 
gồm các bước: đặt một cặp tấm polyme tại vị trí đối diện nhau, ép các phần mối hàn 
theo chu vi đối diện nhau của các tấm tựa vào nhau để tạo thành mối hàn kín khí dọc 
theo vùng chu vi của khoảng trống bên trong, cấp dòng không khí nén vào giữa các tấm 
đối diện để tạo ra trong khoảng trống bên trong, và trong khi duy trì áp lực lưu chất 
mong muốn, hàn các phần mối hàn theo chu vi của các tấm lại với nhau. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến máy hàn cao tần để chế tạo khoang kín chứa đầy lưu chất tăng áp. 
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(21) 1-2015-02383 (51) 7 A61Q  11/00 
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KOHLI, Rajnish (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và kit làm trắng răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm trắng răng, bao gồm việc đưa vào răng một lượng 
hữu hiệu chế phẩm chăm sóc răng miệng thứ nhất chứa chất tẩy trắng và cho chế phẩm 
này nằm trên răng trong thời gian ít nhất 30 giây, và chải răng bằng chế phẩm chăm sóc 
răng miệng thứ hai. Sáng chế cũng đề cập đến kit chứa chế phẩm chăm sóc răng miệng 
thứ nhất chứa chất tẩy trắng, trong đó chế phẩm này thích hợp để nằm trên răng trong 
thời gian ít nhất 30 giây; chế phẩm chăm sóc răng miệng thứ hai; và hướng dẫn sử dụng. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
372 

(11) 43907 
(21) 1-2015-02390 (51) 7 B23K  9/173,  35/30,  9/16 

(22) 03.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/082899     03.12.2013 (87) WO2014/088111 A1 12.06.2014 
(30) 2012-265518     04.12.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
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(JP), YASUDA, Koichi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mối hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ rãnh hẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối hàn thu được bằng phương pháp hàn hồ quang nhiều lớp trong 
môi trường khí bảo vệ rãnh hẹp của vật liệu thép dày có chiều dày tấm 22mm hoặc lớn 
hơn, thiết lập chiều sâu ngấu chảy tại phần đáy của vật liệu thép dày là 1,5mm hoặc lớn 
hơn và tổng lượng khí oxy (O) và lưu huỳnh (S) chứa trong kim loại hàn nằm trong 
khoảng từ 400 phần triệu trọng lượng hoặc nhiều hơn đến 1000 phần triệu trọng lượng 
hoặc ít hơn tạo ra mối hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ rãnh hẹp của vật liệu 
thép dày mà, ngay cả khi sử dụng sự tạo rãnh chi phí thấp bằng cách cắt bằng khí, cắt 
bằng plasma hoặc tương tự, các khuyết tật như vết nứt nhiệt độ cao và thiếu chảy có thể 
được ngăn một cách hiệu quả mà không cần xử lý hoặc các bước tương tự đối với bề mặt 
rãnh, và còn có lượng hàn đắp nhỏ. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng ổn định chứa ion kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa: a) một hoặc nhiều hợp chất 
pyrophosphat, trong đó tổng nồng độ các hợp chất pyrophosphat trong chế phẩm nằm 
trong khoảng từ 0,5% đến 1,5% khối lượng của chế phẩm chăm sóc răng miệng; b) một 
hoặc nhiều gôm làm đặc, trong đó tổng nồng độ gôm làm đặc trong chế phẩm nằm trong 
khoảng từ 1,25% đến 1,6% khối lượng của chế phẩm chăm sóc răng miệng; và c) hợp 
chất ion kim loại. 
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(72) REGE Aarti (IN), SURIANO David F. (US), SULLIVAN Richard (US), STRANICK 

Michael A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa hợp chất chứa ion kẽm, hợp 
chất chứa ion florua, và axit amin có tính bazơ và phương pháp điều chế chúng. Chế 
phẩm chăm sóc răng miệng theo sáng chế dùng để làm tăng mức độ phân phối florua và 
để xử lý hoặc làm giảm hiện tượng mòn men răng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm hỗn dịch đậm đặc chứa nước diệt giun tròn và 

phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm hỗn dịch đậm đặc chứa nước diệt giun tròn chứa các 

hợp chất 3,5-đã thế hai lần-1,2,4-oxadiazol có hoạt tính sinh học hoặc muối dược dụng 
của chúng mà hữu ích, ví dụ, trong việc kiểm soát giun tròn. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp điều chế chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép và bộ phận hấp thụ chịu va đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép dùng cho bộ phận hấp thụ chịu va đập có khả năng 
hấp thụ năng lượng va đập cao và sự xuất hiện vết nứt chịu tải trọng va đập được ngăn 
chặn, vật liệu thép có thành phần hóa học, tính theo % khối lượng: C: 0,05-0,18, Mn: 1-

3, Si+Al:  0,5 và < 2,5, và N: 0,001-0,015, và trong một số trường hợp, Cr: 0,5, Mo: 
0,2, Ti: 0,05, Nb: 0,05, V: 0,2 và B: 0,002, lượng còn lại là Fe và các tạp chất; và kết cấu 
thép chứa, tính theo % diện tích, bainit tạo thành cấu trúc dạng dải có khoảng cách trung 

bình lớn nhất là 1 m  70, và mactensit: 5-30, và thỏa mãn các công thức (1): 1,2  

HM0/HB0  1,6, và (2): 0,9  {(HM10/HM0)/(HB10/HB0)  1,3, trong đó HM0 và HM10 là độ 
cứng nano trung bình ở trạng thái ban đầu và sau khi biến dạng kéo 10% mactensit, và 
HB0 và HB10 lần lượt là độ cứng nano trung bình của bainit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến bộ phận hấp thụ chịu va đập làm từ vật liệu thép này. 
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(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Hỗn hợp có thể polyme hóa chứa chức epoxit và thioepoxit và 

phương pháp sản xuất sản phẩm quang học từ chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp có thể polyme hoá chứa chức epoxit chứa sản phẩm phản ứng 

được tạo ra từ hỗn hợp các chất phản ứng bao gồm: 
(a) monome chứa ít nhất một monome có chức este không bão hoà kiểu etylen; và 
(b) hợp chất có hai hoặc nhiều nhóm thiol. 
Các chất phản ứng (a) và (b) được cho tham gia phản ứng theo phản ứng cộng Michael 
với sự có mặt của bazơ để tạo ra sản phẩm phản ứng chứa chức epoxit. Sáng chế còn đề 
xuất hỗn hợp có thể polyme hoá chứa chức thiopeoxit chứa sản phẩm phản ứng của hỗn 
hợp có thể polyme hoá chứa chức epoxit trên đây và thioure, và phương pháp sản xuất 
sản phẩm quang học. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp phân tách khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tách khí. Phương pháp này đề xuất việc tạo ra 
các tinh thể zeolit dùng cho sự phân tách pha khí với các đặc điểm vận chuyển ổn định 
theo thời gian. Các vật liệu zeolit và/hoặc các phương pháp tổng hợp hoặc xử lý tương 
ứng như được mô tả tạo ra sự ổn định được cải thiện trong các bước thực hiện xử lý ban 
đầu cho một số loại phương pháp tách pha khí. Các phương pháp này cho phép tổng hợp 
zeolit dạng DDR có lượng tạp chất kim loại kiềm giảm. Các phương pháp tổng hợp để 
giảm lượng tạp chất nguyên tử hoặc cation kim loại kiềm phi kết cấu dường như có ảnh 
hưởng ít hoặc không có ảnh hưởng đối với cấu trúc và hình thái tinh thể DDR. 
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(54) Hệ thống và bộ kích loa để thể hiện âm thanh, loa để truyền 

các sóng âm thanh và mạch để thể hiện nội dung âm tần thích 
ứng bằng cách sử dụng các tín hiệu được phản xạ 

  (57)     Sáng chế liên quan đến hệ thống các loa và các mạch điện tử có khả năng phản xạ âm 
thanh ra khỏi trần nhà đến vị trí được nghe có khoảng cách nhất định tính từ loa. Âm 
thanh sau khi được phản xạ sẽ tạo ra các tín hiệu âm có độ cao khác nhau để tái tạo các 
đối tượng âm thanh có các thành phần âm thanh từ phía trên người nghe. Loa bao gồm 
các bộ kích thích hướng lên để phản xạ âm thanh ra khỏi bề mặt trần nhà phía trên và 
như vậy sẽ tạo ra một loa trên cao ảo. Bộ lọc trên cao ảo dựa trên mô hình thính giác 
theo hướng được áp dụng cho tín hiệu của bộ kích thích hướng lên để cải thiện sự nhận 
thức về độ cao đối với các tín hiệu âm thanh được truyền bởi loa trên cao ảo nhằm tạo ra 
sự tái tạo tối ưu của âm thanh phản xạ từ phía trên. Bộ lọc trên cao ảo có thể được kết 
hợp dưới dạng là một phần của mạch xuyên chéo tách dải đầy đủ và chuyển âm thanh có 
tần số cao đến bộ kích thích hướng lên trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến loa để 
truyền các sóng âm thanh cần được phản xạ ra khỏi bề mặt trên của môi trường nghe và 
hệ thống để thể hiện âm thanh bằng cách sử dụng các yếu tố âm thanh đã được phản xạ, 
và bộ kích loa thể hiện âm thanh để phản xạ ra khỏi bề mặt trên của môi trường nghe. 
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(54) Tấm thép mạ không gỉ có khả năng chống ăn mòn nước biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ không gỉ có khả năng chống ăn mòn nước biển tốt và 
thoả mãn đồng thời khả năng chống ăn mòn và các đặc tính cơ học. Tấm thép mạ không 
gỉ này bao gồm kim loại mạ có các thành phần (theo % khối lượng) sau: C: không lớn 
hơn 0,030%; Si: 0,02-1,50%; Mn: 0,02-2,0%; P: không lớn hơn 0,040%; S: không lớn 
hơn 0,030%; Ni: 22,0-25,0%; Cr: 22,0-26,0%; Mo: 3,5-5,0%; N: 0,10-0,25%; lượng còn 
lại là Fe và các tạp chất không tránh được. Kim loại mạ thoả mãn biểu thức (1) dưới 

đây, Cr có mặt ở dạng kết tủa trong thép  0,3% khối lượng, và Mo  0,2% khối lượng; 

Cr + 3,3Mo + 15N  40 (1). 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh đau đầu và phương pháp bào chế 

dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để điều trị bệnh đau đầu, được bào chế từ các 

dược liệu Trung Quốc bao gồm rễ cây bạch chỉ Trung Quốc, cây xuyên khung, cây bạch 
thược, rễ cây địa hoàng, cây móng mèo, cây thàn mát, cây hạ khô thảo, hạt thảo quyết 
minh, vỏ ốc xà cừ, cây diên hồ sách, chi tế tân, và các chất phụ gia với lượng phù hợp. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra bằng X quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra bằng X quang, thiết bị này có thể thu được kết quả 
chính xác về việc kiểm tra số lượng đơn vị của nhiều đối tượng được đặt kề nhau có sử 
dụng bộ phận ngăn cách trong vật liệu bao gói. Thiết bị kiểm tra bằng X quang (10) 
được bố trí bộ phận phát xạ tia X (13), bộ phận phát hiện tia X (14), và bộ phận điều 
khiển kiểm tra (20). Sản phẩm mục tiêu (P) bao gồm vật liệu bao gói (m1) và nhiều đối 
tượng (G). Nhiều đối tượng được đặt kề nhau có sử dụng bộ phận ngăn cách (m2) trong 
vật liệu bao gói. Bộ phận phát xạ tia X chiếu chùm tia X vào các sản phẩm mục tiêu. Bộ 
phận phát hiện tia X sẽ phát hiện chùm tia X được truyền xuyên qua sản phẩm mục tiêu. 
Bộ phận điều khiển kiểm tra sẽ kiểm tra số lượng của nhiều đối tượng dựa vào chùm tia 
X được truyền đó. Ngoài ra, bộ phận điều khiển kiểm tra bao gồm bộ phận tạo ảnh X 
quang (22a), bộ phận tạo hình chữ nhật (22c), bộ phận tạo khu vực (22d), và bộ phận 
thực hiện kiểm tra số lượng đơn vị (22e). Bộ phận tạo ảnh X quang này sẽ tạo ra ảnh X 
quang dựa vào chùm tia X được truyền. Bộ phận tạo hình chữ nhật sẽ tạo ra hình chữ 
nhật bao quanh nhiều đối tượng dựa vào ảnh X quang. Bộ phận tạo khu vực phân chia 
phần bên trong hình chữ nhật dựa vào thông tin định trước và tạo ra khu vực đường phân 
chia (da) và nhiều khu vực nhỏ (sa) ở phần bên trong hình chữ nhật. Bộ phận thực hiện 
kiểm tra số lượng đơn vị sẽ xác định từng đối tượng nằm trong trong ảnh X quang bằng 
cách hợp nhất khu vực đường phân chia vào ảnh X quang và thực hiện việc kiểm ưa số 
lượng đơn vị của nhiều đối tượng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Gel giảm đau khu trú trong miệng và phương pháp sản xuất 

gel này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gel giảm đau khu trú trong miệng chứa hỗn hợp dầu giảm đau gồm 

(a) dầu đinh hương và/hoặc eugenol, (b) chất làm mát răng, và (c) camphor; và nền gel 
thích hợp để dùng trong miệng, trong đó nền gel này cho phép giải phóng có kiểm soát 
hỗn hợp dầu giảm đau sau khi đưa vào răng; cũng như phương pháp sản xuất gel này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo ra âm thanh và phương pháp tạo ra âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra âm thanh. Thiết bị tạo ra âm thanh 
bao gồm: bộ tạo ra đối tượng để tạo ra tín hiệu âm thanh của đối tượng bằng cách sử 
dụng thông tin hình học có liên quan đến tín hiệu âm thanh của đối tượng; bộ tạo kênh 
để chuyển đổi tín hiệu âm thanh của kênh thứ nhất thành tín hiệu âm thanh của kênh thứ 
hai; và bộ trộn để trộn tín hiệu âm thanh của đối tượng được tạo ra với tín hiệu âm thanh 
của kênh thứ hai. 
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(72) KIJI, Koichiro (JP), KUSE, Kazuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị gia công phần khoảng trống cho dải khóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia công phần khoảng trống cho dải khóa, có khả năng tạo 
hình các sợi lõi được bố trí trên bề mặt trước và sau của băng khóa và đúc ép các sợi lõi 
được bố trí trên các bề mặt trước và sau của băng khóa thành đường thẳng. Cặp kẹp bên 
(70) ép bề mặt cạnh bên ngoài của ít nhất một trong các sợi lõi (R) trên các bề mặt trước 
và sau trong phần khoảng trống (S) của dải khóa (C) về phía móc hãm (40), đầu nhọn 
siêu âm (80) mà được bố trí trên cặp kẹp bên (70), và đe (90) mà được bố trí dưới cặp 
kẹp bên (70) được đề xuất. Đầu nhọn siêu âm (80) có bề mặt tạo áp lực (81) để tạo ra áp 
lực lên các sợi lõi (R) trên các bề mặt trước và sau. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị gia công phần khoảng trống cho dải khóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị gia công phần khoảng trống cho dải khóa, có khả năng đúc ép 
phần đầu cắt chi tiết và đúc ép sợi lõi thành hình đường thẳng tại cùng thời điểm. Thiết 
bị này bao gồm: cặp kẹp bên (70), ép bề mặt cạnh bên ngoài của cặp các sợi lõi (R) 
trong phần khoảng trống (S) của dải khóa (C) tì vào móc hãm (40); đầu nhọn siêu âm 
(80), được cung cấp trên cặp kẹp bên (70); và đe (90), được cung cấp dưới cặp kẹp bên 
(70), trong đó đầu nhọn siêu âm (80) có bề mặt tạo áp lực (81) lần lượt tạo áp lực lên 
các phần đầu cắt chi tiết (Et) của cặp dãy chi tiết khóa (EL) ở đầu trên cùng và dưới 
cùng của phần khoảng trống (S) và cặp các sợi lõi (R). 
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(US), TOMETSKO, Mark Edward (US), WANG, Zhulun (US), SUDOM, Athena (CA) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể liên kết với kháng nguyên làm trưởng thành tế 

bào B (BCMA), dược phẩm và phương pháp tạo ra kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất protein liên kết với kháng nguyên BCMA (kháng nguyên làm trưởng 

thành tế bào B), như kháng thể, trình tự polynueleotit mã hóa protein liên kết với kháng 
nguyên này, và chế phẩm và phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh. Sáng chế còn đề 
xuất thể tiếp hợp kháng thể-dược chất BCMA và việc sử dụng chúng.  
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Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany (DE) 

(72) FUCHS, Guillaume (FR), LOMBARD, Anthony (FR), RAVELLI, Emmanuel (FR), 
DOEHLA, Stefan (DE), LECOMTE, JÐrÐmie (FR), DIETZ, Martin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã, bộ mã hóa, hệ thống và các phương pháp để xử lý 

dòng bit âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ giải mã, bộ mã hóa, hệ thống và các phương pháp xử lý dòng bit âm 

thanh. Bộ giải mã âm thanh được tạo cấu hình để xử lý dòng bit âm thanh (BS) được mã 
hóa, trong đó bộ giải mã (1) bao gồm: bộ giải mã dòng bit (2); thiết bị ước lượng nhiễu 
âm (3); thiết bị tạo nhiễu âm nền tổng hợp (4); và bộ tổ hợp (5). Bộ mã hóa được tạo cấu 
hình để tạo ra dòng bit âm thanh (BS), trong đó bộ mã hóa (18) bao gồm: bộ mã hóa 
dòng bit (20); bộ phân tích tín hiệu (30); thiết bị giảm nhiễu âm (27, 28); và thiết bị 
chuyển mạch (35). Hệ thống xử lý dòng bit âm thanh bao gồm bộ giải mã (1) và bộ mã 
hóa (18). Sáng chế cũng đề xuất phương pháp giải mã dòng bit âm thanh (BS) và phương 
pháp mã hóa tín hiệu âm thanh để xử lý dòng bit âm thanh. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp thực hiện thao tác trong thiết 

bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp thực hiện thao tác trong thiết bị 

này. Phương pháp này bao gồm các bước hiển thị hình ảnh chuẩn của nội dung, nhận 
biết thông tin nhập vào, xác định sơ đồ phát lại cho nội dung tương ứng với thông tin 
nhập vào, và phát lại nội dung này dựa trên sơ đồ phát lại tương ứng với thông tin nhập 
vào. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa oligosacarit trong sữa mẹ có tác 

dụng bảo vệ thần kinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ thần kinh cho cá thể có 

nhu cầu, trong đó chế phẩm dinh dưỡng này chứa ít nhất một oligosacarit trong sữa mẹ 
được chọn từ lacto-N-neotetraoza và 2'-fucosyllactoza.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa candesartan xilexetil và amlodipin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa candesartan xilexetil và amlodipin hoặc 
muối dược dụng của nó, quy trình bào chế dược phẩm này và dược phẩm dạng liều đơn 
vị chứa dược phẩm này. Dược phẩm nêu trên chứa hạt chứa candesartan xilexetil, 
polvetylen glycol và các tá dược khác, trong đó tỷ lệ trọng lượng của candesartan 
xilexetil so với polyetylen glycol nằm trong khoảng từ 5:1 đến 2:1, và pha ngoại hạt của 
bột hỗn hợp chứa amlodipin hoặc muối dược dụng của nó và các tá dược. Dược phẩm 
nêu trên được bào chế bằng cách trộn hạt được tạo ra bằng cách tạo hạt ướt và pha ngoại 
hạt. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Viên nén dùng cho động vật và phương pháp bào chế viên nén 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén dùng cho động vật, viên nén này có tính chấp nhận gia 

tăng và tính ổn định bảo quản tốt. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế viên 
nén này. 
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(72) Đặng Thị Cẩm Hà (VN), Trần Thị Thu Hiền (VN), Đào Thị Ngọc ánh  (VN) 
(54) Chủng nấm bất toàn Myrothecium sp. FMBV1 thuần khiết về 

mặt sinh học có khả năng sinh tổng hợp laccaza cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm bất toàn Myrothecium sp. FMBV1 thuần khiết về mặt 

sinh học có khả năng sinh tổng hợp enzym lacaza cao nhất 237.487 U/l ở môi trường 
đơn giản, trong đó chủng nấm này có trình tự vùng ITS1-5,8S-ITS2 với kích thước 
521nu và trình tự gen mã hóa 18S rARN với kích thước 501nu được đăng ký trên 
GenBank với mã số lần lượt là KT022226 và KT022227, tên phân loại là Myrothecium 

sp. FMBV1. 
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(54) Chủng nấm Polyporus sp. FBD154 thuần khiết về mặt sinh học 
có khả năng sinh tổng hợp enzym lacaza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm Polyporus sp. FBD154 thuần khiết về mặt sinh học có 
khả năng sinh tổng hợp enzym lacaza. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến việc nuôi cấy 
chủng nấm này để thu enzym lacaza và sử dụng enzym này trong loại màu một số thuốc 
nhuộm hoạt tính tinh khiết thuộc nhóm azo và anthraquinon cũng như màu thương mại.  
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(72) Trịnh Thị Huệ (VN) 
(54) Hộp đèn kéo quân đa chức năng đựng được bánh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đèn kéo quân đa chức năng, có thể đựng được bánh, khác biệt 
ở chỗ, đèn kéo quân này được làm từ giấy bìa cứng với định lượng giấy 800g/m2 trở lên 
có chứa khay đựng bánh bên trong hộp đèn, khay đựng bánh này được bố trí ở bên trong 
cụm lồng quay và có thể đựng được bánh, ví dụ đựng bánh trung thu. 
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(72) PIVA Andrea (IT), TEDESCHI Maurizio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm phụ gia thực phẩm chứa chất tạo hương vị và axit 

hữu cơ, và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia thực phẩm chứa một lượng hỗn hợp các gia vị 

hoặc các chất tạo hương vị và các axit hữu cơ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc 
dùng chế phẩm này làm chất bảo quản thực phẩm dùng cho động vật và chất phụ gia tốt 
hơn là làm thực phẩm dùng cho các động vật dạ dày có một ngăn. 
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(72) OTHMAN, Noor Hidayu Binti (MY), ABDUL LATIP, Razam (MY), YUSOFF, Mohd. 

Suria Affandi (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mỡ trừu dùng để làm bánh và phương pháp sản xuất mỡ trừu 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mỡ trừu dùng để làm bánh. Mỡ trừu dùng để làm bánh này được 

điều chế từ diaxylglyxerol của dầu cọ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất mỡ trừu này. Theo khía cạnh thứ nhất của sáng chế, mỡ trừu dùng để làm bánh 
chứa stearin diaxylglyxerol của dầu cọ và phân đoạn trung bình của dầu cọ có chỉ số iot 
là 32 đến 48. Theo khía cạnh thứ hai của sáng chế, mỡ trừu dùng để làm bánh chứa olein 
diaxylglyxerol của dầu cọ có chỉ số iot là 56 đến 64 và stearin của dầu cọ. Mỡ trừu dùng 
để làm bánh theo sáng chế không yêu cầu thêm vào chất nhũ tương hóa bất kỳ. 
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(72) MANN, Richard K. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa penoxsulam và mefenacet, và phương 

pháp phòng trừ thực vật không mong muốn ở ruộng lúa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) penoxsulam hoặc muối nông dụng của 

nó và (b) mefenacet hoặc muối nông dụng của nó với lượng hữu hiệu diệt cỏ có tác dụng 
hiệp đồng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
ở ruộng lúa bao gồm bước đưa (a) penoxsulam hoặc muối nông dụng của nó và (b) 
mefenacet hoặc muối nông dụng của nó, trong đó mỗi thành phần (a) và (b) được dùng 
với lượng đủ để tạo ra tác dụng diệt cỏ hiệp đồng, vào thực vật hoặc vùng lân cận thực 
vật hoặc vào đất hoặc nước để ngăn ngừa sự xuất hiện hoặc sự sinh trưởng của thực vật.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và phương pháp làm trắng 

răng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa (i) chất làm trắng peroxit 

chứa phức chất làm trắng polyvinylpyrolidon liên kết ngang được tạo phức với hydro 
peroxit, và (ii) axit natri pyrophosphat (Na2H2P2O7) với lượng nằm trong khoảng từ 
0,05% đến 5% khối lượng, và (iii) nước với lượng nhỏ hơn 3% khối lượng của chế phẩm 
này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm trắng răng bằng cách sử dụng 
chế phẩm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và phương pháp làm trắng 

răng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa (i) phức chất làm trắng chứa 

polyvinylpyrolidon liên kết ngang được tạo phức với hydro peroxit, và (ii) chất ổn định 
hydro peroxit chứa đất sét chứa lithi magie silicat hoặc natri magie silicat, hoặc hỗn hợp 
của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm trắng răng bằng cách sử 
dụng chế phẩm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và phương pháp làm trắng 

răng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa (i) phức chất làm trắng chứa 

polyvinylpyrolidon liên kết ngang được tạo phức với hydro peroxit, và (ii) chất làm đặc 
chứa polyvinylpyrolidon liên kết ngang, chế phẩm này còn chứa (iii) chất cải biến tính 
lưu biến không điện ly được chọn từ ít nhất một trong số chất hoạt động bề mặt 
polysorbat và este alkylen glycol của axit béo có 6 đến 12 nguyên tử cacbon, hoặc hỗn 
hợp của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm trắng răng bằng 
cách sử dụng chế phẩm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và phương pháp làm trắng 

răng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa (i) chất làm trắng peroxit, và 

(ii) chất mài mòn dạng hạt, trong đó hạt mài mòn này được bao trước bằng lớp bao được 
tạo nên bởi vật liệu tạo lớp bao được chọn từ ít nhất một axit béo có 12 đến 30 nguyên 
tử cacbon về cơ bản bão hoà, ít nhất một axit béo có 12 đến 30 nguyên tử cacbon bão 
hoà đơn, và ít nhất một polyme silicon, hoặc hỗn hợp bất kỳ của hai hoặc nhiều hợp chất 
trong số các hợp chất này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm trắng 
răng bằng cách sử dụng chế phẩm này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống thiết bị phun oxy từ vòi phun của lò cao và phương 

pháp vận hành lò cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị phun oxy và than bột vào lò cao từ vòi phun của lò 

cao thông qua các ống phun mà ngăn chặn được sự xâm nhập của khí trong lò cao vào 
ống dẫn oxy nối với ống phun và ngăn chặn được oxy xâm nhập vào ống dẫn nitơ. Hệ 
thống thiết bị phun oxy (100) bao gồm ống phun (4), ống dẫn oxy (7) được tạo ra có van 
khoá oxy (22), van điều khiển lưu lượng (21), ống dẫn nitơ (8) được tạo ra có van khoá 
nitơ (28) và thiết bị điều khiển (30) để thực hiện việc điều khiển mở/đóng van khoá oxy 

(22) và van khoá nitơ (28). ống dẫn nitơ (8) được nối với ống dẫn oxy (7) ở vị trí dòng 
vào từ van điều khiển lưu lượng (21) theo dòng cấp oxy. Van khoá oxy (22) được bố trí 
trong ống dẫn oxy (7) ở vị trí dòng vào, dọc theo dòng cấp oxy, từ vị trí mà ống dẫn nitơ 
(8) được nối với ống dẫn oxy (7). Thiết bị điều khiển (30) đóng van khoá nitơ (8) khi 
van khoá oxy (22) mở và mở van khoá nitơ (28) khi van khoá oxy (22) bị đóng. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp vận hành lò cao bằng cách sử dụng hệ thống 
thiết bị phun oxy này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thực phẩm từ pho mát và phương pháp sản xuất thực phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thực phẩm từ pho mát có độ mềm dẻo được ưa thích không chỉ ở trạng 
thái được gia nhiệt mà còn ở nhiệt độ thấp, và phương pháp sản xuất thực phẩm từ pho 
mát này. Thực phẩm từ pho mát chứa 2,0 đến 10,0% trọng lượng tinh bột sắn đã qua xử 
lý và 16 đến 24% trọng lượng pho mát dạng nguyên liệu thô và có độ pH bằng hoặc lớn 
hơn 4,0, hàm lượng nước nằm trong khoảng từ 53 đến 63%, và tỷ lệ chất béo trong 
sữa/protein trong sữa bằng hoặc nhỏ hơn 2,0. Thực phẩm từ pho mát thể hiện độ mềm 
dẻo và mùi vị có thể sánh được với độ mềm dẻo và mùi vị của pho mát chế biến trong 
khoảng nhiệt độ rộng, và độ mềm dẻo tuyệt vời ngay cả sau khi gia nhiệt hoặc làm lạnh. 
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(54) Phương pháp hiệu chỉnh dịch vị thời gian trong hệ thống định 

hướng song công phân chia theo thời gian (TDD) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dùng trong bộ thu phát song công phân chia theo thời 

gian (TDD) được ghép nối với đường dây thuê bao, phương pháp bao gồm bước thu tín 
hiệu đa tần rời rạc (DMT) từ bộ thu phát thứ hai sau khoảng thời gian không hoạt động 
trên đường dây thuê bao, trong đó tín hiệu DMT bao gồm nhiều âm hưởng hướng dẫn, 
và xác định dịch vị thời gian giữa bộ thu phát và bộ thu phát thứ hai dựa vào nhiều âm 
hưởng hướng dẫn. 
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(72) ITO, Takashi  (JP), KOJIMA, Kazuko (JP), SESAI, Takashi (JP), IRIE, Kentaro (JP), 
NISHIDE, Tatsunori  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất kaki-age và kaki-age được sản xuất 

bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kaki-age bao gồm các bước: bao thành phần 

bằng nguyên liệu làm vỏ sao cho tỉ lệ của nguyên liệu làm vỏ tính theo hàm lượng chất 
rắn nằm trong khoảng từ 30 đến 50 phần khối lượng cho 100 phần khối lượng thành 
phần này; và xử lý gia nhiệt gồm chiên ngập thành phần được bao bằng nguyên liệu làm 
vỏ sao cho hàm lượng ẩm của sản phẩm cuối bằng hoặc nhỏ hơn 10% khối lượng. Tốt 

hơn là, nhiệt độ dầu chiên ngập nằm trong khoảng từ 135°C đến 155°C kể cả hai nhiệt 
độ này. Xử lý gia nhiệt có thể gồm xử lý sấy khô bằng không khí nóng, và trong trường 
hợp đó, tốt hơn là sấy khô các thành phần được chiên ngập (kaki-age) bằng không khí 

nóng ở nhiệt độ nằm trong khoảng cao hơn 120°C và bằng hoặc thấp hơn 160°C. Sáng 
chế cũng đề cập đến kaki-age được sản xuất bằng phương pháp này. 
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(72) TERAUCHI, Tomoko (JP), YAKABE, Atsushi  (JP), TATSUNO, Tetsuya  (JP), 

OKUMA, Akiko  (JP), KOIZUMI, Shoichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thực phẩm từ pho mát và phương pháp sản xuất thực phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thực phẩm từ pho mát có độ mềm dẻo tốt, độ chịu nhiệt cao thích hợp 
để sản xuất bánh kẹo hoặc bánh mỳ, và phương pháp sản xuất thực phẩm từ pho mát 
này. Thực phẩm từ pho mát này chứa 2,0 đến 10,0% trọng lượng tinh bột sắn đã qua xử 
lý và 15 đến 70% trọng lượng pho mát dạng nguyên liệu thô và có độ pH nằm trong 
khoảng từ 4,5 đến 6,5, hàm lượng nước bằng hoặc nhỏ hơn 55%, tỷ lệ chất béo trong 
sữa/protein trong sữa bằng hoặc lớn hơn 3,0. Thực phẩm từ pho mát này có độ mềm dẻo 
và mùi vị sánh được với độ mềm dẻo và mùi vị của pho mát chế biến trong khoảng nhiệt 
độ rộng, và độ mềm dẻo tuyệt vời ngay cả sau khi được gia nhiệt và làm lạnh. Thực 
phẩm từ pho mát này cũng có độ chịu nhiệt cao thích hợp để sản xuất bánh kẹo hoặc 
bánh mỳ. 
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Block 4 Kaki Bukit Ave 1, #05-07/08, Singapore 417939, Singapore 
(72) SIM Eng Tong (SG), CHUA Siok Lui (SG), PUAH Chum Mok  (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý khối hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý khối hữu cơ. Thiết bị này bao gồm buồng xử lý và 
phương tiện khuấy tạo ra trong buồng để khuấy khối hữu cơ. Phương tiện khuấy gồm có 
trục quay kéo dài qua buồng, các cần khuấy kéo dài từ trục và cánh khuấy nối với mỗi 
cần khuấy. Cánh khuấy được bố trí để tạo ra góc thứ nhất so với trục dọc của cần khuấy 
và góc thứ hai so với trục dọc của trục. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống tái tuần hoàn 
ammoniac sinh ra từ khối hữu cơ đã được xử lý bởi thiết bị này. 
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(71) DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 
85, Da-dong, Jung-gu, Seoul, 100-180, Republic of Korea 

(72) BAE, Jae Ryu (KR), CHOO, Gyo Sig (KR), KIM, Jin Kang (KR), KIM, Sung Soo 
(KR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hệ thống xử lý khí hóa lỏng dùng cho tàu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý khí hóa lỏng dùng cho tàu bao gồm thùng chứa mà 

chứa khí tự nhiên hóa lỏng, và động cơ sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng chứa trong thùng 
chứa dưới dạng nhiên liệu. Hệ thống xử lý khí hóa lỏng theo sáng chế bao gồm: thùng 
chứa khí hóa lỏng; động cơ sử dụng khí hóa lỏng chứa trong thùng chứa dưới dạng 
nhiên liệu; và ống cấp nhiên liệu mà có thể hóa hơi khí hóa lỏng và cấp khí tạo ra đến 
động cơ dưới dạng nhiên liệu. Động cơ tiếp nhận nguồn cấp khí đốt mà được giải nén ở 
áp suất thấp. 

  
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
410 

(11) 43945 
(21) 1-2015-02526 (51) 7 C22C  38/04 

(22) 26.03.2014 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/CN2014/074100    26.03.2014 (87) WO2014/154140 A1 02.10.2014 
(30) 201310105169.9         28.03.2013    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2015 
(71) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.  (CN) 

No.885, Fujin Road, Baoshan District, Shanghai 201900, P.R.China 
(72) LI, Hongbin (CN), YAO, Liandeng (CN), WANG, Xiaobo (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm chịu ăn mòn hợp kim và phương pháp sản xuất thép 

tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm chịu ăn mòn hợp kim thấp, có tính năng cao và phương 

pháp sản xuất thép tấm này. Thép tấm theo sáng chế chứa các thành phần hóa học sau 

(tính theo % trọng lượng): C: 0,21-0,32; Si: 0,1-0,5; Mn: 0,6-1,6; B: 0,0005-0,004; Cr  

1,5; Mo  0,8; Ni  1,5; Nb  0,08; V  0,08; Ti  0,06; Al: 0,01-0,08, Ca: 0,001-0,008, 

N  0,008, O  0,008, H  0,0004, P  0,015, S  0,01, sao cho 0,20%  

(Cr/5+Mn/6+50B)  0,55%; 0,02%  (Mo/3+Ni/5+2Nb)  0,45%; và 0,01%  (Al+Ti) 

 0,13%, lượng còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi. Thép tấm chịu ăn 
mòn theo sáng chế thu được có các thành phần nêu trên và bằng quy trình kiểm soát cơ 
nhiệt (TMCP), có độ bền cao, độ cứng cao, độ dai tốt, tính năng chịu ăn mòn rất tốt và 
có thể ứng dụng làm các bộ phận chịu ăn mòn trong các thiết bị cơ khí khác nhau. 
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(72) LI, Hongbin (CN), YAO, Liandeng (CN), MIAO, Yuchuan (CN), WU, Kougen (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm chịu ăn mòn và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm chịu ăn mòn có hàm lượng hợp kim thấp, có độ dai cao và 
phương pháp sản xuất thép tấm này. Thép tấm theo sáng chế chứa các thành phần hóa 
học sau (tính theo % trọng lượng): C: 0,08-0,2; Si: 0,1-0,6; Mn: 1-2; B: 0,0005-0,004; 

Cr  1,5; Mo  0,8; Ni  1,5; Nb  0,08; V  0,08; Ti  0,06; Al: 0,01-0,08; Ca: 0,001-

0,008; N  0,008; O  0,008; H  0,0004; P  0,015; S  0,01; và 0,2%  

(Cr/5+Mn/6+50B)  0,55%; 0,02%  (Mo/3+Ni/5+2Nb)  0,45%; 0,01%  (Al+Ti)  
0,13%; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh khỏi. Sáng chế làm giảm hàm 
lượng cacbon và các nguyên tố hợp kim, làm cho phát huy đầy đủ các đặc tính như gia 
công, gia cường, v.v.. Với các nguyên tố vi hợp kim như Nb, Ti, v.v., và bằng quy trình 
kiểm soát cơ nhiệt (TMCP), thép tấm chịu ăn mòn có độ bền cao, độ cứng cao, độ dai 
tốt, khả năng hàn tốt, tính chịu ăn mòn rất tốt và có thể áp dụng làm các phần ăn mòn 
trong các thiết bị cơ khí. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 
 

 
 
trong đó, mỗi ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối của nó. Hợp 
chất theo sáng chế có hoạt tính ức chế cholesterol 24-hydroxylaza (cholesterol 24-
hydroxylase, CH24H) rất tốt, hợp chất này là hữu ích để dùng làm thuốc để phòng và 
điều trị bệnh động kinh, bệnh thoái hoá thần kinh và bệnh tương tự. 
Sáng chế còn đề cập đến thuốc chứa hợp chất này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu dạng sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu dạng sợi bao gồm các bước: xử lý cơ 
học vật liệu lignoxenluloza và đưa vật liệu đã được xử lý bằng cơ học qua sàng có cỡ lỗ 
nhỏ hơn hoặc bằng 3,175mm để tạo ra vật liệu đã được sàng, trong đó vật liệu đã được 
sàng này có diện tích bề mặt BET ít nhất là 0,5m2/g. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cân bằng các thay đổi về lượng trong khi tăng 

đồng thời nhiệt độ của khí xuất được sử dụng trong quy trình 
khử và thiết bị để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để cân bằng các thay đổi về lượng trong khi 
tăng đồng thời nhiệt độ của khí xuất (2) được sử dụng trong quy trình khử (1), trong đó 
lượng riêng phần thứ nhất (3) của khí tuần hoàn (4) được làm lạnh trong ít nhất một bộ 
làm lạnh khí tuần hoàn (5) để tạo thành khí tuần hoàn lạnh (6) và trong đó chất khí tuần 
hoàn lạnh (6) được nạp vào khí xuất (2) theo cách điều chỉnh áp lực và/hoặc điều chỉnh 
lượng để cân bằng các thay đổi về lượng của khí xuất (2) và trong đó lượng riêng phần 
thứ hai của khí tuần hoàn (4) được nạp vào khí xuất (2) như khí tuần hoàn nóng (7) có 
nhiệt độ cao hơn khí tuần hoàn lạnh (6), sau đó hỗn hợp khí xuất (8) bao gồm khí tuần 
hoàn lạnh (6) và khí tuần hoàn nóng (7) được dẫn vào trong quy trình khử (1), và trong 
đó nhiệt độ của hỗn hợp khí xuất (8) là cao hơn nhiệt độ của khí xuất (2). Vì vậy, nhiệt 
độ của khí xuất (2) hoặc đúng hơn là hỗn hợp khí xuất (8) được chọn theo cách sao cho 
có nhiệt độ cao hơn điểm ngưng tụ hoặc nhiệt độ điểm ngưng tụ của hỗn hợp khí xuất. 
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LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất đồ uống và đồ uống thu được bằng quy 

trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất đồ uống bao gồm bước thêm proteaza đặc hiệu 

prolin và polyphenoloxidaza vào đồ uống, và bước chế biến đồ uống, và đồ uống có thể 
thu được bằng quy trình theo sáng chế. 
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(22) 30.09.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2013/008725   30.09.2013 (87) WO2014/092310 19.06.2014 
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10-2013-0021446        27.02.2013   KR 
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Dong-geun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có nhiều chế độ hoạt động và phương pháp điều 

khiển thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử có nhiều chế độ hoạt động và phương pháp điều 

khiển thiết bị này, cụ thể là, thiết bị điện tử này bao gồm nút vật lý được thao tác bằng 
một thao tác định trước, bộ cảm biến để đo độ sáng của môi trường xung quanh khi chế 
độ hoạt động của thiết bị điện tử là chế độ tiết kiệm điện năng hoặc chế độ tắt nguồn và 
nút vật lý được thao tác, và bộ điều khiển để thực hiện hoạt động tương ứng với thao tác 
định trước trên nút vật lý khi xác định được rằng giá trị độ sáng của môi trường xung 
quanh đo được bằng bộ cảm biến lớn hơn hoặc bằng giá trị độ sáng định trước. 
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1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) AKIYAMA, Shigeru (JP), ASANO, Tsuyoshi (JP), NAKAGAWA, Tatsuya (JP), 

TADA, Shigekazu (JP), MIYAMOTO, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra tay khóa kéo của máy lắp ráp tay khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra tay khóa kéo của máy lắp ráp tay khóa kéo có khả 
năng kiểm tra trong thời gian ngắn liệu tay khóa kéo có tai kéo có hình dạng hoặc trọng 
lượng khác nhau là sản phẩm đạt yêu cầu hay sản phẩm hỏng. 
Thiết bị kiểm tra tay khóa kéo theo sáng chế được tạo cấu hình để di chuyển tai kéo (2) 
của tay khóa kéo (6) được lắp ráp bởi máy lắp ráp tay khóa kéo đến tư thế không nạp và 
tư thế nạp hướng xuống, lưu hình ảnh của tay khóa kéo (6) với tai kéo (2) trong từng tư 
thế bằng cách sử dụng máy ghi hình (38), xử lý hình ảnh được lưu để phát hiện vị trí của 
chốt cần gạt (3) của tay khóa kéo (6), so sánh vị trí thực tế được phát hiện của chốt cần 
gạt (3) với vị trí của chốt cần gạt (3) định trước, và xác định rằng tay khóa kéo (6) là sản 
phẩm đạt yêu cầu khi hai vị trí là trùng khớp và tay khóa kéo (6) là sản phẩm hỏng khi 
hai vị trí là không trùng khớp. 
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(11) 43953 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, United States of America 
(72) DZIKOWSKI, Marcin (PL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa aminopyralid và clopyralid, và phương 

pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) aminopyralid, hoặc muối hoặc este nông 

dụng của nó, và (b) clopyralid, hoặc muối hoặc este nông dụng của nó, với lượng hữu 
hiệu diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ 
thực vật không mong muốn, bao gồm bước đưa (a) aminopyralid, hoặc muối hoặc este 
nông dụng của nó và (b) clopyralid, hoặc muối hoặc este nông dụng của nó, trong đó 
mỗi thành phần (a) và (b) được đưa vào với lượng đủ để tạo ra tác dụng diệt cỏ hiệp 
đồng, vào thực vật hoặc vùng lân cận thực vật hoặc vào đất hoặc nước để ngăn ngừa sự 
xuất hiện hoặc sự sinh trưởng của thực vật.  
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(86) PCT/EP2013/077287  19.12.2013 (87) WO2014/096130 26.06.2014 
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J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium 
(72) DESCALLAR, Clodualdo (PH), SCHMIDT, Ralf-Christian (DE), HADANO, Hiroyuki 

(JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp đồng bộ hóa thời gian nở hoa của giống gốc hữu 

thụ đực và giống gốc cái bất dục đực trên cánh đồng sản xuất 
giống lai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đồng bộ hóa thời gian nở hoa của giống gốc hữu thụ 
đực và giống gốc cái bắt dục đực trên cánh đồng sản xuất giống lai bằng cách sử dụng 
hợp chất có công thức (I) và (II) 

 

 
 
để điều chỉnh sự nở hoa ở thực vật, tốt hơn nữa là để làm chậm thời gian nở hoa và/hoặc 
gia tăng khoảng thời gian nở hoa. 
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(71) GLAXOSMITHKLINE LLC  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America 

(72) CAI, Shenshen (CN), JOHNS, Brian, Alvin (US), SPALTENSTEIN, Andrew (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm sử dụng ngoài đường tiêu hóa có hoạt tính kéo dài 

để điều trị virut làm suy giảm miễn dịch ở người (HIV) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm có hoạt tính kéo dài chứa dẫn xuất betulin hoặc muối 

dược dụng của nó, hữu ích để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm virut gây suy giảm 
miễn dịch ở người (HIV). 
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1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) GOZATANI, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cung cấp tai kéo của máy lắp ráp tay khóa kéo và 

phần định vị tai kéo của thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp tai kéo của máy lắp ráp tay khóa kéo để tăng tốc 

độ cung cấp tai kéo. Giữa đế (2) của máy lắp ráp tay khóa kéo và phần vận chuyển tai 
kéo (20) mà vận chuyển tai kéo (10), phần định vị tai kéo (30) được bố trí để định vị tai 
kéo (10) theo chiều dọc của tai kéo và theo chiều ngang của tai kéo với móc xích (11) 
của tai kéo (10) làm mốc quy chiếu. Rôbot công nghiệp (40) và phần chuyển tai kéo 
(50) được bố trí, trong đó rôbot công nghiệp (40) kẹp móc xích (11) của tai kéo (10) và 
chuyển tai kéo (10) được vận chuyển bằng phần vận chuyển tai kéo (20) đến phần định 
vị tai kéo (30), và phần chuyển tai kéo (50) kẹp móc xích (11) của tai kéo (10) và 
chuyển tai kéo (10) được định vị bằng phần định vị tai kéo (30) đến phần lưu trữ (2a) 
của đế (2). 
Sáng chế còn đề cập đến phần định vị tai kéo của thiết bị cung cấp tai kéo nêu trên. 
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VINCENTI, Paul Joseph (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng, bộ sản phẩm chăm sóc răng 

miệng và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa chất mang dạng nước có thể 

dùng trong miệng và thành phần kháng vi sinh vật, trong đó thành phần kháng vi sinh 
vật này là kẽm ascorbylphosphat, bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng chứa chế phẩm này 
và phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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(US), TRIVEDI, Harsh M. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm hai thành phần để phân phối kẽm đến cơ thể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hai thành phần để phân phối kẽm đến cơ thể, ví dụ sản 
phẩm chăm sóc răng miệng và sản phẩm chăm sóc cá nhân, chứa (i) thành phần thứ nhất 
chứa phức chất kẽm-(axit amin hoặc trialkyl glyxin)-halogenua và (ii) thành phần thứ 
hai chứa xystein ở dạng tự do hoặc dạng muối có thể dùng qua đường miệng hoặc trong 
mỹ phẩm. 
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(22) 16.07.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(75) Hà Đại Đồng  (VN) 

Số 44 đường Cây Sữa, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
(54) Gối võng dùng cho trẻ sơ sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gối võng dùng cho trẻ sơ sinh, trong đó gối võng này bao gồm 
khung đế (1) được gắn khớp với thang gối (2) bằng cách cho thay thang (22) tỳ lên 
ngàm đỡ (111) tạo ra khung thang có độ mở được giới hạn bởi thanh hãm (12) và thanh 
chặn (13), hai đầu ngàm khớp (211) trên khung thang (21) được gắn khớp với thanh cài 
(32) của võng gối (3) tạo ra dạng võng, chiều cao của mặt gối so với khung đế được điều 
chỉnh thông qua độ mở của khung thang (21) bởi điều chỉnh chiều dài của vít hãm 
(212). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng để kích hoạt tế bào T hỗ trợ và tế bào T gây 

độc và dược phẩm chứa tế bào T hỗ trợ dùng để điều trị hoặc 
ngăn ngừa bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để kích hoạt tế bào T hỗ trợ và tế bào T gây độc. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tế bào trình diện kháng nguyên, tế bào T hỗ trợ, tế 
bào T gây độc và dược phẩm chứa tế bào này dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh ung 
thư. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm hai thành phần để phân phối kẽm đến cơ thể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hai thành phần để phân phối kẽm đến cơ thể, ví dụ sản 
phẩm chăm sóc răng miệng và sản phẩm chăm sóc cá nhân, chứa (i) thành phần thứ nhất 
chứa phức chất kẽm tetraxit-(axit amin hoặc trialkyl glyxin)-halogenua và (ii) thành 
phần thứ hai chứa xystein ở dạng tự do hoặc dạng muối có thể dùng qua đường miệng 
hoặc trong mỹ phẩm. 
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(11) 43962 
(21) 1-2015-02576 (51) 7 C12N  15/82 

(22) 17.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/075813   17.12.2013 (87) WO2014/100009 26.06.2014 
(30) 61/739,720        19.12.2012   US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, United States of America 
(72) FLASINSKI, Stanislaw (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp, thực vật chuyển gen chứa phần tử ADN 

tái tổ hợp và phương pháp sản xuất thực vật chuyển gen 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phân tử ADN tái tổ hợp mới và các cấu trúc hữu ích cho việc điều 

biến mức biểu hiện gen ở thực vật, tế bào thực vật, hạt giống và thực vật thế hệ con. 
Sáng chế còn đề xuất thực vật chuyển gen, tế bào thực vật, các phần thực vật, hạt giống 
và thực vật thế hệ con chứa các phân tử ADN tái tổ hợp theo sáng chế, cùng với các 
phương pháp sử dụng chúng.  
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(11) 43963 
(21) 1-2015-02578 (51) 7 C07D 413/14 

(22) 16.07.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Văn Cường (VN), Đoàn Thị Mai Hương (VN), Trần Văn Hiệu (VN), Lê Công 
Vinh  (VN), Vũ Thị Quyên  (VN), Lê Thị Hồng Minh  (VN), Châu Văn Minh  (VN) 

(54) Hợp chất axit 3,4-dihydroxy-6,7-dimetylquinolin-2-carboxylic 
và phương pháp phân lập hợp chất này từ dịch nuôi cấy chủng 
xạ khuẩn biển Nocardiopsis sp G057 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axit 3,4-dihydroxy-6,7-dimetylquinolin-2-carboxylic có 
công thức 1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phân lập hợp chất này từ 
dịch nuôi cấy chủng xạ khuẩn biển Norcadiopsis sp G057. Hợp chất axit 3,4-

dihydroxy-6,7-dimetylquinolin-2-carboxylic thể hiện hoạt tính kháng vi sinh vật đối với 
chủng vi khuẩn gram (+) Enteroccocus faecalis ATCC 13124 và chủng vi khuẩn gram   

(-) Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella enterica ATCC 12228. 
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(11) 43964 
(21) 1-2015-02590 (51) 7 A61F  
(22) 16.07.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(75) Trần Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

P.301 B2 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(54) Phương pháp tạo ra dụng cụ lưu trữ thông tin và phiên giải 
tình trạng huyết áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra dụng cụ lưu trữ thông tin và phiên giải tình 
trạng huyết áp bao gồm các bước sau: 
Bước 1: Lập Bảng phân vùng huyết áp; 
Bước 2: Lập ma trận trên một nền gồm nhiều ô như nhau theo một hệ trục toạ độ hai 
chiều trong đó trục hoành thể hiện giá trị huyết áp tối thiểu, trục tung thể hiện giá trị 
huyết áp tối đa; 
Bước 3: Phân vùng ma trận thu được ở Bước 2 thành các vùng huyết áp khác nhau với 
mỗi vùng tương ứng với các giá trị huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu trên các trục 
tung và trục hoành theo Bảng phân vùng chỉ số huyết áp thu được ở Bước 1 nêu trên; và 
Bước 4: Hiển thị các vùng huyết áp nêu trên bằng các màu sắc khác nhau để dễ phân 
biệt. 
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(21) 1-2015-02591 (51) 7 A61F   
(22) 16.07.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(75) Trần Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

P.301 B2 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(54) Bộ dụng cụ hỗ trợ bệnh nhân tự theo dõi huyết áp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dụng cụ hỗ trợ bệnh nhân tự theo dõi huyết áp bao gồm các 

thành phần: - dụng cụ cảm biến để thu thập thông tin về huyết áp của bệnh nhân là máy 
đo huyết áp thông thường bất kỳ đã biết, và dụng cụ lưu trữ thông tin và phiên giải tình 
trạng huyết áp là một tấm bảng hình chữ nhật hoặc vuông trên bề mặt có tạo ra một ma 
trận gồm nhiều ô chữ nhật hoặc vuông như nhau theo một hệ trục toạ độ hai chiều trong 
đó chiều ngang thể hiện giá trị huyết áp tối thiểu, chiều đứng thể hiện giá trị huyết áp tối 
đa, trong đó ma trận nêu trên được chia thành các vùng khác nhau mỗi vùng tương ứng 
với một khoảng giá trị huyết áp nhất định và được thể hiện bằng một màu sắc khác nhau 
để người sử dụng dễ phân biệt bằng mắt thường. 
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(11) 43966 
(21) 1-2015-02602 (51) 7 A61K  8/27,  8/44, A61Q  11/00 

(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2012/070506    19.12.2012 (87) WO2014/098822 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) PAN Long (CN), YUAN Shaotang (US), PILCH Shira (US), MASTERS James G. (US), 

LIU Zhiqiang (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nước súc miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nước súc miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua. 
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(21) 1-2015-02604 (51) 7 A61K  8/27,  8/44, A61Q  11/00, 

A61K  8/20,  8/41 
(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2012/070525    19.12.2012 (87) WO2014/098826 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) PAN Long (CN), YUAN Shaotang (US), PILCH Shira (US), MASTERS James G. (US), 

LIU Zhiqiang (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-

halogenua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-

halogenua. 
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(21) 1-2015-02605 (51) 7 A61K  8/27,  8/44, A61Q  11/00 

(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2012/070521   19.12.2012 (87) WO2014/098825 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) LIU Zhiqiang (US), PAN Long (CN), YANG Ying (CN), XU Guofeng (CN), 

STRANICK Michael A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa kẽm tetrabazơ 

halogenua và axit amin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa kẽm tetrabazơ halogenua và 

axit amin. 
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(21) 1-2015-02606 (51) 7 A61K  8/27,  8/44, A61Q  11/00, 

A61K  8/41 
(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2012/070528    19.12.2012 (87) WO2014/098827 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) KILPATRICK-LIVERMAN LaTonya (CN), LIU Zhiqiang (US), PAN Long (CN), 

YANG Ying (CN), XU Guofeng (US), STRANICK Michael A. (US), HAO Zhigang 
(US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa kẽm tetrabazơ 

halogenua và trimetylglyxin và phức chất chứa kẽm 
tetrabaz¬ halogenua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa hỗn hợp bao gồm kẽm 
tetrabazơ halogenua và trimetylglyxin, ở dạng tự do hoặc dạng muối để dùng qua đường 
miệng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các phức chất chứa kẽm tetrabazơ halogenua. 
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(21) 1-2015-02618 (51) 7 A61K  31/427,  38/05, A61P  17/00 

(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2012/076086   19.12.2012 (87) WO2014/094839 26.06.2014 
(71) POLICHEM S.A.  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT), CASERINI, Maurizio (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm dùng khu trú chứa pidotimod để điều trị bệnh viêm 

da cơ địa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú chứa pidotimod hoặc muối dược dụng của 

nó để điều trị bệnh viêm da cơ địa. 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
436 

(11) 43971 
(21) 1-2015-02622 (51) 7 A23L  1/308, A23C  9/20, A23L  

1/29, A61K  31/702, A23L  1/302, 
A61P  31/00,  11/00 

(22) 20.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/077152    20.12.2013 (87) WO2014/100696 26.06.2014 
(30) 61/739,923         20.12.2012   US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 

(72) DUSKA-MCEWEN, Geralyn (US), COMSTOCK, Sarah (US), DONOVAN, Sharon 
(US), BUCK, Rachael (US), SCHALLER, Joseph (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa oligosacarit của sữa mẹ để điều 

biến chứng viêm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng để điều biến hoặc làm giảm chứng viêm ở 

đối tượng người lớn hoặc người cao tuổi có nhu cầu. Theo một số khía cạnh, chế phẩm 
dinh dưỡng này chứa oligosacarit trung tính của sữa mẹ. 
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(11) 43972 
(21) 1-2015-02626 (51) 7 A61N  1/32 

(22) 16.01.2014 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2014/000114   16.01.2014 (87) WO2014/111260 24.07.2014 
(30) 20 2013 000 390.1        16.01.2013  DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(71) SWISS SPA SYSTEM LTD.  (CN) 

Unit B, 3/F, Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Hong Kong 
(72) Bruno GIMELLI (CH), James N. DOYLE, Jr. (US) 
(74) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cầm tay sử dụng điện để điều trị da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cầm tay sử dụng điện để điều trị da, trong đó dòng điện 
được cho chạy vào da qua điện cực (3) để các hoạt chất của kem đã được thoa vào da 
trước đó có thể thấm vào da tốt hơn. Thiết bị này được trang bị một mạch sạc và pin có 
thể sạc (73) được bố trí trong ngăn chứa (72) ở dưới đáy thiết bị. Ngăn chứa (72) này 
được bao bọc bởi nắp ngăn chứa (77) mà trên đó bố trí một ổ cắm kết nối (82) có thể 
được kết nối với nguồn điện bên ngoài để sạc pin (73). Nắp vỏ (75) được bố trí trên nắp 
ngăn chứa (77). Nắp vỏ (75) ngang bằng với đường viền ngoài của vỏ thiết bị. 
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(11) 43973 
(21) 1-2015-02632 (51) 7 A01N  25/00,  3/02 

(22) 19.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/076494   19.12.2013 (87) WO2014/100388 26.06.2014 
(30) 61/740,248        20.12.2012   US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MANN, Richard, K. (US), MCVEIGH-NELSON, Andrea, C. (US), GWINN, Amy  

(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa fluroxypyr và flumetsulam, và phương 

pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) fluroxypyr hoặc muối hoặc este nông 

dụng của nó và (b) flumetsulam hoặc muối nông dụng của nó có tác dụng diệt cỏ hiệp 
đồng để phòng trừ thực vật không mong muốn, ví dụ, ở vùng trồng lúa mì, lúa mạch, 
yến mạch, lúa mạch đen, mía, lúa, lúa miến, ngô/bắp, đậu tương, lúa, hoa hướng dương, 
canola/cây cải dầu, mía, bông, bãi cỏ, đồng cỏ, bãi chăn nuôi, đất bỏ hoang, lớp đất mặt, 
cây và vườn nho, khu quản lý thực vật công nghiệp và dải đất cho đường đi; hoặc vùng 
trồng cây chứa gen add-12 . Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp sử dụng các chế 
phẩm diệt cỏ chứa (a) fluroxypyr hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) 
flumetsulam hoặc muối nông dụng của nó. 
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(11) 43974 
(21) 1-2015-02633 (51) 7 A01N  25/00,  3/02 

(22) 19.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/US2013/076510   19.12.2013 (87) WO2014/100396 26.06.2014 
(30) 61/740,344        20.12.2012   US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) OVALLE ORJUELA, Daniel Fernando (CO), AGUILAR, Orlando  (VE), MAUTONG 

PLAZA, Paola Luciana (EC), MANN, Richard K.  (US), GAST, Roger E.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa oxyfluorfen và haloxyfop, và phương 

pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) oxyfluorfen và (b) haloxyfop hoặc este 

hoặc muối dược dụng của nó mà có khả năng phòng trừ thực vật không mong muốn, ví 
dụ, ở vùng trồng cây, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vùng trồng cây lúa, lúa mì, 
lúa mạch, yến mạch, lúa mạch đen, lúa miến, ngô/bắp, bông được gieo hạt trực tiếp, 
gieo hạt trong nước và được cấy, bãi cỏ, đồng cỏ, bãi chăn nuôi, đất bỏ hoang, lớp đất 
mặt, cây và vườn nho, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, cam quýt, nho và cây quả 
hạch, cây thuỷ sinh, vùng trồng rau (ví dụ, hành, hành tăm, hạt tiêu, cà chua, atisô, cây 
thuộc nhóm cải bắp, cây ổi, cây đu đủ và cây dâu tây), khu quản lý thực vật công 
nghiệp, cây sớm rụng, cây lá kim, cây lâu năm và cây trồng ở nông trường (bao gồm, 
nhưng không chỉ giới hạn ở, cà phê và dầu cọ) và dải đất lưu không. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn. 
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(72) WEINREB, Paul, H. (US), CHEN, Feng (CN), GARBER, Ellen, A. (US), GRIMM, Jan  
(DE), MONTRASIO, Fabio  (CH) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể kháng protein tau và polynucleotit được phân lập 

chứa trình tự nucleotit mã hóa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể mới đặc hiệu với protein tau của người cũng như các đoạn, 

các dẫn xuất và các biến thể của kháng thể này cũng như các phương pháp liên quan đến 
kháng thể này. Thử nghiệm, kit và chất nền rắn có liên quan đến kháng thể đặc hiệu với 
protein tau cũng được bộc lộ. Kháng thể, (các) chuỗi globulin miễn dịch, cũng như các 
đoạn liên kết, các dẫn xuất và các biến thể của chúng có thể được sử dụng trong dược 
phẩm và chế phẩm dùng để chẩn đoán lần lượt cho liệu pháp điều trị miễn dịch và chẩn 
đoán hướng đích protein tau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến polynucleotit được phân 
lập chứa trình tự nucleotit mã hóa kháng thể này. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và hệ thống để trồng cây trên mặt tường và làm sạch 

không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để trồng cây trên mặt tường và làm sạch không khí (1) ở 

dạng panen ốp tường bao gồm nền cho cây phát triển (2) có một mặt được trồng cây 
(20); và chi tiết tạo lớp thông khí (4) được tạo ra trên đó một lớp thông khí (3) dọc theo 
mặt kia của nền cho cây phát triển (2). Chi tiết thấm khí (5) được bố trí giữa nền cho cây 
phát triển (2) và lớp thông khí (3). Trong nền cho cây phát triển (2) có chứa vật liệu đỡ 
đất trong khoang dẫn nước (6) mà chia nền cho cây phát triển (2) thành nhiều khoang và 
đỡ lượng đất có trong mỗi khoang. Nền cho cây phát triển (2) có chức năng như khối 
trồng cây xanh mà độc lập đối với mỗi khoang. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ 
thống để trồng cây trên mặt tường và làm sạch không khí. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất than bánh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất than bánh được nạp vào và được nhanh 
chóng làm nóng trong phần vòm của bộ phận khí hóa khối nóng chảy của thiết bị sản 
xuất sắt nóng chảy. Thiết bị này bao gồm bộ phận khí hóa khối nóng chảy trong đó sắt 
khử được nạp, và lò khử nối với bộ phận khí hóa khối nóng chảy và tạo ra sắt khử. 
Phương pháp sản xuất than bánh bao gồm các bước: i) cung cấp than mịn; ii) nung 
nguồn cacbon; iii) tạo ra hỗn hợp bằng cách trộn than mịn và nguồn cacbon đã nung; và 
iv) tạo ra than bánh bằng cách đúc hỗn hợp này. Trong bước tạo ra hỗn hợp, lượng 
nguồn cacbon trong hỗn hợp là lớn hơn 0% và nhỏ hơn hoặc bằng 30% trọng lượng. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thuốc phân liều dạng rắn chứa hàm lượng fexofenadin cao 

và quy trình bào chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc phân liều dạng rắn được sử dụng dưới dạng như viên nén, để 

dùng qua đường miệng, chứa hàm lượng fexofenadin cao và/hoặc ít nhất một muối dược 
dụng của nó, và cũng đề cập đến quy trình nóng chảy để bào chế thuốc phân liều dạng 
rắn. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất peptit dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh đái tháo 

đường typ 2 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất peptit dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh đái tháo 

đường typ 2 và bệnh béo phì. 
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Eric (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ chăm sóc răng miệng hai thành phần và phương pháp làm 

trắng răng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ chăm sóc răng miệng hai thành phần bao gồm thành phần thứ 

nhất chứa hợp chất peroxy và có độ pH thứ nhất và thành phần thứ hai chứa ít nhất một 
muối của axit monoproton hoặc polyproton yếu và có độ pH thứ hai, trong đó độ pH thứ 
hai là cao hơn so với độ pH thứ nhất và nhỏ hơn 10,0, trong đó khi kết hợp thành phần 
thứ nhất với thành phần thứ hai sẽ tạo ra chế phẩm làm trắng răng có độ pH lớn hơn 6,0 
và nhỏ hơn 10,0. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm trắng răng bằng cách dùng 
kết hợp hai thành phần nêu trên. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa N-[5-[2-(3,5-đimetoxyphenyl)etyl]-2H-pyrazol-3-

yl]-4-[(3R,5S)-3,5-®imetylpiperazin-l-yl]benzamit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) như được xác định trong 

bản mô tả và một lượng chất sủi bọt kiềm với lượng đủ để tạo ra độ hòa tan in vitro mỹ 
mãn; dược phẩm này còn chứa một hoặc nhiều thành phần dược dụng. Sáng chế cũng đề 
cập đến quy trình bào chế dược phẩm này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
447 

(11) 43982 
(21) 1-2015-02669 (51) 7 C04B  28/14,  103/63,  111/00,  

111/28 
(22) 19.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/EP2013/077315 19.12.2013 (87) WO2014/096152 A1 26.06.2014 
(30) 1223312.8      21.12.2012 GB 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, 92282 Suresnes, Paris, France 
(72) FISHER, Robin (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Sản phẩm trên cơ sở canxi sulphat và phương pháp sản xuất 

sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm trên cơ sở canxi sulphat có độ bền ở nhiệt độ cao được 

cải thiện. Sản phẩm trên cơ sở canxi sulphat này chứa thạch cao và chất phụ gia chống 
co ngót, trong đó chất phụ gia chống co ngót này là melamin polyphosphat hoặc 
melamin pyrophosphat. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm trên cơ sở canxi 
sulphat nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dị vòng nitơ và N-axyl hóa bão hòa có tác dụng làm 

tăng hoạt tính của chất kháng sinh có hoạt tính đối với 
mycobacteria 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 
 

 
 
trong đó n = 0 hoặc 1, R1 là chuỗi alkyl tùy ý được thế, cụ thể là chuỗi alkyl được thế 
bằng flo, X được chọn từ N và CH, R2 được chọn từ phenyl và benzyl tùy ý được thế, 
trong đó các dị vòng có 6 đỉnh chứa một, hai hoặc ba nguyên tử nitơ. Hợp chất theo 
sáng chế được dùng làm thuốc, ở dạng kết hợp với chất kháng sinh có hoạt tính đối với 
vi khuẩn và/hoặc mycobacteria, hợp chất theo sáng chế làm tăng hoạt tính của chất 
kháng sinh này, cụ thể là trong điều trị bệnh do nhiễm khuẩn và mycobacteria chẳng 
hạn như bệnh lao. 
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(54) Kit nhuộm tế bào và phương pháp nhuộm tế bào để chẩn đoán 
bệnh về máu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kit nhuộm tế bào và phương pháp nhuộm tế bào để chẩn đoán bệnh 
về máu. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước a) chuẩn bị các dung dịch từ R1 
đến R23, b) cố định tiêu bản; c) nhuộm lần lượt các thành phần cần phát hiện; d) nhuộm 
cố định màu; e) nhuộm nhân và nền; và f) nhuộm tăng màu và kiểm tra kết quả. Phương 
pháp nhuộm tế bào theo sáng chế có thể tiến hành đồng thời 10 kỹ thuật nhuộm với 
trong cùng một khoảng thời gian đồng nhất. Phương pháp theo sáng chế thu được kết 
quả rõ ràng, độ tương phản cao và giảm được tạp chất do thuốc nhuộm gây ra và thành 
phần được nhuộm không bị mất màu theo thời gian trong đầu soi của kính hiển vi.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
450 

(11) 43985 
(21) 1-2015-02699 (51) 7 A23C  11/10, A23L  1/20,  1/30 

(22) 08.01.2014 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2014/050137       08.01.2014 (87) WO2014/119343 A1 07.08.2014 
(30) 2013-019448       04.02.2013  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2015 
(71) SAPPORO HOLDINGS LIMITED  (JP) 

20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-8522 Japan 
(72) TSUCHIMOTO Norihiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm sữa đậu nành lên men đặc và quy trình sản xuất sản 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm sữa đậu nành lên men đặc, bao gồm 

bước lên men trong đó cơ chất lên men chứa sữa đậu nành và các axit malic và axit amin 
tự do với các nồng độ được điều chỉnh, được lên men bằng vi khuẩn axit lactic lên men 
hỗn tạp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm sữa đậu nành lên men đặc, thực 
phẩm và đồ uống chứa sản phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất bánh than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất bánh than có độ bền ở nhiệt độ 
thấp và nhiệt độ cao rất tốt bằng cách nghiền phân tách than theo loại. Theo phương 
pháp sản xuất theo sáng chế, bánh than được nạp vào trong phần vòm của thiết bị nấu 
chảy-khí hoá để đốt nóng nhanh trong thiết bị sản xuất làm bằng thép thỏi bao gồm: i) 
thiết bị nấu chảy-khí hoá trong đó sắt đã khử được nạp vào, và ii) lò khử nối với thiết bị 
nấu chảy-khí hoá và tạo ra sắt đã khử. Phương pháp sản xuất bánh than theo sáng chế 
bao gồm bước: i) tạo ra các loại than; ii) lưu trữ một cách riêng rẽ các mẫu than tương 
ứng của các loại than; iii) tạo ra bột than bằng cách nghiền một cách riêng rẽ các loại 
than; iv) tạo ra hỗn hợp bằng cách trộn bột than, chất hóa rắn, và chất kết dính; và v) tạo 
ra bánh than bằng cách đúc hỗn hợp tạo ra. 
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(11) 43987 
(21) 1-2015-02718 (51) 7 C10L  5/10, C21B  13/00 

(22) 16.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/KR2013/011666    16.12.2013 (87) WO2014/104631 03.07.2014 
(30) 10-2012-0155437         27.12.2012    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2015 
(71) POSCO   (KR) 

(Goedong-dong) 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 790-
300, Republic of Korea 

(72) HEO, Nam-Hwan  (KR), CHOI, Jae-Hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bánh than và thiết bị sản xuất bánh 

than này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất bánh than có độ bền nhiệt cao. 

Phương pháp sản xuất bánh than theo sáng chế bao gồm các bước: i) cung cấp bột than; 
ii) cung cấp than chì để ngăn ngừa sự thoái biến của bánh than ở nhiệt độ cao; iii) cung 
cấp chất đóng rắn và chất kết dính; iv) trộn hỗn hợp chứa bột than, than chì, chất đóng 

rắn và chất kết dính; v) đúc hỗn hợp để tạo thành bánh than. ở bước trộn hỗn hợp, tỷ lệ 
của khối lượng than chì trên tổng khối lượng bột than và than chì là lớn hơn 0 và nhỏ 
hơn hoặc bằng 0,3. 
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(11) 43988 
(21) 1-2015-02740 (51) 7 A61K  9/00,  9/16,  31/55,  9/14 

(22) 27.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/085355        27.12.2013 (87) WO2014/104412 A1 03.07.2014 
(30) 61/747,005        28.12.2012    US 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) KANEKO, Daiki (JP), MATSUDA, Takakuni (JP), MIYATA, Kenichi (JP), SUZUKI, 

Kai (JP), FUJIKI, Hiroyuki (JP), KINOSHITA, Shizuo (JP), OHMOTO, Koji (JP), 
AIHARA, Miki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm thuốc tiêm tác dụng kéo dài chứa tolvaptan quay 

quang và quy trình bào chế chế phẩm này và kit để phòng 
hoặc điều trị bệnh thận đa nang 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tiêm được sử dụng trong cơ hoặc dưới da dùng để phòng 
ngừa hoặc điều trị bệnh thận đa nang, và chế phẩm này có thể duy trì nồng độ tolvaptan 
huyết hữu hiệu trị liệu trong thời gian dài; và quy trình bào chế chế phẩm nêu trên. Cụ 
thể hơn, sáng chế đề cập đến chế phẩm thuốc tiêm tác dụng kéo dài chứa (1) hạt chứa 
tolvaptan quay quang làm hoạt chất và (2) chất mang dược dụng để tiêm, và quy trình 
bào chế chế phẩm này. Sáng chế cũng đề xuất kit để phòng hoặc điều trị bệnh thận đa 
nang. 
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(11) 43989 
(21) 1-2015-02761 (51) 7 D02J  1/22, B29C  55/04, D01D  

5/098 
(22) 27.12.2013 (43) 25.09.2015 
(86) PCT/JP2013/085175      27.12.2013 (87) WO2014/104324 03.07.2014 
(30) 2012-287690       28.12.2012  JP 
(71) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki-shi, Okayama 710-0801, Japan 
(72) KAMADA, Hideki (JP), ITAMI, Teruyuki (JP), IKIMINE, Toshiaki (JP), NISHIUMI, 

Yohei (JP), SHIBATA, Shohei (JP), KASHIWAGI, Toshiji (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp kéo duỗi vật liệu có thể kéo duỗi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kéo duỗi vật liệu có thể kéo duỗi, như sợi, bằng cách kéo 
duỗi trong nhiều bước. Thiết bị kéo duỗi này bao gồm ít nhất một cặp trục lăn dạng côn 
có tỷ lệ côn [được xác định bằng công thức (b - a)/2L, trong đó b là đường kính lớn nhất 
của trục lăn, a là đường kính nhỏ nhất của trục lăn, và L là chiều dài phần côn] nằm 
trong khoảng từ 0,035 đến 0,50. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp kéo duỗi vật liệu 
có thể kéo duỗi bằng cách sử dụng thiết bị này, trong đó vật liệu cần được kéo duỗi, như 
sợi, được mở rộng và kéo duỗi ra giữa cặp trục lăn bằng cách cho vật liệu xoay quanh và 
kéo duỗi giữa các trục lăn nhiều lần từ đầu có đường kính nhỏ đến đầu có đường kính 
lớn. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2785 
(21) 2-2014-00041 (51) 7 G01B 11/00, 11/24, G06T 1/00, 7/00, 

H04N 13/02 
(22) 25.02.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2014 
(71) PTN trọng điểm quốc gia điều khiển số và kỹ thuật hệ thống  

(VN) 
Nhà C6, trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Phan Huỳnh Lâm (VN), Nguyễn Thanh Nam (VN) 
(54) Máy quét ba chiều bằng tia la-de có hệ thống phụ trợ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy quét ba chiều bằng tia la-de có hệ thống phụ trợ. Hệ 
thống phụ này là hệ trục tịnh tiến có thước quang, bàn xoay có bộ mã hóa (encoder) và 
phần mềm kết hợp hệ trục. Hệ thống phụ trợ của máy sẽ giúp giảm thời gian quét ảnh, 
tăng độ chính xác quét ảnh, tự động ghép nối các lớp ảnh nhờ hệ trục tọa độ và các biên 
dạng giống nhau của các mặt. Phần mềm có nhiệm vụ điều khiển các hệ trục, đọc giá trị 
tọa độ các trục, đèn la-de, hiển thị ảnh quét, chuyển ảnh hai chiều sang ba chiều, làm 
mỏng đường la-de, ghép lớp mặt, lưu trữ dạng tọa độ và dạng tiêu chuẩn (STL-Standard 
Template Library) cho các phần mềm cơ khí.  
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(11) 2786 
(21) 2-2014-00045 (51) 7 B62J  3/00 

(22) 04.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2014 
(71) SMARTCHIP MICROELECTRONICS CORP.  (TW) 

6F., No.665, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Cheng-Tsung Tsai (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sạc điện có cảnh báo dùng cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sạc điện có thể cảnh báo dùng cho xe mô tô bao gồm các 
bộ phận chính là thân xe mô tô, ít nhất một cổng kết nối sạc điện, ít nhất một bộ phận 
loa, bộ phận cung cấp điện và môđun xử lý tín hiệu. Thiết bị điện tử cầm tay bên ngoài 
được kết nối vào cổng kết nối sạc điện trên thân xe mô tô, theo đó bộ phận cung cấp 
điện sạc điện cho thiết bị điện tử cầm tay. Sau khi động cơ trong thân xe mô tô được tắt, 
môđun xử lý tín hiệu dẫn động bộ phận loa phát ra âm thanh cảnh báo để nhắc người sử 
dụng rút thiết bị điện tử cầm tay khỏi cổng kết nối sạc điện.  
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(11) 2787 
(21) 2-2014-00051 (51) 7 B28B , B44C 9/00 

(22) 11.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2014 
(75) 1. Lê Thành Quyết  (VN) 

22 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Hoàng Thị Trang  (VN) 
22 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Khung ghép hình gốm sứ 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khung ghép hình gốm sứ bao gồm kết cấu đã được định 

hình sẵn để ghép tạm thời các mảnh gốm sứ tạo thành hình ghép hoàn thiện theo chủ đề 
theo mong muốn từ đó lắp đặt vào vị trí cố định có mặt phẳng đứng. Hình ghép hoàn 
thiện bằng gốm sứ nói trên có mặt phải kết dính tạm thời vào mặt trong tấm ép, mặt trái 
sau khi được tấm đỡ tháo ra sẽ kết dính cố định vào mặt phẳng đứng, trong đó khung 
ghép, tấm đỡ và tấm ép chỉ có tác dụng liên kết tạm thời với hình ghép bằng gốm sứ.  
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(11) 2788 
(21) 2-2014-00053 (51) 7 A01G  31/02,  31/06 

(22) 12.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2014 
(75) 1. Đỗ Ngọc Huân  (VN) 

Số 3, ngách 50, ngõ 345, Khương Trung, Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

2. Đỗ Ngọc Chung  (VN) 
Số 19, tổ 10, ngõ 345, ngách 40, Khương Trung, Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

3. Đặng Đình Long  (VN) 
Số 09, ngõ 336, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Thiết bị làm rau giá đỗ 
  (57)     Sáng chế đề xuất đến thiết bị làm rau giá đỗ với cấu trúc mới, dễ sử dụng, giảm nhân 

công, giảm chi phí vật tư ban đầu, cho sản lượng, chất lượng cao và hạn chế rủi ro. Thiết 
bị làm rau giá đỗ theo sáng chế bao gồm phần thân thiết bị hình trụ có miệng và cửa xả 
nước bên dưới đáy, phên lót dưới đáy và phên nén bên trên hạt đỗ, lò xo để tạo lực nén, 
bu lông để thay đổi chiều cao phên nén.  
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(11) 2789 
(21) 2-2014-00055 (51) 7 A43B  
(22) 17.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2014 
(75) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135 tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(54) Đế ủng có gai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế ủng có gai bao gồm phần đế (1) được làm bằng thép tấm mỏng 
có hình dạng và kích thước tương ứng với mặt đế ủng, bốn phía của phần đế (1) này 
được gắn với bốn chiếc móc (2) có gắn những lò xo (3) dùng để đẩy các móc (2) hướng 
vào trong để khi gắn vào đế ủng chúng móc vào phần lợi xung quanh đế ủng, mặt trên 
có đính những gai nhỏ (4) trải đều để tăng độ bám vào đế ủng, mặt dưới có đính nhiều 
gai (5) nhọn lớn hơn được phân bổ những vùng chủ yếu của bàn chân giúp cho người 
công nhân đi đứng dễ dàng mà làm việc trên nước đá.  
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(11) 2790 
(21) 2-2014-00056 (51) 7 B03D 1/00 

(22) 17.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2014 
(75) Nguyễn Trọng Hiếu  (VN) 

86/17 đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW FIRM) 
(54) Hệ thống thanh đà và thanh chống cách điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới hệ thống thanh đà và thanh chống cách điện bao gồm thanh 
đà sắt được làm theo dạng chữ V, thanh chống cách điện có thể ở dạng thanh dẹp thẳng 
hoặc dạng chữ V. Thanh đà và thanh chống được làm từ sắt và được được ép dính lớp 
silicon cách điện hoặc nhựa cách điện lên toàn bộ bề mặt ngoài. Qua đây giúp ngăn cản 
triệt để được sự cố phóng điện do động vật và cây cối gây ra khi tiếp xúc giữa dây dẫn 
điện và thanh đà sắt. 
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(11) 2791 
(21) 2-2014-00058 (51) 7 F16C  29/00 

(22) 18.03.2014 (43) 25.09.2015 
(71) TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 91, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan 
(72) Ching-Sheng LEE (TW), Chin-Tsai YANG (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Môđun chuyển động tuyến tính 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến môđun chuyển động tuyến tính gồm có ray tuyến tính, 
khối trượt và các viên bi. Khối trượt được bố trí trượt được trên ray tuyến tính và gồm có 
thân khối trượt, các chi tiết luân chuyển và các nắp mặt đầu. Bên trong thân khối trượt 
được tạo kết cấu có các rãnh luân chuyển trong, rãnh luân chuyển trong và rãnh ray tạo 
thành đường dẫn luân chuyển trong, và mỗi trong số hai phía bên của thân khối trượt 
được tạo kết cấu có ít nhất một đường rãnh luân chuyển, đường rãnh này tương ứng với 
đường dẫn luân chuyển trong và xuyên qua thân khối trượt. Mỗi chi tiết luân chuyển 
gồm có ít nhất ống luân chuyển, và hai ống luân chuyển đối nhau được nối với nhau để 
tạo thành đường dẫn luân chuyển ngoài. Mỗi nắp mặt đầu được tạo kết cấu có ít nhất hai 
rãnh dẫn hướng luân chuyển, và rãnh dẫn hướng luân chuyển được nối với các đường 
dẫn luân chuyển trong và ngoài.  
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(11) 2792 
(21) 2-2014-00061 (51) 7 B66F  7/02 

(22) 20.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2014 
(75) BUI KHAC CUNG  (DE) 

Haupt Strasse 62 27478 Cuxhaven Germany 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nâng hạ đa năng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị nâng hạ đa năng bao gồm nguồn truyền động, ray 
dẫn hướng (1), bộ phận nâng (2) và cơ cấu khóa an toàn khi đứt cáp. Ray dẫn hướng (1) 
được tạo thành từ ít nhất hai thanh dẫn hướng đặt song song cố định với nhau nhờ các 
thanh nối (1.1), ray dẫn hướng được cố định vào vật cố định thông qua thanh nối (1.1). 
Bộ phận nâng (2) bao gồm sàn nâng (2.1) để chứa vật cần nâng, giá đỡ (2.2) nối liền với 
sàn nâng bao gồm ít nhất bốn cặp con lăn (2.3) trượt ăn khớp với ray dẫn hướng (1), trên 
bộ phận nâng có lắp cơ cấu ròng rọc cuốn dây cáp (3) liên kết với nguồn truyền động.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
463 

(11) 2793 
(21) 2-2014-00062 (51) 7 B03B 9/06, C10L 5/46 

(22) 21.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2014 
(71) Công ty TNHH MTV Xây dựng & Môi trường Thảo Nguyên  (VN) 

Khu 1, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 
(72) Nguyễn Thành Công (VN) 
(54) Quy trình xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn. Gồm các bước từ 
tập kết rác thải sinh hoạt đến phân loại rác thải ra làm nhiều nhóm để tái chế, tái sử 
dụng và tiêu hủy bằng công nghệ lò đốt với quy mô nhỏ và phù hợp với điều kiện vốn 
đầu tư thấp, đỡ tốn diện tích và dễ vận hành, sử dụng, quản lý. Với mục đích xử lý triệt 
để rác thải sinh hoạt nông thôn không gây ô nhiễm môi trường có hiệu quả kinh tế từ tái 
chế các chất hữu cơ và vô cơ có từ rác thải sinh hoạt ở nông thôn nước ta hiện nay với 
giá thành đầu tư thấp và dễ áp dụng.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
464 

(11) 2794 
(21) 2-2014-00063 (51) 7 E01C  12/24 

(22) 24.03.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Trung tâm tư vấn dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ  

(VN) 
02/91 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Dương Bá Khánh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cải thiện chất lượng bề mặt đường bộ làm từ bê 

tông nhựa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện chất lượng bề mặt đường bộ làm từ bê tông 

nhựa bao gồm bước phủ lên mặt đường hỗn hợp các loại vật liệu làm giảm độ đen của 
mặt đường nhằm giảm khả năng hấp thụ nhiệt, nhờ đó hạn chế tăng nhiệt độ của mặt 
đường, gián tiếp làm tăng khả năng chịu tải (chịu lún) của đường nhựa khi phương tiện 
chạy trên đó. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp cải thiện chất lượng bề mặt đường bộ 
làm từ bê tông nhựa do ảnh hưởng của quá trình thi công đầm nén bằng cách chia quá 
trình thi công làm 2 giai đoạn: đưa vào sử dụng mặt đường đã được tạo chiều dày xác 
định nhỏ hơn chiều dày thiết kế để mặt đường ổn định trong giai đoạn 1; giai đoạn 2 là 
thi công đủ chiều dày để đảm bảo tuổi thọ của đường theo thiết kế.   

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
465 

(11) 2795 
(21) 2-2014-00064 (51) 7 H05B 7/144 

(22) 24.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Võ Thế Sơn (VN), Lưu Tuấn Anh (VN), Lê Văn Thăng (VN), Hoàng Minh Nam (VN) 
(54) Bộ nguồn lò nguội plasma 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nguồn lò nguội plasma cung cấp điện năng để cấp nhiệt cho lò 
nguội plasma qua cột hồ quang plasma, cột hồ quang plasma được duy trì ổn định trong 
thời gian làm việc dài. Khác biệt ở chỗ, bộ nguồn cung cấp nguồn điện mồi ban đầu và 
nguồn điện công suất một chiều có đặc tuyến dốc, bộ nguồn được ghép nối bởi biến áp 
BAI cấp điện cao áp tạo tia lửa mồi và BA2 có chỉnh lưu D1 nối tiếp với biến áp BA3 có 
chỉnh lưu D2 cung cấp nguồn điện công suất một chiều với đặc tuyến dốc, có điện áp 

UDC = 250V lúc chưa có hồ quang plasma và điện áp UDC (4055)V khi cột hồ quang 

plasma liên tục và duy trì ổn định.  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
466 

(11) 2796 
(21) 2-2014-00065 (51) 7 F16K 24/00 

(22) 24.03.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2014 
(71) CHUI TONG PLASTICS CO., LTD.  (TW) 

No. 20, Ln. 178, Yaxing St., Xiushui Township, Changhua County, Taiwan. 
(72) Fu-Chin Wang (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu thông khí của bộ báo mực nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu thông khí dùng cho bộ báo mực nước gồm đế rỗng 
và có một khoang chứa được xác định trong đó để chứa cụm báo mực nước, đế có các lỗ 
thoát không khí được tạo ra ở đầu trên và được che bởi nắp. Cụm báo mực nước có một 
cút nối được bố trí ở mặt dưới và tương ứng với đế, sao cho khi cụm báo mực nước được 
chứa trong khoang chứa của đế, thì cút nối che đầu dưới của đế. Đế còn có một loạt các 
lỗ xuyên được bố trí ở đầu trên và tương ứng với một loạt các trụ nối ở đầu dưới của nắp, 
sao cho đế được ghép nối với nắp bằng cách nối các lỗ xuyên với các trụ nối.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
467 

(11) 2797 
(21) 2-2014-00156 (51) 7 H04M 1/60 

(22) 11.06.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 103204765 20.03.2014    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2014 
(71) 1. GLORIOLE ELECTROPTIC TECHNOLOGY CORP.  (TW) 

3F., No. 248-16, Sinsheng Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
2. SHEN ZHEN WONDERWIN TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
A/2F., Building No. 6, Xiang Xiang Industrict, Ying Ren Shi Village, Shi Yan Town, 
Bao An District, Shen Zhen City, Guang Dong Province, China 
3. TASIN TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
4F., 2nd Industry District, Huangmabu, Juiwei Village, Bao'an Shenzhen, Guangdong, 
China 

(72) Jim LIN (TW), Danxu WU (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phụ kiện để nối điện thiết bị đầu ra auđio với thiết bị điện tử 

cầm tay 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phụ kiện để nối điện thiết bị đầu ra auđio (12) với thiết bị 

điện tử cầm tay (10). Phụ kiện gồm có một bộ phận lắp (2), một giắc nối (31) và một bộ 
ghép nối (32). Bộ phận lắp (2) để được lắp tháo ra được vào thiết bị điện tử cầm tay 
(10). Giắc nối (31) là để ghép nối điện với một ổ cắm auđio (11) của thiết bị điện tử cầm 
tay (10). Bộ ghép nối (32) là để ghép nối điện với thiết bị đầu ra auđio (13), và để được 
lắp tháo ra được vào bộ phận lắp (2) để thiết lập sự nối điện với bộ phận lắp (2). Bộ phận 
lắp (2) và bộ ghép nối (32) được kết cấu để ăn khớp tháo ra được với nhau nhờ lực hút từ 
tính.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
468 

(11) 2798 
(21) 2-2014-00168 (51) 7 F16D  43/30 

(67) 1-2014-01987   
(22) 17.06.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 1403000255 21.03.2014   TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2014 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT DEE-EAM (TH), NOPPADOL 
TRAYANGKUL (TH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống ly hợp để điều khiển lái của máy kéo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống ly hợp có bánh răng trong để điều khiển lái của 
máy kéo làm giảm thiểu một số vấn đề tồn tại của khớp ly hợp vấu truyền thống bằng 
việc thay đổi sử dụng bánh răng trong được thiết kế để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn. 
Bánh răng này được định hình để có bề mặt bánh răng ở phía bên trái tách rời với phía 
bên phải ở góc độ thích hợp nhất để hoạt động, cũng như làm cho phía ngược lại sử 
dụng được trong trường hợp có sự mài mòn. Về vấn đề này, bu lông và móc cài có thể 
tháo rời thuận lợi trong việc bảo vệ và giữ các bánh răng khác.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
469 

(11) 2799 
(21) 2-2014-00211 (51) 7 A45C 11/00 

(22) 30.07.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 103204766 20.03.2014  TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2014 
(71) 1. GLORIOLE ELECTROPTIC TECHNOLOGY CORP.  (TW) 

3F., No. 248-16, Sinsheng Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
2. SHEN ZHEN WONDERWIN TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
A/2F., Building No. 6, Xiang Xiang Industrict, Ying Ren Shi Village, Shi Yan Town, 
Bao An District, Shen Zhen City, Guang Dong Province, China 
3. TASIN TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
4F., 2nd Industry District, Huangmabu, Juiwei Village, Bao'an Shenzhen, Guangdong, 
China 

(72) Jim LIN (TW), Danxu WU (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phụ kiện để bảo vệ thiết bị điện tử cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phụ kiện bao gồm thân vỏ (21), bộ phận che (22), và bộ phận liên 
kết thứ nhất và bộ phận liên kết thứ hai (31, 32). Thân vỏ (21) được tạo ra có khoảng 
trống nhận (23) để nhận thiết bị điện tử cầm tay (10). Bộ phận che (22) được tạo cấu 
hình để liên kết tháo được vào thân vỏ (21) để đóng và mở khoảng trống nhận (23). Bộ 
phận liên kết thứ nhất (31) bao gồm bộ nối dữ liệu và sạc (311) để liên kết nối điện với 
ổ dữ liệu và sạc (12) của thiết bị điện tử cầm tay (10), và cổng dữ liệu và sạc (312) được 
nối với bộ nối dữ liệu và sạc (311). Bộ phận liên kết thứ hai (32) bao gồm đầu cắm nối 
(321) để liên kết nối điện với ổ audio (13) của thiết bị điện tử cầm tay (10), và cổng 
audio (322) được nối với đầu cắm nối (321).  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
470 

(11) 2800 
(21) 2-2014-00229 (51) 7 C01B  31/02 

(22) 03.09.2014 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2014 
(75) Lê Văn Thăng  (VN) 

268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Bộ phận thu hồi và làm sạch sản phẩm trong hệ thống sản 

xuất ống nano cacbon đơn thành 
  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu, cụ thể đề cập đến bộ phận thu hồi 

và làm sạch sản phẩm trong hệ thống sản xuất ống nano cacbon đơn thành (SWCNTs) 
gồm 04 bộ phận chính: bộ phận cấp chất lưu từ buồng phản ứng (4), bộ phận điều phối 
áp suất và lưu lượng khí thoát (3), bộ phận buồng phân tách (1), bộ phận chứa sản phẩm 
ống nano cacbon (CNTs) (2). Đây là bộ phận sử dụng công nghệ hóa hơi từ nguyên liệu 
lỏng và phân huỷ hơi lỏng bằng nguồn nhiệt, trong đó có kết hợp phương pháp tăng điện 
tích bề mặt của bộ phận thu hồi nhằm ngăn cản quá trình phân tán sản phẩm SWCNTs 
thất thoát ra ngoài; đồng thời tăng cường tiếp xúc dòng khí thoát qua dung dịch lỏng 

nhằm ngưng tụ sản phẩm SWCNTs và thu hồi hơi nguyên liệu thừa. ứng dụng bộ phận 
thu hồi và làm sạch sản phẩm trong hệ thống sản xuất SWCNTs có mục đích gia tăng 
năng suất của hệ thống, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 2801 
(21) 2-2014-00274 (51) 7 B65D 6/00 

(22) 03.10.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 201420105812.8  10.03.2014    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2014 
(75) LIN, CHING-WEI  (TW) 

13F., No. 508, Xueqin Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Tấm kê hàng có thể tháo rời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kê hàng có thể tháo rời bao gồm tấm trên, bộ phận móc, ống 
đỡ, chân đế và bu lông. Tấm trên có lỗ trung tâm và các khe cắm bao quanh lỗ trung 
tâm; bộ phận móc có lỗ và mặt dưới bộ phận móc có nhiều chân cắm, các chân cắm này 
xuyên qua các khe cắm của tấm trên theo chiều từ trên xuống dưới; ống đỡ có lỗ thông, 
đầu phía trên của ống đỡ này đỡ mặt dưới, ở vị trí các khe cắm, của tấm trên; mặt trên 
của chân đế có cạnh nhô lên và lồng vào đầu phía dưới của ống đỡ, hoặc sáng chế còn 
có thể có thêm tấm đế chống ẩm được bố trí ở giữa mặt trên của chân đế và đầu dưới 
ống đỡ. Phần trung tâm của chân đế có dạng hình trụ, đầu trên có lỗ được tạo ren; bu 
lông được lồng từ trên xuống dưới qua lỗ của bộ phận móc và lỗ của tấm trên và lỗ được 
tạo ren của chân đế để tạo thành tấm kê hàng có khả năng chịu tải tốt hơn.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 2802 
(21) 2-2014-00317 (51) 7 F25B  31/02 

(22) 25.11.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 103203896 07.03.2014  TW 
(75) CHIN-HSIANG TANG  (TW) 

No. 196, Yanping Road, Taoyuan City, Taoyuan County 33070, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị nén 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị nén bao gồm bộ nén (1) và môtơ (2). Bộ nén (1) 
bao gồm thân (11). Trục truyền động (12) được lắp vào một bên thân (11) Môtơ (2) bao 
gồm đế (21). Stato (22) được lắp ở trong đế (21). Rôto (23) được lắp trong stato (22). 
Rôto (23) được kết nối với trục truyền động (12) của bộ nén (1). Môtơ (2) được lắp trực 
tiếp vào bộ nén (1) để giảm bớt số lượng các bộ phận, từ đó giảm thiểu chi phí và không 
gian lắp đặt.  
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(11) 2803 
(21) 2-2015-00100 (51) 7 C12N  5/00,  5/07 

(22) 23.04.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN), Trương Hải Nhung (VN), Nguyễn Hải Nam (VN) 
(54) Quy trình biệt hóa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ thành tế bào 

gan 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình biệt hóa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ thành tế 

bào gan bằng cách sử dụng dịch chiết tế bào gan. Tế bào gốc ở thế hệ từ 3 đến 5 được 
nuôi cấy trên đĩa có phủ fibronetic và môi trường nuôi cấy chứa dịch chiết tế bào gan. 
Tế bào này được nuôi cấy ở 37oC, 5% CO2 và môi trường cảm ứng được thay mới sau 
mỗi chu kỳ nuôi cấy 3 ngày. Sau 21 ngày nuôi cấy trong môi trường cảm ứng, tế bào 
gốc được cảm ứng thành tế bào gan có hình đa giác và nhân lõm đặc trưng. Tế bào sau 
biệt hóa biểu hiện các gen (CK18, CK19, AFP và ALB), protein (AAT và ALB) và có 
khả năng dự trữ glyeogen như tế bào gan.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
474 

(11) 2804 
(21) 2-2015-00136 (51) 7 E06B  9/15,  9/165,  9/17 

(22) 22.05.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Trần Quang ánh  (VN) 

12/5H ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quang ánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thanh nan cửa cuốn và cửa cuốn bao gồm các thanh nan này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh nan cửa cuốn (C) có chiều dọc kéo dài theo chiều 
ngang của cửa cuốn. Thanh nan (C) này có gioăng giảm chấn thứ nhất (11) được làm 
bằng nhựa dẻo kéo dài theo chiều dọc của thanh nan (C) và được lắp khít vào phần trên 
có mặt cắt ngang có dạng thắt cổ chai của phần rỗng dưới (4) và gioăng giảm chấn thứ 
hai (12) được làm bằng nhựa dẻo kéo dài theo chiều dọc của thanh nan (C), có mặt cắt 
ngang có dạng cong ôm khít hai bên của đầu mũi của phần móc liên kết (1). Giải pháp 
hữu ích còn đề cập đến cửa cuốn bao gồm các thanh nan (C) nêu trên, trong đó khi các 
thanh nan (C) được liên kết với nhau để tạo thành cửa cuốn hoàn chỉnh, phần móc liên 
kết (1) của thanh nan (C) bên dưới được luồn qua khe hở (6) ở đáy (5) của thanh nan (C) 
bên trên vào phần rỗng dưới của thanh nan (C) bên trên.   
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(11) 2805 
(21) 2-2015-00175 (51) 7 A23J  3/34 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) Công ty Cổ phần Việt Nam Food  (VN) 

Khu công nghiệp ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 
(72) Lê Thanh Hùng (VN), Ikehara Kiyoshi (JP) 
(54) Quy trình sản xuất dịch thủy phân đầu và vỏ tôm Decapoda 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất dịch thuỷ phân đầu và vỏ tôm 
Decapoda bao gồm các bước:  

(i) ép đầu và vỏ tôm để thu dịch tôm từ đầu và vỏ tôm;  
(ii) Thủy phân dịch tôm bằng axit HCl 32% và enzym PR-300 thu dịch tôm thuỷ phân; 
và  
(iii) Cô đặc dịch tôm thủy phân.  
Quy trình sản xuất dịch thủy phân đầu và vỏ tôm theo giải pháp hữu ích là một quy trình 
hoàn thiện. Quy trình này giúp tạo ra dịch thủy phân đầu và vỏ tôm có hàm lượng đạm 
tiêu hóa cao (90%) và hương tôm đặc trưng giúp trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm dẫn 
dụ động vật ăn nhiều hơn và tăng trưởng tốt hơn.  
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(11) 2806 
(21) 2-2015-00195 (51) 7 A23L  1/00,  1/16 

(62) 2-2015-00194   
(22) 24.05.2013 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2013 
(71) Công ty TNHH Hoàn Vũ  (VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Minh Yến (VN) 
(54) Quy trình sản xuất miến hỗn hợp chứa tinh bột đậu xanh dạng 

để nấu và miến hỗn hợp được sản xuất bằng quy trình này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất miến hỗn hợp chứa tinh bột đậu xanh 

dạng để nấu, được cải thiện về cấu trúc sợi (độ dai, độ cứng) và khả năng hoàn nguyên 
của sợi miến. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm các công đoạn sau: (i) tạo dịch 
bột của hỗn hợp nguyên liệu bao gồm tinh bột khoai tây, tinh bột khoai mì biến tính, 
tinh bột khoai mì, tinh bột đậu Hà Lan, và tinh bột đậu xanh; (ii) tạo sợi và cắt sợi; (iii) 
cấp đông và rã đông sợi; (iv) sấy sợi; và (v) đóng gói. Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề 
cập đến miến hỗn hợp dạng để nấu được sản xuất bằng quy trình nêu trên.  
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(11) 2807 
(21) 2-2015-00208 (51) 7 C12P 7/06 

(22) 22.07.2015 (43) 25.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2015 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Kỳ Sơn (VN), Lê Thanh Mai (VN), Nguyễn Tiến Thành (VN), Nguyễn Thanh 

Hằng (VN), Từ Việt Phú (VN), Lương Hồng Nga (VN), Nguyễn Thị Hoài Đức (VN) 
(54) Quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nồng 

độ chất khô cao để sản xuất cồn từ gạo 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở 

nồng độ chất khô cao để sản xuất cồn từ nguyên liệu gạo, trong đó cả 3 công đoạn dịch 
hóa, đường hóa và lên men được thực hiện ở 28-32oC với sự hỗ trợ của hỗn hợp enzym 
alpha-amylaza, glucoamylaza, proteaza, nấm men khô, urê và KH2PO4. Hiệu suất thu 
hồi cồn của quy trình dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nồng độ chất khô cao 
này đạt tối thiểu 83%.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 26174 
(21) 3-2014-01724 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 17.10.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm á Châu  (VN) 

Số 9/2 đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Mạnh Hà (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng (PHOENIX LAW) 
(55)  
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(11) 26175 
(21) 3-2014-01995 (28) 01 
(54) Bình phun thuốc trừ sâu 

năng lượng mặt trời 
(51) 22-06 

(22) 25.11.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

Tổ 6, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
(72) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 26176 
(21) 3-2014-02062 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 02.12.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần dầu cá Châu á  (VN) 

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Lê Quốc Trường (VN) 
(55)  
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(11) 26177 
(21) 3-2014-02067 (28) 01 
(54) Đàn ghi ta điện (51) 17-03 

(22) 03.12.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Minh Nguyệt  (VN) 

5/7, tổ 6, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26178 
(21) 3-2014-02167 (28) 02 
(54) Cụm kim dẫn hướng dùng 

cho máy dệt 

(51) 15-06 

(22) 12.12.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 002483362-0001 16.06.2014  EM 

002483362-0002 16.06.2014  EM 
(71) Groz-Beckert KG  (DE) 

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany 
(72) Eric Scholler (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26179 
(21) 3-2014-02168 (28) 04 
(54) Cụm kim dẫn hướng dùng 

cho máy dệt 

(51) 15-06 

(22) 12.12.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 002483362-0003 16.06.2014  EM 

002483362-0004 16.06.2014  EM 
002483362-0005 16.06.2014  EM 
002483362-0006 16.06.2014  EM 

(71) Groz-Beckert KG  (DE) 
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany 

(72) Eric Schodller (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26180 
(21) 3-2014-02169 (28) 02 
(54) Cụm kim dẫn hướng dùng 

cho máy dệt 

(51) 15-06 

(22) 12.12.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 002483362-0007 16.06.2014  EM 

002483362-0008 16.06.2014  EM 
(71) Groz-Beckert KG  (DE) 

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany 
(72) Eric Schodller (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26181 
(21) 3-2014-02214 (28) 01 
(54) Tời kéo cáp (51) 12-05 

(22) 18.12.2014 (43) 25.09.2015 
(30) 002527549 29.08.2014   EM 
(71) Konecranes Plc  (FI) 

Koneenkatu 8, Hyvinkaa, 05830, Finland 
(72) Tatu Johannes PIISPANEN (FI) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26182 
(21) 3-2014-02234 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 22.12.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 

Số nhà 20 kiệt 143, Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26183 
(21) 3-2014-02279 (28) 01 
(54) Vợt diệt muỗi điện tử (51) 22-06 

(22) 26.12.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Trường Nhật Quang  (VN) 

181 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quang (VN) 
(55)  
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(11) 26184 
(21) 3-2014-02280 (28) 01 
(54) ổ cắm nối lưu động (51) 13-03 

(22) 26.12.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Trường Nhật Quang  (VN) 

181 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Quang (VN) 
(55)  
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(11) 26185 
(21) 3-2014-02306 (28) 02 
(54) Khớp nối (51) 08-08 

(22) 31.12.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tam Nguyên  (VN) 

5C13/2 ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trung Kiên (VN) 
(55)  
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(11) 26186 
(21) 3-2015-00015 (28) 01 
(54) Nắp hộp đựng (51) 09-07 

(22) 06.01.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 29/496,891 18.07.2014   US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Nathan E. Shirley (US), Julie L. Yessin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(21) 3-2015-00665 (28) 02 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 27.04.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201430519570.2   12.12.2014       CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Chun FAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26245 
(21) 3-2015-00669 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 27.04.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201430409656.X    27.10.2014        CN 
(71) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  (CN) 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi, 
Jiangsu, 214105, China 

(72) Xue Bo (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26246 
(21) 3-2015-00670 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 27.04.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201430428288.3   03.11.2014       CN 
(71) TIANJIN YADEA INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 

Medicine and medical equipment Industrial Zone, Beichen District, Tianjin City, China 
(72) Xue Bo  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26247 
(21) 3-2015-00688 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 07.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 29/508,561 07.11.2014   US 
(71) Under Armour, Inc.  (US) 

1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, United States of America 
(72) Justin HOWE (US), David DOMBROW (US) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26248 
(21) 3-2015-00694 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 08.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Lệ (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 26249 
(21) 3-2015-00703 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 12.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26250 
(21) 3-2015-00704 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 12.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26251 
(21) 3-2015-00705 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 12.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26252 
(21) 3-2015-00713 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 

(22) 14.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-025705 18.11.2014   JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tokumaru WATANABE (JP), Kenji SHIMIZU (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26253 
(21) 3-2015-00714 (28) 01 
(54) Tấm ốp phía trước xe scutơ (51) 12-16 

(22) 14.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2014-025706 18.11.2014    JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tokumaru WATANABE (JP), Kenji SHIMIZU (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26254 
(21) 3-2015-00718 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 14.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2015-000748 16.01.2015    JP 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) Rika Yamashita (JP), Kana Nishimura (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26255 
(21) 3-2015-00729 (28) 02 
(54) Thiết bị làm bay hơi nước (51) 23-04 

(22) 15.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 29/509,355 17.11.2014    US 
(71) INTREPID BRANDS, LLC  (US) 

5201 Interchange Way, Louisville, Kentucky 40229, United States of America 
(72) Michael G. Terry (US), Curtis R. Berry (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26256 
(21) 3-2015-00735 (28) 01 
(54) Máy may (51) 15-06 

(22) 15.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) CHEN, JUI WEN  (TW) 

No. 33, Lane 379, Chung Hwa Rd., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan 
(72) CHEN, JUI WEN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26257 
(21) 3-2015-00737 (28) 01 
(54) Máy làm đá (51) 15-99 

(22) 18.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Trường đại học công nghiệp Hà Nội  (VN) 

Km 13, đường 32, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phùng Xuân Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                      1.1                                   1.2                             1.3 
 
 

    
 
 

                    1.4                1.5                            1.6                                   1.7 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
573 

(11) 26258 
(21) 3-2015-00738 (28) 01 
(54) Máy phun đá (51) 15-99 

(22) 18.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Trường đại học công nghiệp Hà Nội  (VN) 

Km 13, đường 32, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phùng Xuân Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26259 
(21) 3-2015-00752 (28) 04 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 20.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 29/509,662 20.11.2014    US 
(71) BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC  (US) 

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, USA 
(72) David E. Schultz (US), Kevin E. Scheifele (US), Keith A. Dumigan (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26260 
(21) 3-2015-00753 (28) 08 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 20.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 29/509,663 20.11.2014   US 
(71) BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC  (US) 

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, USA 
(72) David E. Schultz (US), Kevin E. Scheifele (US), Keith A. Dumigan (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26261 
(21) 3-2015-00754 (28) 01 
(54) Nắp hộp (51) 09-07 

(22) 20.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0015696   27.03.2015     KR 
(71) 1. PYUNG AHN CAN MFG. CO., LTD.  (KR) 

30, Haebong-ro, 273 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 

2. PYUNG AHN VINA CO., LTD.  (VN) 
Lot. III-1.2, D3 Street, Que Vo 2 Industrial Zone, Ngoc Xa Ward, Que Vo District, Bac 
Ninh Province, Vietnam 

(72) Shin Jung Hern (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(11) 26262 
(21) 3-2015-00763 (28) 01 
(54) Bao đựng phân bón (51) 09-05 

(22) 20.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Phát Thiên Phú  (VN) 

Tổ 3, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Thị Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 26263 
(21) 3-2015-00766 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 21.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 26264 
(21) 3-2015-00767 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 21.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 26265 
(21) 3-2015-00773 (28) 02 
(54) Đế đèn điện (51) 26-05 

(22) 22.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Viroj KHANAMPORNPAN  (TH) 

23 Soi 14, Lad-Ya Road, Khlong-San, Bangkok, 10600, Thailand 
(72) Viroj KHANAMPORNPAN  (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 26266 
(21) 3-2015-00774 (28) 01 
(54) ổ cắm nối điện đa năng (51) 13-03 

(22) 22.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Viroj KHANAMPORNPAN  (TH) 

23 Soi 14, Lad-Ya Road, Khlong-San, Bangkok, 10600, Thailand 
(72) Viroj KHANAMPORNPAN  (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 26267 
(21) 3-2015-00776 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 

(22) 22.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  
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(11) 26268 
(21) 3-2015-00784 (28) 01 
(54) Bao đựng phân bón (51) 09-05 

(22) 22.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Phát Thiên Phú  (VN) 

Tổ 3, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Thị Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 26269 
(21) 3-2015-00805 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 

(22) 26.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
592 

(11) 26270 
(21) 3-2015-00806 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 

(22) 26.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                 1.2                                   1.3 
 
 

    
 
 

                        1.4              1.5                          1.6                                     1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
593 

(11) 26271 
(21) 3-2015-00807 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 

(22) 26.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
594 

(11) 26272 
(21) 3-2015-00808 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 

(22) 26.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                  1.1                                             1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
595 

(11) 26273 
(21) 3-2015-00809 (28) 01 
(54) Ghế đa năng (51) 06-01 

(22) 26.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Số 51 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
596 

(11) 26274 
(21) 3-2015-00813 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Lệ (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                        1.1                           1.2                       1.3                   1.4                 1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
597 

(11) 26275 
(21) 3-2015-00816 (28) 01 
(54) Chốt định vị cho đầu nối 

cáp quang 

(51) 13-03 

(22) 28.05.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0006111 04.02.2015 KR 
(71) A.J.WORLD CO., LTD.   (KR) 

22, Teheran-ro 34-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-921, Republic of Korea 
(72) CHOI, An Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                            1.1                                            1.2                                       1.3 
 
 

     
 
 

                     1.4            1.5               1.6                 1.7                              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
598 

(11) 26276 
(21) 3-2015-00817 (28) 01 
(54) Thiết bị ươm mầm giá đỗ (51) 99-00 

(22) 28.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại Hiếu 

Hương  (VN) 
28 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Châu Hiếu (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                                1.2                              1.3                                1.4 
 
 

     
 
 

                     1.5                                1.6                                 1.7                              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
599 

(11) 26277 
(21) 3-2015-00820 (28) 01 
(54) Nệm (51) 06-09 

(22) 29.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại & sản xuất nệm MOUSSE Liên á  (VN) 

55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Ngọc Tỉnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                1.1                               1.2                  1.3              1.4 
 
 

   
 
 

                                             1.5                                 1.6                         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
600 

(11) 26278 
(21) 3-2015-00821 (28) 01 
(54) Nệm (51) 06-09 

(22) 29.05.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại & sản xuất nệm MOUSSE Liên á  (VN) 

55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Ngọc Tỉnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                1.1                                        1.2                                  1.3                  1.4 
 
 

  
 
 

                                                  1.5                                             1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
601 

(11) 26279 
(21) 3-2015-00824 (28) 01 
(54) Khung võng xếp (51) 06-02 

(22) 01.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Minh Quốc  (VN) 

285B/10 An Phú Tây, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Sử (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                        1.1                                              1.2                              1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
602 

(11) 26280 
(21) 3-2015-00826 (28) 01 
(54) Kiềng bếp ga (51) 07-02 

(22) 01.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn FUNAI  (VN) 

174/19/27 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO., LTD) 
(55)  
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                                      1.4                                1.5                                1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
603 

(11) 26281 
(21) 3-2015-00828 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 02.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

04 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                   1.1                         1.2                       1.3                    1.4 
 
 

    
 
 

                                1.5                       1.6                          1.7                      1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
604 

(11) 26282 
(21) 3-2015-00829 (28) 01 
(54) Bóng đèn LED (51) 26-04 

(22) 02.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL  (VN) 

Lô A, cụm công nghiệp Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
(72) Đỗ Lâm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                        1.2                        1.3                     1.4                       1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
605 

(11) 26283 
(21) 3-2015-00830 (28) 01 
(54) Ly (51) 07-01 

(22) 02.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thủy (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                1.1                         1.2 
 
 

  
 
 

                                                           1.3                             1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
606 

(11) 26284 
(21) 3-2015-00832 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 03.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 29/512,833 23.12.2014    US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Eduardo Jimenez (US), Kenneth Waguespack (US), Robert Moskovich (US), Roger 

Kirchhofer (CH), Kurt Bieri (CH), Joachim Storz (DE), Andreas Wechsler (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

          
 

                                 1.1                  1.2              1.3               1.4           1.5       1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
607 

(11) 26285 
(21) 3-2015-00838 (28) 01 
(54) Chai rượu (51) 09-01 

(22) 04.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang  (VN) 

23, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(72) Huỳnh Văn Thòn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                              1.2                            1.3                       1.4                  1.5 
 
 

  
 
 

                                                          1.6                             1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
608 

(11) 26286 
(21) 3-2015-00849 (28) 01 
(54) Khung vợt cầu lông (51) 21-02 

(22) 04.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Yonex Kabushiki Kaisha  (JP) 

23-13, Yushima 3-Chome Bunkyo-ku, Tokyo Japan 
(72) Yosuke Yamanaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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                                                   1.9                                          1.10 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
609 

(11) 26287 
(21) 3-2015-00851 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 05.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
612 

(11) 26288 
(21) 3-2015-00852 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm Quang Minh  (VN) 

934 D1 đường D, khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Minh Giáp (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
613 

(11) 26289 
(21) 3-2015-00854 (28) 01 
(54) Thiết bị bảo dưỡng và sửa 

chữa nhanh ô tô 

(51) 08-05 

(22) 05.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 37 LK27, khu đô thị mới Vân Canh, đường 70, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

(72) Bùi Trung Kiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                        1.1                              1.2                             1.3                              1.4 
 
 

    
 
 

                     1.5                              1.6                               1.7                              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
614 

(11) 26290 
(21) 3-2015-00855 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 05.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Kiên Thành Tín  (VN) 

30 đường số 5, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Thừa Ân (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                           1.1                                        1.2                                         1.3 
 
 

   
 
 

                        1.4                             1.5                                            1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
615 

(11) 26291 
(21) 3-2015-00856 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 05.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                                           1.1                   1.2          1.3      1.4      1.5     1.6  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
616 

(11) 26292 
(21) 3-2015-00857 (28) 04 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 08.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 
(72) Nguyễn Xuân Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                          1.1                             1.2                              2.1                              2.2 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
618 

(11) 26293 
(21) 3-2015-00858 (28) 02 
(54) Lò vi sóng (51) 07-02 

(22) 08.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201430517714.0 11.12.2014   CN 
(71) Electrolux S.E.A Ptc Ltd.  (SG) 

11 Lorong 3, Toa Payoh, Block B, #01-13/14/15, Jackson Square, Singapore 319579, 
Singapore 

(72) Leonard Tan (SG), Dennis Han (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
620 

(11) 26294 
(21) 3-2015-00859 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 08.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh  (VN) 

Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Trường Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                             1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
621 

(11) 26295 
(21) 3-2015-00860 (28) 01 
(54) Lốp ô tô (51) 12-15 

(22) 08.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 002674952 02.04.2015   EM 
(71) Davanti Tyres Limited  (GB) 

Unit 4 North Florida Road, St Helens, Merseyside, WA11 9UB, United Kingdom 
(72) MA JINGJING (CN), ZHANG YIXIN (CN), WAN JUNRUI (CN), LIU JUNJIE (CN), 

GE YINGLI (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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                                          1.4                                 1.5                        1.6            1.7  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
622 

(11) 26296 
(21) 3-2015-00861 (28) 01 
(54) Lốp ô tô (51) 12-15 

(22) 08.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 002675041-0001  02.04.2015    EM 
(71) Davanti Tyres Limited  (GB) 

Unit 4 North Florida Road, St Helens, Merseyside, WA11 9UB, United Kingdom  
(72) ZHAO HONGLING (CN), ZHANG YIXIN (CN), WAN JUNRUI (CN), LIU JUNJIE 

(CN), GE YINGLI  (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                             1.1                                          1.2                                           1.3 
 
 

    
 

                                1.4                                       1.5                               1.6                 1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
623 

(11) 26297 
(21) 3-2015-00862 (28) 01 
(54) Chảo (51) 07-02 

(22) 08.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2014-0059982   09.12.2014       KR 
(71) HappyCall Co., Ltd.  (KR) 

104-2, Goldenroot-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea 

(72) Hyun Sam Lee (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
624 

(11) 26298 
(21) 3-2015-00864 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006235.7    09.01.2015     CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Shanshan ZHONG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                     1.1                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
625 

(11) 26299 
(21) 3-2015-00865 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006231.9    09.01.2015        CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Yi LU  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                        1.1                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
626 

(11) 26300 
(21) 3-2015-00866 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006471.9   09.01.2015       CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Shanshan ZHONG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                        1.1                                             1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
627 

(11) 26301 
(21) 3-2015-00867 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006232.3     09.01.2015  CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Shanshan ZHONG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                           1.1                                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
628 

(11) 26302 
(21) 3-2015-00868 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006484.6   09.01.2015     CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Shanshan ZHONG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                         1.1                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
629 

(11) 26303 
(21) 3-2015-00869 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006237.6   09.01.2015       CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Shanshan ZHONG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                       1.1                                                1.2  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
630 

(11) 26304 
(21) 3-2015-00870 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006483.1    09.01.2015       CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Yi LU   (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                           1.1                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
631 

(11) 26305 
(21) 3-2015-00871 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530006485.0   09.01.2015      CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Shanshan ZHONG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                          1.1                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
632 

(11) 26306 
(21) 3-2015-00891 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm trà (51) 19-08 

(22) 12.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Cơ sở trà Thần Kỳ  (VN) 

11/26 Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  
(72) Hà Thị Thy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
633 

(11) 26307 
(21) 3-2015-00896 (28) 01 
(54) ống hút (51) 07-06 

(22) 12.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 4038900 09.01.2015      GB 
(71) UNISTRAW HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

One Raffles Place Level 28-02 048616 Singapore 
(72) Kendall Norman PALAZZI (AU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                 1.1                                                      1.2 
 
 

    
 
 

1.3                 1.4       
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
634 

(11) 26308 
(21) 3-2015-00901 (28) 01 
(54) Nắp che tai nghe (51) 14-99, 14-01 

(22) 12.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2014-0063751      29.12.2014   KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) SON, Hyun-keun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

               1.1                              1.2                                1.3                         1.4                 1.5 
 

    
 

                           1.6                                      1.7                          1.8                     1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
635 

(11) 26309 
(21) 3-2015-00902 (28) 01 
(54) Nắp che tai nghe (51) 14-01, 14-99 

(22) 12.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2014-0063752     29.12.2014  KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea  
(72) SON, Hyun-keun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

              1.1                          1.2                               1.3                         1.4                      1.5 
 

    
 

                               1.6                                 1.7                    1.8                      1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
636 

(11) 26310 
(21) 3-2015-00904 (28) 01 
(54) Bộ lọc từ làm sạch đường 

ống 

(51) 23-01 

(22) 12.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) SHENG-YUAN LIAO  (TW) 

4F, No. 31, Honglin St., Xiaogang Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Sheng-Yuan LIAO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                            1.1              1.2            1.3             1.4               1.5                1.6 
 

   
 

1.7            1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
637 

(11) 26311 
(21) 3-2015-00921 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530030331.5   02.02.2015       CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Yi LU (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
638 

(11) 26312 
(21) 3-2015-00922 (28) 03 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 16.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần DP ECOFAM  (VN) 

Tổ dân phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Minh Thu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                           1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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                              2.1                                                                 2.2 
 

  
 

                             3.1                                                                   3.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
640 

(11) 26313 
(21) 3-2015-00923 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 16.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                               1.1                        1.2                         1.3 
 

  
 

1.4                        1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
641 

(11) 26314 
(21) 3-2015-00925 (28) 01 
(54) Khung vợt cầu lông (51) 21-02 

(22) 16.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 201530114222.1    24.04.2015        CN 
(71) YONEX KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

23-13, Yushima 3-Chome Bunkyo-ku, Tokyo Japan 
(72) Yosuke Yamanaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

         
 

                                1.1                          1.2                     1.3                  1.4        1.5   1.6 
 

                
 

                   1.7                                   1.8                           1.9                 1.10         1.11  1.12  1.13 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
642 

(11) 26315 
(21) 3-2015-00932 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 17.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang  (VN) 

584 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Trần Trọng Thanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                                    1.1                       1.2                    1.3 
 

  
 

1.4                           1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
643 

(11) 26316 
(21) 3-2015-00933 (28) 01 
(54) Bao gói giấy cuộn vệ sinh (51) 09-05 

(22) 17.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bình Phát  (VN) 

Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Yên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
644 

(11) 26317 
(21) 3-2015-00934 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 17.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Nguyên   (VN) 

Số 522 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Tạ Quốc Tuấn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
645 

(11) 26318 
(21) 3-2015-00935 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 18.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) YUHAN-KIMBERLY, LIMITED  (KR) 

504, Haesung Building, Teheran-ro (Daechi-dong), Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(72) Choi, JiEun (KR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                1.1                        1.2                       1.3                        1.4                         1.5 
 

      
  

1.6                              1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
646 

(11) 26319 
(21) 3-2015-00941 (28) 02 
(54) Đồ đựng gia vị (51) 07-06 

(22) 18.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Ngô Mộc Thuận  (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mộc Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                 1.1                                                        1.2                                     1.3 
 

   
 

1.4                                                                   1.5 
 
 

     
 

                        2.1                  2.2             2.3                   2.4                           2.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
647 

(11) 26320 
(21) 3-2015-00945 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 18.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

        
 

                                       1.1                       1.2            1.3       1.4        1.5        1.6   
 

  
 

1.7        1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
648 

(11) 26321 
(21) 3-2015-00951 (28) 02 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                1.1                                               1.2 
 

   
 

                                                               1.3                                    1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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1.5                                                       1.6 
 
 

     
 

                     2.1                                      2.2                                  2.3                           2.4 
 

  
 

2.5                                    2.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
650 

(11) 26322 
(21) 3-2015-00952 (28) 01 
(54) Vỏ của thiết bị đầu cuối di 

động 

(51) 03-01, 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008454    16.02.2015        KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jiyoung (KR), CHOI, Hyoksu (KR), OH, Youngwha (KR), BANG, Hyejin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

        
 

                                      1.1                      1.2                         1.3             1.4   1.5 
 

   
 

1.6                             1.7 
 

   
 

                                            1.8                              1.9                         1.10 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
651 

(11) 26323 
(21) 3-2015-00953 (28) 01 
(54) Vỏ của thiết bị đầu cuối di 

động 

(51) 03-01, 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008462    16.02.2015       KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jiyoung (KR), CHOI, Hyoksu (KR), KIM, Minhyouk (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

        
 

                                     1.1                      1.2                         1.3              1.4    1.5 
 

   
 

 1.6                          1.7 
 

   
 

                                            1.8                              1.9                         1.10



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
652 

(11) 26324 
(21) 3-2015-00954 (28) 01 
(54) Vỏ của thiết bị đầu cuối di 

động 

(51) 03-01, 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008483    16.02.2015        KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jiyoung (KR), YEO, Honggu (KR), KO, Jihyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                                    1.1                        1.2                           1.3              1.4   1.5 
 

   
 

1.6                                1.7 
 

   
 

                                             1.8                             1.9                         1.10 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
653 

(11) 26325 
(21) 3-2015-00955 (28) 01 
(54) Vỏ của thiết bị đầu cuối di 

động 

(51) 03-01, 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008484      16.02.2015   KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jiyoung (KR), YEO, Honggu  (KR), CHO, Sunghoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

        
 

                                   1.1                         1.2                           1.3             1.4    1.5 
 

   
 

1.6                                   1.7 
 

   
 

                                              1.8                             1.9                      1.10 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
654 

(11) 26326 
(21) 3-2015-00956 (28) 01 
(54) Vỏ của thiết bị đầu cuối di 

động 

(51) 03-01, 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008480     16.02.2015       KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jiyoung (KR), YEO, Honggu (KR), OH, Youngwha (KR), BANG, Hyejin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

  
 
 
 

        
 

                                       1.1                    1.2                         1.3             1.4   1.5 
 

   
 

1.6                             1.7 
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(11) 26327 
(21) 3-2015-00957 (28) 01 
(54) Tấm ốp lưng cho thiết bị 

đầu cuối di động 

(51) 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008458    16.02.2015   KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) KIM, Yoonyoung (KR), JIN, Junho (KR), JI, Yeran (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26328 
(21) 3-2015-00958 (28) 01 
(54) Tấm ốp lưng cho thiết bị 

đầu cuối di động 

(51) 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008456    16.02.2015       KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) KIM, Yoonyoung (KR), JIN, Junho (KR), JI, Yeran (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26329 
(21) 3-2015-00959 (28) 01 
(54) Tấm ốp lưng cho thiết bị 

đầu cuối di động 

(51) 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008478     16.02.2015   KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) KIM, Yoonyoung (KR), JIN, Junho (KR), JI, Yeran (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26330 
(21) 3-2015-00960 (28) 01 
(54) Tấm ốp lưng cho thiết bị 

đầu cuối di động 

(51) 14-03 

(22) 19.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2015-0008475   16.02.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) KIM, Yoonyoung (KR), JIN, Junho (KR), JI, Yeran (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26331 
(21) 3-2015-00961 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH thực phẩm HORECA  (VN) 

49 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hồ Trúc Lam (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
660 

(11) 26332 
(21) 3-2015-00963 (28) 01 
(54) Thùng rác (51) 09-09 

(22) 22.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
661 

(11) 26333 
(21) 3-2015-00978 (28) 01 
(54) Tấm ván (51) 25-01 

(22) 23.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lập Đức  (VN) 

746A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hoàng Đức (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
662 

(11) 26334 
(21) 3-2015-00979 (28) 01 
(54) Tấm ván (51) 25-01 

(22) 23.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lập Đức  (VN) 

746A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hoàng Đức (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
663 

(11) 26335 
(21) 3-2015-00980 (28) 01 
(54) Tấm ván (51) 25-01 

(22) 23.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lập Đức  (VN) 

746A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hoàng Đức (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
664 

(11) 26336 
(21) 3-2015-00981 (28) 01 
(54) Tấm ván (51) 25-01 

(22) 23.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lập Đức  (VN) 

746A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hoàng Đức (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
665 

(11) 26337 
(21) 3-2015-00982 (28) 01 
(54) Tấm ván (51) 25-01 

(22) 23.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lập Đức  (VN) 

746A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hoàng Đức (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26338 
(21) 3-2015-00986 (28) 01 
(54) Máy thu hình (51) 14-03 

(22) 24.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 2015-002241 05.02.2015     JP 
(71) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 
(72) Shogo SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26339 
(21) 3-2015-00988 (28) 01 
(54) Găng tay cho người đi xe 

máy 

(51) 02-06 

(22) 24.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Đặng Hoà Thuận  (VN) 

372/13 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Hoà Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt (KIBVI Co., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26340 
(21) 3-2015-00989 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 24.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH Long Huei    (VN) 

Số 23 lô N, đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Li Ming Hui (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26341 
(21) 3-2015-00990 (28) 01 
(54) Thân dụng cụ ép lấy nước (51) 31-00 

(22) 24.06.2015 (43) 25.09.2015 
(30) 30-2014-0063556     27.12.2014   KR 
(71) NUC ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

280 Nowon-ro, Buk-gu, Daegu 702-053, Republic of Korea 
(72) Kim, In Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26342 
(21) 3-2015-00991 (28) 01 
(54) Thùng đựng đá (51) 09-02, 07-07 

(22) 18.06.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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                                                   1.7                                              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
672 

(11) 26343 
(21) 3-2015-00992 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA  (VN) 

Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Đình Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
673 

(11) 26344 
(21) 3-2015-00993 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA  (VN) 

Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Đình Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
674 

(11) 26345 
(21) 3-2015-00995 (28) 02 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26346 
(21) 3-2015-00996 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
677 

(11) 26347 
(21) 3-2015-00997 (28) 01 
(54) Rổ (51) 09-04, 07-07 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26348 
(21) 3-2015-00998 (28) 01 
(54) Rổ (51) 09-04, 07-07 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26349 
(21) 3-2015-00999 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 25.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
680 

(11) 26350 
(21) 3-2015-01001 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 26.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                      1.1                                    1.2                                   1.3                             1.4  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
681 

(11) 26351 
(21) 3-2015-01004 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 26.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Thái Thịnh  (VN) 

45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đoàn Thị ánh Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

                         1.1                                                                   1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
682 

(11) 26352 
(21) 3-2015-01005 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Thái Thịnh  (VN) 

45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đoàn Thị ánh Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26353 
(21) 3-2015-01019 (28) 01 
(54) Quạt điện (51) 23-04 

(22) 29.06.2015 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại điện cơ Hà Nội  (VN) 

CN5, lô 9, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(11) 26354 
(21) 3-2015-01020 (28) 01 
(54) Bộ phận an toàn điện cho 

bình nóng lạnh 

(51) 23-03 

(22) 23.07.2014 (43) 25.09.2015 
(71) Công ty TNHH KENMEC Việt Nam  (VN) 

Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Tâm (VN) 
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(11) 26438 
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(21) 3-2015-01293 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
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(VN) 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2011-23349 (220) 03.11.2011 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(731) GRENEX LIMITED  (KR) 

#304 Kyungin Bldg., 166-3 Samsung-

dong, Kangnam-gu, Seoul 135-090, 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; thiết bị lọc nước; 

thiết bị làm sạch nước công nghiệp; thiết bị và máy móc làm sạch nước; hệ thống làm 

sạch nước.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn ngoại thương; dịch vụ tư vấn 

nghiệp vụ kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý, điều hành kinh doanh; dịch vụ chào hàng 

(thương mại).  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công cộng; dịch vụ xây dựng hệ 

thống cấp hoặc thoát nước; dịch vụ lắp đặt các thiết bị xử lý vệ sinh môi trường; dịch vụ 

xây dựng hệ thống xử lý chất thải cống rãnh; dịch vụ xây dựng theo yêu cầu của khách 

hàng.  
 

(210) 4-2012-18342 (220) 20.08.2012 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Mai Hân  
(VN) 
119 Quang Trung, phường Tăng Nhơn 

Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thiết bị nội thất (cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), 

thiết bị chăm sóc sức khoẻ (spa), thiết bị nhà tắm, khăn tắm. 
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(210) 4-2013-01901 (220) 25.01.2013 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; ; A5.3.13; A3.9.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Chất lượng Nông 
Lâm Thuỷ sản Vùng 4  (VN) 
30 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm định, hiệu chuẩn [đo lường]; kiểm soát chất lượng; thử nghiệm: lĩnh vực 
hóa học, sinh học; chứng nhận sản phẩm, dịch vụ, công trình xây dựng phù hợp tiêu 
chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật; Dịch vụ tư vấn và cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài. 

 

 
(210) 4-2013-22882 (220) 03.10.2013 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phong cách Âu 
Châu  (VN) 
12 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thiết bị vệ sinh; mua bán các mặt hàng thực phẩm gia 
đình (trừ các loại thực phẩm độc hại mà nhà nước cấm); mua bán đồ chơi trẻ em (trừ các 
loại đồ chơi có hại cho việc giáo dục phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc 
ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội); mua bán thiết bị vi tính; mua bán đồ nội ngoại thất, 
đồ gỗ (trừ các loại gỗ nhà nước cấm); mua bán ô tô, xe máy; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-07612 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty sản xuất thương mại 

dạy nghề LC  (VN) 
12 Bis Tôn Đản, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên kinh 
doanh; mua bán thực phẩm chức năng; bán lẻ thuốc; mua bán các đồ dùng khác cho gia 
đình gồm: chén bát, xoong nồi, dao, kéo, rổ rá, xô chậu, giường tủ, bàn ghế, kệ sách, tủ 
sách, bóng đèn, quạt điện, bình hoa.  
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(210) 4-2014-10119 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hồng Vĩnh Hào   (VN) 
114/7 Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; bếp điện từ; nồi lẩu điện; nồi hầm bằng điện; bếp điện; lò nướng. 
 

Nhóm 28: Máy để tập luyện thể dục; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn 
luyện thể hình; thiết bị tập thể hình; quả tạ tập thể dục. 

 

 
(210) 4-2014-13099 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.3.11; 26.5.1; 7.1.24 
(591) Trắng, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thủ 
Thiêm  (VN) 
Thu Thiem Building, 40/1 Trần Não, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; mua bán bất động sản; cho 
thuê, cho thuê mua bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản, đánh giá 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho 
thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; nạo vét kênh rạch; xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng; 
trang trí nội ngoại thất công trình 

 

Nhóm 41: Kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí (trừ karaoke, vũ trường, xông hơi và 
xoa bóp). 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất công trình; quy hoạch đền bù giải 
phóng mặt bằng; khảo sát đo đạc bản đồ địa chính. 

 

 
(210) 4-2014-20315 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ACCOLADE WINES LIMITED   (GB) 

Accolade House, The Guildway Old 
Portsmouth Road, Guildford, Surrey 
GU3 1LR, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu vang.  
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(210) 4-2014-25079 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.9.1; 1.15.24; 3.9.16; 25.12.1; 26.3.1; 

1.3.1 

(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nam Mỹ  (VN) 
66/1 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Men vi sinh xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc (vitamin); chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh 

vật.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nông, lâm sản, nguyên liệu và động vật sống cụ thể: thức ăn 

và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, hóa chất công nghiệp, men vi 

sinh, chế phẩm sinh học.  
 

 

 
(210) 4-2014-25916 (220) 03.07.2013 

(641) 4-2013-14194 (441) 25.09.2015 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 18.3.21 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và thương mại Điểm Vàng  
(VN) 
Số 231, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-27537 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.5; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Trắng, xám, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
Thái Hòa  (VN) 
Số 1Bis, đường Lê Thị Riêng, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, thực 

phẩm, văn phòng phẩm, hàng thời trang may sẵn; xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; vệ sinh các công trình xây dựng; vệ sinh bệnh viện. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tour/chuyến du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sáng tác nghệ thuật; tổ chức sự kiện giải trí, thể thao; văn hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ hộ lý; nhà dưỡng bệnh cho 
người cao tuổi. 

 

 
(210) 4-2014-28736 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Đức 

Thành Phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Số 120 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ thư ký; 

dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê báo vắng mặt; cho thuê máy móc và thiết bị văn 
phòng [trừ máy fax và máy vi tính]; dịch vụ photocopy; quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
dịch vụ marketing. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [căn hộ]; đầu tư vốn, đầu tư quỹ; cho thuê mặt bằng; cho thuê 
căn hộ; đại lý nhà đất, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng 
[bất động sản]; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình; xây dựng văn phòng; xây dựng các tòa nhà 
thương mại. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; kỹ thuật xây dựng kiến trúc; thiết kế công nghiệp. 
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Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở [khách sạn, nhà trọ], nhà trọ; đặt chỗ ở trọ; quán cà phê tự phục 
vụ, căng-tin; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống [do nhà hàng thực hiện]; cho thuê phòng 
họp; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-28778 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86313647 18.06.2014 US 

86313652 18.06.2014 US 
86314548 19.06.2014 US 
86314556 19.06.2014 US 
86314561 19.06.2014 US 
86314567 19.06.2014 US 
86314573 19.06.2014 US 

  
(731) 1. UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC  

(US) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America 
2. AMBLIN' ENTERTAINMENT, INC.  
(US) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm; chất thơm và nước hoa; chế phẩm chăm sóc 

da không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm tạo kiểu tóc không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc móng không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
để chống nắng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc môi không dùng cho 
mục đích y tế; chất khử mùi cá nhân; chất chống đổ mồ hôi cho cá nhân; thuốc đánh răng 
và nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; dầu gội cho động vật cảnh; chất tẩy vết 
bẩn cho vật nuôi. 

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi; chương trình trò chơi vi đê « phần mềm trò chơi vi đê « 
hộp băng từ trò chơi vi đê «, đĩa cát xét trò chơi vi đê «, thẻ nhớ trò chơi vi đê « đĩa trò 
chơi vi đê « có thể tải về được hoặc đã được ghi sẵn; phần mềm ứng dụng có thể tải về 
được cho thiết bị di động và thiết bị cầm tay; phần mềm ứng dụng máy tính cho thiết bị di 
động và thiết bị cầm tay; nội dung âm thanh, viđêô và nghe nhìn đa phương tiện có thể tải 
về được; phương tiện ghi kỹ thuật số; tuyển tập các phim điện ảnh cùng chủ đề; tai nghe 
(loại trùm tai); loa; tai nghe (loại nhét vào tai); pin, thiết bị nghe nhạc; thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính đeo mắt và hộp đựng kính đeo mắt; phụ tùng 
cho thiết bị di động và thiết bị cầm tay; thẻ quà tặng; nam châm; xuất bản phẩm điện tử 
có thể tải về được; phương tiện đã được ghi, cụ thể là băng âm thanh và viđêô kỹ thuật số, 
đĩa DVD, đĩa CD, đĩa và máy nghe nhạc MP3 đã được ghi các chương trình sách đọc, âm 
nhạc, phim ảnh hay các chương trình nghe nhìn giải trí khác; thiết bị lưu trữ dữ liệu còn 
để trống; nhạc chuông có thể tải về được; trò chơi máy tính tương tác; phần mềm màn 
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hình chờ máy tính, tập tin ảnh, viđêô, và nhạc có thể tải về được thông qua mạng máy tính 
toàn cầu và thiết bị truyền thông không dây; kính 3D; hộp đựng bảo vệ cho thiết bị truyền 
thông di động và điện thoại di động. 

 
Nhóm 16: Giấy, sản phẩm từ giấy, bao gồm bộ miếng dính theo chủ đề bao gồm giấy 
dính và nhãn dính, ảnh trong phim hoạt hình bằng màng xenluloit, túi và bao bằng giấy 
(để bao gói); băng rôn, cờ và cờ hiệu bằng giấy; giấy vệ sinh; bìa hồ sơ; vật dụng trang 
sách; sách; lịch; cái lót cốc; trò chơi ô chữ; đề can và hình in bóc dán; sổ nhật ký; khăn 
giấy lau mặt; tượng nhỏ bằng giấy; hộp quà tặng; thiếp chúc mừng; nơ con bướm bằng 
giấy; đồ trang trí bánh bằng giấy; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói quà; dải ruy băng bằng 
giấy dùng để gói quà; nhãn treo bằng giấy; khăn giấy; túi đựng quà bằng giấy dùng cho 
buổi tiệc; đồ trang trí bữa tiệc bằng giấy; tấm lót đồ dùng để ăn uống bằng giấy; ruy băng 
bằng giấy; khăn ăn/khăn bàn bằng giấy; khăn lau bằng giấy (thường có dạng cuộn); 
album đựng ảnh; bưu thiếp; album nghệ thuật; khuôn tô màu; album ảnh dán; ảnh dán; 
hình xăm tạm thời; khăn bằng giấy; thiệp sưu tầm; sách viết hoặc vẽ; thiệp mời và ấn 
phẩm; bìa cứng và các sản phẩm làm từ bìa cứng; bộ dụng cụ nhà trường; đồ dùng bằng 
giấy dành cho buổi tiệc; văn phòng phẩm; dụng cụ viết; bút, bút chì, bút đánh dấu (văn 
phòng phẩm); bút chì màu; vật liệu nặn và hỗn hợp để nặn cho trẻ em; bộ đồ vẽ cho thủ 
công và thiết kế trang trí; bộ đồ dùng học tập; đồ dùng văn phòng; kẹp giấy; thước vẽ; hồ 
dán; hộp đựng bút và bút chì; cục tẩy; cái gọt bút chì; đồ trang trí đầu bút chì; bảng đen 
để viết; chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; con dấu cao su; hộp 
mực đóng dấu; ảnh và áp phích. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ mặc ngủ; đồ mặc ở nhà; đồ bơi; đồ đi mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; 
trang phục lễ hội Halloween. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi của trẻ con; trò chơi và đồ chơi, đồ chơi mô hình nhân vật hoạt động 
và các phụ kiện của nó; bộ đồ chơi mô hình nhân vật hoạt động; đồ chơi hoạt động chạy 
bằng pin, súng đồ chơi; bộ ném phi tiêu; xe mô hình thu nhỏ; máy bay đồ chơi và trực 
thăng đồ chơi; xe đồ chơi có điều khiển từ xa hoạt động bằng pin; đĩa bay; bộ đồ chơi tàu 
hỏa; bộ đồ chơi cạo râu; bóng dùng cho trò chơi; bóng dùng cho thể thao; túi bơm phồng 
lên dùng để đấm bốc; bộ đồ chơi mô hình nghề thủ công theo sở thích; dụng cụ thể thao; 
ván trượt; giày trượt băng; giày trượt có bánh xe; diều; con lắc yo-yo; máy trò chơi bắn 
bóng và trò chơi trên máy điện tử, dụng cụ cầm tay để chơi trò chơi điện tử; máy trò chơi 
có đầu đĩa video độc lập; ván lướt sóng; dụng cụ hỗ trợ bơi (như chân vịt hoặc vây cá); 
phao bơi dùng cho mục đích vui chơi, giải trí; bộ sưu tập đồ chơi nhân vật; đồ chơi nhân 
vật bằng nhựa vinyl; bóng bay (đồ chơi); đồ chơi xây dựng; bộ bài lá; trò chơi được chơi 
trên một bàn cờ; thẻ trò chơi; trò chơi luyện trí nhớ; trò chơi luyện kỹ năng nhận thức, trò 
chơi trong nhà; trò chơi tập thể; trò chơi nhập vai; mặt nạ hóa trang (đồ chơi); trò chơi đố 
chữ; bi dùng cho trò chơi; lều để ngủ trong nhà và để chơi; đồ chơi dùng trong bồn tắm; 
đồ chơi dùng để vẽ; đồ chơi âm nhạc; đồ chơi bằng vải; đồ chơi kéo đẩy; đồ chơi chơi với 
cát; đồ chơi bóp chút chít; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi biết nói; đồ chơi phun nước; đồ 
chơi lên dây cót; đồ chơi con rối dùng bàn tay; đồ chơi xe cộ ngồi để điều khiển; đồ chơi 
nhà băng (máy rút tiền đồ chơi); đồ chơi nướng bánh và đồ chơi nấu ăn; bộ đồ chơi thổi 
bong bóng; quà tặng trong các bữa tiệc là các món đồ chơi nhỏ, pháo giấy và còi; cờ dải 
(đồ chơi lưu niệm, trang trí); mũ giấy dùng trong các buổi tiệc; trò chơi pinatas; búp bê có 
thể lắc đầu; búp bê và các phụ kiện đi kèm; bộ đồ dùng cho búp bê; quần áo cho búp bê; 
nhà cho búp bê; quần áo dùng cho đồ chơi bằng vải và nhồi bông; bộ đồ chơi trang điểm 
(không dùng được) cho trẻ em, đồ chơi con giống; đồ trang trí cây thông nô en (không 
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bao gồm bánh kẹo và đồ chiếu sáng); quả cầu tuyết; bộ trứng trang trí; các trò chơi đu 
quay cảm giác mạnh trong công viên giải trí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi; dịch 
vụ giải trí là các chương trình truyền hình dài tập; dịch vụ giải trí, cụ thể là dàn dựng/sản 
xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất và phân phối phim 
điện ảnh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin, tin tức và các bài bình luận trong 
lĩnh vực giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin, tin tức và bài bình luận trong 
lĩnh vực giải trí tiêu khiển; dịch vụ giải trí là dịch vụ phát triển, sản xuất và phân phối các 
nội dung giải trí đa phương tiện; cung cấp các chương trình viđêô và hình ảnh không tải 
về được; dịch vụ giải trí là dịch vụ phát triển, sản xuất và phân phối các chương trình nghe 
nhìn; dịch vụ xuất bản điện tử; trình diễn các chương trình biểu diễn trực tiếp; câu lạc bộ 
người hâm mộ; công viên giải trí; công viên theo chủ đề; dịch vụ giải trí là khu vực theo 
chủ đề trong một công viên giải trí và công viên giải trí cảm giác mạnh. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; khách sạn; dịch vụ lưu trú; 
dịch vụ đặt trước và giữ trước chỗ ở tạm thời (do đại lý du lịch thực hiện). 

 

 
(210) 4-2014-29076 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải), chế phẩm làm thơm 
mát không khí. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi cho vải, vải bọc đồ đạc và thảm; chất diệt khuẩn, chất diệt 
trùng và chất khử trùng, và thuốc làm thông mũi nhằm loại bỏ và ngăn chặn sự tích tụ các 
tác nhân gây bệnh trong không khí; chế phẩm làm mát không khí, bao gồm chế phẩm làm 
mát không khí dạng xịt/phun. 

 

 
(210) 4-2014-31581 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

vàng, cam, xanh rêu, xanh ngọc, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hà Anh Hoàng  (VN) 
Phòng 205 H5 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh (gia vị). 
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(210) 4-2014-31582 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2; 26.7.25; A25.7.21; A26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng, xanh 

ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hà Anh Hoàng   (VN) 
Phòng 205 H5 tập thể Thành Công, 

phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Dấm gạo. 
 

 

 
(210) 4-2014-31635 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.09.2015 

(300) 86/360,274 07.08.2014 US 

(731) INTERPLEX INDUSTRIES, INC.  (US) 

14-23 110th Street - Suite 301, College 

Point, New York 11353, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Vật phẩm kim loại được tạo ra bằng cách dập, tiện (sản phẩm làm từ kim loại 

thường và không thuộc các nhóm khác); vật phẩm kim loại có rãnh sâu (sản phẩm làm từ 

kim loại thường và không thuộc các nhóm khác); vật phẩm kim loại chính xác và có khắc 

hóa chất (sản phẩm làm từ kim loại thường và không thuộc các nhóm khác). 

 

Nhóm 07: Bộ lắp ghép cơ khí và bộ lắp ghép cơ điện (bộ phận của máy móc, trang bị hoặc 

thiết bị). 
 

Nhóm 09: Bộ nối (điện) và công tắc điện, tấm chắn và vỏ hộp dùng cho thiết bị điện, bộ 

lắp ghép bảng mạch, bộ lắp ghép cơ điện tử. 

 

Nhóm 40: Xử lý kim loại cụ thể là dập, rèn, đúc, mạ, khắc hóa chất, hàn, dập vuốt, gia 

công chính xác, tạo lớp phủ và oxit hóa anốt, chèn và phun vật liệu đúc bằng nhựa và cao 

su; sản xuất (theo yêu câu của người khác) thiết bị y tế, sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết 

bị tự động, thiết bị công nghiệp; Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác), cụ 

thể là lắp ráp thiết bị y tế, sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết bị tự động, thiết bị công 

nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thiết bị y tế, sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết bị tự động, thiết bị công 

nghiệp. 
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(210) 4-2014-31670 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; 

A3.13.24; A5.1.5; A5.1.16; 2.9.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh da 

trời 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Mộc An Châu    (VN) 
14 (lầu7) Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị dùng trong ngành xây dựng (bao gồm, 
cát,đá, xi măng, sắt thép), thiết bị cầm tay (khoan, đục cắt bê tông), máy trộn bê tông. 

 

Nhóm 44: Thiết kế và thi công ngoại thất (cảnh quan, sân vườn), bảo trì, bảo dưỡng cảnh 
quan, sân vườn. 

 

 
(210) 4-2014-31671 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.4; A5.1.5; A5.1.16; 2.9.25; 15.1.19 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Mộc An Châu   (VN) 
14 (lầu7) Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị dùng trong ngành xây dựng (bao gồm, cát, 
đá, xi măng, sắt thép), thiết bị cầm tay (khoan, đục cắt bê tông), máy trộn bê tông. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và thi công nội thất, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-31788 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 5.13.4; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) TAIWAN TOBACCO & LIQUOR 

CORPORATION  (TW) 
1F., No.4, Sec. 1, Nanchang Rd., 
Zhongzheng Dist, Taipei City100, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; hèm bia; bia gừng; cơ-vát (đồ uống không có cồn); hèm 
mạch nha.  

 
 

 
(210) 4-2015-01215 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 86/341,916 18.07.2014 US 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 18.3.21; 18.3.23; 

18.3.2 

(731) OUTRIGGER HOTELS HAWAII   (US) 

2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 

96815, United States Of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, bao gồm cả áo phông; áo phông cộc tay có cổ dùng chơi môn pô lô; 

áo nỉ dài tay chui cổ; áo khoác; mũ đội đầu và mũ lưỡi trai. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn và quản lý kinh doanh việc đặt trước chỗ 

ở tạm thời cho người khác.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ góp vốn vào bất động sản dành cho khu nghỉ mát; dịch vụ quản lý khu 

chung cư và các căn hộ nghỉ dưỡng (quản lý bất động sản); dịch vụ quản lý tài sản cho 

thuê (quản lý bất động sản); dịch vụ cho thuê và quản lý các khu chung cư dân sinh đặt 

trong khuôn viên khách sạn (quản lý bất động sản). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản; xây dựng các khu trung tâm mua sắm, khách 

sạn, chung cư và khu nghỉ dưỡng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và lữ hành; dịch vụ đặt trước 

các chuyến vận chuyển và đặt trước các chuyến đi du lịch; dịch vụ cho thuê thiết bị dùng 

cho các hoạt động giải trí, cụ thể là cung cấp các chuyển du lịch bằng bè gỗ hoặc bè 

thuyền đôi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị dùng cho các hoạt động giải trí; sắp xếp và đặt 

trước vé vào cửa để tham dự các sự kiện và hoạt động giải trí và dịch vụ đại lý bán vé (giải 

trí).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng; cung cấp chỗ ở tạm 

thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán bar; dịch vụ làm đại lý đặt trước chỗ ở tạm thời; 

cung cấp thông tin liên quan đến cung cấp chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2015-01309 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.13.1; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sakai   (VN) 
70 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê.  
 

 
(210) 4-2015-01310 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sakai   (VN) 
70 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê.  
 

 
(210) 4-2015-01317 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 26.3.23 

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 
67B Tháp Mười, 54 Nguyễn Xuân 

Phụng, phường 2, quận 6, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
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(210) 4-2015-01318 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.1.6; A26.4.6; 25.3.1 

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 
67B Tháp Mười, 54 Nguyễn Xuân 

Phụng, phường 2, quận 6, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
 

 
(210) 4-2015-01319 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 26.3.23 

(731) Hộ kinh doanh Long Thành  
(VN) 
67B Tháp Mười, 54 Nguyễn Xuân 

Phụng, phường 2, quận 6, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
 

 
(210) 4-2015-01377 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.3.1; A3.3.17; 26.4.4 

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Bình Minh  (VN) 
Lô F3, F4 KCN Dầu Dây, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn chăn nuôi; thức ăn gia cầm.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thực phẩm [cho người khác]. 
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(210) 4-2015-01482 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
STU Việt Nam  (VN) 
Số 46, hẻm 34/232/18 Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Biến tần cụ thể là: bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ, 

các bộ điều khiển (tốc độ, vị trí, mô-men) động cơ điện xoay chiều, một chiều, động cơ 
bước; bộ điều khiển hiển thị thang máy; máy bán hàng tự động.  

 
Nhóm 09: Tủ điện, mạch điện báo cảnh báo, báo động, bộ điều khiển từ xa sử dụng sóng 
RF, sóng hồng ngoại; bảng thông báo điện tử; thiết bị chỉ báo số lượng; bảng mạch in; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; các tủ điện, tủ điều khiển các 
hệ thống tự động hóa xí nghiệp công nghiệp và tòa nhà. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy.  

 

 
(210) 4-2015-02059 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Bình 
Phát  (VN) 
Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút; tã lót vệ sinh dùng cho người 

không tự kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được: tã lót 
trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô.  

 
Nhóm 35: Mua bán băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho 
người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế 
được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán buôn 
băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm 
chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng 
giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán lẻ băng vệ sinh phụ nữ, băng 
vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh 
dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô; xuất nhập khẩu băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút tã lót 
vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không 
tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc 
xenlul«. 
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(210) 4-2015-02808 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.4.24; 24.15.21; 24.15.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
điện tử PLATINUM   (VN) 
41 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, ổ đĩa cho máy tính, loa, đầu máy để sử dụng đĩa CD, VCD, 

amply.  
 

 
(210) 4-2015-02817 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh nước biển 

(731) SEIBU HOLDINGS INC.   (JP) 

16-15, Minami Ikebukuro I-chome, 

Toshima-ku, Tokyo 171-0022 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đại lý du lịch hoặc dịch 

vụ thông tin về lĩnh vực du lịch (không bao gồm dịch vụ lưu trú tạm thời)  
 

 
(210) 4-2015-02831 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Diệu 
Xuyên  (VN) 
Số 22 đường số 9 cư xá Bình Thới, 

phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng hướng dẫn và 

giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy); ấn phẩm. 

 

Nhóm 41: Giáo dục tổng hợp; trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công 

chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2015-02832 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Diệu 
Xuyên  (VN) 
Số 22 đường số 9 cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, công nghiệp; bơm điện (máy móc hoặc động cơ); máy bơm 
nước trực tiếp có thể đặt chìm (máy móc hoặc động cơ); máy nén không khí (máy móc 
hoặc động cơ); máy nén (máy móc hoặc động cơ); máy bơm nước (máy móc hoặc động 
cơ); máy bơm nước li tâm (máy móc hoặc động cơ); máy bơm nước có thể đặt chìm (máy 
móc hoặc động cơ), bơm chân không (máy móc hoặc động cơ). 

 

Nhóm 09: Phao điện; rơ le điện; thiết bị ngắt mạch tự động; thiết bị giảng dạy; dụng cụ 
giảng dạy (chỉ bao gồm máy móc) ; thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán. 

 

 
(210) 4-2015-02849 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.3.23 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE LTD  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng; túi đựng cho thể thao; túi nhỏ (túi đựng); túi đựng mỹ phẩm (chưa có 
đồ bên trong); túi đựng vật dụng, trang phục sử dụng trong điền kinh, chạy. 

 
Nhóm 25: Quần áo y phục; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; quần áo thể thao (trừ găng tay chơi 
gôn); đồ đi ở chân dùng trong thể thao; trang phục để tập luyện; tất ngắn cổ; tất thể thao; 
dây thắt lưng (quần áo). 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ và thiết bị thể thao; thiết bị sử dụng trong thể 
thao; quả bóng dùng trong thể thao; túi đựng bóng sử dụng trong bóng chày; túi đựng 
bóng sử dụng trong bóng đá (túi đựng chuyên dụng đi kèm với bóng); túi đựng bóng sử 
dụng trong bóng chuyền (túi đựng chuyên dụng đi kèm với bóng); túi đựng bóng sử dụng 
trong bóng rổ  (túi đựng chuyên dụng đi kèm với bóng); túi đựng vợt sử dụng trong quần 
vợt; găng tay được chế tạo đặc biệt để chơi thể thao; kẹp dùng cho các dụng cụ thể thao; 
miếng đệm dùng để bảo vệ cơ thể khỏi tai nạn hoặc chấn thương (phù hợp cho thể thao); 
thiết bị bảo vệ vùng bụng (bộ phận của bộ trang phục thể thao); vật dụng bảo vệ khuỷu 
tay (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ tay (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ đầu gối 
(dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ cẳng chân (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ chân 
thích hợp để chơi thể thao; mặt nạ dùng để bảo vệ mặt (thiết bị thể thao). 
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(210) 4-2015-02939 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.7.6; A3.7.24 

(731) FORUS S.A.   (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 

Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu, khăn rằn, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh phụ nữ, áo len dài tay, áo len 

cao cổ, áo len chui đầu, áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần dài, áo váy, váy, quần yếm, áo 

liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể 

thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ hôi, quần áo lót, quần lót nam, 

áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong nhà, áo ngủ của đàn ông, áo 

ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô 

áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc chui đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền 

quần bảo hộ, giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, dải đeo 

quần và tất, thắt lưng (trang phục), thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay 

áo, mũ che tai, khăn quàng cổ, khăn tay, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong 

nhà, giày ống, đồ đi chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề 

(trang phục), quần đùi nịt bụng cho phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong 

các lễ hội hóa trang và trang phục Halloween. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay. 
 

 

(210) 4-2015-03493 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.09.2015 

(540) 

 

(731) Cơ sở nước uống đóng chai 

Bảo Vy  (VN) 

ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2015-03800 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 65499 17.09.2014 JM 

(531) A25.7.6; 26.7.25; 26.1.5; 26.1.6; 2.1.8; 
15.7.1; A24.17.12; 1.15.11; 16.3.1; 
20.5.13; A5.5.20; 1.5.1; A17.1.2; 
A16.1.11; 1.15.21; 24.15.1; 18.5.1; 
A11.3.4 

(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da 
trời, đen, cam, trắng, xám, xám đậm, 
xám nhạt, tím 

(731) Apple Inc.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy trò 

chơi điện tử trên máy tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên 
quan; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và di động có khả năng truy cập mạng internet và 
dùng để gửi và nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ 
liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu 
và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò 
tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và 
các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; 
máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu 
ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy 
thu thanh (rađiô); thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, 
và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; 
thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm 
thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua 
mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng 
dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ 
thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc theo phưng thức không 
dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp 
đồng trục, cáp sợi quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp 
(mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm 
máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti-vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải 
mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; chương trình trò chơi điện tử 
và trò chơi máy tính (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm 
máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du 
lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du 
lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ 
bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị 
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bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, 
truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và tổ chức văn 
bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện 
khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ 
chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin 
(file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã 
tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện 
thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập 
trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội 
dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo 
nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người 
sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, 
mạng điện tử và các mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhăn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện 
tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho 
người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy 
đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị 
đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự 
động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; 
bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp 
silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện. Các chương trình 
và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống được. 

 
Nhóm 10: Thiết bị cảm biến, giám sát, hiển thị thông tin về thể chất, sức khỏe, tập luyện 
và tình trạng sức khỏe; thiết bị và dụng cụ y tế.  
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Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo 
tường, đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; dây đeo 
đồng hồ làm bằng da; dây đeo đông hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ treo tường, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức.  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi điện tử cầm tay thích hợp cho việc sử dụng với một màn hình 
hiển thị hoặc bộ điều khiển bên ngoài; trò chơi điện tử và trò chơi máy tính; máy trò chơi 
điện tử trên máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-04120 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SQUARE ENIX LIMITED   (GB) 

240 Blackfriars Road, London, SE1 
8NW, England  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm chơi trò chơi trên máy vi tính; phần 

mềm trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi có hình; phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm 
trò chơi máy tính có thể tải về được cung cấp trực tuyến bằng các phương tiện phát sóng 
điện tử đa phương tiện hoặc mạng truyền dẫn; ấn phẩm ở dạng điện tử hoặc dữ liệu được 
cung cấp bằng các phương tiện phát sóng điện tử đa phương tiện hoặc mạng truyền dẫn; 
đĩa máy tính, điã CD-ROM, đĩa DVD, băng và băng cát xét chứa phần mềm trò chơi máy 
tính và/hoặc có nội dung phim giải trí; thiết bị chơi trò chơi viđêô; phim; phim điện ảnh; 
phim truyền hình; phim viđêô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí trực tuyến; dịch vụ trò chơi máy tính 
trực tuyến; dịch vụ trò chơi máy tính được cung cấp từ xa bằng các phương tiện internet; 
dịch vụ xuất bản; dịch vụ giải trí có nội dung phim; dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch 
vụ cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực xuất bản và giải trí bằng trò chơi trên máy 
tính.  

 

 
(210) 4-2015-04169 (220) 14.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86/446,385 06.11.2014 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC    (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy và đồ dùng làm bằng giấy, cụ thể là hoa văn ở dạng đề can, tem nhãn, 

quyển lịch, thiếp Giáng sinh, đế lót ly làm bằng giấy, đề can, thẻ quà tặng, giấy gói quà, 
thiệp chúc mừng, đồ trang trí bánh làm bằng giấy, cờ làm bằng giấy, nơ dùng để gói quà 
làm bằng giấy, khăn ăn làm bằng giấy, đồ trang trí trong bữa tiệc làm bằng giấy, cờ treo 
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dây làm bằng giấy, miếng lót đĩa làm bằng giấy, khăn trải bàn làm bằng giấy, áp phích, 
bằng khen in sẵn, giấy chứng nhận in sẵn, giấy mời in sẵn, thực đơn in sẵn, phiếu ghi 
điểm, miếng dán dạng đề can; các tông và đồ dùng làm bằng các tông, cụ thể là bưu thiếp, 
thẻ sưu tầm (không dùng để chơi trò chơi); ấn phẩm; xuất bản phẩm; sách; ảnh chụp; ảnh 
chân dung; bức tranh; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; văn phòng phẩm; đồ dùng trong 
trường học và văn phòng, cụ thể là bút bi, keo dính, cái chặn sách, cái đánh dấu trang 
sách, phấn, bảng viết phấn, bút chì màu, thước kẻ dùng để vẽ, bảng viết xóa khô, tẩy, bút 
dạ, tờ phiếu có tranh, chữ, số để học cho nhanh, quả địa cầu, cái mở thư, bản đồ, tập giấy 
dùng để ghi nhớ, giấy ghi chú, giấy dùng để ghép vào sổ tay, sổ tay ghi chép, cái chặn 
giấy, túi và hộp đựng bút và bút chì, giá đỡ bút hoặc bút chì, gọt bút chì, bút chì, bút mực, 
con dấu làm bằng cao su, cái dập ghim, thước kẻ chưa chia khoảng cách, dụng cụ dùng để 
viết.  
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(511)   Nhóm 09: Máy biến thế; máy ổn áp.  
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(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc để xử lý thư từ cho mục đích công nghiệp, cụ thể là máy tạo nếp gấp 

cho phong bì thư, máy lồng ghép phong bì, bộ phận và bộ phận dự phòng cho những máy 
móc kể trên, cụ thể là cơ cấu tiếp giấy; máy phân loại thư dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy xếp dỡ, cụ thể là máy xử lý giấy được thiết kế để tách giấy tự động, được vận 
hành liên tục bằng máy tính; máy kéo, cụ thể là máy kéo được thiết kế để mở thư và lấy 
nội dung (ruột) thư tự động [cho công nghiệp]. 

 
Nhóm 09: Cân dùng cho bưu điện; thiết bị kiểm tra tem miễn cước; thiết bị đọc mã vạch; 
phần mềm máy tính ghi sẵn dùng để quản lý việc gửi thư (thư tín, công văn, báo chí, bưu 
kiện), đóng dấu hoặc dán tem thư và xử lý tất cả các tài liệu liên quan; thiết bị, dụng cụ, 
bộ phận và máy móc dùng để tạo, tính toán, kiểm tra, nhập, lưu trữ, chuyển đổi, xử lý, tập 
hợp, truyền tải, biến đổi và nhận tin nhắn, tín hiệu, thông tin, dữ liệu máy tính, cụ thể là 
máy tính, thiết bị kiểm tra dùng điện, thiết bị để xử lý dữ liệu, thiết bị truyền phát tín hiệu 
điện tử, thiết bị thu nhận tín hiệu điện tử, thiết bị chuyển mạch dùng trong mạng lưới máy 
tính, thiết bị chuyển đổi dữ liệu; máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, cụ thể là máy in; 
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máy đếm tem miễn cước, cụ thể là thiết bị kiểm tra tem miễn cước được thiết kế đặc biệt 
để đặt trên bàn; thiết bị điện tử dùng để kiểm tra dấu bưu điện (khi thanh toán và đăng ký) 
và chi phí vận chuyển (của dịch vụ chuyển thư cá nhân) cho thư từ và bưu kiện, được điều 
khiển từ xa, tải xuống từ internet và mạng nội bộ; buồng điện tử (vận hành bằng đồng xu) 
dùng để dán tem vào thư và bưu kiện (gửi bởi dịch vụ gửi thư cá nhân và vận hành cá 
nhân); phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị định lượng bưu kiện và thư tín tự động và 
điện tử; phần mềm máy tính quản lý dữ liệu, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được]; 
phần mềm máy tính dùng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính xách tay hoặc máy tính 
xách tay loại nhỏ và máy tính chủ, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được]; phần mềm 
điều hành máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính trong lĩnh vực liên lạc viễn thông, [ghi 
sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được], dùng để truyền tải tài liệu điện tử và truyền tải qua 
fax; phần mềm máy tính, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được], và thiết bị trong lĩnh 
vực liên lạc viễn thông, bao gồm, mô đem dùng để kết nối dữ liệu, mạng máy tính, mạng 
kết nối máy tính toàn cầu cũng như internet; phần mềm máy tính, [ghi sẵn] và/hoặc [có 
thể tải xuống được], để tự động hóa và quản lý quá trình kinh doanh; chương trình phần 
mềm, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được], dùng để gửi fax, thư điện tử, tin nhắn và 
tin nhắn thoại qua internet; phần mềm máy tính, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống 
được], cho mục đích kinh doanh; thiết bị xử lý dữ liệu, cụ thể là máy tính, thiết bị đĩa 
quang cho máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, bàn phím máy vi tính, giao diện cho 
máy tính, bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu], chuột [thiết bị ngoại vi máy vi tính]; phần mềm 
máy tính, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được]; máy tính xách tay loại nhỏ; máy tính 
xách tay; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 
tính ghi sẵn; chương trình máy tính và phần mềm máy tính dùng để xử lý hình ảnh cho 
điện thoại di động, [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được]; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc internet; thiết bị ngoại vi máy vi tính; 
vật mang dữ liệu máy tính đã được thu sẵn dưới dạng từ tính và quang học; vật mang dữ 
liệu từ tính và quang học; nền tảng phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được để cung cấp và theo dõi thông tin về tình hình phân phát và vận 
chuyển; thiết bị vận hành bằng đồng xu, cụ thể là cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu. 

 
Nhóm 16: Máy móc, thiết bị và dụng cụ [thiết bị văn phòng] xử lý thư từ, cụ thể là máy 
đóng dấu, đế đỡ và nắp đậy cho máy đóng dấu [bộ phận và bộ phận dự phòng cho máy 
đóng dấu], máy mở thư; thiết bị bưu điện, cụ thể là máy phân phối các đơn bưu điện; máy 
đếm tờ khai miễn cước, cụ thể là máy đóng dấu được thiết kế đặc biệt để đặt trên bàn; 
máy phân loại thư, thiết bị nhập mã vạch và địa chỉ từ các ứng dụng gửi thư, cụ thể là máy 
nhập mã vạch và địa chỉ [dùng cho văn phòng]; ấn phẩm; phong bì [văn phòng phẩm]; 
nhãn, không bằng vải; giấy bao gói; con dấu địa chỉ; máy gắn xi niêm phong dùng cho 
mục đích văn phòng; sổ tay hướng dẫn; cuốn sách nhỏ; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng, cụ thể là: đồ đạc dùng trong văn phòng dùng 
cho mục đích xử lý thư từ; đồ đạc dùng trong văn phòng dùng cho thiết bị văn phòng và 
đồ đạc dùng trong văn phòng dùng cho các loại máy móc văn phòng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ lựa chọn và xử lý địa chỉ của người tiêu dùng và doanh nghiệp thông 
qua mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trong lĩnh vực quản lý thư từ; dịch vụ hỗ trợ 
và tư vấn về quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải, vận chuyển, định tuyến cho 
hàng hóa, bưu phẩm và thư từ; dịch vụ sao chụp tài liệu; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ 
hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc tối ưu hóa giá cước điều vận bưu phẩm và thư từ và 
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quản lý chi phí, được cung cấp trực tuyến; quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính (dịch vụ trực tuyến); dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh 
trong quản lý các bưu phẩm hay dịch vụ điều phối quan hệ thư từ, được cung cấp trực 
tuyến; dịch vụ tổ chức về mặt hành chính trong vận tải, vận chuyển, phân phát, phân loại, 
định tuyến và lưu kho hàng hóa và bưu phẩm; dịch vụ bán buôn và bán lẻ cân dùng trong 
bưu điện, thiết bị để kiểm tra dấu miễn cước, thanh đọc mã vạch, phần mềm máy tính, 
máy để xử lý thư từ (máy xếp giấy, máy lồng giấy), máy phân loại thư, phong bì, giấy bao 
gói, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; dịch vụ cung cấp 
nhân lực để thực hiện công việc xử lý các hoạt động thư từ cho người khác, cụ thể là cung 
cấp cho người khác những cá nhân có trình độ chuyên môn để chịu trách nhiệm tiếp nhận, 
nhận và gửi thư từ, đóng dấu và dán tem thư và phân loại thư từ.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là tư vấn tài chính, thông tin về tài chính, quản lý tài 
chính; dịch vụ quản lý các tài khoản tài chính để điều phối từ xa thư từ và bưu phẩm; dịch 
vụ tín dụng bưu điện, cụ thể là, dịch vụ tín dụng được miễn cước bưu điện cho phép khách 
hàng có được một quỹ tín dụng bưu điện để sử dụng máy đóng dấu hoặc dán tem thư tại 
bất kỳ thời điểm nào; dịch vụ xử lý chuyển giao tín dụng và tính chi phí điều vận thư từ và 
bưu phẩm; dịch vụ cho thuê, thuê, có hoặc không có đảm bảo bán bất kỳ nhà máy, công 
xưởng, văn phòng và mặt bằng; dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cổ phần, chứng khoán và 
các hoạt động liên quan [dịch vụ quản lý tài chính]; dịch vụ quản lý tài sản, cụ thể là, 
quản lý bất động sản; môi giới khách hàng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị và dụng cụ liên quan 
đến việc xử lý thư từ.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông qua mạng máy vi tính; dịch vụ cung cấp 
truy cập đến mạng viễn thông vi tính; dịch vụ cung cấp thông tin liên lạc qua máy vi tính 
theo nhóm trên toàn cầu (qua internet) hoặc truy cập riêng tư hoặc dành riêng cho mạng 
viễn tin (mạng nội bộ); cung cấp phương tiện truy cập vào máy chủ cho các dịch vụ trong 
lĩnh vực xử lý, hậu cần và vận tải đối với các hàng hóa, bưu phẩm và thư từ; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; cung cấp thư điện tử và truyền dữ liệu điện tử, cụ thể là thông qua 
truy cập mạng viễn thông toàn cầu (internet) hoặc mạng dành riêng (mạng nội bộ); dịch 
vụ truyền thông tin có thể truy cập thông qua một mã truy cập vào cơ sở dữ liệu và máy 
tính hoặc các trung tâm phục hồi thông tin viễn tin; cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh và tín hiệu; cung cấp dịch vụ truyền thông tin về việc vận tải của thư từ và 
bưu phẩm. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, vận chuyển, phân phát và định tuyến cho hàng hóa, thư từ và 
bưu phẩm; dịch vụ đóng gói và lưu kho hàng hóa, thư từ và bưu phẩm; dịch vụ tổ chức vận 
tải; dịch vụ thuê phương tiện vận tải; dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ phân 
loại và lưu kho hàng hóa, thư từ và bưu phẩm; dịch vụ giao hàng dưới bất kỳ hình thức 
nào, cụ thể là vận chuyển tới người nhận hoặc tới một điểm bán hàng hoặc qua ký gửi 
trung gian, để đáp ứng đơn đặt hàng, cụ thể là thông qua mạng internet, có thể được điều 
khiển bằng máy tính, bao gồm đại diện cho những nhà cung cấp hàng hóa, thông qua 
mạng internet hoặc bất kỳ phương thức nào khác có sử dụng máy tính, thông tin liên lạc 
hoặc các phương tiện khác, và khách hàng của họ có thể là cá nhân hay tổ chức; thông tin 
về lĩnh vực vận tải; dịch vụ lưu trữ vật lý các dữ liệu hoặc tài liệu điện tử; môi giới vận 
chuyển hàng hóa hoặc môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê không có cam kết mua bất kỳ 
máy móc, thiết bị và dụng cụ liên quan đến việc xử lý, vận tải và vận chuyển thư từ; theo 
dõi việc điều phối trong quá trình vận tải bằng việc xác định điện tử các điểm đến của sản 
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phẩm và hàng hóa, cụ thể là tài liệu, các gói tin và bưu phẩm; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-ten-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ đóng dấu hoặc dán tem thư có sự hỗ trợ 
của máy vi tính; dịch vụ đóng dấu và dán tem thư thông qua mạng Internet; dịch vụ cho 
thuê, thuê, có hoặc không có cam kết mua/bán bất kỳ máy móc, máy, thiết bị và dụng cụ 
liên quan đến việc xử lý, vận tải, vận chuyển thư từ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 
dịch vụ nghiên cứu và khảo sát trong lĩnh vực kỹ thuật xử lý thư từ và bưu kiện; dịch vụ tư 
vấn và trợ giúp cho việc cài đặt, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống xử lý điện tử (phần mềm 
máy tính) của dữ liệu được sử dụng cho việc theo dõi, định vị, bưu kiện, thư từ và cổng 
thiết bị thông qua việc xử lý, vận tải và vận chuyển chúng; dịch vụ tư vấn cho việc cài đặt 
hệ thống xử lý điện tử (phần mềm máy tính) đối với dữ liệu sử dụng cho việc theo dõi và 
định vị bưu kiện, thư từ và cổng thiết bị thông qua vận tải và vận chuyển chúng; chuyển 
đổi dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; chuyển đổi tài 
liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-04362 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Tuấn Dũng  (VN) 

Số 31 tổ 1 phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; dây da thuộc, dây đai 

bằng da thuộc; ví đựng tiền, ví bỏ túi; túi, xắc; bao, bị nhỏ bằng da thuộc cho việc bao 
gói; túi ngựa thổ, vali xách tay, túi du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ: dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2015-04383 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SPIRAX-SARCO LIMITED  (GB) 

Charlton House, 15 Cirencester Road, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL53 
8ER, United Kingdom  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 07: Van xả hơi; van, bộ kích hoạt của van, bộ lọc, bộ lọc lưới và máy bơm, tất cả là 

máy hoặc là bộ phận của máy; máy tách và máy nén khí; cơ cấu tra dầu mỡ và bộ điều 
chỉnh tất cả là bộ phận và chi tiết của máy; bộ trao đổi nhiệt là bộ phận của máy móc; 
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thiết bị tạo hơi nước (bộ phận của máy); các bộ phận và chi tiết cho các sản phẩm nêu 
trên. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điều khiển, đo, giám sát, điều chỉnh và kiểm tra; kính kiểm 
tra dùng cho thiết bị kiểm tra hơi nước và chất lỏng và van kiểm tra để lắp với kính kiểm 
tra; van solenoid [công tắc điện từ]; bộ kích hoạt là bộ phận của van solenoid [công tắc 
điện từ]; máy đo; và các bộ phận và chi tiết cho tất cả các thiết bị nói trên.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống tạo nhiệt, sinh hơi nước, làm mát, lưu thông và nén khí; 
van, cụ thể là van bi dùng cho hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, van điều nhiệt dùng cho 
hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, van khóa dùng cho hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, 
van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước, van điều chỉnh mức 
nước, van điều tiết nước nóng và nước lạnh (vòi khóa cho ống dẫn), van giảm áp (thiết bị 
an toàn) là bộ phận của hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, van an toàn là bộ phận của hệ 
thống sinh nhiệt bằng hơi nước; van hơi nước là bộ phận của hệ thống sinh nhiệt bằng hơi 
nước; van là bộ phận của hệ thống sinh nhiệt và van điều chỉnh cấp nước (thiết bị an 
toàn); bộ trao đổi nhiệt không phải bộ phận của máy móc phụ tùng cho đường ống và ống 
nồi hơi; thiết bị tạo hơi ẩm; các bộ phận và chi tiết cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, chạy thử để nghiệm thu và bảo dưỡng theo yêu 
cầu các hệ thống kỹ thuật, và hệ thống điều chỉnh hơi nước và chất lỏng; chuẩn bị báo cáo 
về các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-04384 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SPIRAX-SARCO LIMITED   (GB) 

Charlton House, 15 Cirencester Road, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL53 
8ER, United Kingdom  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 07: Van xả hơi; van, bộ kích hoạt của van, bộ lọc, bộ lọc lưới và máy bơm, tất cả là 

máy hoặc là bộ phận của máy; máy tách và máy nén khí; cơ cấu tra dầu mỡ và bộ điều 
chỉnh, tất cả là bộ phận và chi tiết của máy; bộ trao đổi nhiệt là bộ phận của máy móc; 
thiết bị tạo hơi nước (bộ phận của máy); các bộ phận và chi tiết cho các sản phẩm nêu 
trên.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điều khiển, đo, giám sát, điều chỉnh và kiểm tra; kính kiểm 
tra dùng cho thiết bị kiểm tra hơi nước và chất lỏng và van kiểm tra để lắp với kính kiểm 
tra; van solenoid [công tắc điện từ]; bộ kích hoạt là bộ phận của van solenoid [công tắc 
điện từ]; máy đo; và các bộ phận và chi tiết cho tất cả các thiết bị nói trên.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống tạo nhiệt, sinh hơi nước, làm mát, lưu thông và nén khí; 
van, cụ thể là van bi dùng cho hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, van điều nhiệt dùng cho 
hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, van khóa dùng cho hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, 
van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước, van điều chỉnh mức 
nước, van điều tiết nước nóng và nước lạnh (vòi khóa cho ống dẫn), van giảm áp (thiết bị 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
822 

an toàn) là bộ phận của hệ thống sinh nhiệt bằng hơi nước, van an toàn là bộ phận của hệ 
thống sinh nhiệt bằng hơi nước; van hơi nước là bộ phận của hệ thống sinh nhiệt bằng hơi 
nước; van là bộ phận của hệ thống sinh nhiệt và van điều chỉnh cấp nước (thiết bị an 
toàn); bộ trao đổi nhiệt không phải bộ phận của máy móc phụ tùng cho đường ống và ống 
nồi hơi; thiết bị tạo hơi ẩm; các bộ phận và chi tiết cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, chạy thử để nghiệm thu và bảo dưỡng theo yêu 
cầu các hệ thống kỹ thuật, và hệ thống điều chỉnh hơi nước và chất lỏng; chuẩn bị báo cáo 
liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-04527 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.2.1; A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán nhà, đất và bất động sản; phát triển đất cho mục đích xây dựng, cụ 

thể là dịch vụ đầu tư vào việc cải tạo đất để dùng cho việc xây dựng nhà để bán hoặc công 
trình để bán; đầu tư vào việc chia lô nhà để bán và lô đất để bán.  

 

 
(210) 4-2015-04563 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1 
(731) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION   (US) 
51 West 52nd Street, New York, NY, 
10019-6119 U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 21: Giá 3 chân (đồ dùng trên bàn), dụng cụ và đồ dùng, nhà bếp không dùng điện 

dùng để nấu nướng, cụ thể là- xẻng nấu ăn, muôi, muỗng (dùng để nấu nướng), kẹp/cặp 
gắp, dụng cụ lật đồ chiên/rán, dụng cụ hớt kem/bọt dụng cụ đánh kem, bàn chải/chổi, 
dụng cụ tưới/phết mỡ lên thịt, dụng cụ mở chai, dụng cụ xoắn mở nút chai, nạo (dụng cụ 
gia đình), đũa, thìa và dĩa (dùng để nấu nướng), dụng cụ cắt/khuôn cắt bánh quy, dụng cụ 
nghiền/ép khoai tây, dụng cụ ép tỏi, trục cán bột, dụng cụ trộn bằng tay, túi để đựng và 
phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo, bàn chải/chổi để làm bánh ngọt, cối xay hạt tiêu (đồ 
gia dụng, không dùng điện), muôi cán dài/muỗng để múc kem, bát trộn, dụng cụ trộn sa-
lát, rây lọc, lưới chao, vật dụng để lọc dạng lưới, thớt hộp/khe cắm dao bằng gỗ, cối xay 
hạt tiêu và muối; dụng cụ nấu nướng và dụng cụ làm bánh không dùng điện, cụ thể là, 
nồi/xoong chảo, ấm đun nước, nồi áp suất, vỉ nướng, cái xiên để nướng (bằng kim loại), 
dụng cụ nấu nướng để sử dụng trong lò vi sóng, chảo nướng (không dùng điện), khay và 
tấm/miếng bằng giấy hoặc chất dẻo; đồ chứa đựng thực phẩm và đồ chứa đựng để sử dụng 
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trong nhà bếp, cụ thể là đồ chứa đựng có nắp đậy, ca/cốc vại, khuôn/khay nhỏ để nướng 
bánh, bình để ăn, thiết bị chăm sóc cá nhân, cụ thể là bàn chải đánh răng dùng điện và 
không dùng điện, tạp phẩm, thiết bị/dụng cụ đuổi/diệt côn trùng.  

 

 
(210) 4-2015-04569 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 20.5.7; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Phát triển Xây dựng dân 
dụng Việt Nam  (VN) 
Số 8/56 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công thiết kế các công trình xây dựng; tư vấn xây dựng về mặt kỹ thuật, thi 

công; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2015-04745 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SHENZHEN ANGEL DRINKING 

WATER INDUSTRIAL GROUP 
CORPORATION  (CN) 
3/F & 4/F, East Office Bldg.1 (for office 
only), 3/F of Bldg. A & 2/F of Bldg. B, 
East Factory Building (for production), 
Songbai Rd., Shiyan Subdistrict, Baoan 
District, Shenzhen, China, 518108 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến chè; máy sản xuất nước giải khát; máy súc rửa chai; máy sản 

xuất nước khoáng theo hệ thống; máy đóng gói thực phẩm; máy đóng chai; thiết bị điện 
để làm kín chất dẻo; thiết bị dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy làm sữa đậu nành dùng 
trong gia đình; máy giặt; máy làm sạch; máy ép phun; máy hút bụi chân không. 

 
Nhóm 09: Chương trình máy tính; máy fax; điện thoại; chuông cửa điện; pin; thiết bị sạc 
pin; thiết bị thu hình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt gió (điều hòa không khí); nồi cơm điện; lò 
sưởi dùng ga; máy ướp lạnh; chụp hút tạo khoảng chênh (áp lực) dùng trong nhà bếp; máy 
sấy quần áo bằng điện; quạt hút; máy sấy tóc; máy làm nóng nước vòi hoa sen; buồng vệ 
sinh; vòi phun nước uống; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước uống; thiết bị khử 
trùng; thiết bị lọc nước; máy và thiết bị làm sạch nước; thiết bị làm mềm nước; tủ khử 
trùng. 
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Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống 
từ hoa quả (không cồn); nước giải khát có ga; đồ uống hoa quả không có cồn; chế phẩm 
để làm nước khoáng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị nhà bếp; lắp đặt 
và sửa chữa các tiện nghi vệ sinh; bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ thổi thủy tinh; mài kính quang học; dịch vụ nung đồ gốm; tái chế rác 
thải; dịch vụ làm sạch không khí; dịch vụ làm sạch nước.  

 

 
(210) 4-2015-04894 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) RUBIE'S COSTUME CO., INC.  (US) 

1 RUBIE Plaza, Richmond Hill, New 
York, 11418, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm cho nghề ca kịch, chế phẩm hóa trang cho mặt, chế phẩm 
mỹ phẩm che phủ da, cơ thể và mặt. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo [trang sức cho y phục].  

 
Nhóm 25: Trang phục hóa trang và trang phục cho đêm vọng lễ các thánh (Haloween) cho 
người lớn và trẻ em, trang phục ca kịch và hóa trang và trang phục cho đêm vọng lễ các 
thánh (Haloween), trang phục giả trang và quần áo cho phụ nữ, nam giới, con trai và con 
gái, trẻ nhỏ để giả trang, hóa trang và tổ chức đêm vọng lễ các thánh (Haloween), trang 
phục, trang phục giả trang ngộ nghĩnh, mũ. 

 
Nhóm 26: Bộ tóc giả, tóc giả đội thêm để tạo độ dầy cho mái tóc. 

 
Nhóm 28: Đồ dùng biểu diễn ca kịch dùng làm phụ kiện trang phục giả trang và hóa trang 
và phụ kiện để tổ chức đêm vọng lễ các thánh (Haloween), trang phục nhập vai và trang 
phục làm đồ chơi cho trẻ con, mũ dùng trong lễ hội các-ni-van (Carnival), mũ giấy hình 
nón dùng trong các buổi tiệc, mặt nạ cho đêm vọng lễ các thánh (Haloween), những đồ 
vật khác lạ, mới mẻ, độc nhất không mang tính ứng dụng thực tế và các sản phẩm cho các 
buổi tiệc và khiêu vũ (quà cảm ơn khách đến dự tiệc), buổi tiệc và sự kiện đêm vọng lễ 
các thánh (Haloween), hóa trang và giả trang. 

 

 
(210) 4-2015-04895 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.7 
(731) RUBIE'S COSTUME CO., INC.   (US) 

1 RUBIE Plaza, Richmond Hill, New 
York, 11418, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm cho nghề ca kịch, chế phẩm hóa trang cho mặt, chế phẩm 
mỹ phẩm che phủ da, cơ thể và mặt.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo [trang sức cho y phục].   

 
Nhóm 25: Trang phục hóa trang và trang phục cho đêm vọng lễ các thánh (Haloween) cho 
người lớn và trẻ em, trang phục ca kịch và hóa trang và trang phục cho đêm vọng lễ các 
thánh (Haloween), trang phục giả trang và quần áo cho phụ nữ, nam giới, con trai và con 
gái, trẻ nhỏ để giả trang, hóa trang và tổ chức đêm vọng lễ các thánh (Haloween), trang 
phục, trang phục giả trang ngộ nghĩnh, mũ.  

 
Nhóm 26: Bộ tóc giả, tóc giả đội thêm để tạo độ dầy cho mái tóc.  

 
Nhóm 28: Đồ dùng biểu diễn ca kịch dùng làm phụ kiện trang phục giả trang và hóa trang 
và phụ kiện để tổ chức đêm vọng lễ các thánh (Haloween), trang phục nhập vai và trang 
phục làm đồ chơi cho trẻ con, mũ dùng trong lễ hội các-ni-van (Carnival), mũ giấy hình 
nón dùng trong các buổi tiệc, mặt nạ cho đêm vọng lễ các thánh (Haloween), những đồ 
vật khác lạ, mới mẻ, độc nhất không mang tính ứng dụng thực tế và các sản phẩm cho các 
buổi tiệc và khiêu vũ (quà cảm ơn khách đến dự tiệc), buổi tiệc và sự kiện đêm vọng lễ 
các thánh (Haloween), hóa trang và giả trang. 

 

(210) 4-2015-04896 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.7; 26.1.1 
(731) RUBIE'S COSTUME CO., INC.   (US) 

1 RUBIE Plaza, Richmond Hill, New 
York, 11418, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm cho nghề ca kịch, chế phẩm hóa trang cho mặt, chế phẩm 

mỹ phẩm che phủ da, cơ thể và mặt.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo [trang sức cho y phục].   
 

Nhóm 25: Trang phục hóa trang và trang phục cho đêm vọng lễ các thánh (Haloween) cho 
người lớn và trẻ em, trang phục ca kịch và hóa trang và trang phục cho đêm vọng lễ các 
thánh (Haloween), trang phục giả trang và quần áo cho phụ nữ, nam giới, con trai và con 
gái, trẻ nhỏ để giả trang, hóa trang và tổ chức đêm vọng lễ các thánh (Haloween), trang 
phục, trang phục giả trang ngộ nghĩnh, mũ.  

 
Nhóm 26: Bộ tóc giả, tóc giả đội thêm để tạo độ dầy cho mái tóc.  

 
Nhóm 28: Đồ dùng biểu diễn ca kịch dùng làm phụ kiện trang phục giả trang và hóa trang 
và phụ kiện để tổ chức đêm vọng lễ các thánh (Haloween), trang phục nhập vai và trang 
phục làm đồ chơi cho trẻ con, mũ dùng trong lễ hội các-ni-van (Carnival), mũ giấy hình 
nón dùng trong các buổi tiệc, mặt nạ cho đêm vọng lễ các thánh (Haloween), những đồ 
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vật khác lạ, mới mẻ, độc nhất không mang tính ứng dụng thực tế và các sản phẩm cho các 
buổi tiệc và khiêu vũ (quà cảm ơn khách đến dự tiệc), buổi tiệc và sự kiện đêm vọng lễ 
các thánh (Haloween), hóa trang và giả trang. 

 

 
(210) 4-2015-04906 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Kinh doanh Dịch vụ và Xuất 
nhập khẩu Quận 1 (FIMEXO)  
(VN) 
231 - 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại và thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; quạt điện dùng cho cá nhân; bình nước nóng (thiết bị 

cung cấp nước nóng); lò nướng bằng điện; chảo đun bằng điện; ấm điện. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa máy móc; 

sửa chữa đồ điện và thiết bị điện; lắp đặt, sửa chữa máy và các thiết bị văn phòng; lắp đặt 

thiết bị nhà bếp; sửa chữa điện thoại và thiết bị viễn thông.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hoá; bốc dỡ hàng hoá, môi giới vận tải, đóng 

gói và lưu trữ hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng bưu kiện và thư tín.  
 

 
(210) 4-2015-04972 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A1.1.12; 1.15.9; A26.11.12; 1.15.23; 

1.15.19 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim Lăng  (VN) 
Khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Đá sạch dùng liền. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2015-05067 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.1.2 

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ dịch 
vụ thanh toán Việt Phú   (VN) 
104 đường Mai Thị Lựu, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán điện tử; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ 

thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là: xử lý thanh toán điện tử được thực 

hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước dịch vụ tài khoản 

thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán, cụ thể là: dịch vụ xử lý giao 

dịch sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. 
 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 

thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 

thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 

cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 

dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường truyền cho phép các website 

thương mại điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp khách hàng thanh 

toán hàng hoá, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch điện tử, cụ thể là 

cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân 

không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hoá hoặc 

cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư điện tử). 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu, phát triển và cung ứng các giải pháp công nghệ tin học trong lĩnh 

vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; phát triển và cung ứng giải pháp công nghệ cho 

thương mại điện tử. 
 

 
(210) 4-2015-05259 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) ALDILA GOLF CORP.  (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 

California 92064, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị bắn cung, cụ thể là mũi tên để bắn cung và cán (tay cầm) của cung tên.  
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(210) 4-2015-05306 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) MICHAEL HILL FRANCHISE PTY 

LIMITED   (US) 

7 Smallwood Place, Murarrie, Brisbane, 

Queensland 4172, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, bao gồm nhẫn, chuỗi hạt vòng cổ, dây chuyền có 

mặt, hoa tai, đồ nữ trang rẻ tiền, dây chuyền, vòng đeo tay, trâm gài đầu và vòng đeo cổ 

tay hoặc cổ chân; hạt dùng làm đồ trang sức; đồ trang sức được làm theo yêu cầu của 

khách hàng; đồ trang sức trang trí, đồ trang sức bằng thiếc, đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang 

sức); đá quý bao gồm kim cương, ngọc mắt mèo, ngọc trai và đá nhiều màu; sản phẩm 

làm từ kim loại quý và hợp kim của chúng gồm vàng, bạc, bạch kim; sản phẩm làm từ kim 

loại quý hoặc được bọc bằng kim loại này; dụng cụ đo thời gian, dụng cụ làm, đồng hồ và 

dụng cụ bấm giờ bao gồm đồng hồ và đồng hồ treo tường đồng hồ để bàn, đồng hồ báo 

thức, đồng hồ cho người lặn dưới nước, đồng hồ điện, đồng hồ điện tử, đồng hồ nữ trang, 

đồng hồ cơ lên dây tự động, đồng hồ cơ lên dây bằng tay, đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo 

làm mặt dây chuyền, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ thể thao, đồng hồ làm bằng vàng, đồng hồ 

làm bằng kim loại quý, đồng hồ có vòng đeo tay, vòng đeo tay kết hợp đồng hồ, đồng hồ 

có vòng đeo tay kim loại có thể nới rộng; đồng hồ tích hợp chức năng ghi nhớ; dây đeo 

đồng hồ và dây đồng hồ đeo tay gồm dây đeo đồng hồ bằng da, dây đồng hồ bằng kim 

loại, dây đeo đồng hồ không bằng da; mặt đồng hồ gồm mặt đồng hồ đeo tay/đồng hồ 

treo tường và kim đồng hồ; đồ trang sức pha lê hoặc thủy tinh; hộp đựng đồ trang sức và 

hộp nhỏ đựng đồ trang sức làm bằng kim loại quý; bộ phận và linh kiện của các sản phẩm 

nói trên thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-05310 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Trần Quốc Hoàng  (VN) 
Phòng E3307, chung cư Mulberry Lane, 

phường Mỗ Lao, Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 39: Phân phát hàng hoá. 
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(210) 4-2015-05430 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.  (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vữa (để trát hoặc trang trí tường); thạch cao đã được nung thành vôi; vữa làm 

từ thạch cao; tấm thạch cao; tấm ốp tường làm từ thạch cao; ma tít làm từ thạch cao dùng 
để trét vào các mối nối (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này); tấm thạch cao 
cốt sợi thủy tinh; tấm xi măng; tấm ốp trần bằng thạch cao; vật liệu xây dựng không làm 
bằng kim loại; tấm ốp trần làm bằng bông khoáng (bông khoáng từ đá) dùng để cách âm; 
tấm ốp trần làm bằng len đá dùng để cách âm; ma tít dùng cho mối nối làm bằng vật liệu 
vô cơ (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-05711 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Lực  (VN)
Số 278/19 đường Phạm Văn Chiêu, 
phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bảng hiệu làm bằng kim loại, tủ đựng dụng cụ làm bằng kim loại.  
 

Nhóm 12: Xe kéo, xe đẩy các loại.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, giường, kệ làm bằng kim loại, kệ dùng trong văn phòng.  
 

 
(210) 4-2015-05955 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everpia Việt 
Nam  (VN) 
xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn: bàn chải. 
 

Nhóm 24: Tạp dề, khăn trải giường, khăn trải bàn, mành, rèm, khăn tay, khăn mặt. 
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(210) 4-2015-05962 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh cô ban, cam, ghi, đen 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

thương mại Thanh   (VN) 
Số H10, ngõ 61, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn về truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp, cụ thể là: tư vấn về quan 

hệ báo chí, quan hệ công chúng, tư vấn các cách thức sử dụng các kênh truyền thông (các 
kênh tiếp cận và đưa tin tức tới đối tượng người tiêu dùng) nhằm mục đích xây dựng 
thương hiệu cho doanh nghiệp  (không bao gồm tư vấn về kỹ thuật truyền thông và tư vấn 
pháp lý); tư vấn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, cụ thể là: tư vấn về kinh doanh, tiếp 
thị và quảng bá nhằm mục đích xây dựng, duy trì và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp 
đối với các đối tác và khách hàng (không bao gồm dịch vụ thiết kế và dịch vụ tư vấn pháp 
lý); tư vấn về thị trường, cụ thể là: tư vấn về việc thu thập thông tin thương mại, nghiệp vụ 
thương mại và tư vấn tiêu dùng (không bao gồm tư vấn về thị trường chứng khoán, thị 
trường tài chính, thị trường bất động sản và tư vấn pháp lý); tư vấn về marketing; quảng 
cáo; quan hệ công chúng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo các nội dung liên quan đến truyền thông, thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-05964 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 15376702 19.09.2014 CN 

  
(731) TEREX MHPS GMBH   (DE) 

Forststrasse 16 40597 Duesseldorf, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí dùng cho mục đích cẩu, nâng, hạ, xếp và chuyển tải các loại hàng 

hóa kiểu như công te nơ hay hàng hóa có kích thước dài, khổ lớn; dụng cụ cơ khí chạy 
bằng động cơ; thiết bị và phương tiện để vận chuyển hàng rời kiểu như công te nơ, cụ thể 
là xe xếp dỡ hàng và cẩu chân đế và cẩu khung.  

 
Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện vận tải đường bộ và xe tải nặng trong công nghiệp dùng để 
vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các công te nơ đựng hàng.  
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(210) 4-2015-06098 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Suntex  (VN) 

Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Mắc áo; móc treo mũ; giá treo quần áo; mắc màn rèm; mắc treo tất; giá treo « 

(tất cả đều không bằng kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại: mắc áo, móc treo mũ, giá treo quần áo, mắc 
màn rèm, móc treo tất, giá treo «. 

 

 
(210) 4-2015-06212 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn lau tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy 

ướt dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

Nhóm 16: Giấy lau mặt và giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo để nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc vệ sinh khu vệ 
sinh; tuyển dụng và điều phối tình nguyện viên trong các dự án từ thiện để nâng cao nhận 
thức cộng đồng về lợi ích của việc vệ sinh khu vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-06467 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MORISHITA JINTAN CO., LTD.   (JP) 

2-40, Tamatsukuri 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất và thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất và thực phẩm dinh dưỡng dùng trong thú y; thực 
phẩm cho em bé; chế phẩm bổ sung ăn kiêng cho người; chế phẩm bổ sung cho động vật; 
cao dán; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm dinh dưỡng) không dùng trong y tế; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
832 

chế phẩm bổ sung ăn kiêng, không dùng trong y tế; thực phẩm dùng trong y tế; thực phẩm 
dược phẩm dinh dưỡng; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung thực phẩm 
cho sức khỏe (không chứa thuốc) chứa vi khuẩn có lợi cho đường ruột; thực phẩm chăm 
sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung thực phẩm cho sức khỏe (không chứa thuốc) chứa vi 
khuẩn axít lactic; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung thực phẩm cho sức 
khỏe (không chứa thuốc) chứa oligosacarit và polisaccarit; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi 
cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lactic sống và oligosacarit là chế phẩm bổ sung thực 
phẩm (không dùng trong y tế); hỗn hơp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi 
khuẩn axít lactic sống và oligosacarit là chất dinh dưỡng, chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
hoặc thực phẩm dinh dưỡng (không dùng trong y tế); hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho 
đường ruột sống, vi khuẩn axít lactic sống và oligosacarit là chế phẩm bổ sung cho sức 
khỏe và thực phẩm chăm sóc sức khỏe (không chứa thuốc); chất ăn kiêng thích hơp cho 
mục đích y tế; chiết xuất thảo dược làm thuốc cho mục đích y tế; thuốc thảo dược; thuốc 
thô; bánh kẹo chứa thuốc; vitamin và khoáng chất; viên nang cho mục đích dược phẩm; 
trà thảo dược cho mục đích y tế; chất phụ gia dinh dưỡng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ 
sung thực phẩm dinh dưỡng; chiết xuất từ thực vật dùng trong y tế; sữa ong chúa cho mục 
đích y tế; colagen trên cơ sở chế phẩm bổ sung cho thực phẩm chứa thuốc; viên nang 
dùng cho thực phẩm gồm vỏ và nguyên liệu bên trong (vi khuẩn axít-lactic hoặc vi khuẩn 
bifidus, thành phần phù hợp mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm và thú săn; chiết xuất của thịt; rau và trái cây đã được bảo 
quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt; 
trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; sữa đậu nành [chế phẩm thay thế sữa]; sản 
phẩm sữa lên men; nước sữa; đồ uống chứa vi khuẩn axít lactic (sữa được lên men bằng vi 
khuẩn axít-lactic); sữa chua.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; kem ăn (kem lạnh); đường; mật 
ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối ăn; tương hạt cải; giấm; xốt (gia vị); đồ gia vị; đá 
lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà (chè); 
chất làm ngọt tự nhiên; kẹo dùng cho thực phẩm; sữa ong chúa dùng cho người [không 
dùng cho mục đích y tế]; sáp ong [keo ong] dùng cho người; bánh pizza; chế phẩm ngũ 
cốc; mì sợi; gạo được nổ; bột đậu nành; tinh bột dùng cho thực phẩm; kem lạnh; muối nấu 
ăn; chiết xuất giấm; gia vị; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; chế phẩm để làm cứng 
kem đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; hỗn hợp bột cà-ri; 
nước xốt cà-ri; polisaccarit sử dụng như thực phẩm cho tiêu dùng của người; viên hình 
thoi (bánh kẹo); cam thảo (bánh kẹo); kẹo; kẹo bạc hà; kẹo cao su, không dùng cho mục 
đích y tế; bánh quy; bánh xốp (bánh kẹo); sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; viên hình 
thoi làm thơm mát miệng không chứa thuốc (bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2015-06564 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 24.1.1 
(731) BUDDHIST COMPASSION RELIEF 

TZU CHI FOUNDATION  (TW) 
No.1, Lane 88, Jingshe Street, Kangle 
Village, Sincheng Hsiang, Hualien 
County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 39: Cứu hộ khẩn cấp; cứu hộ con người; cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin trong 

lĩnh vực cứu hộ khẩn cấp cho cộng đồng.  
 

Nhóm 45: Tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ tôn giáo; dịch vụ tang lễ. 
 

 
(210) 4-2015-06565 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BUDDHIST COMPASSION RELIEF 

TZU CHI FOUNDATION  (TW) 
No. 1, Lane 88, Jingshe Street, Kangle 
Village, Sincheng Hsiang, Hualien 
County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 39: Cứu hộ khẩn cấp; cứu hộ con người; cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin trong 

lĩnh vực cứu hộ khẩn cấp cho cộng đồng.  
 

Nhóm 45: Tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ tôn giáo; dịch vụ tang lễ. 
 

 
(210) 4-2015-06667 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng cam, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Hà Hương  (VN) 
Thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: miến dong, sản phẩm mỳ mang nhãn hiệu "Mỳ Chũ", mỳ lẩu, bánh 

đa cua, bánh đa nem nan, bánh đa nem lưới, bánh đa nem sống, khăn mặt, tất, khẩu trang, 
quần áo, giấy.  

 

 
(210) 4-2015-06700 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86/416,214 06.10.2014 US 

(731) HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính, máy chủ, máy chủ mạng, phần mềm máy tính, và thiết bị 

ngoại vi máy tính; phần cứng máy tính nối mạng, hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính bao 
gồm các thiết bị xử lý trung tâm cho quá trình xử lý và lưu trữ thông tin, dữ liệu, âm thanh 
và hình ảnh; và phụ tùng cho các thiết bị nói trên; thiết bị truyền video kỹ thuật số; phần 
mềm máy tính công nghệ đám mây có thể tải về được để sử dụng cho doanh nghiệp, cho 
quản lý cơ sở dữ liệu, và lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy tính cho việc mã hóa và 
bảo vệ các tài liệu kỹ thuật số, phần mềm máy tính cho ứng dụng và tích hợp cơ sở dữ 
liệu; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính và phần mềm cố định 
cho các chương trình hệ điều hành, phần mềm máy tính để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể tìm 
kiếm được thông tin và dữ liệu; công cụ phát triển phần mềm để tạo ra các ứng dụng 
internet di động và giao diện người dùng; phần mềm máy tính thương mại điện tử cho 
phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua một mạng máy 
tính toàn cầu; phần mềm máy tính để tự động lưu trữ dữ liệu.   

 
Nhóm 16: Sách mỏng giới thiệu về sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực máy tính và 
công nghệ thông tin; các hướng dẫn được in sẵn để tham khảo trong lĩnh vực máy tính và 
công nghệ thông tin; bản tin kỹ thuật trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, 
bảng dữ liệu trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; các tài liệu in sẵn, cụ thể là 
danh mục sản phẩm trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; tờ hướng dẫn hoạt 
động của sản phẩm và dịch vụ cho máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính (ấn phẩm).    

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn 
quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch chiến lược về kinh doanh trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đặt hàng các sản phẩm máy 
tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là hỗ 
trợ người khác trong việc đàm phán và phát triển quan hệ đối tác kinh doanh và liên kết 
kinh doanh; dịch vụ lập các chương trình tiếp thị và quảng bá trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin và công nghệ máy tính; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ thuê ngoài quy 
trình kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ thông qua 
mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ phân loại thông tin, cụ thể 
là phân loại và tổ chức dữ liệu cho mục đích quản lý bản ghi. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán tài chính và cho thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các 
chương trình y tế và phúc lợi dành cho người lao động (là dịch vụ liên quan đến chính 
sách bảo hiểm và tiền lương cho người lao động); cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch qua 
thẻ tín dụng cho người khác; cung cấp dịch vụ xử lý các yêu cầu bảo hiểm cho người 
khác; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính cho việc tổ chức và quản lý ngân hàng và các 
hoạt động tài chính.     

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính và lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và viđêô bằng phương tiện mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, và 
internet; tư vấn viễn thông có bản chất là tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực truyền phát và 
truyền đạt dữ liệu âm thanh, văn bản và hình ảnh; cung cấp các phòng đàm thoại trực 
tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa người sử dụng với nhau 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lợi ích chung; truyền các tài liệu viđêô trên internet; 
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dịch vụ điện thoại qua giao thức internet (Voip); dịch vụ chia sẻ tài liệu, cụ thể là truyền 
điện tử dữ liệu thông qua mạng máy tính toàn cầu.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, 
hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại 
điện tử và công nghệ thông tin; tạp chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin 
liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại điện tử và công nghệ thông tin.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là phân tích hệ thống máy tính, quy hoạch hệ thống 
máy tính, tích hợp hệ thống máy tính và thiết kế máy tính; dịch vụ tư vấn internet, cụ thể 
là cung cấp hỗ trợ cho người khác trong việc phát triển cổng thông tin internet, dịch vụ tư 
vấn bảo mật máy tính trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ máy chủ hạ tầng cơ sở 
máy tính, cụ thể là cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (iaas) cung cấp phần cứng máy tính, 
phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính cho người khác trên cơ sở thuê bao trả 
trước hoặc trả theo mức độ sử dụng; phần mềm như một dịch vụ (phần mềm hoạt động 
trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa); thiết 
kế, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống máy tính và mạng 
máy tính; dịch vụ phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ 
cung cấp không gian lưu trữ trên địa chỉ trang tin điện tử, phát triển trang tin điện tử cho 
người khác và các trang thông tin điện tử trực tuyến tùy chỉnh có tính năng người dùng 
xác định thông tin bao gồm các liên kết trang thông tin điện tử trực tuyến tới các trang 
thông tin điện tử khác; dịch vụ tư vấn cho người khác trong việc lựa chọn, thực hiện và sử 
dụng phần mềm máy tính được sử dụng để giám sát và quản lý các giao dịch và hoạt động 
trong một môi trường hoạt động liên tục; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ trợ giúp 
hoặc khắc phục sự cố kỹ thuật cho hạ tầng mạng công nghệ thông tin, phần cứng máy 
tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ khai thác dữ liệu qua mạng 
máy tính; dịch vụ quản lý thông tin qua mạng máy tính, cụ thể là hoạt động như một nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực quản lý tri thức để lưu trữ phần mềm ứng dụng 
máy tính cho việc lựa chọn, chỉnh sửa, tổ chức, sửa đổi, đánh dấu trang, truyền tải, lưu trữ 
và chia sẻ dữ liệu và thông tin; thiết kế máy tính theo yêu cầu cho người khác; dịch vụ sao 
lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu; dịch vụ di trú dữ liệu, cụ thể là chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ mã 
hóa dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là quản trị hệ thống máy tính cho người khác; thuê 
và cho thuê phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là 
dịch vụ điện toán đám mây có bản chất như là một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng qua 
một mạng lưới máy tính và máy chủ lưu trữ các ứng dụng phần mềm quản trị và hoạt 
động của người khác; dịch vụ điện toán đám mây có tính năng phần mềm sử dụng trong 
quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là tích hợp môi trường điện toán đám mây 
cá nhân hoặc công cộng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ nhà cung cấp không gian lưu 
trữ đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn kỹ thuật 
trong lĩnh vực kiến trúc trung tâm dữ liệu, giải pháp điện toán đám mây cá nhân hoặc 
công cộng, và dịch vụ đánh giá và thực hiện công nghệ mạng internet; cập nhật và duy trì 
phần mềm máy tính dựa trên công nghệ đám mây thông qua cập nhật, cải tiến và các bản 
vá lỗi trực tuyến; tư vấn về phần mềm máy vi tính; thiết kế phần cứng và phần mềm máy 
vi tính, dịch vụ máy tính, cụ thể là quản lý từ xa và tại chỗ hệ thống công nghệ thông tin 
và ứng dụng phần mềm của người khác; dịch vụ phát triển và tư vấn phần mềm công nghệ 
kinh doanh; dịch vụ lập trình máy tính cho người khác trong lĩnh vực quản lý cấu hình 
phần mềm; phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực ứng dụng di động; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực phần mềm như là một dịch vụ; lắp đặt và bảo trì phần mềm máy tính; lưu 
trữ phần mềm, trang tin điện tử và các ứng dụng máy tính khác của người khác trên một 
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máy chủ riêng ảo; lưu trữ điện tử nội dung số, cụ thể là dữ liệu hình ảnh, văn bản, viđêô 
và âm thanh; cung cấp một trang thông tin điện tử có tính năng là một địa điểm họp chợ 
trực tuyến của người bán và người mua về các sản phẩm và dịch vụ máy tính.   

 

 
(210) 4-2015-06715 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.1 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bấm kim (đồ dùng văn phòng phẩm), bấm lỗ (đồ dùng văn phòng phẩm), bảng 

viết (văn phòng phẩm), băng keo, bảng tên, băng xóa (xóa kéo, xóa giấy), bút xóa, tẩy 

[gôm] (văn phòng phẩm), bìa hồ sơ, kẹp hồ sơ, mực dùng cho các loại bút viết, bút viết có 

sẵn mực, bút bi, bút chì, bút chì màu, bút dạ quang, bút lông, bút máy, bút sáp, bút viết 

trên phim [film] máy chiếu, gọt [chuốt] bút chì, compa, dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn 

phòng), đế cầm bút, đinh ghim (văn phòng phẩm), dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng), 

đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, giấy dùng trong văn phòng và học tập, giấy vẽ, 

giấy ghi chú, keo (hồ) dính dùng trong văn phòng và gia dụng, hộp bút, kẹp giấy, khay 

đựng văn phòng phẩm, khay pha màu, kim bấm màu vẽ, ruột bút chì, ru băng mực, nhãn 

dán dùng trong văn phòng và học tập, phấn, ruột bút viết, sáp nặn, sổ tay, tập (vở) học 

sinh, thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi lắp ghép; trò chơi điện tử cầm tay; bộ phận và linh 

kiện của trò chơi; dụng cụ thể thao. 

 

Nhóm 29: Tổ yến; nước cốt gà (không dùng cho mục đích y tế); kem lạnh; sữa; các sản 

phẩm sữa; nước cốt chiết xuất từ tổ yến (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đường; sô cô la; bánh xốp; cà phê; sốt may-on-ne; cháo ăn liền; bún 

ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; bột và chế phẩm ngũ cốc; 

tinh bột cho thực phẩm.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống không cồn); nước tinh khiết đóng 

chai; nước yến (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi; đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2015-06739 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần máy tính - 

truyền thông - điều khiển 3C  
(VN) 
Số 54 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cân, đo, đong, đếm; thiết bị tin học, truyền tin và điều khiển tự động; 
dây, cáp tủ điện thoại; thiết bị điện, cụ thể là: thiết bị đóng ngắt mạch điện, máy biến áp; 
thiết bị điện tử. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông cụ thể là: mua bán các sản 
phẩm điện tử, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, cáp và thiết bị, phụ kiện mạng 
viễn thông, mạng vi tính, thiết bị thí nghiệm; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
cụ thể là: mua bán thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện); mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng; mua bán máy móc, thiết bị y tế; mua bán máy công cụ điều khiển bằng máy vi 
tính; mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường; mua bán thiết bị cân, đo, đong, đếm; mua bán 
thiết bị chống đột nhập, chống sét, các thiết bị nguồn; mua bán các sản phẩm truyền 
thanh, truyền hình công nghiệp; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán quần áo, giày dép, 
thiết bị văn phòng, điện máy, điện lạnh, điện tử cao cấp, máy móc và hàng tiêu dùng; đại 
lý, môi giới, đấu giá hàng hóa; cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy 
vi tính). 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; cho thuê máy và thiết bị kế toán: máy đếm tiền, máy tính điện 
tử. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 
35KV; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp cụ thể là: lắp đặt các sản phẩm điện tử, 
bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thanh, truyền hình, công nghiệp; lắp 
đặt, bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử, tin học, truyền tin và điều khiển tự động. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; vận tải hàng hóa 
bằng đường bộ; dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 40: Lắp ráp thiết bị điện, điện tử, tin học, truyền tin và điều khiển tự động. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; dịch vụ 
công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính cụ thể là: khắc phục sự cố 
máy tính và cài đặt phần mềm, thiết kế các sản phẩm điện tử, bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin; thiết kế các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, công nghiệp; nghiên cứu 
vâ phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật về điện tử, tin học và công nghệ 
kỹ thuật cao; cho thuê máy tính và thiết bị ngoại vi, máy nhân bản, máy đánh chữ và máy 
tạo từ, thiết bị đo lường và điều khiển. 
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(210) 4-2015-06759 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.7; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, đỏ hồng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Huyền Trang  (VN) 
A08/1 chung cư 41Bis, Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-06796 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 
xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
màn hình máy vi tính; kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng với máy tính, 
chất bán dẫn; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động, cụ thể là phần 
mềm trò chơi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các trò chơi điện tử bằng phương tiện internet; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi viđêô trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp 
các trò chơi viđêô trực tuyến từ mạng máy tính và từ mạng điện thoại di động; cung cấp 
trang thông tin điện tử có phần mềm trò chơi không tải xuống được (dịch vụ giải trí).  

 

 
(210) 4-2015-06923 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đen 
(731) CELL BIOTECH CO., LTD.  (KR) 

50 Aegibong-ro 409bun-gil, Wolgot-
myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do 415-872, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ thịt gia súc; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 

được làm từ sản phẩm nông nghiệp; bột sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thuốc điều trị rối loạn 
đường ruột; thuốc thú y; chế phẩm dược dùng điều chỉnh hệ miễn dịch; men sữa dùng làm 
dược phẩm; thuốc làm giảm chứng táo bón; chất phụ gia cho thức ăn gia súc dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm ăn kiêng dùng cho ngành y; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; kẹo cao su dùng cho mục đích y tế; thuốc trị bệnh tiêu chảy; viên con 
nhộng chứa vi khuẩn axit lactíc dùng cho mục đích y tế; vi sinh vật chứa khuẩn axít lactíc 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dinh 
dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm dinh dưỡng cho vi sinh vật dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm vi sinh vật dùng cho mục đích y tế và thú y. 

 

Nhóm 29: Đồ uống được làm từ khuẩn sữa có chứa axít lactíc (sữa là chủ yếu); sữa lên 
men; sữa chua; thực phẩm có chứa thành phần chính là khuẩn axít lactíc (sản phẩm sữa); 
pho mai đã lên men bởi khuẩn axít lactíc; xúc xích đã lên men bởi khuẩn axít lactíc; thịt 
giăm bông có chứa khuẩn axít lactíc; kim chi lên men có chứa khuẩn axít lactíc; rau (đã 
chế biến); thực phẩm làm từ hoa quả; thực phẩm làm từ đậu phụ (đậu hũ); thực phẩm làm 
từ đậu đã chế biến (không kể đậu phụ (đậu hũ) và sản phẩm chế biến từ chúng); thịt; sản 
phẩm làm từ trứng đã chế biến; thịt đã chế biến; sản phẩm sữa đã chế biến; thực phẩm làm 
từ dầu ăn và mỡ ăn; hải sản đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ cứng (như 
sò, ngao, cua); thực phẩm chế biến từ con sâu/con giun. 

 

 
(210) 4-2015-06930 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiện Thành  (VN) 
258/7/22/3 đường Bông Sao, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi (vòng bi) (bộ phận của máy móc); ổ bi đũa (ổ bi dài) (bộ phận của máy 
móc); vòng bi dùng cho động cơ (bạc đạn), xu páp; pít tông (piston); vòng găng pít tông 
(bạc). 

 

 
(210) 4-2015-06988 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân ý  (VN) 
Xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 12: Xe rùa, xe cút kít.  
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(210) 4-2015-07005 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Việt Hương  (VN) 
11A Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia thực phẩm bao gồm: chất điều vị nhân tạo (chế phẩm hoá 

học), chất tạo đặc nhân tạo (chế phẩm hoá học), chất nhũ hoá nhân tạo (chế phẩm hoá 
học), chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); hóa chất phụ gia dinh dưỡng dạng bột 
rời, dạng chiết phẩm men, dạng viên, dạng đặc quánh (dạng gel), dạng bột, và dạng chất 
lỏng được sử dụng trong quy trình chế biến thực phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng; phụ 
gia thực phẩm được dùng như thành phần trong thực phẩm với mục đích không mang giá 
trị dinh dưỡng (sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm). 

 
Nhóm 02: Phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống; chất tạo màu thực phẩm.  

 
Nhóm 03: Hương liệu (mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội).  

 
Nhóm 05: Bột dùng cho mục đích dược phẩm; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu); vani 
(hương liệu). 

 
Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá nhai (hương liệu dạng lỏng).  

 

 
(210) 4-2015-07006 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A18.5.7; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 

26.4.3 
(591) Xanh đen, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Việt Hương   (VN) 
11A Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia thực phẩm bao gồm: chất điều vị nhân tạo (chế phẩm hoá 

học), chất tạo đặc nhân tạo (chế phẩm hoá học), chất nhũ hoá nhân tạo (chế phẩm hoá 
học), chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); hóa chất phụ gia dinh dưỡng dạng bột 
rời, dạng chiết phẩm men, dạng viên, dạng đặc quánh (dạng gel), dạng bột, và dạng chất 
lỏng được sử dụng trong quy trình chế biến thực phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng; phụ 
gia thực phẩm được dùng như thành phần trong thực phẩm với mục đích không mang giá 
trị dinh dưỡng (sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm). 
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Nhóm 02: Phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống; chất tạo màu thực phẩm.  
 

Nhóm 03: Hương liệu (mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội).  
 

Nhóm 05: Bột dùng cho mục đích dược phẩm; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống (trừ tinh dầu); vani 

(hương liệu).  
 

Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá nhai (hương liệu dạng lỏng).  
 

 
(210) 4-2015-07062 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 86/416,683 07.10.2014 US 

(531) A3.4.4; A3.4.24; 3.4.13; 26.5.1 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) LINK SNACKS. INC.    (US) 

One Snackfood Lane, P.O. Box 397, 

Minong, Wisconsin 54859, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở quả hạch và hoa quả đã chế biến; 

đồ ăn nhanh dạng  thanh trên cơ ở quả hạch; thực phẩm ăn nhanh gồm chủ yếu là quả 

hạch và hoa quả đã chế biến; hỗn hợp thực phẩm bao gồm chủ yếu quả hạch đã chế biến; 

thực phẩm ăn nhanh hỗn hợp trên cơ sở quả hạch đã chế biến; thực phẩm đóng gói bao 

gồm chủ yếu thịt, pho mát và bánh quy xoắn; xúc xích ngâm; thịt bò khô hun khói; thịt 

trâu khô hun khói; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở sữa 

trừ kem lạnh, sữa đá, và sữa chua đông lạnh; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; thực 

phẩm ăn nhẹ dạng thanh trên cơ ở quả hạch và hạt mầm; thanh thực phẩm ăn nhẹ trên cơ 

sở hạt và hoa quả sấy khô; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; trái cây xay nhuyễn 

(không bao gồm hỗn hợp cà chua xay nhuyễn và các loại nước sốt trong nhóm 30 như sô 

cô la hoặc nước đường đun chảy dùng như nước sốt); hỗn hợp thực phẩm ăn nhanh chứa 

chủ yếu là hoa quả đã chế biến, quả hạch đã chế biến và hoặc nho khô; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở rau xanh; quả hạch đã chế biến (thực phẩm); quả hạch đã nướng (thực 

phẩm); quả hạch đã tẩm gia vị (thực phẩm); đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở quả hạch; 

thịt đã đóng gói; sữa chua; pho mát làm từ sữa đã gạn kem; kem phô mai; pho mát; pho 

mát mềm; pho mát đã chế biến; sữa có hàm lượng đạm cao; đồ ăn nhanh chế biến từ thịt; 

thịt đã chế biến; xúc xích nóng để kẹp vào bánh mỳ (hot dogs); thịt hộp; xúc xích; xúc 

xích bò và heo rắc thêm tiêu; ruốc (chà bông) làm từ thịt; pho mai. 
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(210) 4-2015-07063 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86/416,622 07.10.2014 US 

(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24 
(731) LINK SNACKS, INC.    (US) 

One Snackfood Lane, P.O. Box 397, 
Minong, Wisconsin 54859, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở quả hạch và hoa quả đã chế biến; 

đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ ở quả hạch; thực phẩm ăn nhanh gồm chủ yếu là quả hạch 
và hoa quả đã chế biến; hỗn hợp thực phẩm bao gồm chủ yếu quả hạch đã chế biến; thực 
phẩm ăn nhanh hỗn hợp trên cơ sở quả hạch đã chế biến; thực phẩm đóng gói bao gồm 
chủ yếu thịt, pho mát và bánh quy xoắn; xúc xích ngâm; thịt bò khô hun khói; thịt trâu 
khô hun khói; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở sữa trừ 
kem lạnh, sữa đá, và sữa chua đông lạnh; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; thực 
phẩm ăn nhẹ dạng thanh trên cơ ở quả hạch và hạt mầm; thanh thực phẩm ăn nhẹ trên cơ 
sở hạt và hoa quả sấy khô; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; trái cây xay nhuyễn 
(không bao gồm hỗn hợp cà chua xay nhuyễn và các loại nước sốt trong nhóm 30 như sô 
cô la hoặc nước đường đun chảy dùng như nước sốt); hỗn hợp thực phẩm ăn nhanh chứa 
chủ yếu là hoa quả đã chế biến, quả hạch đã chế biến và hoặc nho khô; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở rau xanh; quả hạch đã chế biến (thực phẩm); quả hạch đã nướng (thực 
phẩm); quả hạch đã tẩm gia vị (thực phẩm); đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở quả hạch; 
thịt đã đóng gói; sữa chua; pho mát làm từ sữa đã gạn kem; kem phô mai; pho mát; pho 
mát mềm; pho mát đã chế biến; sữa có hàm lượng đạm cao; đồ ăn nhanh chế biến từ thịt, 
thịt đã chế biến; xúc xích nóng để kẹp vào bánh mỳ (hot dogs); thịt hộp; xúc xích; xúc 
xích bò và heo rắc thêm tiêu; ruốc (chà bông) làm từ thịt; pho mai. 

 

 
(210) 4-2015-07064 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86/416,626 07.10.2014 US 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) LINK SNACKS. INC.   (US) 

One Snackfood Lane, P.O. Box 397, 
Minong, Wisconsin 54859, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở quả hạch và hoa quả đã chế biến; 

đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ ở quả hạch; thực phẩm ăn nhanh gồm chủ yếu là quả hạch 
và hoa quả đã chế biến; hỗn hợp thực phẩm bao gồm chủ yếu quả hạch đã chế biến; thực 
phẩm ăn nhanh hỗn hợp trên cơ sở quả hạch đã chế biến; thực phẩm đóng gói bao gồm 
chủ yếu thịt, pho mát và bánh quy xoắn; xúc xích ngâm; thịt bò khô hun khói; thịt trâu 
khô hun khói; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở sữa trừ 
kem lạnh, sữa đá, và sữa chua đông lạnh; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; thực 
phẩm ăn nhẹ dạng thanh trên cơ ở quả hạch và hạt mầm; thanh thực phẩm ăn nhẹ trên cơ 
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sở hạt và hoa quả sấy khô; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; trái cây xay nhuyễn 
(không bao gồm hỗn hợp cà chua xay nhuyễn và các loại nước sốt trong nhóm 30 như sô 
cô la hoặc nước đường đun chảy dùng như nước sốt); hỗn hợp thực phẩm ăn nhanh chứa 
chủ yếu là hoa quả đã chế biến, quả hạch đã chế biến và hoặc nho khô; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở rau xanh; quả hạch đã chế biến (thực phẩm); quả hạch đã nướng (thực 
phẩm); quả hạch đã tẩm gia vị (thực phẩm); đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở quả hạch; 
thịt đã đóng gói; sữa chua; pho mát làm từ sữa đã gạn kem; kem phô mai; pho mát; pho 
mát mềm; pho mát đã chế biến; sữa có hàm lượng đạm cao; đồ ăn nhanh chế biến từ thịt, 
thịt đã chế biến; xúc xích nóng để kẹp vào bánh mỳ (hot dogs); thịt hộp; xúc xích; xúc 
xích bò và heo rắc thêm tiêu; ruốc (chà bông) làm từ thịt; pho mai. 

 

 
(210) 4-2015-07240 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.4.18; 26.4.7; 2.9.25 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Nông nghiệp Quốc tế  (VN) 
Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Phụ gia thức ăn chăn nuôi (nhằm bổ sung dinh dưỡng); chất bổ sung dinh 

dưỡng cho thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); chế phẩm vỗ béo vật nuôi. 
 

 
(210) 4-2015-07241 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.25; 3.4.18; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Nông nghiệp Quốc tế  (VN) 
Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Phụ gia thức ăn chăn nuôi (nhằm bổ sung dinh dưỡng); chất bổ sung dinh 

dưỡng cho thức ăn chăn nuôi. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); chế phẩm vỗ béo vật nuôi. 
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(210) 4-2015-07316 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NEW MERRICK LIMITED   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu và rượu 
cốc- tai; dịch vụ cung cấp các tiện nghi dùng chung cho các buổi họp, buổi hội thảo và 
triển lãm; dịch vụ cung cấp các bữa tiệc và các tiện nghi mang chức năng xã hội dùng cho 
các chương trình đặc biệt. 

 

 

(210) 4-2015-07407 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.1.2 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm dưới dạng nhũ tương dùng để chăm sóc da; chế phẩm 
trang điểm; mặt nạ đắp mặt, mặt nạ làm đẹp; khăn lau mặt tẩm mỹ phẩm, kem bôi nếp 
nhăn, kem bôi làm săn chắc da, son môi, màu mắt, thuốc bôi mi mắt [mascara], chế phẩm 
làm ẩm môi và chế phẩm dưỡng môi, chế phẩm làm nền dạng lỏng và phấn nền, chế phẩm 
làm nền trang điểm, kem, nước thơm và gel làm ẩm da, chế phẩm làm trắng da; chế phẩm 
làm se khít lỗ chân lông cho da; chế phẩm làm sạch da và làm se khít lỗ chân lông cho da; 
mặt nạ cho mắt, kem bôi mắt; kem mát xa da và cơ thể; xà phòng; gel tắm vòi hoa sen; 
chất chống đổ mồ hôi, chất khử mùi dùng cho cá nhân, nước hoa, tinh dầu; kem đánh 
răng; dầu gội đầu, dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; dầu xả tóc, nước xức 
tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm tạo màu tóc.  

 

 
(210) 4-2015-07471 (220) 02.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH may thêu vi 

tính Hồng Cúc   (VN) 
52/C18 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, vớ (tất), cà vạt, ví (bóp) nam, nữ, giày dép, quần áo lót, quà 
lưu niệm, thú nhồi bông. 
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(210) 4-2015-07509 (220) 02.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20 

(591) Hổ phách, lục bảo, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất Hoa Trung 
Nguyên  (VN) 
377A Đất Mới, khu phố 5, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải, khăn mặt bằng vải, khăn lau cốc (khăn bông), khăn phủ 

gối, khăn phủ giường (vải dệt), khăn ăn bằng vải dệt. 
 

 
(210) 4-2015-07544 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.1.12; A5.1.7; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây, đen, xám, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hàng Dừa  (VN) 
1334 Cách Mạng Tháng 8, khu phố 4, 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức trình 

diễn (dịch vụ ông bầu); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; công viên vui chơi, giải 

trí. 
 

 
(210) 4-2015-07545 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.1.12; A5.1.7; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây, đen, xám, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hàng Dừa  (VN) 
1334 Cách Mạng Tháng 8, khu phố 4, 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-07560 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 18.3.21; A25.7.22; 1.15.24; 1.15.21 

(591) Tím, đỏ, cam, nâu, vàng, xanh dương, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hiệp Hưng 
Thành  (VN) 
15/18/6 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nước mắm.  
 

 
(210) 4-2015-07590 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2 

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại dịch vụ du lịch Chánh 
Tâm  (VN) 
B08, đường D4, khu Him Lam, phường 

Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch hành hương. 
 

 
(210) 4-2015-07687 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH DAE - DO PAPER 
TUBE Việt Nam  (VN) 
Đường N4, KCN dệt may (Vinatex Tân 

Tạo), huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; ống giấy; hộp giấy; lõi giấy. 

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, ống giấy, hộp giấy, lon giấy, lõi giấy, thanh nẹp giấy, bao bì 

giấy. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
847 

(210) 4-2015-07718 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.15 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thiên Phúc Nhân  (VN) 
78/G24 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Thực phẩm: thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, vali, cặp, túi, ví, hàng da 

và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm sứ, thủy tinh, giường, 

tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồ trang sức, vàng 

trang sức, vải, hàng may sẵn, giày, dép.  
 

 
(210) 4-2015-07776 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.19; A11.3.7 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH International 
Food Master  (VN) 
Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng.  

 

Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, chất chiết ra từ thịt, chất chiết ra từ 

xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết ra từ thuỷ hải sản; thực phẩm chế biến 

được làm từ thịt, thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, cua, mực, nghêu, nem (chả 

giò); rau, củ, quả được bảo quản; rau, củ, quả được nấu chín. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 

chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 

(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc); nước xốt, nước xốt hỗn hợp và các chế 

phẩm trong nhóm này để làm nước xốt, gia vị, tương mù tạc, cà phê, chè (trà), nước chấm, 

xốt madonne; bánh kẹo, bánh ngọt, bánh snack.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có gas, và các loại đồ uống không cồn; men bia 

các loại. 
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(210) 4-2015-07777 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế  (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-07778 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 19.7.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-07779 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 
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849 

(210) 4-2015-07780 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 19.7.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-07781 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 2.1.8; 24.15.21; 1.15.24 
(591) Xanh đen, xám, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

(210) 4-2015-07782 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 19.7.1; 26.1.2 
(591) Xanh đen, xám, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 
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(210) 4-2015-07783 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xám, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

(210) 4-2015-07784 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 19.7.1; A18.4.2; 2.9.12 
(591) Trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-07785 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.4.24; 26.1.1; 2.9.12 
(591) Xanh đen, xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
hàng gia dụng Quốc Tế   (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
851 

(210) 4-2015-07791 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) YANG ZHENXIONG   (CN) 

No.18-1, Da Du Road, Shi Qiao Tou 
Zhong Village, Jun Bu Town, Puning 
City, Guangdong Province, P.R. China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần dài; áo choàng ngoài; đai quần, áo; giầy. 

 

 
(210) 4-2015-07919 (220) 07.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần DEBORAH  

(VN) 
Nhà 105, ngõ 66, đường Nguyễn Sơn, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xối nước; bồn tiểu nam; vòi nước; bệ xí vệ sinh; thiết bị vệ sinh cố 

định; nắp ga sử dụng trong phòng tắm. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; vòi rót. 

 

 
(210) 4-2015-08035 (220) 08.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 8.7.5; A1.1.10; A1.1.5; 3.7.16; 

3.7.13 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, nâu, đen, 

nâu đỏ 
(731) LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

MEA TRADING DMCC  (AE) 
P O Box 215148, Tiffany Tower 3801, 
Jumeirah Lakes Towers, Dubai - United 
Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-08060 (220) 08.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) SCG CEMENT COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng để gắn đồ dùng bị vỡ là chất kết dính dùng trong công 
nghiệp; chất kết dính cho tường gạch; chất kết dính sử dụng trong ngành công nghiệp; keo 
dán dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-08063 (220) 08.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.6; A5.1.16 
(731) RICARDO BEVERLY HILLS, INC.  

(US) 
6329 South 226th Street, Suite 101, Kent, 
Washington 98032, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali/túi lớn đựng hành lý; túi xách tay kích thước lớn; túi nhiều ngăn đựng mỹ 
phẩm; ba lô; túi/cặp đựng tài liệu; vali xách tay dạng nhỏ; túi thông thường dùng hàng 
ngày, cụ thể là túi dạng mềm; túi thể thao; túi vải để đựng đồ cắm trại hoặc thể dục; túi 
đeo chéo; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; valy/túi kéo có bánh xe; túi xách tay; túi 
cầm tay; ví; ví cầm tay; túi/cặp đựng máy tính (không phải túi/cặp chuyên dụng dùng để 
đựng máy tính).  

 

 
(210) 4-2015-08105 (220) 09.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng trong gia đình và văn phòng.  
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(210) 4-2015-08106 (220) 09.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.1; A25.7.4; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-08357 (220) 10.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Lầu Khềnh   (VN) 
389/1 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính hàn, mặt nạ hàn, kính bảo hộ mắt, mũ bảo hộ lao động, dụng cụ bịt tai 

chống ồn.  
 

Nhóm 11: Thiết bị cấp nước, thiết bị tưới nước tự động, thiết bị tưới nước dùng trong nông 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-08358 (220) 10.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Lầu Khềnh  (VN) 
389/1 đường Lê Văn Qưới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Kính hàn, mặt nạ hàn, kính bảo hộ mắt, mũ bảo hộ lao động, dụng cụ bịt tai 

chống ồn. 

 
Nhóm 11: Thiết bị cấp nước, thiết bị tưới nước tự động, thiết bị tưới nước dùng trong nông 
nghiệp.  
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(210) 4-2015-08361 (220) 10.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.8; 26.4.9; 26.1.5; 3.7.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam đậm, xanh lam 
(731) Công ty TNHH yến sào Vạn 

Lộc Phú Yên  (VN) 
Số 10/5, đường 11, khu phố 1, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm yến, sản phẩm chế biến từ yến.  
 

 
(210) 4-2015-08688 (220) 13.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.7.1 
(731) BARDAHL MANUFACTURING 

CORPORATION  (US) 
P.O. Box 70607, Seattle, Washington 
98127-0607, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho dầu xăng; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu điezel; 

chất phụ gia hóa học cho dầu bôi trơn; chất phụ gia hóa học cho dầu động cơ; chất phụ gia 
hóa học cho chất lỏng truyền động, và chất phụ gia hóa học cho chất lỏng tản nhiệt và 
chất làm mát; hóa chất làm sạch hệ thống nhiên liệu ô tô; chất chống đông; chất lỏng dẫn 
hướng động lực; dầu phanh; chất lỏng truyền động; dầu dẫn động; chất chống đông cho 
ống dẫn ga; hợp chất hóa học cho bộ tản nhiệt để loại bỏ và ngăn chặn cáu cặn và gỉ; chất 
làm sạch hóa học và chất điều hòa hóa học cho hệ thống làm mát động cơ không ở các 
nhóm khác. 

 
Nhóm 04: Dầu động cơ cho động cơ đốt trong có chứa chất phụ gia làm sạch động cơ; 
chất phụ gia dầu và dầu xăng (không phải hóa chất) cho động cơ đốt trong; dầu bôi trơn 
và phụ gia không phải là hóa chất cho dầu bôi trơn; dầu động cơ; chất bôi trơn van; mỡ 
bôi trơn; mỡ chống nước đa năng dùng với thiết bị công nghiệp và tự động, cụ thể là cho 
vòng bi, khớp và các loại tương tự; chất phụ gia không phải là hóa chất cho chất lỏng 
truyền động; chất bôi trơn truyền động và chất bôi trơn vi sai; dầu cho động cơ gắn ngoài; 
dầu cho mục đích gia dụng; dầu dùng để bôi trơn phần trên xi lanh; dầu rửa và dầu làm 
sạch cho động cơ và bộ chế hòa khí; dầu sử dụng trong công nghiệp; chất bôi trơn cho 
máy bơm nước; chất phụ gia không phải là hóa chất cho nhiên liệu; sáp cácnauba sử dụng 
trên xe ô tô. 
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(210) 4-2015-08754 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Tân Khánh  

(VN) 
ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá viên, thịt bò viên, tôm viên. 
 

 
(210) 4-2015-08818 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) WENDY'S INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
One Dave Thomas Boulevard, Dublin, 
Ohio 43017, USA.   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mút quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu 
thực vật và mỡ ăn, thịt gà miếng rán, gà chiên giòn, ớt, khoai tây rán, khoai tây nướng, rau 
trộn gồm các loại rau xanh, rau trộn dùng với món bánh thịt chiên giòn, rau trộn thịt, rau 
trộn, hoa quả trộn, rau trộn tự chọn tại quầy, sữa lắc, sinh tố sữa, sữa chua, và suất ăn 
dành cho trẻ em, cụ thể là thịt gà miếng rán.    

 

Nhóm 30: Ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo, bột và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc, bành mì, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, đá nước, mật ong, mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, đá lạnh, bánh mỳ kẹp thịt, bánh kẹp 
pho mát, bánh xăng đuých nhân cá, bánh xăng đuých nhân thịt gà, bánh xăng đuých dùng 
để ăn sáng, bánh xăng đuých cuộn, bánh cuộn thịt, bánh cuộn dùng để ăn sáng, cháo yến 
mạch, cà phê, cà phê đá, đồ uống cà phê, trà, trà đá, kem ăn đông lạnh, kem đông lạnh 
hoặc không đông lạnh làm từ sữa (sản phẩm tương tự với kem lạnh mềm dạng đã bào), 
kem lạnh, kem mềm, ốc quế dùng để đựng kem và ốc quế dùng để đựng các món tráng 
miệng làm từ sữa, nước sốt dùng cùng với thịt rán miếng, nước sốt dùng để chấm, nước 
sốt ớt, nước sốt dùng với món bánh thịt chiên giòn, nước sốt dùng để chấm đồ nướng, 
nước sốt dùng cho salad, và suất ăn kết hợp dành cho trẻ em, cụ thể là bánh mỳ hăm-bơ-
gơ hoặc bánh mỳ kẹp pho mát.    

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ga, đồ uống hoa quả, xi-rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống, nước chanh, sinh tố không có sữa, nước cam, nước hoa quả, nước 
ngọt, nước uống đóng chai, đồ uống không có cồn.    

 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng và cung cấp đồ ăn, đồ uống, cụ thể là, cung 
cấp đồ ăn và đồ uống cho tiêu dùng trong và ngoài nhà hàng. 
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(210) 4-2015-08819 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) WENDY'S INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
One Dave Thomas Boulevard, Dublin, 
Ohio 43017, USA.     

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mút quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu 
thực vật và mỡ ăn, thịt gà miếng rán, gà chiên giòn, ớt, khoai tây rán, khoai tây nướng, rau 
trộn gồm các loại rau xanh, rau trộn dùng với món bánh thịt chiên giòn, rau trộn thịt, rau 
trộn, hoa quả trộn, rau trộn tự chọn tại quầy, sữa lắc, sinh tố sữa, sữa chua, và suất ăn 
dành cho trẻ em, cụ thể là thịt gà miếng rán.    

 
Nhóm 30: Ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo, bột và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc, bành mì, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, đá nước, mật ong, mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, đá lạnh, bánh mỳ kẹp thịt, bánh kẹp 
pho mát, bánh xăng đuých nhân cá, bánh xăng đuých nhân thịt gà, bánh xăng đuých dùng 
để ăn sáng, bánh xăng đuých cuộn, bánh cuộn thịt, bánh cuộn dùng để ăn sáng, cháo yến 
mạch, cà phê, cà phê đá, đồ uống cà phê, trà, trà đá, kem ăn đông lạnh, kem đông lạnh 
hoặc không đông lạnh làm từ sữa (sản phẩm tương tự với kem lạnh mềm dạng đá bào), 
kem lạnh, kem mềm, ốc quế dùng để đựng kem và ốc quế dùng để đựng các món tráng 
miệng làm từ sữa, nước sốt dùng cùng với thịt rán miếng, nước sốt dùng để chấm, nước 
sốt ớt, nước sốt dùng với món bánh thịt chiên giòn, nước sốt dùng để chấm đồ nướng, 
nước sốt dùng cho salad, và suất ăn dành cho trẻ em, cụ thể là bánh mỳ hăm-bơ-gơ hoặc 
bánh mỳ kẹp pho mát.    

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ga, đồ uống hoa quả, xi-rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống, nước chanh, sinh tố không có sữa, nước cam, nước hoa quả, nước 
ngọt, nước uống đóng chai, đồ uống không có cồn.    

 
Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng và cung cấp đồ ăn, đồ uống, cụ thể là, cung 
cấp đồ ăn và đồ uống cho tiêu dùng trong và ngoài nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2015-08831 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.4.2 (540) 

  

(731) Vương Kim Ngọc  (VN) 
Đội 7, Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ví bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2015-08832 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.2 (540) 

  

(731) Vương Kim Ngọc  (VN) 
Đội 7, Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ví bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); dây lưng bằng da (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-08833 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Vương Kim Ngọc  (VN) 
Đội 7, Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ví bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-08847 (220) 15.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần PASOTO.COM  

(VN) 
141 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trên các trang web mua bán trực tuyến 

dành cho người bán và người mua các sản phẩm, các dịch vụ thương mại điện tử ( cụ thể 
là lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, tư vấn quản lý quá trình đặt hàng, cung cấp thông tin 
bán hàng trên web cho mục đích bán lẻ, chỉ dẫn qua mạng internet những thông tin hỗ trợ 
trực tuyến cho các hoạt động hoặc chức năng mang tính thương mại như địa điểm bán 
hàng, cách thức mua hàng, lựa chọn sản phẩm). 

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; điều hành các chuyến du lịch; du lịch nghỉ dưỡng; 
dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; đại lý du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa trong 
nước và xuất nhập khẩu; vận chuyển hàng hóa, vận tải đa phương thức; đại lý vận tải; dịch 
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vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê xe ô tô, xe tải; dịch vụ giao nhận vận 
chuyển hàng hóa; cho thuê phương tiện giao thông vận tải; dịch vụ vận chuyến hành 
khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-08853 (220) 15.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC   (US) 

2701 Patriot Boulevard 4th Floor 
Glenview, Illinois 60026 USA  

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  
 

Nhóm 29: Các sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2015-08877 (220) 15.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.5; 26.11.3; A26.11.12; A1.1.12; 

1.15.9; 1.15.23 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, vàng, cam, xanh 

tím, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Sao Vàng Đất Việt  
(VN) 
Số 43 khu tập thể 664, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-08878 (220) 15.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.5; 26.11.3; A26.11.12; A1.1.12; 

1.15.23; 1.15.9 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, vàng, cam, xanh 

tím, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Sao Vàng Đất Việt  
(VN) 
Số 43 khu tập thể 664, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-09006 (220) 16.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần EURO SUN 
Việt Nam  (VN) 
¤ số 52, TT6, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp ga; ấm đun siêu tốc; máy hút mùi; bếp điện; lò nướng bằng 

điện; máy sấy bát; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); cây nước nóng lạnh 
(thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); thiết bị lọc nước; sen vòi; bồn rửa bát; quạt điện; máy 
khử độc rau quả; máy hút ẩm.  

 

 
(210) 4-2015-09040 (220) 16.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Long Thịnh  (VN) 
Số 7 ngách 147/67 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thương mại điện tử trên internet. 
 

Nhóm 35: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ: tivi, tủ lạnh, bếp điện, quần áo 
thời trang, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, chăn, bàn chải đánh răng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh (fastfood) trong siêu 
thị, trung tâm thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-09042 (220) 16.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 65648 16.10.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát, điều hòa không khí, tạo ẩm, hút 

ẩm, thông hơi, nấu nướng, ướp lạnh, sấy khô, dùng cho hệ thống ống nước, cung cấp 
nước, và thiết bị vệ sinh; bóng đèn, thiết bị chiếu sáng và đèn; lò nung, lò sưởi (điện), máy 
làm nóng nước, máy tạo ẩm, máy hút ẩm, máy điều hòa không khí, quạt điện, và lò sưởi; 
lò nướng, bếp, bếp gắn kèm lò nướng, lò nướng bánh mì; tủ lạnh và tủ đá (hay máy làm 
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kem), máy sấy đồ giặt là, bồn tắm nước nóng, bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa, và các bộ 
phận của các thiết bị nêu trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật (trong lĩnh vực sửa chữa, 
lắp đặt và bảo dưỡng) liên quan đến các thiết bị, thiết bị điều khiển, và hệ thống chiếu 
sáng, điều hòa không khí, thông hơi, làm nóng, báo động, an ninh, giám sát và tự động 
trong nhà. 

 

(210) 4-2015-09044 (220) 16.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 18.5.1; A18.5.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 
Hàng không Sân bay Đà Nẵng  
(VN) 
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường Hoà 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác: chăn dạ, chăn du lịch; khăn trải 
bàn và trải giường. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tấm che mắt khi ngủ; găng tay (trang phục). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt 
quả ướt; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo; đường, mật ong, mật đường; kem (lạnh). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật, 
mạch nha. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, rượu, hàng lưu niệm, bánh 
ngọt và kẹo, quần áo; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt 
động văn phòng (sao chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ đánh máy 
chữ, xử lý văn bản). 
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Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa xe ô tô, trang thiết bị phục vụ nấu bếp, trang thiết bị văn 

phòng, bảo dưỡng sửa chữa máy bay; lắp đặt trang thiết bị phục vụ nấu bếp, trang thiết bị 

văn phòng.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hoá; du lịch. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp chỗ 

ở tạm thời. 
 
 

(210) 4-2015-09179 (220) 17.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) JIANGSU SHIQIANG ELECTRIC 

TOOLS CO., LTD.  (CN) 

No.999 Gangxi Road, Binhaixin District, 

Haimen City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; stato [bộ phận của máy]; búa điện; máy cắt; thiết bị 

hàn dùng điện; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công.  
 

 
(210) 4-2015-09482 (220) 20.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.3.20; A3.7.24; 3.7.16; 3.7.1 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Tây Đô Việt Nam  (VN) 
Thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gin; rượu rum; rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu 

vang. 
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(210) 4-2015-09484 (220) 20.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.1 

(591) Trắng, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Tây Đô Việt Nam   (VN) 
Thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gin; rượu rum; rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu 

vang. 
 

 
(210) 4-2015-09574 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại nhựa 
Tân Liên Hưng - Đức Hòa  (VN) 
ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hoà, tỉnh Long An 
 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa PVC cứng; ống nhựa HDPE cứng; vật liệu xây dựng bằng nhựa PVC.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nhựa PVC; cọc-cừ bê tông; ống nhựa bọc dây điện; phụ tùng, linh 

kiện xe hơi, xe máy; nguyên liệu ngành dệt, sợi.  
 

 
(210) 4-2015-09655 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 5.7.3; 

A19.7.16 

(591) Đỏ, nâu hồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú 
Quý  (VN) 
Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu gạo, rượu trắng. 
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(210) 4-2015-09700 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.2; 24.15.21; 19.7.1 
(591) Đen, xám bạc, đỏ, trắng 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-09701 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.2; 24.15.21; 19.7.1 
(591) Đen, xám bạc, đỏ, trắng 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-09706 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.19 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) NEW IMAGE INTERNATIONAL 

LIMITED   (NZ) 
19 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng; chế phẩm thực phẩm có chứa thuốc và chất bổ sung cho thực 

phẩm có chứa thuốc; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; vitamin; khoáng chất; 
axit amin trong nhóm 05; chế phẩm dược phẩm; sữa non và chế phẩm sữa non cho em bé; 
thực phẩm dành cho em bé; sữa bột nhân tạo dành cho trẻ em; sữa bột chứa bột sữa dê 
(thực phẩm dành cho em bé).  
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(210) 4-2015-09721 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xám 
(731) Công ty TNHH Balanced 

Scorecard VIETNAM  (VN) 
4 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng hình, đĩa nén, chương trình phần mềm máy tính cung cấp thông tin và 

hướng dẫn việc phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng liên cá nhân, kỹ năng lãnh đạo 
và kỹ năng bán hàng hiệu quả, các kỹ năng kinh doanh, quản lý thời gian và chương trình 
làm việc, truyền thông, đánh giá và đo lường tập thể và cá nhân, và phát triển chuyên môn 
và cá nhân; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); xuất bản phẩm về máy tính dưới 
dạng đọc được [xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống]; xuất bản phẩm về máy móc dưới 
dạng đọc được [xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống].   

 
Nhóm 16: Sách hướng dẫn; tờ rơi; sách mỏng có bìa mềm; giấy báo (gửi cho khách hàng); 
tạp chí và xuất bản phẩm nói chung; tài liệu giảng dạy và đồ dùng giảng dạy (không kể 
máy móc) dùng cho mục đích này; áp phích và tranh ảnh và sách mỏng trên giấy hoặc bìa 
cứng về thuật lãnh đạo kinh doanh, quản trị, truyền thông, hiệu quả và đánh giá; bản in tổ 
chức và hoạch định thời gian dùng cho di động hoặc màn hình nền; tờ in hoạch định thời 
gian; lịch; thẻ đánh dấu sách; sổ ghi chép không phải bằng da; bìa lưu trữ không phải 
bằng da và hộp các tông lưu trữ thẻ dùng cho hoạch định thời gian.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ tái lập cơ sở kinh doanh, dịch vụ tư vấn, điều hành và tổ chức kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo, giải pháp 
marketing, nghiên cứu, phân tích thị trường; quan hệ công chúng; tư vấn và tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại; tư vấn quản trị doanh nghiệp; dịch vụ kế toán; dịch vụ tư 
vấn, đánh giá thuế.   

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn, quản lý, đánh giá tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi 
giới chứng khoán và kỳ phiếu; định giá, cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền các chương trình truyền thanh và truyền hình qua internet hoặc 
mạng thông tin khác, cụ thể là: tải lên, gửi, trình chiếu, hiển thị, đánh dấu, truyền thông 
tin điện tử, đoạn băng hình và đoạn băng âm thanh, cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu 
thông tin, hình ảnh, âm thanh qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, phần mềm thư điện 
tử và nhật ký trực tuyến qua internet; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến và trao đổi tin 
nhắn giữa những người sử dụng liên quan đến lĩnh vực chung, cung cấp dịch vụ thảo luận 
trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; sắp xếp, tổ chức và điều hành 
hội nghị, thuyết trình và lớp học trong lĩnh vực quản lý thời gian và chương trình làm việc, 
lãnh đạo, quản trị, giáo dục, bán hàng, truyền thông, đánh giá và đo lường tập thể và cá 
nhân, phát triển chuyên môn và cá nhân, xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
865 

tin về giáo dục; sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh và các chương trình 
trực tuyến.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, tư vấn kiến trúc; lập kế hoạch đô thị hoá; dịch vụ thiết kế 
đồ họa; tư vấn chuyển giao công nghệ; nghiên cứu khoa học; dịch vụ phát triển và ứng 
dụng khoa học vào cuộc sống. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; hợp đồng cung cấp, trao đổi thông tin pháp lý; các 
thông tin chuyên ngành về các dịch vụ pháp lý và thực hành phát triển; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật. 

 

 
(210) 4-2015-09824 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KYODO PRINTING CO., LTD.   (JP) 

4-14-12 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Hộp bao bì công nghiệp bằng chất dẻo [ngoại trừ nút bằng chất dẻo, nắp bằng 
chất dẻo và cái bọc ngoài bằng chất dẻo cho túi vuốt mép, vật chứa đựng hình ống được 
hàn kín, vật chứa đựng được hàn kín, chai bằng chất dẻo]; hộp bao bì bằng chất dẻo; hộp 
bao bì dược phẩm bằng chất dẻo cho mục đích thương mại; kẹp bằng chất dẻo để bịt kín 
túi; nút bằng chất dẻo; nắp bằng chất dẻo và vỏ bọc ngoài bằng chất dẻo cho túi vuốt mép, 
cho vật chứa đựng hình ống được hàn kín và cho vật chứa đựng được hàn kín.   

 

Nhóm 40: Xử lý chất dẻo; ép tấm chất dẻo; xử lý vật liệu dẻo; in mẫu trang trí trên phim 
bằng chất dẻo và giấy bao gói; dịch vụ gia công linh kiện bằng chất dẻo và nhựa compozit 
theo đơn đặt hàng cho người khác; khắc ảnh trên bản kẽm; dịch vụ đồ họa in ấn (quá trình 
sáng tạo nghệ thuật bằng phương pháp in thường là trên giấy, chất dẻo và phim bằng chất 
dẻo); dịch vụ đồ họa in ấn ốp sét; dịch vụ đồ họa in ấn in nối bằng khuôn mềm; cung cấp 
thông tin liên quan đến khắc ảnh trên bản kẽm, dịch vụ in ấn đồ họa, dịch vụ đồ họa in ấn 
ốp sét, dịch vụ đồ họa in ấn in nối bằng khuôn mềm; dịch vụ in, in ảnh bản kẽm, in ốp sét, 
in nối bằng khuôn mềm; dịch vụ in kỹ thuật số; dịch vụ in lưới; cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ in; cho thuê máy móc và thiết bị in.  

 

 
(210) 4-2015-09827 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KWDZ MANUFACTURING, LLC  

(US) 
337 S. Anderson Street, Los Angeles, 
California 90033, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác trùm đầu; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; mũ 
trùm đầu; mũ; áo váy; váy; quần đùi/quần ngắn/quần lót mặc bên trong; quần dài; quần 
đùi ngắn. 
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(210) 4-2015-09828 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KWDZ MANUFACTURING, LLC  

(US) 
337 S. Anderson Street, Los Angeles, 
California 90033, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác trùm đầu; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; mũ 
trùm đầu; mũ; áo váy; váy; quần đùi/quần ngắn/quần lót mặc bên trong; quần dài; quần 
đùi ngắn. 

 

 
(210) 4-2015-09839 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BUDDHIST COMPASSION RELIEF 

TZU CHI FOUNDATION  (TW) 
No. 1, Lane 88, Jingshe Street, Kangle 
Village, Sincheng Hsiang, Hualien 
County, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, cứu hộ con người; cung cấp dịch vụ tư vấn và thông 
tin trong lĩnh vực cứu hộ khẩn cấp cho cộng đồng. 

 

Nhóm 45: Tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ tôn giáo; dịch vụ tang lễ. 
 

 
(210) 4-2015-09991 (220) 23.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu, 

xanh tím than 
(731) Nguyễn Phong Lộc   (VN) 

Số 30B nhà C, tập thể In Ngân Hàng, ngõ 
Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; video thu sẵn làm bài giảng, phim ngắn; xuất bản phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 

Nhóm 16: Truyện và truyện tranh; ấn phẩm (dạng giấy) xuất bản định kỳ; các loại ấn 
phẩm sách báo; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ dùng văn phòng, quà tặng]; phiên bản đồ 
họa; chữ in; bản in khắc; tranh ảnh. 
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(210) 4-2015-09992 (220) 23.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.1.6; A3.1.25; A3.1.24 

(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, xanh tím than, 

vàng 

(731) Nguyễn Phong Lộc   (VN) 
Số 30B nhà C, tập thể In Ngân Hàng, ngõ 

Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; video thu sẵn làm bài giảng, phim ngắn; xuất bản phẩm điện 

tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 

Nhóm 16: Truyện và truyện tranh; ấn phẩm (dạng giấy) xuất bản định kỳ; các loại ấn 

phẩm sách báo; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ dùng văn phòng, quà tặng]; phiên bản đồ 

hoạ; chữ in; bản in khắc; tranh ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-09993 (220) 23.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam, xanh tím than, 

vàng, tím 

(731) Nguyễn Phong Lộc   (VN) 
Số 30B nhà C, tập thể In Ngân Hàng, ngõ 

Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; video thu sẵn làm bài giảng, phim ngắn; xuất bản phẩm điện 

tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 

Nhóm 16: Truyện và truyện tranh; ấn phẩm (dạng giấy) xuất bản định kỳ; các loại ấn 

phẩm sách báo; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ dùng văn phòng, quà tặng]; phiên bản đồ 

hoạ; chữ in; bản in khắc; tranh ảnh. 
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(210) 4-2015-10123 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; A11.3.3; 26.1.2; 5.7.21 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, đỏ, vàng, da cam, đen 

(540) 

 

(731) Trung tâm ứng dụng và 
Chuyển giao công nghệ trực 
thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Phú Yên   (VN) 
Số 107 Nguyễn Trãi, phường 4, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
 

(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc. 
 

 
(210) 4-2015-10124 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 7.1.24; A7.1.11; A5.11.5; 11.3.14 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam, đỏ đô, xanh đậm, 

xám ghi 

(540) 

  

(731) Trung tâm ứng dụng và 
Chuyển giao công nghệ trực 
thuộc Sở khoa học và Công 
nghệ tỉnh Phú Yên   (VN) 
Số 107 Nguyễn Trãi, phường 4, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
 

(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc. 
 

 
(210) 4-2015-10212 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) GUANGDONG KINEX HARDWARE 

PRODUCTS CO., LTD.   (CN) 

No. 10, Changtang Street, Daping 

Community, Tangxia Town, Dongguan 

City, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; vật 

dụng chặn cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; xích bằng kim loại; phụ kiện 

lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; lò xo giữ cửa đóng mở không dùng điện; tay nắm cửa 

bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-10215 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; A16.1.5 

(731) SHAANXI YANCHANG PETROLEUM 

GROUP RUBBER CO.,LTD    (CN) 

Fenghe Area, Qindu District, Xianyang, 

Shaanxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Đầu máy toa xe cho đường sắt; xe ô tô; moay ¬ cho ô tô; xe máy; xe đạp; 

đường sắt treo [toa cáp]; lốp cho bánh xe có; lốp máy bay; máy bay thuyền. 
 

 
(210) 4-2015-10216 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) SHAANXI YANCHANG PETROLEUM 

GROUP RUBBER CO.,LTD   (CN) 

Fenghe Area, Qindu District, Xianyang, 

Shaanxi, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Đầu máy toa xe cho đường sắt: xe ô tô: moay-ơ cho ô tô xe máy, xe đạp: đường 

sắt treo [toa cáp] lốp cho bánh xe cộ: lốp máy bay; máy bay; thuyền.  
 

 

 
(210) 4-2015-10223 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A3.4.24; A3.4.2; A11.3.3; A25.7.2 

(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

xanh dương, nâu, vàng, vàng nhạt, trắng, 

đen 

(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 

No. 495 Krungthep Kritha Road, 

Huamark Sub-District, Bangkapi District, 

Bangkok 10240 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường.  
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(210) 4-2015-10245 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) SUN-SHIELD CORPORATION  (JP) 

28, Shiroawara, Sakurai-cho, Anjyo-city 

Aichi-pref. 444-1154 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc xây dựng; máy móc và thiết bị xây dựng; máy xúc đất; máy đào xúc; 

máy đào đất; thiết bị khoan, nổi hoặc không nổi; cấu kiện máy (không dùng cho xe cộ 

mặt đất). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và bảo dưỡng liên quan tới công trình dân dụng; lắp đặt ống 

dẫn nước; xây dựng đường ống thoát nước và hệ thống dẫn nước; xây dựng đường ngầm; 

dịch vụ lắp đặt điện; lắp đặt ống chia nhánh khí và nước; xây dựng; nạo vét; lát đường; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị xây dựng; cho thuê máy móc và thiết bị xây 

dựng; khoan giếng dầu hoặc khí tầng sâu; dịch vụ đào xúc; khoan giếng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; cho thuê máy đào xúc. 
 

 
(210) 4-2015-10246 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.2.7; A3.2.24 

(731) SUN-SHIELD CORPORATION  (JP) 

28, Shiroawara, Sakurai-cho, Anjyo-city 

Aichi-pref. 444-1154 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc xây dựng; máy móc và thiết bị xây dựng; máy xúc đất; máy đào xúc; 

máy đào đất; thiết bị khoan, nổi hoặc không nổi; cấu kiện máy (không dùng cho xe cộ 

mặt đất). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và bảo dưỡng liên quan tới công trình dân dụng; lắp đặt ống 

dẫn nước; xây dựng đường ống thoát nước và hệ thống dẫn nước; xây dựng đường ngầm; 

dịch vụ lắp đặt điện; lắp đặt ống chia nhánh khí và nước; xây dựng; nạo vét; lát đường; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị xây dựng; cho thuê máy móc và thiết bị xây 

dựng; khoan giếng dầu hoặc khí tầng sâu; dịch vụ đào xúc; khoan giếng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; cho thuê máy đào xúc. 
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(210) 4-2015-10247 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ANDERSON MORI & TOMOTSUNE  

(JP) 
Akasaka K-Tower, 2-7, Motoakasaka 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-0051, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử; thiết bị lưu trữ hình ảnh bao gồm đĩa viđêô ghi sẵn, 
băng viđêô và đĩa DVD; tập tin hình ảnh (viđêô) có thể tải xuống được; thiết bị lưu trữ âm 
thanh bao gồm đĩa CD ghi sẵn, băng ghi âm và băng cát sét; tập tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; phim điện ảnh, đã phơi sáng; phim dương bản, đã lộ sáng; miếng lắp cho 
phim dương bản; chương trình máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu (USB); móc treo trang trí và móc đeo cho điện thoại di động và điện thoại 
thông minh. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 21: Ca/chén vại; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Phân tích điều hành kinh doanh và tư vấn kinh doanh; điều hành kinh doanh và 
tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn về quản lý rủi ro kinh doanh; tư vấn về chiến lược 
kinh doanh và thương hiệu; tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh; chuẩn bị, kiểm toán và 
chứng nhận báo cáo tài chính; sao chụp tài liệu; hỗ trợ vận hành các thiết bị xử lý dữ liệu, 
cụ thể là máy tính, máy đánh chữ, máy fax và các máy văn phòng tương tự khác; cung cấp 
thông tin trên báo và tạp chí; tư vấn thuế; đại lý thuế. 

 

Nhóm 36: Nhận quản lý tín dụng; đại lý thu hồi nợ; điều tra tín dụng doanh nghiệp; đại lý 
bảo hiểm xã hội. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn thường thức; sắp xếp, điều hành và tổ chức hội 
thảo, hội thảo chuyên đề, buổi thuyết trình, và cung cấp thông tin liên quan đến các 
chương trình này; cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ tra cứu thư viện cho việc lưu 
trữ tác phẩm văn học và tài liệu; xuất bản sách, có bao gồm sách được cung cấp trực 
tuyến; sản xuất phim viđêô và DVD về giáo dục, văn hóa, giải trí và thể thao (không phải 
phim điện ảnh, chương trình truyền hình hay phát thanh và không nhằm mục đích quảng 
cáo); dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến kiện cáo/tố tụng và các vấn 
đề pháp lý khác; cung cấp thông tin pháp luật; tư vấn pháp luật; dịch vụ thực hiện các thủ 
tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền sở hữu công nghiệp, chuẩn bị ý 
kiến chuyên gia; dịch vụ nghiên cứu, truy vấn, điều tra, cung cấp thông tin và tư vấn pháp 
luật; dịch vụ đăng ký và đặt cọc pháp lý; dịch vụ li xăng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm 
bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp; tư vấn các vấn đề cá nhân; điều tra và giám sát 
thông tin cá nhân. 
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(210) 4-2015-10248 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ANDERSON MORI & TOMOTSUNE  

(JP) 
Akasaka K-Tower, 2-7, Motoakasaka 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-0051, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử; thiết bị lưu trữ hình ảnh bao gồm đĩa viđêô ghi sẵn, 
băng viđêô và đĩa DVD; tập tin hình ảnh (viđêô) có thể tải xuống được; thiết bị lưu trữ âm 
thanh bao gồm đĩa CD ghi sẵn, băng ghi âm và băng cát sét; tập tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; phim điện ảnh, đã phơi sáng; phim dương bản, đã lộ sáng; miếng lắp cho 
phim dương bản; chương trình máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu (USB); móc treo trang trí và móc đeo cho điện thoại di động và điện thoại 
thông minh. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 21: Ca/chén vại; bộ đồ ăn, ngoại trừ đao, dĩa và thìa.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Phân tích điều hành kinh doanh và tư vấn kinh doanh; điều hành kinh doanh và 
tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn về quản lý rủi ro kinh doanh; tư vấn về chiến lược 
kinh doanh và thương hiệu; tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh; chuẩn bị, kiểm toán và 
chứng nhận báo cáo tài chính; sao chụp tài liệu; hỗ trợ vận hành các thiết bị xử lý dữ liệu, 
cụ thể là máy tính, máy đánh chữ, máy fax và các máy văn phòng tương tự khác; cung cấp 
thông tin trên báo và tạp chí; tư vấn thuế; đại lý thuế.  

 

Nhóm 36: Nhận quản lý tín dụng; đại lý thu hồi nợ; điều tra tín dụng doanh nghiệp; đại lý 
bảo hiểm xã hội. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn thường thức; sắp xếp, điều hành và tổ chức hội 
thảo, hội thảo chuyên đề, buổi thuyết trình, và cung cấp thông tin liên quan đến các 
chương trình này; cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ tra cứu thư viện cho việc lưu 
trữ tác phẩm văn học và tài liệu; xuất bản sách, có bao gồm sách được cung cấp trực 
tuyến; sản xuất phim viđêô và DVD về giáo dục, văn hóa, giải trí và thể thao (không phải 
phim điện ảnh, chương trình truyền hình hay phát thanh và không nhằm mục đích quảng 
cáo); dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến kiện cáo/tố tụng và các vấn 
đề pháp lý khác; cung cấp thông tin pháp luật; tư vấn pháp luật; dịch vụ thực hiện các thủ 
tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền sở hữu công nghiệp, chuẩn bị ý 
kiến chuyên gia; dịch vụ nghiên cứu, truy vấn, điều tra, cung cấp thông tin và tư vấn pháp 
luật; dịch vụ đăng ký và đặt cọc pháp lý; dịch vụ li xăng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm 
bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp; tư vấn các vấn đề cá nhân; điều tra và giám sát 
thông tin cá nhân. 
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(210) 4-2015-10256 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) CLUETT, PEABODY & CO., INC.  

(US) 

200 Madison Avenue, New York, New 

York 10016, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2015-10257 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) CLUETT, PEABODY & CO., INC.  

(US) 

200 Madison Avenue, New York, New 

York 10016, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2015-10284 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) I-WHA CO., LTD.  (TW) 

1F., No.158, Sec. 1, Chinghai Rd., Situn 

District, Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thước dây; thước đo làm bằng thép không gỉ; thước kẹp (phụ); com pa (la bàn); 

thiết bị thử độ cứng; dụng cụ đo đạc; áp kế; thước đo công trường/sân bãi; thiết bị thử độ 

mềm của da; thiết bị điều chỉnh ánh sáng tự nhiên; nhiệt kế đo điểm dừng; thiết bị đo độ 

xám. 
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(210) 4-2015-10293 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 3.4.13; 3.4.1; A3.4.24; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) BLACK YAK CO., LTD  (KR) 

(Gasan-dong, Star Valley) 3FL., 99, 
Digital-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 
153-777, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi dùng cho leo núi; ba lô; ví tiền; ba toong, gậy chống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực quần áo; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực đồ thể thao; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ đi 
chân; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực túi; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực lều dùng cho leo núi hoặc cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực đèn chiếu sáng dùng cho leo núi hoặc cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực túi ngủ dùng cho leo núi; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 
quần áo ngủ dùng cho leo núi hoặc cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 
nồi và chảo xách tay dùng cho cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đèn 
đốt dùng cho cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực bàn dùng cho cắm 
trại; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực ghế dùng cho cắm trại; dịch vụ trung 
gian thương mại trong lĩnh vực vỉ nướng dùng cho cắm trại; dịch vụ trung gian thương 
mại trong lĩnh vực bộ đồ ăn dùng cho cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh 
vực thiết bị sưởi ấm dùng điện; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực móc sắt 
(móc chân) dùng cho leo núi; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung tâm mua sắm 
toàn diện qua internet trong lĩnh vực quần áo, đồ thể thao, đồ đi chân, túi, lều dùng cho 
leo núi hoặc cắm trại, đèn chiếu sáng dùng cho leo núi hoặc cắm trại, túi ngủ dùng cho 
leo núi, quần áo ngủ dùng cho leo núi hoặc cắm trại, nồi và chảo xách tay dùng cho cắm 
trại, đèn đốt dùng cho cắm trại, bàn dùng cho cắm trại, ghế dùng cho cắm trại, vỉ nướng 
dùng cho cắm trại, bộ đồ ăn dùng cho cắm trại, thiết bị sưởi ấm dùng điện, móc sắt (móc 
chân) dùng cho leo núi; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-10294 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.4.1; A3.4.24; 26.4.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) BLACK YAK CO., LTD   (KR) 

(Gasan-dong, Star Valley) 3FL., 99, 
Digital-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 
153-777, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo dùng cho leo núi; đồ đi chân; đồ đi chân dùng cho leo núi; 
găng tay [quần áo]; mũ [đồ đội đầu]; mũ dùng cho leo núi [đồ đội đầu]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
875 

(210) 4-2015-10316 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.5; 24.1.1; 2.9.14; 25.1.6 

(731) Hộ kinh doanh Năng Lượng  
(VN) 
646i Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, sữa, thuốc, dụng cụ thể thao, quần, áo.  
 

 
(210) 4-2015-10321 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING 

& DEVELOPMENT CORP.   (US) 

200 Vesey Street, New York, NY 10285, 

USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho phép người nhận thanh toán hoặc người lĩnh séc du lịch xác 

thực trực tiếp với bên phát hành séc. 
 

 
(210) 4-2015-10332 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, xanh dương. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê DHA  (VN) 
Số 263/18/2D, đường cây Trôm Mỹ 

Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái 

Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rong biển xay nghiền đóng túi lọc; rong biển khô xay nghiền đóng túi giấy 

lọc. 

 

Nhóm 32: Rong biển hòa tan là đồ uống; nước rong biển đóng chai PET và lon là đồ 

uống; rong biển là đồ uống đóng chai, lon (không có cồn). 
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(210) 4-2015-10335 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, xanh dương 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê DHA  (VN) 
Số 263/18/2D, đường cây Trôm Mỹ 
Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà xay nghiền đóng túi lọc; trà túi lọc; trà có chứa rong biển xay nghiền đóng 
túi giấy lọc; trà có chứa rong biển. 

 

Nhóm 32: Nước rong biển đóng chai PET là đồ uống; nước chè đóng chai PET có hương 
vị chè là đồ uống; trà có chứa rong biển là đồ uống đóng chai, lon (không có cồn). 

 

 
(210) 4-2015-10354 (220) 27.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 5.9.19 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu 
(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 

Số nhà 20, phố Thương mại II, tổ 106, 
khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đóng hộp; mứt 
ướt; rau đóng hộp; nước quả nấu đông. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà các loại; đồ uống trên cơ sở trà; gạo; 
bánh kẹo; bánh pía các loại; bánh mì; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; mật ong. 

 

 
(210) 4-2015-10382 (220) 27.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) DEMETER F.L. INC.  (US) 

12 North Gate Road, Great Neck, New 
York 11023, the United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất thơm dùng cho cá nhân, chế phẩm làm thơm phòng, nước hoa, dầu để tắm 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm), gel để tắm; nước thơm dùng để xức cơ thể. 
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(210) 4-2015-10446 (220) 27.04.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 3.5.7 
(591) Cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, hồng, xanh 

dương, xám, đen, trắng 
(731) Mai Trần Thanh Vy  (VN) 

236/17 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Keo dán chuột. 
 

 
(210) 4-2015-10506 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bách Gia Mỹ  
(VN) 
296 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện nhà tắm; thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn rửa; bồn đi tiểu [thiết bị 
vệ sinh cố định]; bộ xả lavabo;  

 
Nhóm 21: Hộp đựng giấy vệ sinh; máng khăn; 

 

 
(210) 4-2015-10544 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Đặng Anh Tuấn   (VN) 

5/70 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và môi giới quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh về hoạt 

động biểu diễn của nghệ sỹ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức và điều khiển các cuộc hội nghị, cuộc họp báo; dịch vụ tổ chức 
các cuộc thi sắc đẹp, các cuộc thi đấu thể thao, thi đấu kiến thức văn hóa-xã hội, thi đấu 
trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; dịch vụ tổ chức, dàn dựng và sản xuất các 
chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-10609 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện ích bán lẻ thực phẩm và đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, 

sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm để sơ cứu và sản phẩm y tế, sản phẩm 
làm sạch dùng trong gia đình, sản phẩm bảo dưỡng và làm sạch ô tô, xăng, sản phẩm 
chăm sóc vật nuôi trong nhà và thực phẩm cho vật nuôi trong nhà, văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng, sản phẩm thuốc lá và các phụ kiện để hút thuốc lá, sản phẩm viễn thông, 
thiết bị và linh kiện điện tử dùng cho cá nhân, các phương tiện truyền thông điện tử, đĩa 
com-pắc và đĩa DVD, pin (ắc quy), đèn nháy (đèn pin), kính mắt, quần áo, ô, đồ ngũ kim 
và đồ khâu, đồ chơi, đồ thể thao, đồ gói (bọc) quà, sách, bản đồ, tạp chí và báo và xăng 
dầu; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ quản lý kinh doanh 
trong việc thành lập và điều hành các cửa hàng tiện ích bán lẻ; dịch vụ điều hành kinh 
doanh; quảng cáo; quản lý kinh doạnh; dịch vụ thương mại hóa sản phẩm, cụ thể là, giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ, giới thiệu sản 
phẩm, phân phát hàng mẫu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống (được chuẩn bị/sản xuất 
hay chế biến bởi chủ đơn); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, quán rượu (quán bar), nhà hàng ăn uống tự phục vụ, căng-tin và các cơ sở tương tự; 
dịch vụ đặt chỗ cho nhà hàng ăn uống, quán bar, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, căng-tin 
và các cơ sở tương tự; cung cấp thông tin về nơi ăn ở và chỗ nghỉ ngơi tạm thời; cho thuê 
chỗ ở tạm thời; khách sạn; quán rượu có đồ ăn nhẹ; cung cấp/phục vụ thực phẩm và đồ 
uống tại các cơ sở bán lẻ và bán đồ mang về.  

 

 
(210) 4-2015-10612 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, nâu xám 
(731) STRAUSS GROUP LTD.   (IL) 

49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, 
Israel   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; thiết bị làm nước có ga; máy làm nước 

khoáng.    
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; lõi (cartridge) dùng cho thiết bị lọc nước; thiết bị dùng để xử 
lý, làm sạch và lọc nước uống; thiết bị xử lý, làm sạch và lọc nước sinh hoạt tạo nước 
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uống; thiết bị phân phối nước uống để sử dụng trong gia đình; thiết bị làm nóng và làm 
lạnh nước uống, để sử dụng trong gia đình; chai đựng nước, bình đựng nước, thùng đựng 
nước và đồ đựng nước bao gồm thiết bị xử lý, làm sạch và lọc nước, được bán dưới dạng 
rỗng.    

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông 
lạnh, phơi khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt (dạng ướt), mứt quả (dạng ướt); 
trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.    

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột mì và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường, 
mật ong, mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; 
kem (để ăn).    

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống khác không có 
cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống); xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, nâng cấp, lắp đặt và sửa chữa thiết bị, máy móc, dụng cụ, 
và các hệ thống làm sạch, xử lý và lọc nước; dịch vụ tư vấn liên quan đến những dịch vụ 
này. 

 
 

 
(210) 4-2015-10626 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86/440,033 30.10.2014 US 

86/440,040 30.10.2014 US 
  
(731) RODIN LLC  (US) 

767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc không bao gồm dầu 

dưỡng da mặt; nước thơm, và các chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tẩy trắng và các chất 
khác dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu; dầu dưỡng da măt; nước xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm và các chất 
giúp chăm sóc và tạo vẻ ngoài cân bằng cho cơ thể, làn da, da mặt, tóc, móng, da, da đầu 
và mắt. Các sản phẩm "mỹ phẩm; các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc không 
bao gồm dầu dưỡng da mặt; nước thơm, và các chế phẩm chăm sóc tóc" có ngày ưu tiên là 
30/10/2014. 

 
Nhóm 04: Nến (sản phẩm này có ngày ưu tiên là 30/10/2014); bấc để thắp sáng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da 
không chứa thuốc, nước thơm, các chế phẩm chăm sóc tóc và nến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, nước thơm, các chế phẩm 
chăm sóc tóc và nến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng 
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để giặt, chế phẩm làm sạch đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, 
nước xức tóc, kem đánh răng, chế phẩm và các chất giúp chăm sóc và tạo vẻ ngoài cân 
bằng cho cơ thể, làn da, da mặt, tóc, móng, da, da đầu và mắt, và bấc để thắp sáng; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm 
làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, kem 
đánh răng, chế phẩm và các chất giúp chăm sóc và tạo vẻ ngoài cân bằng cho cơ thể, làn 
da, da mặt, tóc, móng, da, da đầu và mắt, và bấc để thắp sáng; dịch vụ chương trình khách 
hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng và/hoặc quảng cáo, "dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, nước 
thơm, các chế phẩm chăm sóc tóc và nến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, các chế 
phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, nước thơm, các chế phẩm chăm sóc tóc và nến" có 
ngày ưu tiên là 30/10/2014. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp (dịch vụ này có ngày ưu tiên là 30/10/2014); dịch vụ 
chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người. 

 

 
(210) 4-2015-10775 (220) 05.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) M.C.T. INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TH) 
2 Soi Bangwaek 65, Bangwaek, Phasi 
Charoen, Bangkokmetropolis, 10160, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: áo sơ mi; áo thun ngắn tay; quần soóc; quần dài; áo choàng (áo khoác giữ ấm); 
bộ quần áo khoác; thắt lưng; ca vát; bít tất ngắn cổ; quần áo lót; áo may «. 

 
 

 
(210) 4-2015-10850 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A3.9.4; 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thiên Thanh  (VN) 
Số 166 Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 
Cầu Đơ 5, phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc dùng để lọc nước dùng trong gia đình.  
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(210) 4-2015-10933 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ  (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-10987 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Trần Thị Linh  (VN) 

Số 12, ngõ 90, đường Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm 

sóc sức khoẻ; dịch vụ xoa bóp; chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-10988 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Auntex  (VN) 

Quốc lộ 14 khu công nghiệp Tân Thành, 
xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Bao tay công nghiệp, cụ thể là: bao tay dùng cho mục đích gia dụng; bao tay 

lao động (dùng để lau, làm việc nhà); bao tay vệ sinh (dùng để vệ sinh đánh bóng các vật 
dụng trong gia đình, không nhằm mục đích y tế); bao tay làm vườn; bao tay dùng trong 
công nghiệp (bao tay dùng để chuẩn bị thức ăn, bao tay dùng cho lò nướng).  
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(210) 4-2015-10991 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(731) BENETONE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 

69/57 Sukhumvit Soi 4 (Southnana) 

Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 

10110, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; giải trí; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; giới thiệu 

phim trình chiếu; sản xuất, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê 

phim chiếu bóng; cho thuê phim điện ảnh; giải trí trên truyền hình; sản xuất phim video; 

trường quay điện ảnh.  
 

 
(210) 4-2015-10993 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH HYT  (VN) 
Lầu 6-7 tòa nhà Melinh Point số 2, Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-10994 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH HYT   (VN) 
Lầu 6-7 tòa nhà Melinh Point số 2, Ngô 

Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-10995 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 3.7.17; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh biển, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mai 

Tiến Phát  (VN) 
Số 33 đường 211A, khu phố 4, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: tủ điện, thang cáp điện, máng cáp điện, bảng tụ điện, khay 

cáp điện. 
 

Nhóm 19: Các sản phẩm nhựa: ống nhựa cứng, cửa bằng nhựa, vật liệu xây dựng bằng 
nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-11007 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tài  (VN) 
43 Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Dép; giày; thắt lưng (trang phục). 
 
 

 
(210) 4-2015-11028 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; 26.5.1 
(591) Hổ phách, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Takara  (VN) 
30 đường 41, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, sách, văn phòng phẩm, đồ điện tử (điện thoại, máy tính 
bảng, máy tính xách tay, ti vi, máy chụp hình), phụ kiện thời trang, phụ kiện điện thoại di 
động. 
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(210) 4-2015-11041 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.7.1; 5.7.3; A1.5.3 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, xanh dương, xanh 

nước biển 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Duy Sơn II  (VN) 
Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (rượu tằm). 
 

 
(210) 4-2015-11044 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) COSTA LIMITED  (GB) 

Whitbread Court, Houghton Hall 
Business Park, Porz Avenue, Dunstable, 
Bedfordshire, LU5 5XE, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bộ cọ; chế phẩm thực vật sử 
dụng như chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh quy; 
bánh ngọt; bột nhào và bánh mứt kẹo; món mì ống đã được chuẩn bị; món pizza đã được 
chuẩn bị; món ăn đã được chuẩn bị có thành phần chủ yếu là cơm; bánh mì kẹp nhân; mật 
ong; nước mật đường; men; bột nở; muối (đồ gia vị); tương hạt cải; hạt tiêu; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; kem lạnh; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu 
cho đồ uống; đồ uống trên cơ sở chè; đá lạnh có thể ăn được; hương liệu cà phê; sữa chua 
đông lạnh; bánh kẹo dạng kem lạnh; bột và hương vị dùng cho kem lạnh; kem trái cây (đá 
lạnh); bánh quế và bánh quế dạng hình kèn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-11045 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) YOUNGBLOOD SKIN CARE 

PODUCTS, LLC (DBA YOUNGBLOOD 
MINERAL COSMETICS)  (US) 
4583 Ish Drive, Simi Valley, CA 93063 
USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc. 
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Nhóm 21: Chổi mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên bán mỹ phẩm và chổi mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11060 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A25.1.10; 

26.7.5 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng, đỏ, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
lạp xưởng Hùng Tuấn  (VN) 
127/16/10 Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lạp xưởng (một loại xúc xích làm từ thịt), chả lụa, pa-tê, xúc xích. 

 

 
(210) 4-2015-11095 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A1.1.10; A1.1.5; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và phát triển Tràng 
An  (VN) 
Phố 4, phường Đông Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu và thiết bị xây dựng, đồ lưu niệm, lương thực, thực phẩm, 

sơn, kính; tổ chức giới thiệu hàng hóa và xúc tiến thương mại; đấu giá bất động sản; 
quảng cáo bất động sản; dịch vụ quảng bá tua du lịch. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cụ thể: mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, 
môi giới bất động sản, quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 39: Đại lý du lịch; dịch vụ tổ chức tua du lịch; điều hành tua du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch thuật; dịch vụ giải trí phục vụ khách hàng, cụ thể là: tổ chức các buổi biểu 
diễn nghệ thuật, ca nhạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
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(210) 4-2015-11159 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Bảo Minh 
Thy  (VN) 
1715/10 tỉnh lộ 8, ấp 2a, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; két an toàn; tấm kim loại dùng cho xây dựng; khung cửa 
bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất khẩu; dịch vụ đại lý nhập 
khẩu các mặt hàng: cửa bằng kim loại, két an toàn, tấm kim loại dùng cho xây dựng, 
khung cửa bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, bồn chứa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-11184 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Saco  (VN) 
168 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc và các sản phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-11185 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Saco   (VN) 
168 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc và các sản phẩm làm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-11197 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Lê Hương Trà  (VN) 
Phòng 2103 A, tháp A, chung cư 173 

Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp da; ví bỏ túi. 

 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; khăn trải bàn.  

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang trên mọi chất liệu; giày dép; cà vạt; thắt lưng [trang phục].  

 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất khẩu; nhập khẩu các sản phẩm như: sơn mài, sơn mài 

màu đồng thiếc, tranh sơn mài, chất pha loãng dùng cho sơn mài, tranh sơn dầu, tranh 

nghệ thuật, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp da, ví bỏ túi, thắt lưng, mành tre, nôi có 

mui bằng mây đan, đồ gỗ mỹ thuật, rèm bằng tre, bàn trang điểm bằng tre, đồ gốm, đồ 

gốm cho mục đích gia dụng, tượng [bằng sứ], gốm, đất nung hoặc thủy tinh, đồ gốm để 

chứa đựng, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, đất nung hoặc thủy tinh, quần áo, trang phục 

dệt kim, quần áo may sẵn, áo choàng phụ nữ, váy, giày dép, phụ kiện thời trang, gối, đệm, 

chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, khăn trải bàn, khăn trải bàn ăn. 
 

 
(210) 4-2015-11205 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8 

(591) Xanh dương, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
nội thất Gia Phát Valencasa  
(VN) 
Số 101 đường 32, phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ nội thất dùng trong gia đình, cụ thể bàn, ghế, tủ, giường; 

mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán đồ ngũ kim, sơn, kính 

và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường 

và sàn; mua bán kim loại và quặng kim loại; quảng cáo; mua bán đèn và bộ đèn điện.  
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(210) 4-2015-11207 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Huy Hoàng    (VN) 

Số 3, ngõ 120 Hoàng Hoa Thám, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; sô cô la; bột sắn; bánh mì; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; nước ép hoa quả.   
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán và kinh doanh siêu thị các sản 
phẩm bia, rượu, nước uống các loại, nước ép trái cây, trái cây tươi, bánh kẹo, sô cô la, 
thực phẩm chức năng, dầu ôliu, các gia vị và hương liệu chế biến món ăn, trái cây khô, 
các loại hạt, ngũ cốc, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, cà phê, trà, thịt, cá.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-11242 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Ngân   (VN) 
Số 9a, ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái 
Học, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nữ; quần áo; giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-11243 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Nho  (VN) 
Thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo nam. 
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(210) 4-2015-11265 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Nguyệt 
Nhân  (VN) 
10/23 đường 48, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị ngành may (máy may, máy thêu, máy dệt da giầy).  
 

Nhóm 42: Mua bán công nghệ (ngành mày, thêu, da giày, dệt). 
 

 
(210) 4-2015-11270 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, đỏ nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dầu ăn UNI - 

BRAN  (VN) 
Lô số 27A, khu công nghiệp Long 
Giang, xã Tập Lập 1, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu cám (dùng cho thực phẩm). 
 

Nhóm 31: Cám khô (dùng làm thức ăn gia súc). 
 

 
(210) 4-2015-11280 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương nhạt, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng sản xuất thương 
mại dịch vụ Thành Liêm Phát  
(VN) 
Số 9 đường ĐT 747, khu phố Tân Lương, 
phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ đồ điện gia dụng (đèn, bộ đèn điện), giường tủ bàn ghế; mua bán máy 

móc, thiết bị: xe cẩu, máy xúc, máy đào, máy ủi, xe có động cơ; tổ chức giới thiệu và xúc 
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tiến thương mại; buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và 
linh kiện điện tử, viễn thông. 

 
Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng; san lắp mặt bằng; sữa chữa máy móc thiết bị; xây dựng nhà 

các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công ích; xây 

dựng công trình dân dụng khác; phá dỡ và lắp đặt hệ thống điện. 
 

 
(210) 4-2015-11309 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Trắng, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
điện Việt Nam - Đức   (VN) 
Số 1283, đường Giải Phóng, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút mùi; máy xay, máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy điện; 

máy nhà bếp dùng điện (cụ thể là máy ép hoa quả dùng điện, máy rửa bát dùng điện).  

 

Nhóm 11: Bếp nấu; tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) thiết bị điện và điện tử gia dụng gồm: tủ lạnh, 

điều hòa nhiệt độ, thiết bị hút mùi, thiết bị (điện) nấu nướng sử dụng điện, máy giặt.  
 

 
(210) 4-2015-11389 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.4.1; 25.5.2; 26.4.10

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
Thương mại Thực phẩm Gia 
đình  (VN) 
Số 7, đường số 6, KDC nhà ở Vĩnh Lộc 

A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm (không còn sống); rau quả tẩm bột rán, cá tẩm bột rán; cá đã lạng xương, 

phi lê cá; cá được bảo quản; thịt đóng hộp; xúc xích, lạp xưởng. 
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(210) 4-2015-11395 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Minh Đạt  (VN) 
17/1 Phan Văn Hơn, ấp Nam Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xe cộ; phanh cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; vành bánh xe cộ; bánh xe cộ; ổ 

trục cho bánh xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-11396 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Minh Đạt  (VN) 
17/1 Phan Văn Hơn, ấp Nam Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xe cộ; phanh cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; vành bánh xe cộ; bánh xe cộ; ổ 

trục cho bánh xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-11436 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 86450567 11.11.2014 US 

  

(731) AFTER DARK LLC  (US) 

P.o. Box 16373, Beverly Hills, Ca 90209, 

United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang rẻ tiền; đồng hồ; trang sức cho y phục; đồ trang sức và đồ trang 

sức giả; hộp đựng nữ trang [hộp nhỏ]; đồng hồ đeo tay. 
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(210) 4-2015-11441 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 20.5.7 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Y 
sinh  (VN) 
24 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y 

tế; thiết bị/dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị/dụng cụ cho hộ lý; thiết bị/dụng cụ 
cho y tá; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đánh giá 
kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; lắp đặt và 
sửa chữa lò đốt.  

 

 
(210) 4-2015-11459 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Tân Thanh   (VN) 
Khu phố 4 Trường Sơn, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; thuê mua 
tài chính. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí (theo đơn đặt hàng), gia công kim loại (theo đơn đặt hàng), 
may quần áo (theo đơn đặt hàng). 

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế quần áo; thiết kế phần mềm máy tính; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật. 
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(210) 4-2015-11485 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, hồng, tím, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11575 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bình Vương Gia  (VN) 
25/1A Lương Định Của, khu phố 3, 
phường Bình Khánh, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm. 
 

Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-11582 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 1.15.21 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) ALDI GMBH & CO. KG  (DE) 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 
Ruhr, Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (vận hành bằng tay) thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 16: Chổi quét sơn của người làm nghề trang trí; con lăn của thợ sơn nhà cửa; con 
lăn dùng để quét sơn; giấy kếp dùng cho thợ sơn; cuộn giấy dính. 
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Nhóm 17: Cuộn băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế 
hoặc gia dụng.  

 
Nhóm 22: Tấm phủ bằng vải bạt để che phủ một phần bề mặt trước khi sơn. 

 
Nhóm 24: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2015-11617 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyên Trần  
(VN) 
245/30F Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-11634 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.7.25; 26.7.25; 7.5.10; A7.5.6; 

7.11.25; 5.7.24; A3.9.12; 1.17.11; 
2.3.12; 2.3.15; 26.1.1; 25.5.2 

(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMDV kết nối 
toàn cầu  (VN) 
87 Hương Lộ, Ngọc Hiệp, phường Ngọc 
Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Thịt; cá; trứng; sữa; sản phẩm sữa; thủy hải sản đã qua chế biến để bảo quản; 
rau củ quả đã sơ chế bảo quản; tổ yến đã sơ chế để bảo quản. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè 
(trà); nước chấm (gia vị). 

 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi sống, thủy hải sản tươi sống.  
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Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước sinh tố; nước 
ép cà chua (đồ uống); nước sô đa. 

 

Nhóm 35: Siêu thị, cửa hàng mua bán thực phẩm và đồ uống (bánh kẹo, cà phê, chè (trà), 
thịt, trứng, sữa, thủy hải sản đã qua chế biến để bảo quản, rau củ quả đã qua sơ chế để bảo 
quản). 

 

 
(210) 4-2015-11710 (220) 13.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 13.1.6; A13.1.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Nam Thắng  (VN) 
P2212, chung cư Mỹ Đình Plaza, 138 
Trần Bình, phường Mỹ Đình II, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất, đồ dùng gia đình (gồm đồ điện gia dụng, dụng cụ nhà 

bếp, giàn phơi quần áo, móc treo quần áo), thiết bị vệ sinh, thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2015-11769 (220) 13.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.9.16 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) LAI SHAO HUAI  (CN) 

12-1-201 Star River, Da Shi, GuangZhou 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến; hải sản đông lạnh; hải sản sấy khô.  
 

Nhóm 31: Hải sản tươi sống: tôm, cua, cá, mực.  
 

 
(210) 4-2015-11786 (220) 13.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.21; 26.15.15; 26.2.3; 26.1.1 
(591) Đỏ tươi, xanh lá, vàng, cam, đen, đỏ 

sẫm, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vũ Hán Việt  (VN) 
66B, Phan Đăng Lưu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống, hàng ngũ kim, đồ chơi. 
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(210) 4-2015-11788 (220) 13.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.7.3; A24.7.23; A26.4.6; 26.4.9; 

A25.7.3; 7.15.6 
(591) Đỏ, da cam, xanh da trời 
(731) NANOFILM CO., LTD.   (KR) 

(Daebong-dong, Cheongwoon Artville), 
#102, 220-41, Daebong-ro, Jung-gu, 
Daegu, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Lá kim loại cách điện, cách nhiệt, màn chống lóa cho cửa sổ [màng sẫm màu]; 

màng bằng chất dẻo có phủ lớp dính [không dùng để bao gói]; màng bằng chất dẻo 
[không dùng để bao gói]; màng bằng chất dẻo bán thành phẩm [không dùng để bao gói]. 

 

 
(210) 4-2015-11822 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Trò chơi 

Giáo dục Trực tuyến  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách học tiếng Anh; ấn phẩm dùng trong việc giới thiệu, đào tạo và học tiếng 

Anh; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); 
văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); bưu thiếp.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hóa như: sách học tiếng Anh, ấn phẩm dùng 
trong việc giới thiệu, đào tạo và học tiếng Anh, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc) 
bưu thiếp, thẻ học trực tuyến; quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là vận hành 
chợ điện tử cho người mua và người bán thực hiện hoạt động mua bán các hàng hóa 
và/hoặc các dịch vụ thông qua hệ thống mạng viễn thông và mạng máy tính toàn cầu hoặc 
các mạng mở khác đối với các sản phẩm sách học tiếng Anh, sách tham khảo cho việc 
học tiếng Anh, dụng cụ hướng dẫn và giảng dạy tiếng Anh bao gồm cả tivi, màn hình tinh 
thể lỏng, máy tính bảng, thiết bị điện tử cầm tay, thiết bị máy tính chuyên dùng hỗ trợ 
việc dạy và học tiếng Anh, văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bưu thiếp, 
thẻ học trực tuyến bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng internet, mạng viễn thông 
di động hoặc các mạng mở khác; tư vấn tổ chức và hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ 
nhượng quyền thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác.  
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Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức lớp học online, hội 
nghị, các cuộc thi đấu trò chơi trực tuyến trên hệ thống mạng viễn thông hoặc truyền 
hình; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cho thuê thiết bị viễn thông và 
truyền hình; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây 
và có dây; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản xuất các chương trình truyền hình cho mục 
đích giáo dục; dịch vụ cung cấp các tiện nghi, tiện ích giáo dục, giải trí cụ thể là cung cấp 
địa chỉ website cho phép người sử dụng tự xây dựng nội dung bao gồm cả âm thanh, hình 
ảnh, dữ liệu thông qua mạng internet hoặc mạng truyền thông khác về các môn học, chủ 
đề khác nhau thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục (dịch vụ cung cấp tiện nghi/tiện ích giải trí 
mà cụ thể là website chứa đựng thông tin cho mục đích giải trí, giáo dục); cung cấp thông 
tin về các clíp âm thanh, hình ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện khác có mục 
đích giáo dục, các dịch vụ nêu trên không bao gồm các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực 
pháp lý.  

 

 
(210) 4-2015-11824 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.13.1; 24.17.15; 24.17.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiến trúc 
Phong thủy Việt Nam   (VN) 
Số 1 ngách 11, ngõ 167 Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  
 

Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào 
tạo thực hành; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; hướng dẫn nghề nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất; 
thiết kế công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-11826 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 24.17.17 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sumio Việt Nam  
(VN) 
41/4 đường số 6, khu phố 3, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép đa năng; máy làm đậu nành bằng điện. 
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Nhóm 11: Nồi cơm điện, nồi áp suất bằng điện; ấm đun nước bằng điện; bình thủy điện; 
lò nướng điện; quạt điện; nồi lẩu điện, bếp điện từ; bếp điện quang; máy sấy tóc; nồi hấp 
dùng điện; đèn sạc dùng điện; cây nước nóng lạnh dùng điện; quạt sạc dùng điện; bếp ga. 

 
Nhóm 21: Nồi nhôm không dùng điện; nồi i-nốc không dùng điện; chảo các loại không 
dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; ấm i-nốc không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-11842 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Xuân 

Trang  (VN) 
414 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; công cụ cầm tay, loại vận hành thao tác 
thủ công; dao cạo; dao kéo; thìa; dĩa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị giảng dạy; 
thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị và máy âm thanh; thiết bị xử lý dữ liệu. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị và 
hệ thống thông gió (điều hòa không khí). 

 
Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da hoặc giả da như cặp để tài liệu, túi, balô, vali, ví. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc bằng kim loại; gương soi; khung ảnh; túi ngủ dùng 
cho cắm trại; hộp thư không làm bằng kim loại hoặc bằng vật liệu xây. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, trà (chè), ca cao; 
đồ uống trên cơ sở cà phê, trà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất 
dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo cụ thể là dĩa, bình trà, ly tách, chén, bát, đĩa, muỗng, 
khay, nồi, hộp, gạt tàn, thùng phuy nhựa, khay chuyển hàng hóa (Pallet), thùng, thớt, 
bình, lọ hoa, ly, cái ca, xô, chậu, vỉ, ghế, tủ, bàn, giá sách, giỏ, sọt, rổ, mâm, lồng bàn, vật 
dụng để úp ly, cái bô, mắc áo, kẹp quần áo, cái treo áo, cái can, cái nôi, tượng bán thân, 
thẻ nhựa, chuông gió (trang trí), nắp đậy dùng cho đồ chứa đựng, móc mắc áo, mành 
nhựa, quầy hàng, cái cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình 
phong (tấm che) [dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thức ăn cho vật nuôi, băng dính, 
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màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống ô nhiễm, bao và túi nhỏ, 
phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để 
bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm màu, 
sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, chế phẩm nhuộm, chế phẩm cắn màu, chất 
để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và 
mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và 
vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và 
chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí cụ thể 
là: dụng cụ sửa chữa, gia công cơ khí gồm bộ chìa lục giác (lục lăng), bộ cờ lê, bộ dụng 
cụ sửa chữa tổng hợp, bộ giũa, bộ khẩu, tay khẩu, bộ ren ống, bộ taro, bộ tay nạy, bộ típ 
(bộ tuýp), bộ đột, bộ đục, búa cầm tay, bút trạm khắc, cần chữ T, cần mở, cần nối, cần 
xiết lực, chìa lục giác, cờ lê, cưa tay, dao cắt ống, dao kỹ thuật, dụng cụ tháo ráp piston, ª 
tô, giũa dẹp, giũa mo, giũa tam giác, giũa tròn, kéo cắt công nghiệp, kìm, kìm siết đai, mỏ 
lết, rìu, thiết bị bơm mỡ bò, thiết bị chia độ, thùng đựng đồ nghề, tuốc nơ vít (tô vít), đục 
gỗ, đục sắt, camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun cát, máy cắt 
mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa cần, máy doa, 
máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia công bằng tia 
lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy khò, máy 
khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài gạch, máy 
mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy pha màu sơn, 
máy quấn dây đồng, máy quấn màng pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết kim loại, máy 
rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy khí nén, máy 
tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn hoá chất, máy 
vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng mặt bên chậu 
rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi cát, máy đồng 
hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, máy gia công, 
khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng tia nước, máy cắt 
gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt kính, máy cắt laser, 
máy cắt plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt uốn sắt thép liên 
hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, máy cưa dầm, máy 
cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật liệu, máy dập cơ, 
máy dập thủy lực, máy đập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy gia công bánh 
răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy gia công trang 
sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, máy khoan đứng, 
máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy mài trục khuỷu, 
máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục khuỷu, máy phay vạn 
năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), máy tiện bàn, máy tiện 
cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy tiện vạn năng, máy 
tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn xoắn, máy uốn ống 
góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt thép, máy uốn tôn, máy 
viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt gió đá, máy hàn bấm, máy 
hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ quang, máy hàn lăn, máy 
hàn laze, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn rùa tự động, máy hàn siêu 
âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, bạc đạn, vòng bi, vòng đệm, băng 
keo chịu lực, bu lông, tắc kê, chêm cơ khí, dây curoa công nghiệp, dây đai, lưỡi bào, lưỡi 
cưa, lưỡi cắt, măng xông cơ khí, mũi khoan, quả cân, thanh ren, vít, xích, băng tải, đá cắt, 
đá mài, đai ốc, đầu máy khoan, đĩa chà nhám, đĩa mài, đinh, kim loại và các hàng hóa từ 
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kim loại cụ thể là: ống đồng, đồng cuộn, đồng tấm, đồng xi mạ, thau tấm, thau ống, thau 
lục giác, thau tròn đặc đồng, nhôm, kẽm, thép không gỉ, thép hợp kim đặc biệt, ốc cấy, ốc 
vít, cút nước, trần kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, động 
cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn 
điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn 
điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp 
đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện 
tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện 
kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, 
âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể 
là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy 
giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ 
thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, 
chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi 
nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân 
phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, 
thiết bị, phụ tùng và dụngcụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang họe, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự 
động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính 
tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết 
bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng 
hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy cụ thể là thiệp, tranh giấy, chụp đèn, 
sản phẩm con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp giấy, 
túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và bìa, 
giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ nữ, 
các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, cụ thể là vòng bằng cao 
su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút bằng 
cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, van 
bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, 
cách điện cụ thể là: giấy và bìa cách điện, cách nhiệt, sứ cách điện, da, giả da và các sản 
phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng 
danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi 
xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây 
đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch, đồ đạc như bàn, ghế, giường, 
tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy cụ thể là: trạm trộn bê tông, máy ép giấy, 
cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông sản, máy xây dựng, thiết bị 
dùng cho gia đình, bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng, cụ thể là: 
thiết bị điện: bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao 
điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối 
dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, 
aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện; thiết bị 
giặt ủi: máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, thiết bị nhà bếp: bếp nấu ăn và nướng: lò, 
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lò nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa: 
máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh: tủ lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ: máy 
trộn, máy pha cà phê, những máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh 
mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều 
hòa phòng: quạt, quạt sưởi, độ ẩm, máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch: 
máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu sáng: đèn điện, đèn bàn, thiết bị chăm sóc 
cá nhân: máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa nhiệt: lò 
sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay: máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường: cân, nhiệt 
kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện tử tiêu dùng): máy truyền hình, LCD và DVD, 
máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng: máy vi tinh, máy hủy giấy tờ, điện thoại, 
máy in nhỏ, máy fax, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật 
liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, 
đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà 
hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật 
liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy 
dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; ngân hàng; bất động sản (môi giới, quản lý, cho thuê). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao 
thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); lắp đặt (máy móc, thiết bị, động cơ, phương 
tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); bảo dưỡng (máy móc, thiết bị, 
động cơ, phương tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); cho thuê thiết bị 
xây dựng; dịch vụ làm vệ sinh xe cộ, nhà cửa và các công trình khác. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bao gói hàng 
hóa; dịch vụ du lịch; dịch vụ chuyển giao sản phẩm, hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; quán cà 
phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa, chất 
dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo cụ thể là dĩa, bình trà, ly tách, chén, bát, đĩa, muỗng, 
khay, nồi, hộp, gạt tàn, thùng phuy nhựa, khay chuyển hàng hóa (Pallet), thùng, thớt, 
bình, lọ hoa, ly, cái ca, xô, chậu, vỉ, ghế, tủ, bàn, giá sách, giỏ, sọt, rổ, mâm, lồng bàn, vật 
dụng để úp ly, cái bô, mắc áo, kẹp quần áo, cái treo áo, cái can, cái nôi, tượng bán thân, 
thẻ nhựa, chuông gió (trang trí), nắp đậy dùng cho đồ chứa đựng, móc mắc áo, mành 
nhựa, quầy hàng, cái cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình 
phong (tấm che) [dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thức ăn cho vật nuôi, băng dính, 
màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống ô nhiễm, bao và túi nhỏ, 
phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để 
bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm màu, 
sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, chế phẩm nhuộm, chế phẩm cắn màu, chất 
để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và 
mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và 
vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và 
chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí cụ thể 
là: dụng cụ sửa chữa, gia công cơ khí gồm bộ chìa lục giác (lục lăng), bộ cờ lê, bộ dụng 
cụ sửa chữa tổng hợp, bộ giũa, bộ khẩu, tay khẩu, bộ ren ống, bộ taro, bộ tay nạy, bộ típ 
(bộ tuýp), bộ đột, bộ đục, búa cầm tay, bút trạm khắc, cần chữ T, cần mở, cần nối, cần 
xiết lực, chìa lục giác, cờ lê, cưa tay, dao cắt ống, dao kỹ thuật, dụng cụ tháo ráp piston, ª 
tô, giũa dẹp, giũa mo, giũa tam giác, giũa tròn, kéo cắt công nghiệp, kìm, kìm siết đai, mỏ 
lết, rìu, thiết bị bơm mỡ bò, thiết bị chia độ, thùng đựng đồ nghề, tuốc nơ vít (tô vít), đục 
gỗ, đục sắt, camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun cát, máy cắt 
mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa cần, máy doa, 
máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia công bằng tia 
lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy khò, máy 
khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài gạch, máy 
mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy pha màu sơn, 
máy quấn dây đồng, máy quấn màng pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết kim loại, máy 
rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy khí nén, máy 
tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn hoá chất, máy 
vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng mặt bên chậu 
rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi cát, máy đồng 
hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, máy gia công, 
khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng tia nước, máy cắt 
gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt kính, máy cắt laser, 
máy cắt plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt uốn sắt thép liên 
hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, máy cưa dầm, máy 
cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật liệu, máy dập cơ, 
máy dập thủy lực, máy đập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy gia công bánh 
răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy gia công trang 
sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, máy khoan đứng, 
máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy mài trục khuỷu, 
máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục khuỷu, máy phay vạn 
năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), máy tiện bàn, máy tiện 
cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy tiện vạn năng, máy 
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tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn xoắn, máy uốn ống 
góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt thép, máy uốn tôn, máy 
viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt gió đá, máy hàn bấm, máy 
hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ quang, máy hàn lăn, máy 
hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn rùa tự động, máy hàn 
siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, bạc đạn, vòng bi, vòng đệm, 
băng keo chịu lực, bu lông, tắc kê, chêm cơ khí, dây curoa công nghiệp, dây đai, lưỡi bào, 
lưỡi cưa, lưỡi cắt, măng xông cơ khí, mũi khoan, quả cân, thanh ren, vít, xích, băng tải, đá 
cắt, đá mài, đai ốc, đầu máy khoan, đĩa chà nhám, đĩa mài, đinh, kim loại và các hàng hóa 
từ kim loại cụ thể là: ống đồng, đồng cuộn, đồng tấm, đồng xi mạ, thau tấm, thau ống, 
thau lục giác, thau tròn đặc đồng, nhôm, kẽm, thép không gỉ, thép hợp kim đặc biệt, ốc 
cấy, ốc vít, cút nước, trần kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là 
bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, 
ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nốí ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút 
điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, 
chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng 
cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm 
theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ 
thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, 
máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia 
dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây 
nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-
đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay 
cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước 
tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo 
ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, 
chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, 
hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị 
sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết 
bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho 
dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán 
hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy 
tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông 
trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim 
hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy cụ thể là thiệp, tranh giấy, 
chụp đèn, sản phẩm con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, 
cặp giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm 
và bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh 
phụ nữ, các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su, cụ thể là vòng 
bằng cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, 
nút bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao 
su, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện cụ thể là: giấy và bìa cách điện, cách nhiệt, sứ cách điện, da, giả da và 
các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví 
đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, 
túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, 
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dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch, đồ đạc như bàn, ghế, 
giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy cụ thể là: trạm trộn bê tông, máy ép 
giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông sản, máy xây dựng, thiết 
bị dùng cho gia đình, bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng, cụ thể là: 
thiết bị điện: bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao 
điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối 
dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, 
aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện; thiết bị 
giặt ủi: máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, thiết bị nhà bếp: bếp nấu ăn và nướng: lò, 
lò nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa: 
máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh: tủ lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ: máy 
trộn, máy pha cà phê, những máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh 
mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều 
hòa phòng: quạt, quạt sưởi, độ ẩm, máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch: 
máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu sáng: đèn điện, đèn bàn, thiết bị chăm sóc 
cá nhân: máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa nhiệt: lò 
sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay: máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường: cân, nhiệt 
kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện tử tiêu dùng): máy truyền hình, LCD và DVD, 
máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng: máy vi tinh, máy hủy giấy tờ, điện thoại, 
máy in nhỏ, máy fax, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật 
liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, 
đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà 
hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật 
liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy 
dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy chống dính; giấy dán (sticker), giấy dán (sticker) có hình in bóc dán; giấy 

ghi nhớ tự dính; ấn phẩm; giấy dính; băng dính; keo dán; vật dụng đỡ băng dính; dụng cụ 
cắt băng dính; băng dính tự động; băng dính cho mục đích văn phòng; băng dính cho mục 
đích gia dụng; đề can; bộ phân phối băng dính cho đồ dùng văn phòng; gôm cho mục đích 
văn phòng; gôm (chất dính) cho mục đích gia dụng; vải hồ gôm cho mục đích văn phòng; 
giấy dán nhãn.  

 
Nhóm 17: Dải cách nhiệt/cách điện cho các thiết bị điện công nghiệp; băng dính cách 
nhiệt/cách điện cho các thiết bị điện công nghiệp; băng dính cách nhiệt/cách điện; băng 
gia dụng không dùng cho mục đích y tế và không dùng cho mục đích văn phòng; dải băng 
dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; tấm viscô không dùng để 
bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp, không dùng để bao gói; 
màng bảo vệ chống xước bằng chất dẻo dùng cho mục đích công nghiệp, không dùng để 
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bao gói; màng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu 
cách điện, cách nhiệt; sợi các bon, trừ loại dùng trong ngành dệt; chỉ đàn hồi, không dùng 
trong ngành dệt; vải dệt cách điện, cách nhiệt; vải cách điện, cách nhiệt; giấy cách điện, 
cách nhiệt.  

 
 

 
(210) 4-2015-11869 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.4.13; 3.4.7 
(731) FOUR PILLARS ENTERPRISE CO., 

LTD.    (TW) 
No. 12, Lane 61, Section 1, Guangfu 
Road, Sanchong Dist., New Taipei City 
241, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy chống dính; giấy dán (sticker), giấy dán (sticker) có hình in bóc dán; giấy 
ghi nhớ tự dính; ấn phẩm; giấy dính; băng dính; keo dán; vật dụng đỡ băng dính; dụng cụ 
cắt băng dính; băng dính tự động; băng dính cho mục đích văn phòng; băng dính cho mục 
đích gia dụng; đề can; bộ phân phối băng dính cho đồ dùng văn phòng; gôm (chất dính) 
cho mục đích văn phòng; gôm (chất dính) cho mục đích gia dụng; vải hồ gôm cho mục 
đích văn phòng; giấy dán nhãn.   

 
 

 
(210) 4-2015-11892 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.7; 26.4.3; 26.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Bách Việt  (VN) 
42 đường Trường Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ điều khiển chỉnh tâm CPC (Center Position Controller) cho dây chuyền 
thép; bộ điều khiển chỉnh biên quấn xếp lớp EPC (Edger Position Controller) cho dây 
chuyền thép. 

 
Nhóm 09: Thiết bị cảm biến phát hiện lỗ (Hole Detector Controller) cho dây chuyền thép. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ giải pháp kỹ thuật dò tìm rò rỉ trên mạng lưới cấp nước; giải pháp quản 
lý tổng thể mạng lưới cấp nước (phân vùng tách mạng, chất lượng nước, giảm thất thoát); 
sản xuất phần mềm máy tính: phần mềm quản lý đồng hồ nước trên nền web; phần mềm 
quản lý phân vùng tách mạng trên nền web (DMA). 
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(210) 4-2015-11947 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.4.2 

(731) FOOTWEAR INDUSTRIES PTY LTD  

(AU) 

18 Irvine Drive, Malaga, 6090, Western 

Australia, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2015-12000 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh, lục, lam, tràm, tím, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển quốc tế ALPHA   (VN) 
Tổ 27, cụm 9, Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
 

 
(210) 4-2015-12001 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh, lục, lam, tràm, tím, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển quốc tế ALPHA   (VN) 
Tổ 27, cụm 9, Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật.  
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(210) 4-2015-12002 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh, lục, lam, tràm, tím, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển quốc tế ALPHA   (VN) 
Tổ 27, cụm 9, Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật.  
 

 
(210) 4-2015-12003 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh, lục, lam, tràm, tím, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển quốc tế ALPHA  (VN) 
Tổ 27, cụm 9, Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
 

 
(210) 4-2015-12009 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 2.9.25; 26.5.3 

(591) Đen, xám, vàng, đỏ, trắng 

(731) Cơ sở Sản xuất Đông dược Cửu 
Long - Kho xưởng Dược Cục 
Hậu cần Quân khu 9  (VN) 
Số 28 Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc tiêu mặn); thuốc từ dược liệu. 
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(210) 4-2015-12021 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại nội 
thất Hoàng Thiện  (VN) 
5/19A, đường A khu ADC, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo trong phòng tắm bằng inốc.  

 

Nhóm 11: Phòng tắm kính. 

 

Nhóm 20: Hàng hóa sản phẩm bằng gỗ (giường, tủ bếp, ghế, bàn); phòng tắm kính.  

 

Nhóm 21: Đĩa đựng xà phòng bằng inốc; vòng và thanh treo cho khăn tắm bằng inốc. 
 

 
(210) 4-2015-12024 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Phạm Văn Duy  (VN) 
Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát; máy bơm nước. 

 

Nhóm 19: Gạch ốp lát; đá hoa cương; ván sàn gỗ.  

 

Nhóm 20: Gương soi; tấm gương mỏng, nhỏ để ốp lát; kính tráng bạc (gương), giá rửa 

mặt; bàn rửa mặt.  

 

Nhóm 35: Mua bán lò nướng, lò vi sóng, bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, chậu rửa 

bát, chậu rửa gắn cố định, vòi nước, máy lọc nước, máy hút mùi, phụ kiện phòng tắm gồm 

kệ gương, giá khăn, giá đựng đồ, lọ giấy, vòi hoa sen, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh 

bằng sứ gồm chậu rửa mặt, bồn tắm, bệ xí vệ sinh, thiết bị sấy khô, thiết bị sưởi ấm, đèn 

trần, đèn chùm, đèn trang trí dùng điện. 
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(210) 4-2015-12025 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Tuyết  (VN) 
Thái Hòa, phường Châu Sơn, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng: thi công kiến trúc - nội thất bao gồm: sửa chữa: sửa chữa nội, ngoại 
thất nhà ở dựa trên phần thô đã được xây dựng sẵn; lắp đặt: lắp đặt đồ nội thất trong nhà, 
như: phào chỉ, thạch cao, điều hòa, đèn điện, tủ bếp theo yêu cầu của khách hàng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc - nội thất: thiết kế bản vẽ cho nhà đã xây dựng thô một cách 
hợp lý, tạo sự hài hòa về bố cục, ánh sáng, màu sắc và công năng sử dụng 

 

 
(210) 4-2015-12026 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư VINAMOB  

(VN) 
Số nhà 33A phố Phạm Ngũ Lão, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính và phần mềm máy vi tính; 
mua bán (cung cấp) các loại thẻ trả trước; sàn giao dịch hàng hóa (môi giới thương mại và 
quảng cáo với mục đích tiêu thụ hàng hóa); dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, 
cụ thể là biên tập số liệu thống kê, sao chụp tài liệu, thăm dò dư luận, xử lý văn bản, quản 
lý quá trình đặt hàng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán điện tử; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ 
thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là, xử lý thanh toán điện tử được thực 
hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước; dịch vụ xử lý thanh 
toán, cụ thể là, dịch vụ xử lý giao dịch sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ xử lý số liệu và thông 
tin trên mạng cụ thể: dịch vụ nhắn tin, cho thuê thiết bị gửi tin nhắn, truyền tập tin số, 
truyền tin nhắn và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ 
thể là cung cấp đường truyền cho phép các website thương mại điện tử kết nối với các 
kênh thanh toán như ngân hàng, giúp khách hàng thanh toán hàng hoá, dịch vụ ngay trên 
website khi mua hàng. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu phát triển và cung ứng các giải pháp công nghệ tin học trong lĩnh 
vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; phát triển và cung ứng giải pháp công nghệ cho 
thương mại điện tử. 
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(210) 4-2015-12037 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1 
(591) Vàng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Quang Trung 
Hưng Yên  (VN) 
Thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại; khóa chốt hộp bằng kim loại; chốt hộp bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2015-12068 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MASTERCARD INTERNATIONAL 

INCORPORATED  (US) 
2000 Purchase Street, Purchase, New 
York, 10577, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần cứng và phần mềm máy tính để thực hiện dễ dàng và quản lý 

việc thanh toán, hoạt động ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, máy rút 
tiền tự động (ATM), giá trị được tích trữ, chuyển quỹ điện tử, thanh toán điện tử, xử lý 
điện tử và truyền dữ liệu thanh toán hóa đơn, chi tiêu tiền mặt, xác minh giao dịch, theo 
dõi lộ trình, dịch vụ ủy quyền và thanh toán, phát hiện và kiểm soát gian lận, dịch vụ khôi 
phục thảm họa và mã hóa; phần cứng và phần mềm máy tính để thực hiện dễ dàng việc 
nhận dạng và xác minh các thiết bị công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC) 
và thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết 
bị phát hiện tiền giả, thiết bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế, thiết bị mã hoá từ 
tính, máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu, máy đếm và phân loại tiền, máy dò 
dùng cho mục đích khoa học; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu dùng cho thiết bị 
vận hành khi bỏ xu vào đó; máy đếm tiền; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần cứng 
máy  tính, phần mềm máy tính và chương trình máy tính; thiết bị và dụng cụ điện và viễn 
thông, cụ thể là thiết bị để ghi, truyền, tái tạo dữ liệu bao gồm cả âm thanh và hình ảnh; 
máy tính; thiết bị dùng để ghi, truyền, tái tạo dữ liệu gồm cả âm thanh và hình ảnh; ổ trụ 
ghi từ tính; thiết bị để theo dõi, quản lý và phân tích tài khoản tài chính qua mạng máy 
tính toàn cầu; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, cụ thể dùng để phát triển, duy 
trì và sử dụng mạng máy tính cục bộ và diện rộng; hệ thống để đọc thẻ nhớ và hệ thống 
đọc dữ liệu trong bộ nhớ bao gồm bộ nhớ mạch tích hợp và bộ nhớ thẻ ngân hàng; ấn 
phẩm điện tử có thể tải xuống được; thiết bị in bao gồm thiết bị in dùng cho các hệ thống 
xử lý dữ liệu và các hệ thống giao dịch tài chính (máy in dùng với máy tính); máy rút tiền 
tự động và máy chi tiền mặt dùng cho các cơ sở ngân hàng; bộ mã hoá và giải mã; 
môđem; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để thực hiện dễ đàng các giao dịch 
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thanh toán bằng các phương tiện điện tử qua mạng không dây, mạng máy tính toàn cầu 
và/hoặc thiết bị viễn thông di động; phần cứng máy tính và phần mềm mã hoá, khoá mã 
hoá, chứng chỉ số, chữ ký số, phần mềm máy tính dùng để lưu trữ và khôi phục dữ liệu 
bảo mật và truyền các thông tin bí mật của khách hàng được sử dụng bởi các cá nhân, tổ 
chức ngân hàng và tổ chức tài chính; vi mạch tích hợp sử dụng trong điện thoại di dộng và 
trong thiết bị công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC) và trong thiết bị nhận 
dạng tần số vô tuyến (RFID); thẻ mã hoá từ tính và thẻ có vi mạch tích hợp (thẻ thông 
minh); thẻ mã hóa bảo mật; thẻ được mã hóa với các tính năng bảo mật để xác thực; thẻ 
được mã hóa với các tính năng bảo mật để nhận dạng; thẻ dược gắn ảnh ba chiều; thẻ tín 
dụng chi tiêu (thẻ của cửa hàng cấp cho một khách hàng để người này thanh toán bằng tài 
khoản của mình khi đi mua sắm), thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ chíp (thẻ 
nhớ), thẻ lưu trữ giá trị (thẻ tích điểm), thẻ mang dữ liệu điện tử, thẻ thanh toán và thẻ trả 
tiền tất cả các thẻ này đều được mã hoá; thẻ ngân hàng bao gồm thẻ ngân hàng được in và 
thẻ ngân hàng sử dụng bộ nhớ từ tính và bộ nhớ mạch tích hợp; đầu đọc thẻ; đầu đọc thẻ 
được mã hoá từ tính, thẻ mang dữ liệu điện tử, bộ giải mã điện tử, phần cứng máy tính, 
thiết bị máy tính đầu cuối, phần mềm máy tính dùng cho các dịch vụ tài chính, ngành 
ngân hàng và viễn thông; phần mềm máy tính được thiết kế để cho phép thẻ thông minh 
tương tác với các thiết bị đầu cuối và đầu đọc; con chíp máy tính được gắn sẵn trong điện 
thoại và các thiết bị thông tin liên lạc khác; thiết bị viễn thông, cụ thể là cụ thể là thiết bị 
xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính), thiết bị bộ nhớ máy vi tính, bảng thông báo điện 
tử, thiết bị liên lạc, điện thoại di động, máy nhắn tin bằng ra-đi-ô (vô tuyến), máy thu 
thanh và máy thu hình, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, máy truyền phát điện thoại, 
thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị đầu cuối cho việc giao dịch tại điểm bán hàng và 
phần mềm máy tính để truyền, hiển thị và lưu trữ thông tin giao dịch, thông tin nhận dạng 
và thông tin tài chính sử dụng trong các dịch vụ tài chính, ngành ngân hàng và viễn thông; 
thiết bị nhận dạng tần số sóng vô tuyến (hệ thống nhận và phát tín hiệu); thiết bị thẩm 
định điện tử dùng để thẩm định tính xác thực cho thẻ tín dụng chi tiêu, thẻ  ngân hàng, thẻ 
tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; máy phát tiền mặt; phần mềm máy tính (đã ghi 
hoặc có thể tải xuống) để xử lý các thanh toán điện tử; phần mềm xác minh (đã ghi hoặc 
có thể tải xuống) dùng để kiểm soát việc truy cập vào và liên lạc với các máy tính và hệ 
thống máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ 
ghi nợ, dịch vụ thẻ tín dụng chi tiêu (charge card), dịch vụ thẻ trả trước được cung cấp 
dưới dạng thẻ tích trữ giá trị (thẻ tích điểm), tín dụng điện tử và giao dịch ghi nợ, dịch vụ 
trình và thanh toán hóa đơn, dịch vụ chi tiêu tiền mặt, dịch vụ truy cập tài khoản tiền gửi 
và dịch vụ máy rút tiền tự động (ATM), dịch vụ ủy thác giao dịch và thanh toán giao dịch, 
điều hòa giao dịch, quản lý tiền mặt, thanh toán quỹ hợp nhất, xử lý tranh chấp hợp nhất, 
ký thác dữ liệu và thông tin hồ sơ khách hàng, và chuyển đổi, truy cập liên quan, thanh 
toán điều hòa, và dịch vụ chuyển quỹ trong lĩnh vực thẻ thanh toán, dịch vụ xử lý thanh 
toán điện tử, dịch vụ xác minh và thẩm tra giao dịch thanh toán, dịch vụ trao đổi giá trị, cụ 
thể là, giao dịch tiền mặt điện tử bảo mật và chuyển tiền mặt điện tử, qua mạng máy tính 
công cộng để thực hiện dễ dàng giao dịch thương mại điện tử, chuyển vốn bằng điện tử; 
cung cấp thông tin tài chính, cụ thể là dữ liệu và báo cáo thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, quản 
lý sổ sách tài chính, dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử và trao đổi tiền tệ; dịch vụ đánh giá 
tài chính và quản lý rủi ro cho người khác trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng (tiền cho vay 
để mua hàng tiêu dùng); phổ biến thông tin tài chính qua mạng máy tính toàn cầu, thông 
tin tài chính được cung cấp bằng máy tính qua mạng máy tính thông tin bảo mật và dịch 
vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ 
dịch vụ bán lẻ được cung cấp thông qua các phương tiện viễn thông di động, cụ thể là dịch 
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vụ thanh toán qua các thiết bị không dây; cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán 
lẻ được cung cấp trực tuyến, thông qua mạng điện tử; phân tích và tư vấn tài chính; nghiệp 
vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng và tín dụng; cung cấp 
dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng chi tiêu (charge card) và dịch vụ thẻ trả trước 
tích trữ giá trị; dịch vụ truy cập tài khoản ngân hàng, thanh toán, tín dụng, ghi nợ, tín 
dụng chi tiêu, chi tiền mặt và tài khoản tiền gửi qua thẻ tích trữ giá trị; dịch vụ thanh toán 
hoá đơn; dịch vụ máy rút tiền tự động (ATM); xử lý giao dịch tài chính cả trực tuyến 
thông qua cơ sở dữ liệu máy tính hoặc viễn thông và tại điểm bán hàng; dịch vụ xử lý các 
giao dịch tài chính thực hiện bởi người sử dụng thẻ qua máy rút tiền tự động (ATM); cung 
cấp bản kê chi tiết tài khoản, tài khoản tiền gửi và bảng kê rút tiền cho người sử dụng thẻ 
qua máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán tài chính và ủy quyền thực hiện giao dịch tài 
chính liên quan dến việc xử lý giao dịch thanh toán tài chính; dịch vụ xác thực người trả 
tiền (xác nhận chủ thẻ tín dụng khi thanh toán mua sắm trực tuyến); thẩm định (kiểm tra) 
thông tin tài chính; duy trì hồ sơ tài chính; dịch vụ chuyển quỹ điện tử và đổi tiền; dịch vụ 
thanh toán từ xa; dịch vụ ví giữ tiền điện tử; cung cấp dịch vụ quỹ điện tử và chuyển tiền, 
dịch vụ thanh toán điện tử, dịch vụ chi tiền mặt, và dịch vụ ủy quyền giao dịch và thanh 
toán; cung cấp dịch vụ ghi nợ và tín dụng bằng thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến (thiết bị 
thu và phát tín hiệu); cung cấp dịch vụ ghi nợ và tín dụng bằng thiết bị thông tin liên lạc 
và thiết bị viễn thông; xử lý giao dịch tín dụng và ghi nợ qua điện thoại và đường dẫn viễn 
thông; cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được cung cấp trực tuyến, qua 
mạng hay các phương tiện điện tử khác sử dụng thông tin được số hoá điện tử; dịch vụ 
trao đổi giá trị, cụ thể là trao đổi giá trị được bảo mật, bao gồm tiền điện tử, qua mạng 
máy tính có thể truy cập bằng thẻ thông minh; dịch vụ thanh toán hoá đơn được cung cấp 
qua trang web; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính được cung cấp qua điện 
thoại và qua mạng máy tính toàn cầu hay internet; cung cấp dịch vụ tài chính qua mạng 
máy tính toàn cầu hoặc internet; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp dịch vụ thanh toán 
từ xa thông qua các đại lý tại các điểm bán lẻ, trực tuyến và điểm bán buôn; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến các giải pháp thanh toán, ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh 
toán và dịch vụ máy rút tiền tự động; cung cấp thông tin từ ngân hàng dữ liệu được lưu trữ 
trên máy tính hoặc qua internet trong lĩnh vực dịch vụ tài chính; thanh toán và điều hòa 
các giao dịch tài chính qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu; chuyển tiền trên trang web 
và qua tài khoản ngân hàng trực tuyến, và dịch vụ tập hơp thông tin tài chính và thông tin 
tài khoản qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ chuyển tiền thanh toán; dịch vụ chuyển 
tiền điện tử từ khách hàng này cho khách hàng khác; dịch vụ chuyển hóa đơn và thời hạn 
thanh toán điện tử; dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán và chuyển tiền giữa 
các cá nhân bằng các phương tiện điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thẻ tín 
dụng và thẻ ghi nợ qua phương tiện viễn thông điện tử; cung cấp thẻ tín dụng và thẻ ghi 
nợ trực tuyến, qua hệ thống mạng hoặc qua các phương tiện điện tử khác sử dụng thông 
tin số hóa điện tử. 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô; ô tô chở khách du lịch; ô tô tải; thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; phụ tùng ô tô 
thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: ô tô, ô tô chở khách du lịch, ô tô 
tải; thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc cơ khí, phụ tùng máy móc cơ khí 
(bao gồm: máy tiện, máy mài phẳng, máy mài tròn, máy doa, máy khoan, máy hàn, máy 
cắt, máy cưa, máy chà nhám, máy vặn vít, máy phay), máy móc xây dựng, phụ tùng máy 
móc xây dựng, thiết bị máy xây dựng, chi tiết máy cơ khí chế tạo; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ bán đấu giá; dịch vụ quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ marketing; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ 
hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài 
chính; cho thuê nông trại; quản lý tài chính; môi giới chứng khoán; cho vay tài chính; 
dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc 
bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; bảo dưỡng xe cộ; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; sửa 
chữa bơm; rửa xe ô tô; rửa xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi (đặt chỗ cho các 
chuyến đi); dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch 
vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bãi đỗ xe; vận chuyển bằng xe buýt; bãi đỗ xe; cho thuê xe; 
vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; dịch vụ vận 
tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao hàng; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ để 
xe; kho hàng hóa; chuyên chở bằng xe tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời (giữ chỗ lưu trú tạm thời); nhà nghỉ 
du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; khách sạn cạnh đường cho khách 
có ô tô; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tranh tụng; luật sư riêng; hãng thám tử tư; đăng ký tên miền; 
dịch vụ điều tra thông tin. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: ô tô, ô tô chở khách du lịch, ô tô 
tải; thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc cơ khí, phụ tùng máy móc cơ khí 
(bao gồm: máy tiện, máy mài phẳng, máy mài tròn, máy doa, máy khoan, máy hàn, máy 
cắt, máy cưa, máy chà nhám, máy vặn vít, máy phay), máy móc xây dựng, phụ tùng máy 
móc xây dựng, thiết bị máy xây dựng, chi tiết máy cơ khí chế tạo; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ bán đấu giá; dịch vụ quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ marketing; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh 
doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; 
đầu tư vốn; tư vấn tài chính; cho thuê nông trại; quản lý tài chính; môi giới chứng khoán; 
cho vay tài chính; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc 
bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; bảo dưỡng xe cộ; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; sửa 
chữa bơm; rửa xe ô tô; rửa xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi (đặt chỗ cho các 
chuyến đi); dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch 
vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bãi đỗ xe; vận chuyển bằng xe buýt; bãi đỗ xe; cho thuê xe; 
vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; dịch vụ vận 
tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao hàng; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ để 
xe; kho hàng hóa; chuyên chở bằng xe tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời (giữ chỗ lưu trú tạm thời); nhà nghỉ 
du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; khách sạn cạnh đường cho khách 
có ô tô; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tranh tụng; luật sư riêng; hãng thám tử tư; đăng ký tên miền; 
dịch vụ điều tra thông tin. 

 

 
(210) 4-2015-12089 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.9 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
thuật A2Z  (VN) 
Tầng 2, số 12, đường Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; cho thuê xe có động cơ, dịch vụ lái xe.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ dịch thuật, phiên dịch.  
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(210) 4-2015-12103 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 3.7.6; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, da cam, đen, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-tô-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm 
theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho 
mẹ và sản phẩm cho bé [cụ thể là thực phẩm cho trẻ em, bỉm tã vệ sinh bao gồm bỉm, tã, 
dầu gội, sữa tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, 
tấm cọ lưng, khăn tắm, đồ dùng vệ sinh khác gồm đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, 
đồ chặn nước vào mắt, ca múc nước, đồ chơi, phụ kiện ăn uống gồm bình sữa và phụ kiện 
bình sữa, cốc, bát, thìa, dĩa, vật dụng căn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, đồ dùng vệ sinh 
tiệt trùng gồm cây rửa bình bằng nhựa, túi giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến 
thức ăn gồm máy nấu cháo, máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay, vật dụng vệ 
sinh đồ dùng ăn uống gồm nước rửa, túi rửa, xe tập đi, xe đạp, phụ kiện dùng để vận 
động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga gối, phụ kiện cho bé 
gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm trải thảm, đồ dùng cho mẹ 
bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách tham khảo, quần áo cho phụ 
nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ kiện quần áo, các sản phẩm 
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làm đẹp (mỹ phẩm)], thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và 
quản lý nguồn lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12104 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.6; 3.7.8; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, da cam, đỏ, 

đen, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-tô-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm 
theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho 
mẹ và sản phẩm cho bé [cụ thể là thực phẩm cho trẻ em, bỉm tã vệ sinh bao gồm bỉm, tã, 
dầu gội, sữa tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, 
tấm cọ lưng, khăn tắm, đồ dùng vệ sinh khác gồm đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, 
đồ chặn nước vào mắt, ca múc nước, đồ chơi, phụ kiện ăn uống gồm bình sữa và phụ kiện 
bình sữa, cốc, bát, thìa, dĩa, vật dụng căn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, đồ dùng vệ sinh 
tiệt trùng gồm cây rửa bình bằng nhựa, túi giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến 
thức ăn gồm máy nấu cháo, máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay, vật dụng vệ 
sinh đồ dùng ăn uống gồm nước rửa, túi rửa, xe tập đi, xe đạp, phụ kiện dùng để vận 
động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga gối, phụ kiện cho bé 
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gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm trải thảm, đồ dùng cho mẹ 
bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách tham khảo, quần áo cho phụ 
nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ kiện quần áo, các sản phẩm 
làm đẹp (mỹ phẩm), thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và 
quản lý nguồn lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12105 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.6; 3.7.8; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, da cam, đen, 

nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-tô-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm 
theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho 
mẹ và sản phẩm cho bé [cụ thể là thực phẩm cho trẻ em, bỉm tã vệ sinh bao gồm bỉm, tã, 
dầu gội, sữa tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, 
tấm cọ lưng, khăn tắm, đồ dùng vệ sinh khác gồm đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, 
đồ chặn nước vào mắt, ca múc nước, đồ chơi, phụ kiện ăn uống gồm bình sữa và phụ kiện 
bình sữa, cốc, bát, thìa, dĩa, vật dụng căn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, đồ dùng vệ sinh 
tiệt trùng gồm cây rửa bình bằng nhựa, túi giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến 
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thức ăn gồm máy nấu cháo, máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay, vật dụng vệ 
sinh đồ dùng ăn uống gồm nước rửa, túi rửa, xe tập đi, xe đạp, phụ kiện dùng để vận 
động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga gối, phụ kiện cho bé 
gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm trải thảm, đồ dùng cho mẹ 
bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách tham khảo, quần áo cho phụ 
nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ kiện quần áo, các sản phẩm 
làm đẹp (mỹ phẩm), thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và 
quản lý nguồn lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12106 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.8; 3.7.6; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh da trời, da cam, đen, nâu 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

trực tuyến 24H  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-tô-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm 
theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho 
mẹ và sản phẩm cho bé [cụ thể là thực phẩm cho trẻ em, bỉm tã vệ sinh bao gồm bỉm, tã, 
dầu gội, sữa tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, 
tấm cọ lưng, khăn tắm, đồ dùng vệ sinh khác gồm đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, 
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đồ chặn nước vào mắt, ca múc nước, đồ chơi, phụ kiện ăn uống gồm bình sữa và phụ kiện 
bình sữa, cốc, bát, thìa, dĩa, vật dụng căn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, đồ dùng vệ sinh 
tiệt trùng gồm cây rửa bình bằng nhựa, túi giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến 
thức ăn gồm máy nấu cháo, máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay, vật dụng vệ 
sinh đồ dùng ăn uống gồm nước rửa, túi rửa, xe tập đi, xe đạp, phụ kiện dùng để vận 
động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga gối, phụ kiện cho bé 
gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm trải thảm, đồ dùng cho mẹ 
bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách tham khảo, quần áo cho phụ 
nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ kiện quần áo, các sản phẩm 
làm đẹp (mỹ phẩm), thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và 
quản lý nguồn lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12113 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.9; 2.9.19 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế LETAS  
(VN) 
Số 108 Bắc Sơn, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-12169 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thần Phong  (VN) 
52 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thép dùng để sản xuất các chi tiết trong biết bị bóp răng lưỡi cưa vòng [cụ thể 
là ắc (cây dài), gối (cây ngắn)]. 

 
Nhóm 07: Lưỡi cưa mâm (bộ phận của máy), lưỡi cưa vòng (bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2015-12177 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vĩ Huy  (VN) 
293/11 Bình Tiên, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa kính; nước hoa xịt phòng. 
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(210) 4-2015-12194 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hòa  (VN) 
203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan và máy công cụ.  

 

 
(210) 4-2015-12195 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 65828 17.11.2014 JM 

  
(731) TELEVISION ONSTREAM LLC  (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng dựa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax; máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan (ghi sẵn hoặc 
có thể tải về); thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả năng truy cập internet và để 
gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hóa 
khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn 
theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản 
lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và 
máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm 
và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô, bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh, bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm 
thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu 
từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi - chương 
trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; 
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màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính ghi sẵn; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính cho hệ thống định 
vị toàn cầu (GPS) (ghi sẵn); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ 
hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin 
địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lại và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo 
tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông 
tin nơi đến (ghi sẵn); phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, 
chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện 
tử, và các trò chơi điện tử (ghi sẵn); phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay (ghi sẵn); phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình 
và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa 
phương tiện khác thông qua mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và 
liên lạc khác (ghi sẵn); phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, 
và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng được kết 
nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng 
thông tin liên lạc khác (ghi sẵn); phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử 
số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác (ghi sẵn); phần mềm xuất bản 
điện tử (ghi sẵn); phần mềm đọc ấn phẩm điện tử (ghi sẵn); phần mềm máy tính quản lý 
thông tin cá nhân (ghi sẵn); âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận 
ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề 
điện tử, và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lỷ cơ sở dữ liệu 
(ghi sẵn); phần mềm nhận dạng ký tự (ghi sẵn); phần mềm nhận dạng giọng nói (ghi sẵn); 
phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử (ghi sẵn); phần mềm máy tính để 
truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử (ghi sẵn); phần 
mềm đồng bộ hóa dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho 
người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử (ghi sẵn); máy hay 
máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối bộ 
nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), giao diện 
(thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; thiết 
bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện 
dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với các sản 
phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả các sản 
phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền, cơ 
cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao 
của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa, máy tự động 
tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân, thước đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp silicon]; 
mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi 
quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận 
hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-
quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động 
phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang 
trí; hàng rào điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, thiết bị cảm 
biến có báo động, và hệ thống theo dõi báo động; hệ thống an ninh và giám sát cho nhà ở; 
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thiết bị dò khói và khí các-bon mô-nô-xít; máy điều nhiệt, thiết bị theo dõi (màn hình theo 
dõi), thiết bị cảm biến, và điều khiển cho thiết bị và hệ thống điều hòa không khí, sưởi 
ấm, và thông gió; khóa cửa và khóa cửa sổ và chốt (then) vận hành bằng điện và điện tử; 
thiết bị mở cửa ga-ra; thiết bị mở rèm, màn cửa, mành cửa sổ, và rèm cửa sổ; thiết bị điều 
khiển đèn (hệ thống ánh sáng); ổ cắm điện cố định; thiết bị chuyển mạch điện và thiết bị 
chuyển mạch điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-12196 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 65828 17.11.2014 JM 

  

(731) TELEVISION ONSTREAM LLC   (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 

khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 

thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 

mềm nguồn đóng (sở hữu độc quyền riêng) trong lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, lời nói, diễn 

giả, ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói, và nhận dạng dấu giọng nói; cho thuê các thiết bị và 

dụng cụ phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần cứng và phần 

mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các cơ sở dữ liệu 

và ứng dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc phần mềm máy 

tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để 

đặt trang web; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng cho thuê chỗ 

đặt các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 

dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính để tạo, sáng tác, phân phối, tải, truyền, 

nhận, chơi, biên tập, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và tổ chức văn bản, đồ 

họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện, và các ấn phẩm điện tử; dịch 

vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính dùng với phần 

mềm nhận dạng giọng nói và các ứng dụng phần mềm có sử dụng giọng nói; cung cấp 

phần mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu qua 

mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; tạo các chỉ mục về thông tin, 

các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho 

người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu dưới dạng điện tử; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; 

cung cấp trang web mạng xã hội; dịch vụ nghiên cứu bản đồ và vẽ bản đồ (ánh xạ dữ 

liệu); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2015-12227 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đá mài Hải 
Dương  (VN) 
314 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: đá cắt (bộ phận của máy móc), mâm cưa (bộ phận của 

máy móc), máy cắt; đá mài (bộ phận của máy móc), đá cắt (dụng cụ cầm tay), đá mài 
(dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2015-12228 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đá mài Hải 
Dương  (VN) 
314 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: đá cắt (bộ phận của máy móc), mâm cưa (bộ phận của 

máy móc), máy cắt; đá mài (bộ phận của máy móc), đá cắt (dụng cụ cầm tay), đá mài 
(dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2015-12347 (220) 19.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1 
(731) PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED  

(GB) 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH, UK 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, máy tính, máy tính có cấu hình mạnh và ổn định cao; máy 

in được dùng với máy tính; phần cứng máy tính, cụ thể là: ổ đĩa mềm, miếng đệm lót 
chuột ở máy tính, màn hình, bàn phím; thiết bị ngoại vi máy tính (tất cả các sản phẩm này 
được sử dụng liên quan đến tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, dịch vụ ngân 
hàng của quỹ tương hỗ và hóa đơn điện tử và phương tiện thanh toán). 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng, không bao gồm các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; 
ảnh chụp [được in]; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho mục đích văn phòng phẩm hoặc 
gia đình; vật liệu của nghệ sĩ, cụ thể là: màu nước, đĩa đựng màu nước của họa sỹ, com pa 
để vẽ, bảng vẽ, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, tập giấy vẽ, bút vẽ, đinh ấn để đính giấy vẽ vào 
bàn vẽ, hộp dụng cụ vẽ, eke để vẽ, thước vuông góc để vẽ, giá vẽ của họa sỹ, bản in đồ 
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họa, giá đỡ tay cho họa sỹ, khay đựng màu vẽ, bút lông dùng cho họa sỹ, bảng pha màu 
của họa sỹ, kim can dùng để vẽ, màu nước [để vẽ], khuôn cho đất nặn [vật liệu của nghệ 
sỹ]; bút lông dùng để vẽ; vật liệu dùng để viết; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng 
(ngoại trừ đồ đạc); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); vật liệu làm bằng 
chất dẻo dùng để gói (không bao gồm nhóm khác); chữ in của máy in; bản in đúc; dụng 
cụ dùng để viết và dụng cụ dùng để nhuộm màu, vật dụng xóa, tập giấy dùng để ghi chép 
(sổ tay); thước; sách; sổ tay hướng dẫn; tạp chí [định kỳ]; xuất bản phẩm dạng in, báo chí; 
bản tin; tạp chí; giấy than; khăn bằng giấy; ống bằng bìa cứng; thiết bị đóng sách; mực, 
tem niêm phong; giá đỡ tay cho hoạ sỹ; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ dùng văn phòng]; 
bút màu [bút sáp]; vật liệu để nặn; sách kinh đọc lần theo chuỗi hạt. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn thương mại; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; quản lý 
kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán; quản lý, 
duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông; quản lý kinh doanh cho người khác, dịch vụ thư ký cho 
công ty; dịch vụ kiểm tra và xử lý dữ liệu; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự, 
dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; cung cấp dịch vụ quản trị kinh doanh 
cho người khác liên quan đến phương án bảo hiểm nhân thọ, phương án bảo hiểm y tế, 
phương án bảo hiểm chi phí điều trị chủ yếu, phương án bảo hiểm cho những chi phí 
không liên quan tới y tế phát sinh trong thời gian ở bệnh viện, điều trị nha khoa và phương 
án bảo hiểm chi phí, điều trị nhãn quang và phương án bảo hiểm chi phí, phương án bảo 
hiểm thất nghiệp và phương án bảo hiểm bảo hộ tật nguyền; cung cấp dịch vụ quản trị 
kinh doanh cho người khác liên quan đến các quỹ chi phí y tế và các phương án phí bảo 
hiểm khác để cung cấp lợi nhuận chi phí y tế; xúc tiến bán hàng (cho người khác); dịch vụ 
đại lý xuất-nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác); văn phòng giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập kinh doanh; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, cho thuê máy bán hàng tự động; tìm kiếm nguồn tài 
trợ quảng cáo; quản trị kinh doanh, chức năng của văn phòng, cụ thể là: đánh máy, quét 
và sao chụp tài liệu; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ 
giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp học bổng; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch 
vụ nghiên cứu kinh doanh; mua bán và phân phát băng viđeo. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm, bảo lãnh tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ 
đại lý bất động sản, và các dịch vụ quản lý, điều hành, và đánh giá bất động sản; dịch vụ 
tài chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay, huy động tiền cho vay; dịch vụ quản lý 
vốn; tư vấn và quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản (tài chính và bất động sản); 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thống kê bảo hiểm; các dịch vụ về thế chấp, ngân hàng, 
quản lý đầu tư, người được ủy thác và tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; cung 
cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ cho 
vay tài chính để mua nhà; định giá bất động sản; dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; 
dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính liên quan đến xổ số; xử lý 
tiền quyên góp và bán chứng khoán; bán tín dụng; bảo lãnh tài chính và bảo lãnh nợ; đại 
lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để thu hồi nợ; lập báo cáo tài chính, hội tiết kiệm, tín 
dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; bảo hiểm 
y tế; bảo hiểm bệnh hiểm nghèo; bảo hiểm chi phí điều trị chủ yếu; bảo hiểm bao gồm 
những chi phí không liên quan tới y tế phát sinh trong thời gian ở bệnh viện, dịch vụ bảo 
hiểm cho việc điều trị nha khoa và chi phí cho việc điều trị nha khoa; dịch vụ bảo hiểm 
cho việc điều trị nhãn quang và chi phí cho việc điều trị nhãn quang; bảo hiểm nhân thọ; 
bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm bảo hộ tật nguyền; cung cấp hợp đồng bảo hiểm mang lại 
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lợi nhuận không xác định; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài chính cho tuổi về 
hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư cho tuổi về 
hưu; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ quản lý tài chính liên 
quan đến nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương cho người về hưu; phân tích tài 
chính; dự báo tài chính; quản lý tài chính; kế hoạch tài chính; quản lý danh mục đầu tư tài 
chính; nghiên cứu tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; quản lý quỹ từ thiện; cung cấp tài 
chính cho dịch vụ giáo dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng đồng; 
thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giải trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luyện viên thể dục; dịch 
vụ huấn luyện động vật; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ 
số; dịch vụ đào tạo; tổ chức các hoạt động về văn hóa và thể thao; ghi băng viđeo; cho 
thuê băng viđeo. 

 

(210) 4-2015-12387 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.1.10; 26.4.2; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng, vàng 

chanh, vàng nhạt, đỏ đun 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen  (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-12404 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đồng, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Đối tác Việt  (VN) 
1A Lý Thường Kiệt, KP1, phường Đức 
Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
926 

(210) 4-2015-12413 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.7.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Hà COFFEE  (VN) 
135/9 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-12414 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Hà COFFEE  (VN) 
135/9 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-12434 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MYUNG SUNG 

VINA  (VN) 

ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 19: Màng nhựa, tấm nhựa dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2015-12435 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MYUNG SUNG 
VINA  (VN) 
ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 19: Màng nhựa, tấm nhựa dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-12487 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc đã chế biến; bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc, 

đã chế biến; mì sợi; bột nhão làm thực phẩm; cháo ngũ cốc; cơm nấu sẵn; gia vị dạng bột 

nhão làm từ ớt lên men; đậu nành lên men dạng bột nhão [gia vị]; đậu đã nêm gia vị dạng 

bột nhão; gia vị; xốt [gia vị]; giấm; đồ gia vị; hương liệu không phải tinh dầu; hương liệu 

dùng cho xúp; gia vị hỗn hợp; gia vị dạng bột nhão; nước xốt làm sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-12505 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.1.25; A5.11.5 

(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến ABBA  (VN) 
Xóm 7, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định  

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi đã được phơi khô, chế biến để bảo quản. 

 

Nhóm 29: Các loại nấm ăn (nấm sò, nấm mỡ) được đóng gói bảo quản; mộc nhĩ đã được 

phơi khô, chế biến để bảo quản.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
928 

(210) 4-2015-12516 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tổng công ty khoáng sản và 

thương mại Hà Tĩnh - CTCP  
(VN) 
Số 02 đường Vũ Quang, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-12545 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) FUJIFILM CORPORATION  (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ giám sát; 

thiết bị và dụng cụ giám sát dùng để đo áp suất; thiết bị để cắt phim; phim dùng để đo áp 
suất; phim đo áp suất dùng cho mục đích điều chỉnh vào việc phân bố và cân bằng áp 
suất; tấm chất dẻo và màng mỏng chất dẻo dùng để đo áp suất.  

 
Nhóm 10: Phim dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2015-12548 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 1.1.15 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Acura  (VN) 
157/13/1 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm lưu niệm cụ thể là: hoa khô, vòng đeo cổ, túi xách, bật 

lửa (hộp quẹt), bút, bút bi (viết bi), móc chìa khóa, thú nhồi bông; tổ chức sự kiện, hội 
thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm (có mục đích thương mại hoặc quảng cáo hoặc bán 
hàng); hoạt động môi giới, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp 
thông tin thương mại và tiêu dùng. 
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Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; dịch vụ phiên dịch; tổ chức hội 
thảo, hội nghị (có mục đích thương mại hoặc quảng cáo hoặc bán hàng). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý. 

 

 
(210) 4-2015-12598 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 16591011 21.11.2014 AU 

  
(731) AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 

BANKING GROUP LIMITED  (AU) 
ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 
Collins Street, Docklands, Victoria 3008, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; thẻ ghi mã từ; thẻ kết hợp chip điện tử; máy giao 

dịch tự động (ATM); máy chuyển tiền điện tử; máy xác nhận điện tử; máy xác nhận thông 
tin; bảng hiệu quảng cáo (điện tử hoặc dạ quang); thiết bị hiển thị quảng cáo (điện tử và 
dạ quang); cụm hiển thị video; màn hình video; máy tính; vật mang dữ liệu từ tính; thiết 
bị ghi dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu để ghi dữ liệu; thiết bị điện tử để xử lý dữ liệu; thiết 
bị điện tử để truyền dữ liệu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền điện tử; 
dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ ngân hàng trên hệ thống internet; dịch vụ séc; dịch vụ 
tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ bảo hiểm; gây quỹ từ 
thiện; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ cấp tiền; đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ thuê-mua tài 
chính; dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ ngân hàng liên quan đến thế chấp; dịch vụ gửi 
két an toàn; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ môi giới 
chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ môi giới các giao dịch tương lai; môi giới và bảo lãnh 
các bảo đảm và vật bảo đảm; môi giới thế chấp thương mại; môi giới tài chính; môi giới 
bảo hiểm; môi giới đầu tư; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới cổ phần; các chương 
trình và quỹ lương hưu và hưu trí và phụ cấp hưu trí, tất cả các dịch vụ nêu trên đều thuộc 
nhóm 36. 

 

 
(210) 4-2015-12599 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 4.5.3 
(731) AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 

BANKING GROUP LIMITED   (AU) 
ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 
Collins Street, Docklands, Victoria 3008, 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; thẻ ghi mã từ; thẻ kết hợp chip điện tử; máy giao 
dịch tự động (ATM); máy chuyển tiền điện tử; máy xác nhận điện tử; máy xác nhận thông 
tin; bảng hiệu quảng cáo (điện tử hoặc dạ quang); thiết bị hiển thị quảng cáo (điện tử và 
dạ quang); cụm hiển thị video; màn hình video; máy tính; vật mang dữ liệu từ tính; thiết 
bị ghi dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu để ghi dữ liệu; thiết bị điện tử để xử lý dữ liệu; thiết 
bị điện tử để truyền dữ liệu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền điện tử; 
dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ ngân hàng trên hệ thống internet; dịch vụ séc; dịch vụ 
tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ bảo hiểm; gây quỹ từ 
thiện; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ cấp tiền; đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ thuê-mua tài 
chính; dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ ngân hàng liên quan đến thế chấp; dịch vụ gửi 
két an toàn; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ môi giới 
chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ môi giới các giao dịch tương lai; môi giới và bảo lãnh 
các bảo đảm và vật bảo đảm; môi giới thế chấp thương mại; môi giới tài chính; môi giới 
bảo hiểm; môi giới đầu tư; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới cổ phần; các chương 
trình và quỹ lương hưu và hưu trí và phụ cấp hưu trí, tất cả các dịch vụ nêu trên đều thuộc 
nhóm 36. 

 

 
(210) 4-2015-12603 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.7.1; 1.15.5; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Đại Nguyên Phát  (VN) 
Số 10, B214 khu Nam Việt á phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện, máy nén khí, thanh dẫn điện, aptomat, máy biến áp, 

máy ổn áp, quạt thông gió, thiết bị trung thế, tụ bù, tủ điện, đầu cáp ngầm, động cơ điện, 
hệ thống nguồn tải, pin mặt trời,ắc quy, thiết bị chống sét, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 
thiết bị an ninh, camera quan sát, máy điều hòa không khí, máy hút ẩm, máy đo nhiệt độ.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng: máy phát điện, máy nén khí, máy biến áp, máy 
ổn áp, hệ thống nguồn tải, thiết bị chống sét, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị an 
ninh, camera quan sát, máy điều hòa không khí, máy hút ẩm, máy đo nhiệt độ, hệ thống 
lò sưởi; sửa chữa lắp đặt thiết bị viễn thông: hệ thống nguồn, pin, ắc quy.  

 
Nhóm 38: Cho thuê cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc ngành viễn thông (trạm BTS); cho 
thuê thiết bị viễn thông: hệ thống nguồn, pin, ắc quy.  

 
Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện, điều hòa không khí.  
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(210) 4-2015-12627 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 26.7.25; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kế toán Phú 
Minh  (VN) 
102/4 đường TA21, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực dịch vụ kế 

toán. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-12644 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đoàn 
Thịnh  (VN) 
110 đường 12, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-12675 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Nâu đỏ, xanh biển đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Five 
Star  (VN) 
SN 32, ngõ 53, phố Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, quảng cáo, quản lý kinh doanh, chức năng văn phòng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa điện, dụng cụ, công cụ; lắp đặt hệ thống lò sưởi, điều hoà 
không khí, hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống điện. 

 
Nhóm 39: Tổ chức các tour du lịch. 
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(210) 4-2015-12680 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 5.3.20; A5.3.15 
(591) Đen, xám, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Quốc Tế  (VN) 
43R/16 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chiết xuất từ rau, củ, quả (không dùng trong lĩnh vực y 
tế).  

 

 
(210) 4-2015-12687 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách (thời trang); vali (hành lý); ví tiền; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 
đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các mặt hàng thời trang; giới thiệu (trưng bày) các sản phẩm 
thời trang; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng thời trang. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo (thời trang); thiết kế công nghiệp (thời trang). 

 
 

(210) 4-2015-12688 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách (thời trang); vali (hành lý); ví tiền; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 
đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ.  
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Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các mặt hàng thời trang; giới thiệu (trưng bày) các sản phẩm 
thời trang; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng thời trang.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo (thời trang); thiết kế công nghiệp (thời trang). 

 

 
(210) 4-2015-12698 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trường Xuân 
Thịnh  (VN) 
221 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối sản phẩm (không bao gồm phân phát, vận chuyển). 
 

Nhóm 43:  nhà hàng ăn  uống 
 
 

 
(210) 4-2015-12715 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xe khách Sài Gòn  (VN) 
01 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-12716 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.11.3; 26.4.4; A26.11.9; 26.13.25 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xe khách Sài Gòn  (VN) 
01 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch.  
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(210) 4-2015-12726 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty đầu tư và khai thác 
hạ tầng KCN Đông Xuyên và 
Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO)  (VN) 
Số 20, đường 3 Tháng 2, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, thoát nước, san 
lấp mặt bằng, công trình cấp nước, cấp điện, nhà máy xử lý nước thải và công trình công 
cộng. 

 

 
(210) 4-2015-12741 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.14 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng sữa 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh G.O.O.T.E.A   (VN)
Số 122 Yên Báy, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây; nước ép trái cây; nước khoáng; bia; đồ uống 

không cồn; nước sinh tố. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-12743 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Minh Long  
(VN) 
Tổ dân phố Phú Đô, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm khí nén; bơm cao áp; máy hút không khí; máy phát điện; máy 

rửa bát đĩa. 
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Nhóm 11: Bệ xí xổm; bồn rửa, thiết bị hong khô tay dùng cho nhà vệ sinh; thiết bị lọc 
nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị khử mùi 
không khí; bếp nấu cụ thể là: bếp đun bằng ga, bếp hồng ngoại, bếp điện từ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ đại lý nhập 
khẩu: đèn sưởi ấm, bóng điện và đèn điện, ổ cắm và công tắc điện, linh kiện và phụ kiện 
đồ điện đèn điện thông minh, máy phát điện, xoong nồi inốc, nồi cơm điện, ấm (siêu) 
điện, máy hút bụi, quạt điện, quạt sưởi, điện thoại di động, máy khoan, săm xe, lốp xe, bộ 
lọc nước uống, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; bơm khí nén, bơm cao áp, thiết bị 
khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị hong khô tay dùng cho nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-12744 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Minh Long  
(VN) 
Tổ dân phố Phú Đô, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm khí nén; bơm cao áp; máy hút không khí; máy phát điện; máy 
rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 11: Bệ xí xổm; bồn rửa; thiết bị hong khô tay dùng cho nhà vệ sinh; thiết bị lọc 
nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị khử mùi 
không khí; bếp nấu cụ thể là: bếp đun bằng ga, bếp hồng ngoại, bếp điện từ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ đại lý nhập 
khẩu: đèn sưởi ấm, bóng điện và đèn điện, ổ cắm và công tắc điện, linh kiện và phụ kiện 
đồ điện đèn điện thông minh, máy phát điện, xoong nồi inốc, nồi cơm điện, ấm (siêu) 
điện, máy hút bụi, quạt điện, quạt sưởi, điện thoại di động, máy khoan, săm xe, lốp xe, bộ 
lọc nước uống, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, bơm khí nén, bơm cao áp, thiết bị 
khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị hong khô tay dùng cho nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-12761 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.13.1; 1.15.9 
(591) Trắng, xanh dương, xanh rêu đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Mai Văn Trưởng  (VN) 
Xóm 8, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 10: Vòi rửa răng. 
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(210) 4-2015-12763 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Cơ sở kem Đào Nguyên    (VN) 

140 Điện Biên Phủ, phường Trường An, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-12766 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ALLERGAN, INC.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa dưỡng da và huyết thanh dưỡng da (serum) dùng 
cho mặt và cơ thể (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem ngăn ngừa nếp nhăn, làm trắng da 
và săn chắc da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc; nước xức tóc; keo xịt 
tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm nhuộm tóc và làm phai màu tóc; sáp và kem không chứa 
thuốc dùng điều trị và dưỡng môi; xà phòng; chế phẩm chống nắng; kem dưỡng dùng cho 
móng và biểu bì; kem điều trị và chăm sóc mắt (không chứa thuốc, dùng cho mục đích 
mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-12770 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy in Lê Quan  (VN) 
482 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in vi tính; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực 
in cho máy sao chụp.  

 

Nhóm 07: Máy in. 
 

Nhóm 09: Máy in dùng với máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy in; mực in; máy in; thiết bị vật tư ngành in; mua bán giấy in; 
mực in; máy in; thiết bị vật tư ngành in.  
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa: máy in; máy in dùng với vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-12779 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Khoa 
Phú Lâm  (VN) 
Lô 911 KTĐC số 7, ĐT 602, xã Hòa 
Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ tự nhiên; sàn gỗ công nghiệp; cầu thang gỗ (dùng trong xây dựng); sàn 
gỗ tổng hợp dùng trong xây dựng (sàn ngoài trời, sàn gỗ composite); tấm vách bằng vinyl. 

 

 
(210) 4-2015-12797 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ARDENT HOLDINGS LIMITED   (GB) 

Maersk House, Braham Street, London 
E1 8EP, United Kingdom.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 39: Cứu hộ tàu thuyền; cứu hộ dưới nước; cứu hộ tàu; cứu hộ tàu thủy; di dời xác 
tàu; dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; di chuyển (vận chuyển) nhiên liệu dưới nước ra khỏi 
tàu; các hoạt động ứng phó khẩn cấp hàng hải, cụ thể là cung cấp các kỹ sư hàng hải, các 
kiến trúc sư hàng hải, và các chuyên gia hàng hải khác để cứu hộ tàu bị đắm và tư vấn liên 
quan đến các hoạt động nêu trên; cứu hộ tàu bị nạn; dịch vụ cứu hộ tàu, lặn và cứu hộ 
dưới nước; các hoạt động ứng phó khẩn cấp hàng hải, cụ thể là cứu hộ, cứu nạn dưới nước, 
dịch vụ lặn dưới nước, vận chuyển để khắc phục ứng phó tai nạn tràn dầu và di chuyển 
chất thải dầu (dầu thải) ra khỏi tàu; thu hồi (trục vớt) kim loại quý và kim loại không quý 
dưới nước. 

 

 
(210) 4-2015-12802 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, nâu nhạt, nâu 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Mỹ Phong  
(VN) 
683/14/7 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang dùng trong y tế; khẩu trang y tế.  
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(210) 4-2015-12828 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần US Pharm  
(VN) 
Phòng 104, nhà P2, khu đô thị Nam 
Thăng Long - Ciputra, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-12869 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.14; A5.7.23 (540) 

  

(731) Phạm Văn Đạt  (VN) 
Xóm 1, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Men gốm; men sứ; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật, men tráng gốm; đất sét 

cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết. 
 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm cho mục đích gia đình; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho 
mục đích trang trí; đồ sành; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh; bộ đồ uống trà. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm sau; men gốm, men sứ, hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật, men tráng gốm, đất 
sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết, 
đồ gốm, đồ gốm cho mục đích gia đình, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích 
trang trí, đồ sành, tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh, bộ đồ uống trà.  

 

 
(210) 4-2015-12872 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh da trời, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở chăm 
sóc Da Kiệm  (VN) 
Số 87, ngõ 559 phố Kim Ngưu, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc da (một dạng của dịch vụ thẩm mỹ viện); dịch vụ tẩy 
lông (một dạng của dịch vụ thẩm mỹ viện).  

 

 
(210) 4-2015-12888 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần BBS-REALWAY  

(VN) 
299F6, KDC Sông Giồng, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị cụ thể là: mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây 
tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, 
sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, 
quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, 
gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca 
cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc 
xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng, đồ uống không chứa cồn, xi- rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống; mua bán thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; mua bán diêm, bật lửa, thuốc lá, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, 
bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, cốc chén, mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh; 
mua bán hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh 
và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, bình đun nước siêu tốc, máy sấy tóc, bàn là, 
đèn, bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, thiết bị 
phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo; mua bán dụng 
cụ thể dục, đồ chơi, khung ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-12900 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Minh  (VN) 
164/12 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 
sản), cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 41: Nhà hàng karaoke. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán rượu, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, 
quán nước giải khát (quán cà phê, sinh tố), dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện, quầy rượu, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-12922 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.4 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh 2N Cà Phê  (VN) 
88/4 và 6/3 bis, ấp Trung Mỹ Tây, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), kem lạnh, chất thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-12926 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Thượng  (VN) 
Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; vòi chống tóe nước; vòi hoa sen; bình nước nóng 

cho nhà tắm; bệ xí nhà vệ sinh; chậu rửa gắn cố định. 
 

Nhóm 20: Kệ kính (giá đựng trong nhà vệ sinh); kệ góc (giá đựng trong nhà vệ sinh). 
 

Nhóm 21: Hộp đựng khăn giấy và giấy vệ sinh bằng inox và các phụ kiện của chúng; 
gương nhà tắm; giá treo khăn tắm; giá để xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-12940 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 1.15.23; 2.9.4 (540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia 
vị thực phẩm Hùng Thắng  
(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả (đã qua chế biến) đóng lọ gồm: dưa chuột, cà chua, cà pháo, măng 
ớt ngâm dấm; lạc đã chế biến; đỗ đã được bảo quản; vừng đã qua chế biến; mộc nhĩ đã 
được bảo quản; nấm đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Nước sốt; bột gia vị; mỳ; miến; bột chiên; bánh đa nem; tương cà; rau củ quả 
(đã qua chế biến) đóng lọ: ngô ngọt.  
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(210) 4-2015-12996 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; A14.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng, ghi 
(731) 1. Vũ Phạm Minh Nhật  (VN) 

1889/18 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Thu Thủy  (VN) 
Thôn Khuân Pục, xã Ngọc Hội, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; tuyển dụng lao động; quảng cáo; 
quan hệ công chúng; tư vấn điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; trường đào tạo [giáo 
dục]; học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

Nhóm 44: Làm vườn và lâm nghiệp.  
 
 

(210) 4-2015-12998 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Delta  
(VN) 
Số 55/19 đường Trần Hưng Đạo, phường 
6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi: cải ngọt; rau dền; rau muống; cà rốt; khoai tây; bưởi da xanh. 
 

 
(210) 4-2015-13004 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ thương mại Thuận 
Phát   (VN) 
Số 166, đường Tô Hiến Thành, phường 
Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; quần tã trẻ em (mục đích y tế); tã giấy cho người già 
(dùng cho người không tự kiếm chế được), tã lót trẻ em bằng giấy, tã giấy dùng cho người 
già.  

 
Nhóm 16: Giấy ăn (khăn ăn bằng giấy), giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-13005 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.9; A26.11.8; A26.11.12 

(591) Xanh đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Thuận 
Phát   (VN) 
Số 166, đường Tô Hiến Thành, phường 

Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; quần tã trẻ em (mục đích y tế); tã giấy cho người già 

(dùng cho người không tự kiềm chế được);  tã lót trẻ em bằng giấy; tã giấy dùng cho 

người già.  

 

Nhóm 16: Giấy ăn (khăn ăn bằng giấy); giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-13023 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(731) DAYUN GROUP CO., LTD.   (CN) 

Building A-E, No. 12, Yongfa Road, 

Xinhua Street, Huadu District, 

Guangzhou City Guangdong Province, P. 

R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 

đường ray; ô tô tải; toa xe chở hàng; xe máy; xe ô tô; xe cộ chạy bằng điện; xe đạp; xe ba 

gác có thân xe lật được; xe máy ba bánh; xe ba bánh chạy bằng điện.  
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(210) 4-2015-13027 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SHENZHEN WEITE INFO-TECH CO., 

LTD.  (CN) 
705#, West Block, Tianan High-tech 
Plaza Phase II, Tianan Cyber Park, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; tai nghe đeo qua đầu; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện]; tai nghe cho được vào hốc tai; pin mặt trời; vật liệu cho mạch điện 
chính [dây, dây cáp]; thiết bị sạc cho pin điện; bao vỏ điện thoại; pin điện; bộ nối [thiết bị 
xử lý dữ liệu]. 

 

 
(210) 4-2015-13034 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Cam đất 

(540) 

  
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Muối dùng để bảo quản thực phẩm; muối cần tây [hỗn hợp từ muối và các loại 
hạt để làm gia vị cho thực phẩm]; đồ gia vị; muối nấu ăn; nước biển [dùng nấu nướng]. 

 

(210) 4-2015-13035 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Muối dùng để bảo quản thực phẩm; muối cần tây [hỗn hợp từ muối và các loại 
hạt để làm gia vị cho thực phẩm]; đồ gia vị; muối nấu ăn; nước biển [dùng nấu nướng]. 

 

(210) 4-2015-13036 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Cam đất 

(540) 

 
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Muối dùng để bảo quản thực phẩm; muối cần tây [hỗn hợp từ muối và các loại 
hạt để làm gia vị cho thực phẩm]; đồ gia vị; muối nấu ăn; nước biển [dùng nấu nướng]. 
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(210) 4-2015-13040 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MP Pack  (VN)
Đường số 6, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy. 
 

Nhóm 16: Giấy; giấy các tông. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị thuộc ngành sản xuất bao bì: máy in, máy sóng, 
máy đóng ghim, máy trộn hồ, máy dập. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt nhà tiền chế (nhà thép). 

 

 
(210) 4-2015-13046 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Thảo Đạt  
(VN) 
Số 8LK6A, làng Việt Kiều Châu Âu, khu 
đô thị Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp (điều hòa không khí). 

 

 
(210) 4-2015-13047 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.2; 3.9.1; A3.9.24; A11.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) YEONG JU, YEO  (KR) 

503 Ho 115 Dong, 275, Banpo-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quầy hàng đồ ăn nhẹ; nhà hàng chuyên về gà rán 
và bia.  
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(210) 4-2015-13048 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.1.6; A11.1.2; A11.3.2; 3.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) YEONG JU, YEO  (KR) 

503 Ho 115 Dong, 275, Banpo-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quẩy hàng đồ ăn nhẹ; nhà hàng chuyên về gà rán 
và bia. 

 

 
(210) 4-2015-13049 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A15.7.2; A1.1.10 
(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt 
(731) YEONG JU, YEO  (KR) 

503 Ho 115 Dong, 275, Banpo-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quẩy hàng đồ ăn nhẹ; nhà hàng chuyên về gà rán 
và bia. 

 

 
(210) 4-2015-13081 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Dưỡng  (VN) 
41/7A Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Cà vạt; quần áo; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; quần đùi; áo vét [quần 

áo]; quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; áo gilê.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ người mẫu phục 
vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; quan hệ công chúng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức 
trình diễn [dịch vụ ông bầu]; trình diễn sân khấu. 
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(210) 4-2015-13107 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 66592 16.02.2015 JM 

  
(731) TWITTER, INC.   (US) 

1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được và phần mềm ứng dụng di động có thể tải 

xuống được cho mạng xã hội; phần mềm có thể tải xuống được có tính chất của một ứng 
dụng di động cho phép tải lên, tạo ra, đăng, biên tập, trưng bày, hiển thị, viết nhật ký, chia 
sẻ, phân luồng và truyền các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin tức thời gian 
thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin trên internet và mạng truyền thông khác; phần 
mềm có thể tải xuống được cho phép tải lên, tạo ra, đăng, biên tập, trưng bày, hiển thị, 
viết nhật ký, chia sẻ, tạo dòng và truyền các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin 
tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin trên internet và mạng truyền thông 
khác.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực 
tuyến; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ trực tuyến để kết nối người sử dụng mạng xã 
hội với các doanh nghiệp nhằm mục đích kết nối người tiêu dùng với các nhà cung cấp 
hàng hóa và dịch vụ phù hợp; dịch vụ tư vấn kinh doanh.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền tải và truyền (tạo dòng) thoại, dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin 
bằng các phương tiện của các mạng viên thông, mạng truyền thông không dây, và 
internet; cung cấp một diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người dùng để chia sẻ và truyền 
tải thông tin, âm thanh, vi-đê-ô, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc thông tin, để 
hình thành các cộng đồng ảo, và tham gia vào các mạng xã hội.    

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin giải trí trực tuyến và tin tức thời gian thực; dịch vụ tường 
thuật tin tức giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các chương trình truyền (tạo 
dòng) âm thanh và nghe nhìn có nội dung giải trí và nội dung tin tức thời gian thực cung 
cấp bởi các mạng internet và mạng thông tin liên lạc khác.    

 
Nhóm 42: Cung cấp một trang web có các phần mềm không thể tải xuống được để cho 
phép ghi, truyền tải, trưng bày, hiển thị, viết nhật ký, chia sẻ, truyền (tạo dòng) và truyền 
tải các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin tức thời gian thực và nội dung giải trí 
và các thông tin khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không 
thể tải xuống được để cho phép ghi, truyền tải, trưng bày, hiển thị, viết nhật ký, chia sẻ, 
truyền (tạo dòng) và truyền tải các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin tức thời 
gian thực và nội dung giải trí và các thông tin khác; cung cấp một nền tảng lưu trữ web có 
tính năng tạm thời sử dụng phần mềm không thể tải xuống được cho phép người dùng tải 
lên, đăng, hiển thị, truyền (tạo dòng), và chia sẻ vi-đê-ô và nội dung số; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký để tham gia vào các 
mạng xã hội; cung cấp dịch vụ ứng dụng sử dụng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng 
(API) để tích hợp các nội dung vi-dê-ô vào các trang web, các ứng dụng, và phần mềm 
của bên thứ ba.    
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp một nền tảng mạng xã hội trên 
internet và các mạng truyền thông khác cho mục đích giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-13108 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013884234 27.03.2015 EM 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.4; 24.17.25 
(731) TWITTER, INC.   (US) 

1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được và phần mềm ứng dụng di động có thể tải 

xuống được cho mạng xã hội; phần mềm có thể tải xuống được có tính chất của một ứng 
dụng di động cho phép tải lên, tạo ra, đăng, biên tập, trưng bày, hiển thị, viết nhật ký, chia 
sẻ, phân luồng và truyền các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin tức thời gian 
thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin trên internet và mạng truyền thông khác; phần 
mềm có thể tải xuống được cho phép tải lên, tạo ra, đăng, biên tập, trưng bày, hiển thị, 
viết nhật ký, chia sẻ, tạo dòng và truyền các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin 
tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin trên internet và mạng truyền thông 
khác.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực 
tuyến; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ trực tuyến để kết nối người sử dụng mạng xã 
hội với các doanh nghiệp nhằm mục đích kết nối người tiêu dùng với các nhà cung cấp 
hàng hóa và dịch vụ phù hợp; dịch vụ tư vấn kinh doanh.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền tải và truyền (tạo dòng) thoại, dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin 
bằng các phương tiện của các mạng viên thông, mạng truyền thông không dây, và 
internet; cung cấp một diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người dùng để chia sẻ và truyền 
tải thông tin, âm thanh, vi-đê-ô, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc thông tin, để 
hình thành các cộng đồng ảo, và tham gia vào các mạng xã hội.    

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin giải trí trực tuyến và tin tức thời gian thực; dịch vụ tường 
thuật tin tức giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các chương trình truyền (tạo 
dòng) âm thanh và nghe nhìn có nội dung giải trí và nội dung tin tức thời gian thực cung 
cấp bởi các mạng internet và mạng thông tin liên lạc khác.    

 
Nhóm 42: Cung cấp một trang web có các phần mềm không thể tải xuống được để cho 
phép ghi, truyền tải, trưng bày, hiển thị, viết nhật ký, chia sẻ, truyền (tạo dòng) và truyền 
tải các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin tức thời gian thực và nội dung giải trí 
và các thông tin khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không 
thể tải xuống được để cho phép ghi, truyền tải, trưng bày, hiển thị, viết nhật ký, chia sẻ, 
truyền (tạo dòng) và truyền tải các phương tiện truyền thông điện tử, vi-đê-ô, tin tức thời 
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gian thực và nội dung giải trí và các thông tin khác; cung cấp một nền tảng lưu trữ web có 
tính năng tạm thời sử dụng phần mềm không thể tải xuống được cho phép người dùng tải 
lên, đăng, hiển thị, truyền (tạo dòng), và chia sẻ vi-đê-ô và nội dung số; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký để tham gia vào các 
mạng xã hội; cung cấp dịch vụ ứng dụng sử dụng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng 
(API) để tích hợp các nội dung vi-dê-ô vào các trang web, các ứng dụng, và phần mềm 
của bên thứ ba.    

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp một nền tảng mạng xã hội trên 
internet và các mạng truyền thông khác cho mục đích giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-13115 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.8; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
nội thất Phương Đông  (VN) 
Số nhà 69, ngách 46, ngõ Linh Quang, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và phân phối sàn gỗ (không bao gồm chuyên chở). 
 

 
(210) 4-2015-13123 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Tấm lợp 

Đông Anh Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp xi măng amiăng.  

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ vật liệu xây dựng; đại lý bán buôn và bán lẻ: tấm lợp  xi 
măng amiăng, tấm lợp mái không bằng kim loại, tấm ốp không bằng kim loại dùng cho 
các công trình xây dựng.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
949 

(210) 4-2015-13124 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Tấm lợp 
Đông Anh Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ vật liệu xây dựng; đại lý bán buôn và bán lẻ: tấm lợp  xi 

măng amiăng, tấm lợp mái không bằng kim loại, tấm ốp không bằng kim loại dùng cho 

các công trình xây dựng.   
 

 
(210) 4-2015-13125 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Tấm lợp 
Đông Anh Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ vật liệu xây dựng; đại lý bán buôn và bán lẻ: tấm lợp  xi 

măng amiăng, tấm lợp mái không bằng kim loại, tấm ốp không bằng kim loại dùng cho 

các công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-13144 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A3.9.4 

(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Thiên Hà  (VN) 
Phòng 6C2, tòa nhà Han Nam, số 65 

Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị, siêu thị trực tuyến cung cấp các sản phẩm như: thực phẩm tươi sống, 

thực phẩm đóng hộp, sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2015-13179 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Thảo  (VN) 
136/30 (110/6B cũ) Huỳnh Tấn Phát, khu 
phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước. 

 

 
(210) 4-2015-13180 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thảo  (VN) 
136/30 (110/6B cũ) Huỳnh Tấn Phát, khu 
phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu. 

 

 
(210) 4-2015-13181 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thảo  (VN) 
136/30 (110/6B cũ) Huỳnh Tấn Phát, khu 
phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước. 

 

 
(210) 4-2015-13192 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bao bì UNITED   (VN) 
Cụm khu Công nghiệp - Tiểu thủ công 
nghiệp (sạch), xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Ly giấy. 
 

Nhóm 40: In ấn bao bì giấy. 
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(210) 4-2015-13205 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh thiết bị điện Tây 
Nam  (VN) 
122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn điện; đèn chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng bằng đèn đốt quang (LED); máng đèn.  
 

 
(210) 4-2015-13206 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh thiết bị điện Tây 
Nam  (VN) 
122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn điện; đèn chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng bằng đèn đốt quang (LED); máng đèn.  
 

 
(210) 4-2015-13220 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Trắng, đỏ 

(731) Lê Ngọc Thăng  (VN) 
Thôn Xuân Hòa, xã Thái Thọ, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát dùng điện; công cụ giám sát; thiết bị báo hiệu phòng chống 

trộm và thiết bị cảnh báo an ninh.  
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(210) 4-2015-13223 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) DELSTASIA SDN. BHD.   (MY) 

Lot 161, Jalan Perigi Nenas 8/13 Taman 
Perindustrian Pulau Indah 42920 Port 
Klang, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 01: Chất bảo quản hạt giống/mầm hạt; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chế 

phẩm chống nảy mầm dùng cho thực vật; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất phụ gia hoá học cho thuốc 
trừ sâu; hoá chất bảo quản thực phẩm; bazơ (chế phẩm hoá học).  

 

 
(210) 4-2015-13224 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.7.24; A5.5.20; 5.5.16; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển giáo 
dục Innokids Việt Nam   (VN) 
A20 TT17 Khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-13282 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.4.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
thương mại Mỹ Kinh  (VN) 
72-74 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu trưng bày sản phẩm. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường bộ, kinh doanh vận tải hàng hóa; vận tải hành khách bằng 
đường bộ; vận chuyển đưa đón khách theo hợp đồng; đại lý bán vé máy bay.  

 
Nhóm 41: Đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh 
doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 
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lưu động, kinh doanh dịch vụ nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, 
vũ trường, quán bar), dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ) và dịch vụ đặt 
trước chỗ ở. 

 

 
(210) 4-2015-13315 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 3.1.1; 3.1.16 
(731) CHENGDU WEIZHENG DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 69, Chuangye Road, Xindu 
Industrial East Area, Chengdu, Sichuan, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; đèn chớp [nhiếp ảnh]; thiết bị và dụng cụ quang 
học; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe; máy thu thanh và 
thu hình , thiết bị đo xa; thiết bị sạc cho pin điện; máy thu thanh; kính đeo mắt [quang 
học].  

 

 
(210) 4-2015-13325 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo thể thao. 
 

 
(210) 4-2015-13340 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.7.1; 24.1.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường  (VN) 

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vi mạch dùng cho xe cộ (IC); dây điện dùng cho xe cộ; sạc điện dùng cho xe 
cộ; mô bin sườn; mô bin lửa. 
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Nhóm 12: Săm xe (ruột xe); lốp (vỏ); bánh răng; xích; ổ líp (nhông sên dĩa). 
 

 
(210) 4-2015-13365 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Da cam, da cam đậm, đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên  (VN) 
75/1 đường số 23,  khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
 
 

(210) 4-2015-13388 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, cao lương, bánh kẹo, xi-rô dùng cho bánh kếp, 
mật ong, mật đường, men, muối, mù tạt, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị. 

 
 

(210) 4-2015-13389 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, cao lương, bánh kẹo, xi-rô dùng cho bánh kếp, 
mật ong, mật đường, men, muối, mù tạt, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị. 
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(210) 4-2015-13438 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 25.5.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Bắc 
Việt  (VN) 
Số 3 phố Đội Cung, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu bằng kim loại; sắt; thép; nhà thép tiền chế; thép xây dựng; thép 
hình cán nóng; các cấu kiện kim loại bao gồm: kết cấu thép, xà gồ thép, tấm lợp kim loại, 
neo đất kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy phát điện; cần trục; cẩu trục; thiết bị nâng, hạ. 
 

Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; loa đài; bảng mạch máy văn phòng cụ thể là bảng 
mạch máy tính, máy in dùng cho máy tính, máy phô tô, máy fax. 

 
Nhóm 10: Dụng cụ y tế làm từ nhựa cao cấp: ống nghiệm, ống đựng dung dịch, ống đựng 
máu. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; máng đèn; quạt điện.  

 
Nhóm 12: Các chi tiết nhựa của phương tiện giao thông của ô tô, xe máy bao gồm: vỏ hộp 
công tơ mét; cánh yếm; rè chắn bùn bánh trước xe máy; ốp vai: phần nhựa ốp hai càng 
trước của xe máy; ốp sườn: phần nhựa ốp hai bên hông sườn xe máy; đầu gáy: phần cụm 
nhựa ở đầu xe máy để giữ đèn phà và mặt đồng hồ. 

 
Nhóm 20: Bàn nhựa; ghế nhựa; tủ nhựa. 

 
Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa dân dụng: rổ; rá; bát đĩa; xô; chậu. 

 

 
(210) 4-2015-13440 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A2.1.24; 2.1.8; 18.1.5; 3.7.17 
(731) WOORIM FMG CO., LTD.  (KR) 

Specialty Contractors Hall 23F 395-70 
Shindaebang-dong, Dongjak-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; kính mắt 3D; kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; 
kính chống lóa mắt. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ chạy điện; đồng hồ bấm giờ; đồ 
trang sức. 
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Nhóm 18: Túi; túi cho thể thao; túi xách tay; vali du lịch; vali [hành lý]; hòm bằng da 
thuộc hoặc giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; váy; trang phục dệt kim; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
quần áo da, cụ thể: váy da, áo khoác da, quần da. 

 

 
(210) 4-2015-13444 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A17.2.2; 26.3.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Vũ Văn Tiệp  (VN) 

Thôn Thọ Chương, xã Lam Sơn, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; vòi khóa cho ống dẫn; ống dẫn nước dùng cho hệ thống 
thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện ngành nước như: băng dính ống nước, keo dán ống nước, 
van khóa, vòi xả, ống nước. 

 

 
(210) 4-2015-13445 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.4; A17.2.2; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Vũ Văn Tiệp  (VN) 

Thôn Thọ Chương, xã Lam Sơn, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; vòi khóa cho ống dẫn; ống dẫn nước dùng cho hệ thống 
thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện ngành nước như: băng dính ống nước, keo dán ống nước, 
van khóa, vòi xả, ống nước. 

 

 
(210) 4-2015-13446 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A17.2.2; A25.7.5; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Vũ Văn Tiệp  (VN) 

Thôn Thọ Chương, xã Lam Sơn, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; vòi khóa cho ống dẫn; ống dẫn nước dùng cho hệ thống 
thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện ngành nước như: băng dính ống nước; keo dán ống nước; 
van khóa; vòi xả; ống nước. 

 

 
(210) 4-2015-13454 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 
hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực phẩm: đồ 
uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy móc, 
thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, ấm sắc 
thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh bộ điều khiển điện tử, cây nước 
nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, đệm 
nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là quần 
áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, linh 
kiện  máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két bán 
hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ mềm, thiết bị 
thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc nước 
tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nước, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, nồi 
cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn 
karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, tai nghe, ăng ten chảo parapol, thiết bị 
trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải mã, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, 
đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc điện cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm thuỷ hải sản, hàng trang trí nội, 
ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc 
nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy 
bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra 
tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, 
máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm 
kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi  máy cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị 
nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; 
quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các 
phương tiện truyền thông, internet.  
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(210) 4-2015-13455 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực phẩm: đồ 
uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy móc, 
thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu 
dùng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng lnternet, điện thoại, bưu điện các sản 
phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, 
ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh bộ điều khiển điện tử, cây 
nước nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, 
đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là 
quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, 
linh kiện  máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két 
bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ mềm, thiết 
bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc 
nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nước, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, 
nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, 
dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, tai nghe, ăng ten chảo parapol, thiết bị 
trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải mã, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, 
đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc điện cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm thuỷ hải sản, hàng trang trí nội, 
ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc 
nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy 
bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra 
tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, 
máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm 
kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi  máy cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị 
nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; 
quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các 
phương tiện truyền thông, internet.    

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
959 

(210) 4-2015-13456 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực phẩm: đồ 
uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy móc, 
thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu 
dùng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng lnternet, điện thoại, bưu điện các sản 
phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, 
ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh bộ điều khiển điện tử, cây 
nước nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, 
đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là 
quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, 
linh kiện  máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két 
bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ mềm, thiết 
bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc 
nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nước, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, 
nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, 
dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, tai nghe, ăng ten chảo parapol, thiết bị 
trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải mã, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, 
đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc điện cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm,thuỷ hải sản, hàng trang trí nội, 
ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc 
nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy 
bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra 
tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, 
máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm 
kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi  máy cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị 
nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; 
quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các 
phương tiện truyền thông, internet.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực phẩm: đồ 
uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy móc, 
thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu 
dùng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng lnternet, điện thoại, bưu điện các sản 
phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, 
ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh bộ điều khiển điện tử, cây 
nước nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, 
đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là 
quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, 
linh kiện  máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két 
bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ mềm, thiết 
bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc 
nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nước, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, 
nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, 
dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, tai nghe, ăng ten chảo parapol, thiết bị 
trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải mã, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, 
đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc điện cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm,thuỷ hải sản, hàng trang trí nội, 
ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc 
nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy 
bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra 
tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, 
máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm 
kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi  máy cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị 
nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; 
quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các 
phương tiện truyền thông, internet.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực phẩm: đồ 
uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy móc, 
thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu 
dùng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản 
phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, 
ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh bộ điều khiển điện tử, cây 
nước nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, 
đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là 
quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, 
linh kiện  máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két 
bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ mềm, thiết 
bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc 
nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nước, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, 
nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, 
dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, tai nghe, ăng ten chảo parapol, thiết bị 
trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải mã, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, 
đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc điện cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thuỷ hải sản, hàng trang trí nội, 
ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc 
nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy 
bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra 
tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, 
máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm 
kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi  máy cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị 
nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; 
quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các 
phương tiện truyền thông, internet.  
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(210) 4-2015-13459 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực phẩm: đồ 
uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy móc, 
thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu 
dùng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, điện dân dụng, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện các sản 
phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, 
ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh bộ điều khiển điện tử, cây 
nước nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, 
đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là 
quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, 
linh kiện  máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két 
bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ mềm, thiết 
bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc 
nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nước, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, 
nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, 
dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, tai nghe, ăng ten chảo parapol, thiết bị 
trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải mã, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, 
đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc điện cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thuỷ hải sản, hàng trang trí nội, 
ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc 
nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy 
tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy 
bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra 
tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, 
máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm 
kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi  máy cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị 
nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; 
quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các 
phương tiện truyền thông, internet.  
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(210) 4-2015-13460 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
cụ thể là: ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển 
điện tử, cây nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các 
loại, đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ 
là quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi 
sóng, linh kiện máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để 
hàng, két bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ 
mềm, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ 
kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nướng, bếp ga, lò vi 
sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, hàng điện tử, cụ thể là: tivi, loa, đài, 
micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, 
tai nghe, ăng ten chảo Parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải 
mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đồ điện dân dụng, cụ thể là: đèn điện, ổ 
cắm, dây điện, công tắc điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc quy điện, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, cụ thể là: máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, 
máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, 
máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn 
trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy 
kiểm tra tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình 
cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, 
máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy cạo râu, máy kiểm tra sức 
khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ bán lẻ 
và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện: mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, ấm sắc thuốc, ấm siêu 
tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển điện tử, cây nước nóng lạnh, bình 
lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, đệm nước mát, đèn 
sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là quần áo, vợt bắt muỗi, 
đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, linh kiện máy giặt, linh 
kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két bán hàng, tem từ dùng 
cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy 
mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp 
điện, lò nướng, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, 
đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi 
âm, tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ 
giải mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc 
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điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng 
phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy 
khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, 
máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự 
động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân 
không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra tiền, máy tính tiền dùng cho quầy 
hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, 
máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy 
cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương 
tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, 
bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, internet.  

 

 
(210) 4-2015-13461 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
cụ thể là: ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển 
điện tử, cây nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các 
loại, đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ 
là quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi 
sóng, linh kiện máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để 
hàng, két bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ 
mềm, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ 
kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nướng, bếp ga, lò vi 
sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, hàng điện tử, cụ thể là: tivi, loa, đài, 
micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, 
tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải 
mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đồ điện dân dụng, cụ thể là: đèn điện, ổ 
cắm, dây điện, công tắc điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc quy điện, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, cụ thể là: máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, 
máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, 
máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn 
trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy 
kiểm tra tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình 
cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, 
máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy cạo râu, máy kiểm tra sức 
khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ bán lẻ 
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và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện: mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, ấm sắc thuốc, ấm siêu 
tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển điện tử, cây nước nóng lạnh, bình 
lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, đệm nước mát, đèn 
sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là quần áo, vợt bắt muỗi, 
đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, linh kiện máy giặt, linh 
kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két bán hàng, tem từ dùng 
cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy 
mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp 
điện, lò nướng, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, 
đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi 
âm, tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ 
giải mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc 
điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng 
phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy 
khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, 
máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự 
động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân 
không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra tiền, máy tính tiền dùng cho quầy 
hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, 
máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy 
cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương 
tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, 
bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, internet. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 

hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
cụ thể là: ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển 
điện tử, cây nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các 
loại, đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ 
là quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi 
sóng, linh kiện máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để 
hàng, két bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ 
mềm, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ 
kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nướng, bếp ga, lò vi 
sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, hàng điện tử, cụ thể là: tivi, loa, đài, 
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micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, 
tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải 
mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đồ điện dân dụng, cụ thể là: đèn điện, ổ 
cắm, dây điện, công tắc điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc quy điện, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, cụ thể là: máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, 
máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, 
máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn 
trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy 
kiểm tra tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình 
cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, 
máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy cạo râu, máy kiểm tra sức 
khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ bán lẻ 
và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện: mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, ấm sắc thuốc, ấm siêu 
tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển điện tử, cây nước nóng lạnh, bình 
lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, đệm nước mát, đèn 
sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là quần áo, vợt bắt muỗi, 
đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, linh kiện máy giặt, linh 
kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két bán hàng, tem từ dùng 
cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy 
mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp 
điện, lò nướng, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, 
đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi 
âm, tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ 
giải mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc 
điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng 
phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy 
khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, 
máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự 
động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân 
không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra tiền, máy tính tiền dùng cho quầy 
hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, 
máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy 
cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương 
tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, 
bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, internet.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm: mỹ phẩm, 
hóa mỹ phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng tiêu dùng, 
cụ thể là: ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển 
điện tử, cây nóng lạnh, bình lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các 
loại, đệm nước mát, đèn sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ 
là quần áo, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi 
sóng, linh kiện máy giặt, linh kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để 
hàng, két bán hàng, tem từ dùng cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị gỡ tem từ 
mềm, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ 
kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp điện, lò nướng, bếp ga, lò vi 
sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, hàng điện tử, cụ thể là: tivi, loa, đài, 
micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi âm, 
tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ giải 
mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đồ điện dân dụng, cụ thể là: đèn điện, ổ 
cắm, dây điện, công tắc điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc quy điện, lương thực, thực 
phẩm: đồ uống, văn phòng phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, 
máy móc, cụ thể là: máy giặt, máy hút bụi, máy khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, 
máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, 
máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn 
trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy 
kiểm tra tiền, máy tính tiền, máy tính tiền dùng cho quầy hàng, máy tính tiền màn hình 
cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy xoa bóp, máy trợ thính, 
máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy cạo râu, máy kiểm tra sức 
khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ bán lẻ 
và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng internet, điện thoại, bưu điện: mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, túi, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, ấm sắc thuốc, ấm siêu 
tốc, ấm đun nước, bàn là, bình nóng lạnh, bộ điều khiển điện tử, cây nước nóng lạnh, bình 
lọc nước, cân sức khỏe, chăn, ga, gối điện, gối sưởi, quạt các loại, đệm nước mát, đèn 
sưởi, phụ tùng máy khâu, pin thông dụng, sạc pin thông dụng, tủ là quần áo, vợt bắt muỗi, 
đèn diệt côn trùng, linh kiện bình nóng lạnh, linh kiện lò vi sóng, linh kiện máy giặt, linh 
kiện tủ lạnh, linh kiện điều hòa, cân siêu thị, giá, kệ để hàng, két bán hàng, tem từ dùng 
cho siêu thị, thiết bị gỡ tem từ cứng, thiết bị thanh toán thẻ, xe chuyển hàng hóa, xe đẩy 
mua hàng, đầu đọc dữ liệu, phụ kiện lọc nước tinh khiết, phụ kiện máy lọc không khí, bếp 
điện, lò nướng, bếp ga, lò vi sóng, bàn ủi, nồi cơm điện, bình đun, nồi áp suất, tivi, loa, 
đài, micrô, đầu kỹ thuật số, dàn âm thanh, dàn karaoke, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy ghi 
âm, tai nghe, ăng ten chảo parabol, thiết bị trình chiếu, thiết bị thu phát sóng vệ tinh, thẻ 
giải mã, thiết bị điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, đèn điện, ổ cắm, dây điện, công tắc 
điện, cầu chì, tủ điện, ổn áp lioa, ắc qui điện, lương thực, thực phẩm, đồ uống, văn phòng 
phẩm, nông, lâm, thủy hải sản, hàng trang trí nội, ngoại thất, máy giặt, máy hút bụi, máy 
khâu mini, máy làm khô, khử mùi giầy, máy lọc nước ion, máy nước nóng bơm nhiệt, 
máy phát điện dân dụng, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự 
động, máy đánh giầy, máy đuổi, bắt côn trùng, máy bán hàng tự động, máy hút chân 
không, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, máy kiểm tra tiền, máy tính tiền dùng cho quầy 
hàng, máy tính tiền màn hình cảm ứng, máy đếm tiền, máy lọc không khí, máy lọc nước, 
máy xoa bóp, máy trợ thính, máy làm kem, máy phun sương tăng độ ẩm, máy sưởi, máy 
cạo râu, máy kiểm tra sức khỏe, thiết bị nghe nhìn, viễn thông, vật liệu xây dựng, phương 
tiện vận tải; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; hoạt động thương mại điện tử, 
bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, internet. 
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(210) 4-2015-13469 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.15.3; 1.15.23; 26.15.3 

(591) Đen, xám, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su 
Ergofloor Phú Việt  (VN) 
Lô LB2-04, đường số 7, khu công nghiệp 

Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 

Hoà, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch cao su. 

 

Nhóm 35: Mua bán thương mại, xuất nhập khẩu gạch cao su. 
 

 
(210) 4-2015-13545 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.1.2; 26.3.1 

(591) Xanh lam, xanh dương thẫm, đỏ, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Quốc 
tế TICTOURS  (VN) 
5 Hùng Vương, phường Phước Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; thăm quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 

hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2015-13580 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.9; A25.7.3; A1.11.8; 26.1.1 

(591) Tím, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
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(210) 4-2015-13584 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.9; 25.7.20 

(591) Hồng, xanh lá, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-13586 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 25.1.6; 3.4.18 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
 

(210) 4-2015-13588 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 3.4.18; 26.4.2; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh biển, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
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(210) 4-2015-13601 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Wefly  (VN) 
Tòa nhà Harvest, số 12 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-13649 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.15.3 

(731) HERB FAMILY CO.,LTD   (KR) 

20, Geumil-ro 965 beon-gil, Samseong-

myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 04: Nến thơm; hương liệu làm nến thơm (không phải tinh dầu); nến có mùi hương; 

nến; bấc nến; nến ướp hương. 
 

 
(210) 4-2015-13651 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 86/477,800 11.12.2014 US 

  

(731) FAIRFIELD INDUSTRIES 

INCORPORATED DBA 

FAIRFIELDNODAL   (US) 

1111 Gillingham Lane, Sugar Land, 

Texas 77478, U. S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ và khí đốt cụ thể là: tiến 

hành khảo sát địa chất; thu thập và phân tích dữ liệu; thiết kế thông số thu nhận địa chấn; 

tạo mô hình hoặc lập sơ đồ thu thập dữ liệu địa chấn; thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu 

địa chấn.  
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(210) 4-2015-13681 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Đen, trắng, da cam, xanh da trời, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Đức  (VN) 
Lô số 2, chợ Thành Đông, đường Lương 
Thế Vinh, phường Hải Tân, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-13700 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; bánh mỳ; kẹo; ngũ cốc; bánh quy; bánh 

quy dẹt; bánh ngọt và bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-13708 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh tím than, 

đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
Phòng 201 chung cư Viglacera, số 671 
phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Cây thuốc dùng cho mục đích chữa bệnh; trà làm từ thảo được dùng cho mục 

đích chữa bệnh.   
 

Nhóm 09: Dụng cụ cảm xạ (dùng trong trắc địa), dụng cụ phương vị; la bàn chỉ hướng; 
thiết bị đo khí phong thủy; đĩa ghi tiếng và hình về nội dung các bài giảng, hội nghị, hội 
thảo về nội dung phong thủy, cảm xạ học, năng lượng sinh học, năng lượng tự nhiên.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm in: sách, bản tin, sổ tay hướng dẫn về nội dung xem tử vi, phong thủy, 
địa lý cảm xạ học, năng lượng học, năng lượng tự nhiên; đồ dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy về tử vi, phong thủy, địa lý, cảm xạ học, năng lượng học, năng lượng tự nhiên (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này); lịch; quả địa cầu.  
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Nhóm 35: Mua bán các vật phẩm phong thủy: đá phong thủy chữa bệnh, các vật phẩm 
phong thủy bằng gỗ, thủy tinh, kim loại thường, kim loại quý, sành sứ, các vật phẩm 
nhằm tạo ra năng lượng tự nhiên, năng lượng sinh học tốt cho sức khỏe, sách báo, tạp chí 
liên quan đến tử vi, phong thủy, địa lý, cảm xạ học, năng lượng sinh học, năng lượng tự 
nhiên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện, đào tạo; sắp xếp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, nói 
chuyện chuyên đề; tọa đàm; cuộc họp, cuộc thảo luận; xuất bản sách, tạp chí, các tài liệu 
in (không bao gồm các bài quảng cáo); báo điện tử trực tuyến (không bao gồm các bài 
quảng cáo); khóa đào tạo từ xa; câu lạc bộ, tất cả về nội dung liên quan đến nghiên cứu, 
đào tạo, khai thác, kinh doanh, ứng dụng cảm xạ học, năng lượng sinh học, năng lượng tự 
nhiên, phong thủy, địa lý, cách phòng và chữa bệnh.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu địa chất; nghiên cứu vật lý; trắc địa; phân tích chữ viết tay (khoa 
học nghiên cứu chữ viết tay); tư vấn thiết kế nội thất, ngoại thất, kiến trúc liên quan đến 
định vị phương hướng, phong thủy, ứng dụng cảm xạ học, năng lượng sinh học, năng 
lượng tự nhiên; nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực cảm xạ học, 
năng lượng sinh học, năng lượng tự nhiên, phong thủy và lĩnh vực khoa học xã hội, nhân 
văn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ giúp phục hồi và tái tạo năng lượng, cụ thể là tư vấn về kiểm soát căng 
thẳng, cải thiện cuộc sống tạo ra cảm giác cân bằng; nhận định và tiến hành vật lý trị liệu 
đối với các rối loạn chức năng để phục hồi, duy trì và thúc đẩy tối ưu các chức năng về thể 
chất, ngăn ngừa các triệu chứng ban đầu và tiển triển của các tổn thương, hạn chế chức 
năng và khuyết tật bắt nguồn từ bệnh tật, rối loạn tâm lý hoặc chấn thương; dịch vụ ứng 
dụng năng lượng cảm xạ, sinh học, tự nhiên trong chuẩn trị bệnh phục vụ sức khỏe cộng 
đồng (dịch vụ y tế); trồng cây thuốc; dùng các biện pháp y học cổ truyền và hiện đại để 
khám chữa bệnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu và lập sơ đồ phả hệ; lập lá số tử vi và dự đoán số tử vi; tư 
vấn về phong thủy, địa lý, cảm xạ học, năng lượng sinh học và tự nhiên; tổ chức các buổi 
lễ tôn giáo, tâm linh.  

 

 
(210) 4-2015-13744 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa và 
thương mại Bathaco  (VN) 
¤ CN6, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú. 
 

Nhóm 16: Sản phẩm phục vụ giáo dục như: thước kẻ; êke; hộp bút; văn phòng phẩm được 
làm bằng nhựa và cao su. 

 

Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa như: bàn; ghế; tủ; kệ đựng đồ; giá đỡ; giường ngủ. 
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Nhóm 21: Các sản phẩm gia dụng, dân dụng được làm từ nhựa và cao su như: bát; đĩa; 
thìa trộn (dụng cụ nhà bếp); đũa; hộp tăm; hộp để đũa; hộp đựng giấy; sọt rác; cốc; khay 
dùng cho mục đích gia đình; rổ; rá; chai; bình đựng nước; khay đựng thức ăn; bình sữa; 
giàn phơi quần áo. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng nhựa như: đồ chơi ghép hình; bộ mô hình thu nhỏ (đồ 
chơi); mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi xây dựng; búp bê; đồ chơi khác. 

 

 
(210) 4-2015-13745 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa và 
thương mại Bathaco  (VN) 
¤ CN6, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú. 
 

Nhóm 16: Sản phẩm phục vụ giáo dục như: thước kẻ; êke; hộp bút; văn phòng phẩm được 
làm bằng nhựa và cao su. 

 
Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa như: bàn; ghế; tủ; kệ đựng đồ; giá đỡ; giường ngủ. 

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia dụng, dân dụng được làm từ nhựa và cao su như: bát; đĩa; 
thìa trộn (dụng cụ nhà bếp); đũa; hộp tăm; hộp để đũa; hộp đựng giấy; sọt rác; cốc; khay 
dùng cho mục đích gia đình; rổ; rá; chai; bình đựng nước; khay đựng thức ăn; bình sữa; 
giàn phơi quần áo. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng nhựa như: đồ chơi ghép hình; bộ mô hình thu nhỏ (đồ 
chơi); mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi xây dựng; búp bê; đồ chơi khác. 

 
 

 
(210) 4-2015-13746 (220) 19.12.2013 

(641) 4-2013-30142 (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.7.21; 26.7.25; 

26.13.25; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) HASHIMA CO., LTD  (JP) 

3-18 Higashi Kinpo-Cho, Gifu-City, 
Gifu, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén nóng chảy; máy nén dẫn nhiệt; máy ép nhựa; máy ủi công nghiệp; 
máy cuộn dây sợi; máy khâu. 
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(210) 4-2015-13747 (220) 19.12.2013 

(641) 4-2013-30142 (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.7.21; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) HASHIMA CO., LTD  (JP) 

3-18 Higashi Kinpo-Cho, Gifu-City, 
Gifu, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dò kim; máy dò kim loại (dùng cho công nghiệp và quân sự); máy dò 
kiểm tra tia X; máy dò kiểm tra. 

 

 
(210) 4-2015-13764 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A25.3.3; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá  cây, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EST VITA  (VN) 
Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm 
đánh răng; kem làm trắng da; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm); soáp xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-13865 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.1.1; 26.1.6 
(731) TAI SIN ELECTRIC LIMITED   (SG) 

24 Gul Crescent, Jurong Town, 
Singapore 629531  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; dây cáp điện và dây điện, trần hoặc được cách điện; 

dây đồng, được cách điện; dây cáp nhôm dùng để dẫn điện; dây điện, dây cáp dùng làm 
mạch điện chính; vỏ bọc ngoài nhận dạng dùng cho dây điện; dây điện dễ uốn; dây điện 
kéo dài; dây cáp liên lạc; dây đo kiểm; dây dẫn dùng để truyền điện; dây chịu được mọi 
thời tiết dùng để dẫn điện; dây cáp điện bằng nhựa dẻo đã được cách điện; máng cáp dùng 
cho dây/cáp dẫn điện; dây bình ổn nhiệt dùng để truyền điện; cáp điện bọc thép; dây cáp 
và dây điện chống cháy dùng để dẫn điện; thiết bị cách ly đánh lửa dành cho dây điện; 
dây cáp quốc tế và hàng hải dùng để truyền thông tin; dây cáp điện và dây cáp viễn thông; 
dây điện thoại; bộ phận và phụ kiện để lắp ráp các sản phẩm trên. 
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(210) 4-2015-13866 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TAI SIN ELECTRIC LIMITED  (SG) 

24 Gul Crescent, Jurong Town, 
Singapore 629531  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; dây cáp điện và dây điện, trần hoặc được cách điện; 
dây đồng, được cách điện; dây cáp nhôm dùng để dẫn điện; dây điện, dây cáp dùng làm 
mạch điện chính; vỏ bọc ngoài nhận dạng dùng cho dây điện; dây điện dễ uốn; dây điện 
kéo dài; dây cáp liên lạc; dây đo kiểm; dây dẫn dùng để truyền điện; dây chịu được mọi 
thời tiết dùng để dẫn điện; dây cáp điện bằng nhựa dẻo đã được cách điện; máng cáp dùng 
cho dây/cáp dẫn điện; dây bình ổn nhiệt dùng để truyền điện; cáp điện bọc thép; dây cáp 
và dây điện chống cháy dùng để dẫn điện; thiết bị cách ly đánh lửa dành cho dây điện; 
dây cáp quốc tế và hàng hải dùng để truyền thông tin; dây cáp điện và dây cáp viễn thông; 
dây điện thoại; bộ phận và phụ kiện để lắp ráp các sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2015-13871 (220) 25.10.2013 

(641) 4-2013-24995 (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; A26.4.24; 26.4.1 
(731) HOME INNS & HOTELS 

MANAGEMENT (HONG KONG) 
LIMITED   (HK) 
Room 2001, 20th Floor, Central Plaza, 
No. 60 Wyndham Street, Central, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tiếp thị (marketing), quảng cáo và xúc tiến thương mại trong 
lĩnh vực khách sạn; quản trị khách sạn; dịch vụ nhượng quyền thương mại liên quan đến 
khách sạn, nhà hàng ăn uống và cung cấp (phục vụ) thức ăn/đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-13880 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.11; 4.5.1; 26.4.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

pha vàng, vàng, vàng nhạt, ghi xám nhạt, 
đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Lê Nam   (VN) 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; đậu phụ (đậu hũ); rau muối lên men (kim chi); dưa muối; rau 
muối; trái cây dầm đường. 

 

 
(210) 4-2015-13883 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Nguyễn Tuấn Tú  (VN) 

Số 60 ngách 10, ngõ 157 Đức Giang, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Chụp ảnh cưới dạng vi phim; dịch vụ trường quay; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh; 

ghi băng video. 
 

 
(210) 4-2015-13929 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 4.5.3; 4.5.2; 2.7.23; 2.7.12 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh dương đậm, trắng, da cam, hồng, 
vàng 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thiên Quang  (VN) 
Số 21A Trần Phú, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ, tất và quần áo, giày dép, mũ, tất cho trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng trẻ em cụ thể là: quần áo, giày dép, mũ, tất cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-13946 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A10.3.11; 10.3.10 
(731) GUANGDONG SAIMAN 

INVESTMENT CO., LTD.  (CN) 
Room 310, Zibian Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenue, Liwan Road, Liwan 
District, Guangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm để giặt; chế 
phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; xi đánh giày; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm 
đánh răng; hương thơm để thắp; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

 
(210) 4-2015-13982 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất hàng 

tiêu dùng Bình Tiên  (VN) 
22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 12: Xe máy, ô tô, xăm lốp ô tô, xe đạp ba bánh. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ, dây đeo đồng hồ, vòng đeo tay (bằng vàng, bạc, đá quý), dây chuyền 
(bằng vàng, bạc, đá quý). 

 
Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp sách học sinh; va-li.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất 
thay thế cà phê, bánh kẹo. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quảng cáo, hoạt động chức năng văn phòng (xử lý văn 
bản, tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự), dịch vụ kế toán. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; quản lý bất động sản; đầu tư vốn cho hoạt động môi giới bất động sản; dịch vụ tài 
chính; tư vấn về bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-13988 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 
[không dùng trong y tế hoặc thú y], chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh, hoá chất dùng 
trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo ở 
dạng thô; hợp chất dập lửa; chế phẩm dùng để hàn và ram tôi kim loại; hóa chất để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 16: Vật liệu dùng cho quảng cáo, cụ thể là cuốn sách mỏng, tập sách quảng cáo 
nhỏ, tập tài liệu in giới thiệu sản phẩm, cuốn sách nhỏ, tạp chí định kỳ, áp phích quảng 
cáo, tất cả làm bằng giấy; tập quảng cáo, ấn phẩm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo cho doanh nghiệp. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ giáo dục bao gồm cả giáo dục cộng đồng về các vấn đề liên 
quan đến việc khai thác, sản xuất, vận chuyển, lọc và sử dụng các sản phẩm dầu khí, khí 
tự nhiên và hóa chất; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp 
thông tin liên quan đến ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất nhằm mục đích giáo dục 
cộng đồng về ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất cũng như về các hoạt động của công 
ty trong ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất. 

 

 
(210) 4-2015-13997 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH T&Q  (VN) 
Nhà 46, số 2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà xưởng; dịch vụ cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 39: Cho thuê kho bãi. 
 

 
(210) 4-2015-14020 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lý Phi Hổ  (VN) 
113 đường Trần Phú, tổ 18, khóm Long 
Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà, cà phê.  
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(210) 4-2015-14031 (220) 24.12.2013 

(641) 4-2013-30437 (441) 25.09.2015 
  
(731) CVS PHARMACY, INC.  (US) 

One CVS Drive Woonsocket, Rhode 
Island 02895 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm vệ sinh răng miệng, bao gồm cả chế phẩm làm sạch và/hoặc trắng 

răng, nước súc làm trắng răng, kem đánh răng, nước xịt thơm miệng, miếng ngậm thơm 
miệng, chế phẩm làm bóng răng, gel làm trắng răng; nước súc và chăm sóc miệng không 
chứa thuốc; miếng ngậm thơm miệng có thể tan, bạc hà làm thơm miệng; kẹo cao su 
không chứa thuốc dùng cho nha khoa có thành phần chủ yếu là chất làm sạch và vệ sinh; 
sản phẩm dùng cho răng giả, bao gồm cả viên làm sạch răng giả, chất dính răng giả, kem 
dùng cho răng giả, chế phẩm làm sạch răng giả; sản phẩm chăm sóc khi cạo râu, bao gồm 
cả nước thơm sau khi cạo râu; bọt cạo râu; kem cạo râu, nước thơm cạo râu; sản phẩm 
chăm sóc tóc, bao gồm cả dầu gội đầu, dầu xả, keo xịt tóc, dầu xả siêu mượt, gel tạo kiểu 
tóc, nước dưỡng và chăm sóc tóc, kem và hỗn hợp nhão làm mượt tóc, chế phẩm làm bóng 
tóc, dầu gội đầu khô, thuốc nhuộm tóc; nước thơm dùng cho da có chứa bơ cacao, bơ hạt 
mỡ, lô hội, vitamin-E dùng cho mặt, cổ, cơ thể và trẻ em, kem giữ ẩm (mỹ phẩm), kem 
dùng cho mắt (mỹ phẩm), huyết thanh dùng cho mắt (mỹ phẩm), kem chống nhăn, chỗ 
lên da non, vết rạn; kem dùng cho mặt, cổ và cơ thể; xà phòng cho da dùng cho cá nhân, 
bao gồm cả xà phòng chống khuẩn, xà phòng tắm, kem, khử mùi, dùng cho tay, xà phòng 
thơm, chăm sóc cơ thể, xà phòng nước, trẻ em, và xà phòng bánh; phấn, bao gồm cả dùng 
cho chân, tắm, trẻ em, bột ngô, phấn rôm và cơ thể; sản phẩm để tắm, bao gồm cả dầu, 
dùng cho trẻ em, xà bông, nước, hạt và muối tắm; sản phẩm chăm sóc cá nhân, bao gồm 
cả chất chống đổ mồ hôi và chất khử mùi; khăn dùng một lần được tẩm hóa chất hoặc hợp 
chất làm sạch dùng cho vệ sinh cá nhân, thấu kính, trẻ em hoặc trong gia đình; tinh dầu 
dùng cho cá nhân, bao gồm cả dùng cho trẻ em, xoa bóp bắp thịt/cơ, và da; bông gòn, 
bông gạc mỹ phẩm, miếng bông tẩy trang dạng tròn và miếng bông cho mục đích mỹ 
phẩm; mỹ phẩm tẩy da chết, bao gồm cả đá bọt, chế phẩm tẩy tế bào chết; dầu thơm, bao 
gồm cả dầu thơm môi không chứa thuốc, dầu thơm da; sản phẩm chống nắng, bao gồm cả 
chế phẩm xịt chống nắng, dầu và chế phẩm xịt làm rám nắng, nước thơm chống nắng; chế 
phẩm tẩy nước sơn móng; mỹ phẩm, bao gồm cả chế phẩm tẩy trang; gel (gốc dầu mỏ) 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; chế phẩm để tắm, bao 
gồm cả chế phẩm chăm sóc và dưỡng da dùng trong khi tắm; chế phẩm tẩy tóc; dải sáp và 
chế phẩm để loại bỏ lông trên cơ thể, sáp; chế phẩm xịt làm sạch thấu kính. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ chăm sóc chân, bao gồm cả dụng cụ bấm móng, dao cạo và dụng cụ 
loại bỏ chai, cái giũa dùng cho chân; dụng cụ giũa móng; dao cạo và lưỡi dùng một lần. 

 
Nhóm 09: Nhiệt kế dùng trong nhà; cân thực phẩm; cân sức khỏe; các phụ kiện chăm sóc 
mắt cụ thể là hộp đựng thấu kính và khăn lau thấu kính; pin/ắc qui. 

 
Nhóm 10: Bình bơm phun và dụng cụ làm ẩm cho mục đích y tế; thiết bị y tế, bao gồm cả 
thiết bị làm sạch tai ở dạng hộp chứa đầy chất lỏng thích hợp để người sử dụng rửa ráy tai 
từ tai; cái bảo vệ miệng; vật dụng nút lỗ tai; mặt nạ cho mặt dùng trong y tế; găng tay 
không có chất mủ cho mục đích y tế; lưỡi trích; thiết bị kiểm tra sức khỏe, bao gồm cả « 
xi kế xung; khung tập đi cho người bệnh có thể gập lại được; khung để đi bộ có trang bị 
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bánh xe dùng cho người khuyết tật hoặc người già; cái nạng; sản phẩm an toàn dùng khi 
tắm được làm thích hợp cho những người tàn tật, bao gồm cả ghế dùng khi tắm, khung an 
toàn trong nhà vệ sinh, thanh vịn đứng lên khỏi bệ xí vệ sinh; dụng cụ nha khoa, bao gồm 
cả dụng cụ nhọn, dụng cụ đánh cặn và gương; dụng cụ cắt và nghiền viên thuốc; ống nhỏ 
giọt cho mục đích y tế; đồng hồ (dùng trong thiết bị y tế); chai, thìa và cốc để phân phát 
thuốc, chưa có đồ bên trong; hộp đựng được thiết kế đặc biệt để mang đồ dự trữ cho người 
mắc bệnh đái đường, bao gồm cả dụng cụ đo đường huyết, que thử; túi đựng gel lạnh và 
nóng đã kích hoạt hóa chất cho mục đích y tế; thiết bị y tế, bao gồm cả thiết bị làm nóng 
dùng điện để chữa bệnh; dụng cụ làm ẩm sử dụng trong điều trị y tế; thanh nẹp, bao gồm 
cả dùng cho ngón tay; băng đeo (băng bó hỗ trợ), bao gồm cả băng đeo dùng cho cánh 
tay; que thử lượng đường gluco; thanh nẹp (phẫu thuật); nhiệt kế dùng trong y tế; dụng cụ 
phân phối viên thuốc hoặc viên con nhộng dùng trong gia đình, dụng cụ chia tách thuốc 
viên, dụng cụ nghiền viên thuốc. 

 

Nhóm 21: Thiết bị vệ sinh răng miệng, bao gồm cả bàn chải đánh răng, đầu bàn chải đánh 
răng, chỉ tơ nha khoa và sợi làm sạch răng, dụng cụ làm sạch răng, dụng cụ nhọn để chải 
răng và bộ chăm sóc răng bao gồm bàn chải và chỉ tơ, máng và bộ làm trắng răng; lược 
chải chấy; sợi làm sạch răng; bàn chải dùng cho chân. 

 

Nhóm 24: Tấm phủ và bọc ga trải giường.  
 

Nhóm 25: Vật dụng chăm sóc chân bao gồm cả miếng đệm lồng vào giày dép, miếng lót 
trong giầy, miếng lót đệm bên trong giầy ở phía trước, miếng lót để bảo vệ ngón chân và 
miếng lót để ngăn cách các ngón chân; găng tay bông (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-14045 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 19.1.1; 25.5.2; A19.1.6; A1.11.8 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh dương, xanh 

lá cây, đỏ đậm, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Thiên 
Lộc  (VN) 
Tổ 3, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-14046 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 66069 04.12.2014 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và có thể xách tay mang theo có khả 
năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả 
năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số, máy ghi và máy phát 
âm thanh kỹ thuật số; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển hoặc 
kiểm soát thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và có thể xách tay mang theo và thiết bị 
điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người. (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên). 

 

 
(210) 4-2015-14107 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HO SHEN LEE (M) SDN BHD    (MY) 

Lot 16101, Jalan Nilai 3/16, Kawasan 
Perindustrian Nilai 3, 71800 Nilai, 
Negeri Sembilan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 19: Thép góc không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-14180 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nikken Super 
Abrasive   (VN) 
Lô C2-8 khu công nghiệp Đại Đăng, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Chất lỏng phụ trợ dùng với tác nhân/vật liệu mài mòn. 
 

 
(210) 4-2015-14185 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.24 
(591) Trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tư Ruộng  (VN) 
100A Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: điện thoại di động, máy tính, các linh 

kiện cho điện thoại và máy tính; thương mại điện tử gồm dịch vụ bán hàng qua mạng, trên 
website bao gồm: điện thoại di động, máy tính, các linh kiện cho điện thoại và máy tính.  
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(210) 4-2015-14224 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) INTERNATIONAL MARITIME AND 

TRADING PTE LTD  (SG) 
Block 798 Woodlands Drive 72#03-73 
Singapore 730798  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu cá tinh luyện, dầu dừa tinh luyện dùng làm thực phẩm thông thường.  

 

 
(210) 4-2015-14239 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 104029158 25.05.2015 TW 

104029159 25.05.2015 TW 
(531) 26.5.1 
(731) TCCORE APPLIED HONEYCOMB 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 
No.31, Gongye 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City 70955, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Sàn bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu 

xây dựng chịu lửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Tủ quần áo; đồ gỗ mỹ thuật; giá đồ đạc; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc; vách 
ngăn di động bằng gỗ của đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2015-14240 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vi Na Lá Sắt 
Cứng  (VN) 
9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá treo quần áo, giá mắc áo, 

giá và kệ đựng vật dụng trang trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, bàn 
trang điểm, móc treo quần áo không bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-14244 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vi Na Lá Sắt 
Cứng  (VN) 
9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá treo quần áo, giá mắc áo, 

giá và kệ đựng vật dụng trang trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, bàn 
trang điểm, móc treo quần áo không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-14253 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất & 

thương mại AG Việt Nam   (VN) 
Số 46/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và 

phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; thanh kim loại định hình ; cấu kiện bằng kim loại vận 
chuyển được; vật liệu xây dựng bằng kim loại (tất cả dùng trong xây dựng).  

 

 
(210) 4-2015-14264 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5 
(731) GLOBAL ONLINE FINANCIAL 

SOLUTIONS LIMITED  (VG) 
Commence Chambers, P.O Box 2208, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý văn phòng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và ngân hàng. 
 

Nhóm 45: Mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2015-14287 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.15; 5.3.11; 5.3.9; A11.3.7 

(591) Cam, nâu, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-14288 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.5.25; A5.5.20; 5.5.19; A11.3.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, nâu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-14289 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 25.5.25; 5.3.11 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, nâu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-14292 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.3.1; 1.15.5; 15.7.1; 1.15.9; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Môi Trường Xanh  
(VN) 
122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu dùng cho động cơ; các sản phẩm dầu mỏ bao gồm: dầu và mỡ công 

nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu và nhiên liệu dùng cho thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2015-14336 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 10.3.7; 26.1.2; 26.1.4; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
HIKARI Việt Nam  (VN) 
Số 64 ngõ 354 Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ như: ô tô, xe máy, máy bay, khí cầu và các phụ kiện dành cho 

xe có động cơ như lốp, săm, xích. 
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp, tư vấn điều hành quản lý kinh doanh, dịch vụ tái lập kinh doanh, tư vấn nghiệp vụ 
thương mại, dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà, thiết bị điện; lắp đặt máy móc công nghiệp, thiết bị 
điện. 

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, cho thuê xe, đóng gói và lưu trữ hàng 
hóa, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể: thiết kế bản vẽ xây dựng, dịch vụ ứng dụng thiết kế khoa học vào việc thiết 
kế xây dựng và điều hành máy móc, thiết bị điện, hóa chất; các dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2015-14341 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Tổng công ty cổ phần may 
Việt Tiến  (VN) 
7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn để là (ủi) hơi các loại. 
 

 
(210) 4-2015-14345 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
phát triển trí tuệ và sáng 
tạo Next Nobels  (VN) 
Số nhà 6, ngõ 115, đường Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ viết chữ đẹp, dịch vụ trường nội trú; tổ 

chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-14351 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Trương Gia Thịnh  (VN) 
281 Bình Long, phường Bình Hưng Hoà 

A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; cà phê; đường; muối; bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-14356 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19, level 3, 299 Toorak Rd., South 
Yarra VIC 3141, Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2015-14385 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 3.7.6; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bánh kẹo Huệ Huệ  
(VN) 
366-368 Trần Hưng Đạo, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-14391 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

 

(731) Đặng Hồng Việt Anh  (VN) 
Số 112, Hồ Xuân Hương, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống. 
 

 
(210) 4-2015-14401 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.2; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Hồng, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm An Thịnh Phát  
(VN) 
E13/20 K4 ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước sơn móng tay, 
móng chân.  

 

 
(210) 4-2015-14404 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư - xây 
dựng - thương mại Băng 
Dương   (VN) 
16 Trần Doãn Khanh, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị điện lạnh như: tủ lạnh, máy lạnh, tủ đông, 
hàng kim khí điện máy như ti vi, radio, loa, đầu máy, bếp điện, nồi cơm điện, nồi điện, 
ấm điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy đánh trứng, bàn là điện, lò nướng, lò vi 
sóng, máy pha cà phê, máy ép cam, nồi áp suất, máy xay thịt, lẩu điện, quạt máy, máy 
giặt, máy hút bụi, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, sắt thép phế liệu, gạch 
xây, ngói, đá, cát, sỏi, bê tông nhựa nóng.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán nhà ở; tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 37: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; san lấp mặt bằng; lắp đặt: thiết bị điện 
lạnh, đường ống chịu áp lực; sửa chữa: thiết bị điện lạnh, động cơ điện, máy phát điện, 
máy nổ; lắp đặt: hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi; xây dựng: công trình dân dụng và công nghiệp, 
công trình dường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và 
khu dân cư; thi công trang trí nội thất; nạo vét hệ thống thoát nước và kênh rạch, khai 
thác: cát, sỏi, đất sét, gỗ và lâm sản.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách hàng hóa 
bằng đường thủy.  

 

Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng.  
 

 
(210) 4-2015-14421 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TELFORD INTERNATIONAL 

ENTERPRISE LIMITED   (HK) 
2/F., Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi 
Hop Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; đồ uống ép từ hoa 
quả không chứa cồn; nước ép trái cây; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ 
uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước sôđa; nước uống dùng 
trong bữa ăn; nước [đồ uống].  
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(210) 4-2015-14422 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương 
(731) TOYO LIFE SERVICE CO., LTD.    (JP)

Daido Building, 5th Floor, 3-37-13, 
Asagaya-minami, Suginami-ku, Tokyo, 
Japan 166- 0044  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tẩy da chết; sữa rửa mặt tẩy tế bào chết. 

 

(210) 4-2015-14423 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.3.1; 24.1.1; A3.3.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO.,LTD    (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ô tô con; toa xe chở hàng; xe moóc dùng làm nơi ở lưu động; toa ăn 

[chuyên chở hành khách]; khung gầm ô tô; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông 
trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; giảm xóc cho ô tô; vỏ xe ô tô; gương 
chiếu hậu; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; má phanh dùng cho xe ô tô; bộ biến đổi 
mômen cho phương tiện giao thông trên bộ; thanh chắn va đập của ô tô; bánh xe ô tô; 
thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; xe điện; chắn bùn; xe đạp; xe ba gác có thân xe lật 
được; xe buýt hai tầng; lốp ô tô; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ 
em [trong xe cộ]; kính chắn gió; bánh lái cho xe cộ; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe cộ.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; trưng bày sản phẩm; dịch vụ nghiên 
cứu tiếp thị; marketing; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính.      

 
Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe ô tô [nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng]; trợ giúp khi hỏng xe [sửa chữa]; bảo dưỡng xe cộ.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; vận chuyển bằng xe cấp cứu; vận tải bằng ô tô; 
cho thuê xe; cho thuê xe tải; cho thuê khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; cất giữ 
hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa].     
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(210) 4-2015-14424 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO.,LTD    (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ô tô con; toa xe chở hàng; xe moóc dùng làm nơi ở lưu động; toa ăn 
[chuyên chở hành khách]; khung gầm ô tô; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông 
trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; giảm xóc cho ô tô; vỏ xe ô tô; gương 
chiếu hậu; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; má phanh dùng cho xe ô tô; bộ biến đổi 
mômen cho phương tiện giao thông trên bộ; thanh chắn va đập của ô tô; bánh xe ô tô; 
thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; xe điện; chắn bùn; xe đạp; xe ba gác có thân xe lật 
được; xe buýt hai tầng; lốp ô tô; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ 
em [trong xe cộ]; kính chắn gió; bánh lái cho xe cộ; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe cộ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; trưng bày sản phẩm; dịch vụ nghiên 
cứu tiếp thị; marketing; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính.      

 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe ô tô [nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng]; trợ giúp khi hỏng xe [sửa chữa]; bảo dưỡng xe cộ.   

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; vận chuyển bằng xe cấp cứu; vận tải bằng ô tô; 
cho thuê xe; cho thuê xe tải; cho thuê khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; cất giữ 
hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa].     

 

 
(210) 4-2015-14465 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; 1.5.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh dương 

nhạt 
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 
Thái Bình Dương   (VN) 
154/20 Hưng Đạo Vương, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tư vấn giáo dục; tổ 

chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; đào tạo thực hành.  
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(210) 4-2015-14466 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 
Thái Bình Dương   (VN) 
154/20 Hưng Đạo Vương, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tư vấn giáo dục; tổ 

chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; đào tạo thực hành.  
 

 
(210) 4-2015-14467 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 
Thái Bình Dương   (VN) 
154/20 Hưng Đạo Vương, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tư vấn giáo dục; tổ 

chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; đào tạo thực hành.  
 

 
(210) 4-2015-14487 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa (thóc). 
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(210) 4-2015-14488 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa (thóc). 

 

 
(210) 4-2015-14532 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo xây 
lắp cơ điện Thái Vạn Tường  
(VN) 
1122 Nguyễn Khoái, tổ 1, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Sản phẩm thu sét; sản phẩm kết nối truyền dẫn sét; sản phẩm tiếp đất; sản phẩm 
kết nối truyền dẫn tiếp đất; sản phẩm cắt lọc sét; sản phẩm hỗ trợ chống sét; sản phẩm hỗ 
trợ tiếp địa. 

 

 
(210) 4-2015-14534 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.21; A26.4.24 (540) 

  

(731) 1. Đỗ Quốc Long  (VN) 
118/12 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Duy Anh  (VN) 
128A Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Nguyễn Thị Diễm Chi  (VN) 
154/23/40 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

4. Lê Phương Linh  (VN) 
43/24 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh như: bút viết các loại, thước kẻ các 
loại, sáp tô màu, hộp đựng bút, compa, đồ chuốt (gọt) bút chì. 
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(210) 4-2015-14539 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nam Đại Thành  
(VN) 
416-418-420 Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống inox. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 

Nhóm 17: ống dẫn nước bằng nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng. 
 

 
(210) 4-2015-14594 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Babiday  (VN)

Số 52 đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử; bán hàng trực tuyến các mặt hàng túi xách, dây 
lưng, ví da, giày dép, váy, kính, quần áo, đồng hồ, mỹ phẩm, nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-14606 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NATURE REPUBLIC CO., LTD   (KR) 

11F, Glass Tower, 946-1 Daechi-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, kem mỹ phẩm, chế phẩm bôi lông mi mắt, bút chì mỹ phẩm, son môi; chế 
phẩm trang điểm: sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 
điểm), phấn trang điểm, chế phẩm chống nắng, nước xức tóc, mặt nạ làm đẹp; nước sơn 
móng tay; bút chì kẻ lông mày; gel cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-14613 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013917307 08.04.2015 EM 

  
(731) ROTHSCHILDS CONTINUATION 

HOLDINGS AG   (CH) 
Baarerstr. 95, CH-6301 Zug, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; dịch vụ tài chính; 

ngân hàng đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay, dịch vụ đầu tư vốn, dịch vụ quỹ đầu 
tư; dịch vụ quản lý quỹ, dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng, dịch vụ triết khấu hóa 
đơn; dịch vụ lên kế hoạch về bất động sản; dịch vụ tài chính trong lĩnh vực liên doanh, sáp 
nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, thị trường vốn cổ phần và vốn vay và tài chính doanh 
nghiệp, giao dịch ngoại tệ, vốn phái sinh và các sản phẩm tài chính khác; cung cấp các 
dịch vụ tư vấn có liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ quản lý tài chính, dịch vụ tư vấn 
và quản lý đầu tư; tư vấn tài chính, lập kế hoạch tài chính, nghiên cứu tài chính, định giá 
và đánh giá tài chính; dịch vụ quản lý tài sản; dịch vụ chi trả tiền trợ cấp lương hưu; đầu 
tư tài chính, tài trợ/cấp vốn, cung cấp tài chính; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ ủy thác; 
dịch vụ lưu ký chứng khoán.  

 

 
(210) 4-2015-14629 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần In Khuyến 
học Phía Nam  (VN) 
128/7/7 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

 
(210) 4-2015-14731 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 20.5.25; 26.15.3; 7.15.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Khắc Tùng   (VN) 

Số nhà 66, đường Quang Trung, khu phố 
2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn, tấm lợp  kim loại cách âm,  tấm lợp  kim loại cách nhiệt. 
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(210) 4-2015-14732 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh biển 
(731) Nguyễn Khắc Tùng   (VN) 

Số nhà 66, đường Quang Trung, khu phố 
2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn, tấm lợp  kim loại cách âm,  tấm lợp  kim loại cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2015-14759 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường; phụ kiện lắp ráp giường không bằng kim 
loại; gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng trưng 
bày mẫu hàng; giường đi văng; ghế đi văng; đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không 
bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng, đệm cho vật nuôi trong nhà; gối; tấm ván 
đầu giường; đệm lót giường; đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế xô pha loại có thể sử dụng 
làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc; đồ đạc được bọc đệm; ghế được bọc 
đệm bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không 
bằng kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-14776 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 15.7.1; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, hồng 
(731) Công ty cổ phần giống cây 

trồng Quảng Ninh  (VN) 
Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cốm (làm từ gạo non); bánh cốm; bánh ngọt; gạo; bột mì; mì gạo.  
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(210) 4-2015-14828 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty T.N.H.H sản xuất và 

thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem dưỡng tóc, dầu gội dầu, chế phẩm trang điểm, tinh dầu, 

nước hoa, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-14829 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty T.N.H.H sản xuất và 

thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, khoai tây rán giòn, hạt đã chế biến, hải sản đã chế biến, thịt gia cầm đã 

chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-14865 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.18; 5.7.3; 5.13.4; 1.15.17 
(591) Nâu, vàng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Kim Bros   (VN) 

Số 7-Villa D, the Manor, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-14866 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A11.3.7; 26.4.2 
(591) Đỏ đô, đỏ am, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phương Trang   (VN) 
Số 160, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-14867 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A1.5.3; 25.1.6 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phương Trang  (VN) 
Số 160, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt; đồ gia vị; giấm; tương; nước xốt; hạt tiêu. 
 
 

(210) 4-2015-14917 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.15; 1.15.14 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia Khánh   (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; đèn điện; bình nước nóng 
cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp; dụng cụ nấu nướng (không dùng 
điện); dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa dựng dùng cho gia dụng và nhà bếp.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán các sản phẩm sau: bồn tắm, vòi hoa sen, thiết bị phun nước, bình nước nóng cho 
nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn tắm, đèn điện, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của 
nhà bếp, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp, máy lọc nước, thiết bị lọc nước, cây nước nóng lạnh.  
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(210) 4-2015-14925 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ bọc đô chuyển màu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Soul  (VN) 
214 - 216 Pasteue, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ âm nhạc. 
 

Nhóm 41: Giáo dục văn hóa nghệ thuật; giáo dục nghề nghiệp; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí; hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền 
hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc. 

 

 
(210) 4-2015-14934 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Xanh rêu (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm Xanh 
Cây  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu thực vật; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-14935 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm Xanh 
Cây  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm, tinh dầu thực vật, nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-14940 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013578828 16.12.2014 EM 

(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
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(210) 4-2015-14941 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013578851 16.12.2014 EM 

  
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 

 

 
(210) 4-2015-14968 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ nghệ Hình 
ảnh Thời đại  (VN) 
Số 81 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình led. 
 

Nhóm 11: Các loại đèn led và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại đèn led, màn hình led và thiết bị chiếu sáng; dịch vụ quảng 
cáo nhằm mục đích thương mại; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất, thiết kế màn hình led, đèn chiếu sáng led.  

 

 
(210) 4-2015-15022 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.7.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Trương Thanh Hùng  (VN) 
59 Đường 3B, khu phố 7, phường Bình 
Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ sạc điện (cục sạc), cuộn phát nguồn (IC), cuộn cao áp (môbin sườn), rơ le 
đèn xe, mô bin lửa, bộ dây điện sườn xe máy. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy (cụ thể như: còi xe, nhông và đĩa, má phanh (bố thắng); xích 
xe; giảm xóc cho xe (phuộc xe)). 
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(210) 4-2015-15085 (220) 24.09.2013 

(641) 4-2013-22048 (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A25.3.3; 26.4.3 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Miền Tây  
(VN) 
288A đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 20: Bồn chứa bằng nhựa, thùng chứa chất lỏng bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-15114 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 2.9.25; 26.4.1; 26.4.7; 

25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Phước 
Sơn   (VN) 
602/39/60 Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đậu nành (đã chế biến). 
 

Nhóm 30: Gạo, mì lát.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tàu thủy; cho thuê kho bãi.  
 

 
(210) 4-2015-15149 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) LOTOS GOLDBRILLEN GMBH  (DE) 

Mulde 15, 75239 Eisingen, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt (quang học), gọng kính đeo mắt, 
đặc biệt là được làm từ kim loại; bao kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo 
mắt; dây xích đeo của kính mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; gọng dùng cho kính đeo mắt; kính 
đeo mắt; thị kính; kính đeo mắt để xem 3D. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại trên thuộc nhóm này, cụ thể là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, hợp kim của kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang 
sức, đá quý, hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ]; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 
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Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và thuộc nhóm này, cụ thể là 

da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu giả da, da động vật, cặp da, hộp bằng da 

thuộc hoặc giả da, hòm bằng da thuộc hoặc giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, da 

thuộc, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, túi bằng da thuộc để đóng gói hàng 

hoá; vali và túi du lịch; «, « che nắng và gậy chống; yên cương. 
 

 
(210) 4-2015-15154 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Xanh nước biển đậm, trắng 

(731) AKVATORYA LLC   (RU) 

Goncharnaya Street 10, Saint Petersburg, 

191036, Russian Federation  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; lõi lọc dùng cho hệ thống lọc nước trong gia đình hoặc trong 

công nghiệp; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ lọc dùng cho hệ thống lọc nước 

trong gia đình hoặc trong công nghiệp; thiết bị lọc nước; thiết bị và các dụng cụ dùng cho 

vòi nước, cụ thể là thiết bị dùng để lọc nước máy.  
 

 
(210) 4-2015-15156 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1 

(731) THE FOOD SPACE PTE LTD   (SG) 

1 Second Chin Bee Road, Singapore 

618768  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch quán căng tin; 

dịch vụ tiếp tế thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn 

mang đi và đồ ăn nhanh; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi; dịch vụ nấu ăn; cho thuê các 

thiết bị nấu ăn; dịch vụ tư vấn, trợ giúp và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 

nêu trên trong nhóm này.  
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(210) 4-2015-15165 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ANHUI YONGCHANG METAL 

PRODUCTS CO., LTD   (CN) 
Langxi Economic Development District, 
Xuancheng, Anhui, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; nắp chụp moay-ơ; bánh 

xe đạp; moay-ơ xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-15179 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Trường Sơn  

(VN) 
B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-15181 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 2014 31677 15.12.2014 AZ 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 
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(210) 4-2015-15182 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 2014 31675 15.12.2014 AZ 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-15183 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 4-2014-505930 17.12.2014 PH 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-15186 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 2014 31674 15.12.2014 AZ 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá và diêm. 
 

 
(210) 4-2015-15187 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.1.6; A3.1.24 

(591) Hồng, đen, trắng, xám, vàng 

(731) GUANGZHOU MEISHIJIA FOOD CO., 

LTD.  (CN) 

Room 1305, No.89, Yanling Road, 

Tianhe District, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; kẹo; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh quy; bánh 

ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; thực phẩm giàu tinh bột; sôcôla; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-15188 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.1; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xám 

(731) DONGGUAN MINGLING 

INDUSTRIAL AUTOMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Hetian 2nd Industrial Zone, Houjie 

Town, Houjie Avenue, Dongguan City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy may, máy khâu; máy xay; 

thang máy; động cơ và máy thủy lực; máy công cụ; động cơ khởi động không dùng cho 

xe cộ; khớp nối trục [máy móc]. 
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(210) 4-2015-15209 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 14.3.21; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) FUJIAN MINDONG ELECTRIC INC.  

(CN) 
B1 Block, East Of The National Road, 
North Of Gantang Town, Fu'an City, 
Ningde City, Fujian Province, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy sản xuất điện; máy bơm; máy ly tâm; động cơ và máy thủy 

lực; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  
 

 
(210) 4-2015-15222 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.3; 26.13.1; 1.15.19 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

tím, đỏ hồng, vàng cam 
(731) THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND   (BM) 
Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton, Bermuda  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; nước ngọt có ga; xi rô và các chế phẩm khác 
để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-15226 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày 

(trang phục); áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm 
(trang phục); áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt 
ngực; mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; 
đồ đi chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ 
Ha-lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); hàng dệt 
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kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu), đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, 
mũ nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt dùng cho diễn 
viên múa hoặc vận động viên; vật giữ ấm chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo 
ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo 
pijama; quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; 
dép săng-đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; 
dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập 
luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo 
lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục); lưỡi trai (dùng làm mũ nón); dải đeo (quần; tất). 

 

 
(210) 4-2015-15315 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; 1.15.23; 26.1.6; A26.11.12 
(731) ZHEN-AO GROUP CO., LTD.   (CN) 

Advanced Equipment Manufacturing 
Industry Park, No. 9, Jinqi Road, Jinzhou 
District, Dalian, Liaoning Province, 
People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, sợi dùng cho ăn kiêng; thuốc bổ (thuốc, dược 

phẩm); phụ phẩm của quá trình xử lý hạt ngũ cốc dùng cho mục đích ăn kiêng hoặc mục 
đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-15320 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013573035 16.12.2014 EM 

  
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 

 
(210) 4-2015-15321 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013578471 16.12.2014 EM 

  
(731) ASTRAZENECA AB    (SE) 

15/85 Sodertalje, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
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(210) 4-2015-15322 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013602883 23.12.2014 EM 

(731) ASTRAZENECA AB    (SE) 
15/85 Sodertalje, Sweden   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 

 
(210) 4-2015-15323 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 013578414 16.12.2014 EM 

(731) ASTRAZENECA AB    (SE) 
15/85 Sodertalje, Sweden   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 

 
(210) 4-2015-15328 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.7; 26.4.2 
(591) Trắng, da cam, xanh dương đậm 
(731) Trần Thị Kim Khánh   (VN) 

1C Đặng Thái Thân, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; thiết bị ngành nước cụ thể là: vòi nước, van kiểm tra mức nước 
trong bể; vòng đệm của vòi nước; ống dẫn nước của thiết bị vệ sinh; vòi nước chống bắn 
tóe; thiết bị đường ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; thiết bị phun tia nước; đầu vặn 
vòi nước của thiết bị vệ sinh; vòi xả nước; ống của đường ống dẫn nước (là bộ phận của 
thiết bị vệ sinh); phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước; phụ tùng 
an toàn dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước. 

 

 
(210) 4-2015-15345 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Boston Capital  (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí [định kỳ]; báo chí; sách; văn phòng 
phẩm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, sản xuất phim quảng cáo; bán đấu giá. 

 
Nhóm 36: Bảo lãnh bằng tiền cho hàng hoá lưu kho hải quan; dịch vụ trao đổi giá trị tài 
chính, cụ thể là cung cấp tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng đồng trực 
tuyến qua mạng máy tính và mạng truyền thông; phát hành séc du lịch; uỷ thác quản lý tài 
chính; môi giới tín chỉ các bon; dịch vụ cầm đồ. 

 
Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; vận tải; dịch vụ giao hàng; cho thuê 
bãi đỗ xe. 

 
 

 
(210) 4-2015-15348 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KRISPY KRUNCHY FOODS, L.L.C.  

(US) 
1615 Harris Street, Alexandria, 
Louisiana 71301, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hoặc rau củ.  
 

Nhóm 30: Vỏ bọc tẩm gia vị (gia vị tẩm ướp) cho thịt, cá hoặc gia cầm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng bán đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2015-15486 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND  (BM) 
Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton, Bermuda 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; nước ngọt có ga; xi rô và các chế phẩm khác 
để làm đồ uống. 
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(210) 4-2015-15487 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF 

IRELAND   (BM) 

Corner House, 20 Parliament Street, 

Hamilton, Bermuda 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; nước ngọt có ga; xi rô và các chế phẩm khác 

để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-15505 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.3; 3.7.7; A3.7.24 

(731) Bùi Nhật Vinh  (VN) 
Số 5/91, Lý Thường Kiệt, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: giấy, vở, bút, văn phòng phẩm, mực viết, mực in.  
 

 
(210) 4-2015-15543 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon 97005-6453, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu.  
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(210) 4-2015-15544 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 2015-053084 04.06.2015 JP 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm 
(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)  (JP) 
1 - 1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt và kính mắt; kính áp tròng. 

 

 
(210) 4-2015-15596 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 20.7.1; 25.1.6; 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trường tiểu học- trung học 
cơ sở và trung học phổ 
thông Tây úc  (VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục 

trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa 
nghệ thuật; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-15607 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.  

(US) 
62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 
02140-1692, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

[không dùng trong y tế hoặc thú y]; hóa chất sử dụng cho mục đích công nghiệp, cụ thể là 
hóa chất dùng trong sản xuất xi măng, bê tông, vữa xây dựng, vật liệu nề, bê tông phun, 
hoặc các vật liệu kết dính dạng xi măng khác; hóa chất làm tác nhân phân sản và tác nhân 
phân tán dầu và phụ gia hóa chất giảm nước để sử dụng trong sản xuất xi măng, bê tông, 
vữa xây dựng, vật liệu nề, bê tông phun, hoặc các vật liệu kết dính dạng xi măng khác; 
các chế phẩm chịu lửa; chất kết dính dùng trong công nghiệp; hóa chất phân tán dạng 
lỏng để pha trộn vữa với xi măng đã được xử lý và với vật liệu nhựa; chất phụ gia hóa học 
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dùng cho các ứng dụng trong các lĩnh vực bê tông phun và chế phẩm chống bay hơi cho 
bê tông và vữa; chất phụ gia hóa học dùng cho bê tông và vữa; tác nhân hóa học làm cứng 
bề mặt bê tông (trừ sơn); tác nhân hóa học để bảo vệ và bảo quản bê tông (trừ sơn); tác 
nhân hóa học liên kết bê tông, chất phụ gia chống đông cho bê tông; chất kết dính để sử 
dụng trên bề mặt nền công trình xây dựng để dính lớp băng, tấm hoặc màng chống lại các 
tác động bất lợi của thời tiết; màng chống tác động bất lợi của thời tiết dưới dạng hóa chất 
dạng lỏng để sử dụng trên mặt nền công trình xây dựng để ngăn chặn sự xâm nhập của 
không khí và nước; hợp chất hóa học để chế tạo miếng đệm hay màng đệm làm kín cho 
các đồ chứa đựng như lon kín, các đồ chứa đựng, thùng, chai bằng kim loại và thủy tinh, 
và cho các bộ phận cấu thành điện ô tô và các bộ phận cấu thành công nghiệp khác; chất 
dẻo thô chưa qua chế biến ở dạng bột nhão, bột, chất lỏng, chất phân tán, nhũ tương và 
hạt, để chế biến thành cơ cấu làm kín của nắp đậy với mục đích làm kín; hóa chất và phụ 
gia hóa chất khử ôxy được sử dụng dưới dạng đơn chất và hợp chất và hóa chất bịt kín để 
hấp thụ ôxy bên trong lon, chai, lọ và các loại bao bì cứng khác cũng như được sử dụng 
trên/với nút chai và nắp chai; chế phẩm hóa chất xử lý bề mặt của các hợp chất hóa học 
bao phủ bề mặt để để áp dụng cho bề mặt kim loại của hộp và đồ chứa đựng thực phẩm và 
nước giải khát; sản phẩm hóa chất như canxi hydroxit để dùng trong công nghiệp làm chất 
hấp thụ, ví dụ như chất hấp thụ khí CO2, cho các thiết bị y tế bao gồm cả mặt nạ phòng 
độc, lõi lọc, máy hô hấp nhân tạo, và máy gây mê.    

 
Nhóm 17: Màng cách ly chống thấm nước và hơi nước; băng dính chống thấm nước cho 
nền các tòa nhà; vật liệu bịt kín không thấm nước; vật liệu cách ly; chế phẩm bịt kín dùng 
cho các khe nối xây dựng; chế phẩm bịt kín dùng cho các tòa nhà; vật liệu cách ly chống 
ẩm, cụ thể là, dải màng chống thấm nước và băng dính.     

 
Nhóm 19: Vật liệu để sử dụng cho việc xây dựng các tòa nhà và công trình xây dựng dân 
dụng, xây dựng và sửa chữa, cụ thể là tấm che khe nối không bằng kim loại cho công 
trình xây dựng có bản chất là tấm che khe nối không bằng kim loại loại tự dính dùng cho 
cửa sổ, cửa đi, và sàn; lớp phủ mái nhà bằng bitum; tấm che khe nối mái nhà không bằng 
kim loại; tấm che khe nối không bằng kim loại dùng cho cửa sổ và cửa ra vào; hỗn hợp xi 
măng chống cháy để dùng cho sàn thép và dầm thép, cho bề mặt bê tông và cho các vật 
liệu xây dựng khác; vật liệu xây dựng, cụ thể là đá tự nhiên và đá nhân tạo, xi măng phủ 
mái lợp, xi măng pooclăng, vôi phi nông nghiệp để sử dụng trong xây dựng; vữa xây 
dựng, vữa trát, sỏi; ống dẫn cứng bằng đất nung hoặc xi măng [xây dựng]; nhựa đường, 
hắc ín và bitum; công trình xây dựng không bằng kim loại có thể chuyên chở được; tượng 
đài bằng đá; tấm che khe nối phi kim loại cho tòa nhà dưới dạng băng dính; vật liệu xây 
dựng phi kim loại; hợp chất (không phải là sơn) để bịt kín các khớp nối, vật liệu phi kim 
loại đế làm đầy và làm kín, tất cả đều là vật liệu xây dựng để sử dụng trong xây dựng các 
tòa nhà và công trình xây dựng dân dụng và trong việc sửa chữa nhà cửa.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, cụ thể là nghiên cứu khoa học và nghiên cứu về các sản 
phẩm xây dựng tương lai và mới; dịch vụ phát triển, cụ thể là phát triển sản phẩm mới cho 
người khác; dịch vụ thử nghiệm, cụ thể là thử nghiệm sản phẩm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học và chế tạo sản phẩm mới; dịch vụ nghiên cứu công nghiệp liên 
quan đến việc sản xuất hóa chất và sản phẩm xây dựng; tư vấn kỹ thuật liên quan đến phát 
triển sản phẩm mới cho người khác trong lĩnh vực xây dựng; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh 
vực phát triển các phương pháp sản xuất hóa chất; dịch vụ thực hiện các phân tích hóa 
học.   
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(210) 4-2015-15652 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại điện tử Quốc tế 
EBIS   (VN) 
Số 91 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn, phần mềm trò chơi máy vi tính ghi sẵn, chương 

trình máy vi tính ghi sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-15653 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại điện tử Quốc tế 
EBIS   (VN) 
Số 91 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn, phần mềm trò chơi máy vi tính ghi sẵn, chương 

trình máy vi tính ghi sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-15761 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED  (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi trên máy tính; phần mềm trò chơi trên điện thoại; phần 

mềm trò chơi cho một người chơi; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; máy vi 
tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí] ; xây dựng (lập) diễn đàn trò chơi để người chơi thảo luận [giải trí]; 
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dịch vụ cung cấp thông tin và dịch vụ giáo dục về trò chơi; tổ chức cuộc thi trò chơi; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2015-15773 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 3.11.10; A1.3.15 
(731) MFORCE PARTS SDN. BHD.   (MY) 

No. 2237, Jalan Rozhan, Alma, 14000 
Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe, lốp cho bánh xe cộ; săm xe và vỏ bọc cho lốp xe, miếng vá bằng cao su 
cho lốp xe cộ và săm xe; bộ đồ để vá săm xe; lốp xe được đắp lại.  

 

 
(210) 4-2015-15911 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.2; 

25.1.25; 2.9.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH DESIPER Việt 

Nam    (VN) 
Số 989 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh 
Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ; quần đùi; quần áo lót; quần áo bơi; áo may ô; túi của quần áo.  
 

Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ về thương mại; hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc 
kinh doanh; chỉ dẫn thương mại; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-15912 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH DESIPER Việt 

Nam   (VN) 
Số 989 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh 
Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ; quần đùi; quần áo lót; quần áo bơi; áo may ô; túi của quần áo.  
 

Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ về thương mại; hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc 
kinh doanh; chỉ dẫn thương mại; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-15947 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SKY CAPITAL LIMITED  (KY) 

Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-
1112, Cayman Islands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại cầm đi được; vỏ ốp cho điện thoại di động; giá 

đỡ cho điên thoại di động; bộ chuyển đổi nguồn điện cho điện thoại di động; móc treo 
trang trí điện thoại di động; tai nghe điện thoại; tai nghe; nút tai nghe; đệm tai nghe; móc 
gài tai nghe, vòng gài tai nghe, tất cả là phụ kiện cho tai nghe; micrô; kệ đỡ, bộ đàm thoại 
rảnh tay, cáp sạc, bộ sạc điện, trạm sạc điện; bộ tai nghe, thiết bị chuột, tất cả là phụ kiện 
cho điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; phần mềm ứng dụng máy vi 
tính cho điện thoại di động (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn); máy vi tính; máy tính 
xách tay nhỏ gọn như quyển sách; máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính có thể 
mang xách được; thiết bị nghe nhạc cầm tay; thiết bị nghe nhìn và dây cáp thu thanh-thu 
hình; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; ứng dụng phần mềm 
máy vi tính có thể tải xuống được; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bảng mạch máy vi tính; 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; màn hình [phần 
cứng máy vi tính]; thiết bị viễn thông mạng lưới. 

 

 
(210) 4-2015-15990 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch An Trân  (VN) 
58 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo; đồ lưu niệm; sách, báo, tạp chí; đồng hồ, túi xách, ví, dây 

lưng, mỹ phẩm, đồ trang sức; rượu, bia, nước giải khát; thực phẩm đã chế biến từ thịt và 
hải sản; thực phẩm ăn liền (mì, cháo); bánh, kẹo; văn phòng phẩm; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; tiếp thị để bán hàng. 
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Nhóm 39: Du lịch lữ hành (trong và ngoài nước); vận chuyển hàng hóa; vận chuyển 
khách; đặt vé cho khách du lịch; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy). 

 
Nhóm 40: In mẫu vẽ; in trên áo; in ốp sét; in ảnh chụp; in trên lụa; dịch vụ in. 

 
Nhóm 43:  Dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-15991 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch An Trân   (VN) 
58 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo; đồ lưu niệm; sách, báo, tạp chí; đồng hồ, túi xách, ví, dây 

lưng, mỹ phẩm, đồ trang sức; rượu, bia, nước giải khát; thực phẩm đã chế biến từ thịt và 
hải sản; thực phẩm ăn liền (mì, cháo); bánh, kẹo; văn phòng phẩm; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; tiếp thị để bán hàng.  

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành (trong và ngoài nước); vận chuyển hàng hóa; vận chuyển 
khách; đặt vé cho khách du lịch; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy).   

 
Nhóm 40: In mẫu vẽ; in trên áo; in ốp sét; in ảnh chụp; in trên lụa; dịch vụ in. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-16054 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư sản xuất Sơn Đông 
Nam á  (VN) 
43 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu. 

 
Nhóm 32: Nước đóng chai tinh khiết. 
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(210) 4-2015-16104 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 3.7.1; A3.7.24 

(591) Đỏ, trắng 

(731) LIJIAN YUAN   (CN) 

No. 1612, Shandong Road A, Shinan 

District, Qingdao City, Shandong 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe bơm khí (lốp xe), vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); lốp ô tô, săm lốp « 

tô; lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ, lốp bánh xe.  
 

 
(210) 4-2015-16223 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.15; 26.3.1; 5.9.19 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Lúa   (VN) 
Khu An Thái, xã Cao Xá, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương. 
 

 
(210) 4-2015-16263 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) ORIENT EUROPHARMA CO., LTD  

(TW) 

7F, No. 368, Sec. 1, Fu-Hsing South 

Road, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc để điều trị bệnh tiểu đường, thuốc dùng cho người; viên ngậm dùng cho 

mục đích dược phẩm, chế phẩm làm giãn phế quản; thuốc để điều trị bệnh tim mạch; 

thuốc để điều trị bệnh hen suyễn.  
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(210) 4-2015-16265 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Erado Việt 
Nam   (VN) 
Số 9, ngõ 40/15, phố Phương Liệt, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế salon, đồ gỗ nội thất cụ thể là: bàn; ghế; tủ; giường; kệ.  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; thảm trải sàn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm cụ thể là: mỹ 

phẩm, máy  móc (máy phát điện, máy văn phòng, máy công cụ điều khiển bằng máy vi 

tính), vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, dụng cụ cầm tay thao tác 

thủ công, hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị dùng cho phòng tắm (bồn tắm, vòi hoa sen), 

hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị chiếu sáng, văn phòng phẩm, da và giả 

da, quần áo, rượu, bia, nước giải khát (không do công ty tự sản xuất), hàng kim khí điện 

máy (ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy vi tính) , hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây 

tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ bằng sáp và thạch cao, hàng trang trí nội thất (bàn; ghế; 

tủ; giường; kệ), ghế salon.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình xây dựng; dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; 

dịch vụ thiết kê công nghiệp; dịch vụ thiết kế quy hoạch đô thị; dịch vụ kỹ thuật xây 

dựng.  
 

 
(210) 4-2015-16267 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2; 26.3.2; A17.5.19 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xám, nâu, nâu 

vàng nhạt 

(731) Vũ Sỹ Hiếu   (VN) 
56A, Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
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(210) 4-2015-16274 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NEC CORPORATION   (JP) 

7-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính dùng cho việc thiết kế, phát triển và kiểm tra phần mềm 
và các công cụ kiểm tra phần mềm có liên quan được máy vi tính hỗ trợ; công cụ phát 
trịển phần mềm máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính 
ghi sẵn. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến phần mềm máy vi tính; dịch vụ cố vấn 
trong lĩnh vực phần mềm cải thiện chất lượng và phát triển sản phẩm; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật cho phần mềm máy vi tính; dịch vụ lập cấu hình phần mềm máy vi tính, cài đặt phần 
mềm máy vi tính, chuẩn đoán lỗi phần mềm máy vi tính, sửa chữa phần mềm máy vi tính, 
nâng cấp phần mềm máy vi tính và bảo trì phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn và thông 
tin liên quan đến việc thiết kế, lập trình và bảo trì phần mềm máy vi tính; phát triển và cập 
nhật phần mềm máy vi tính; chuẩn đoán sự cố phần mềm máy vi tính; dịch vụ di trú dữ 
liệu; dịch vụ cung cấp phần mềm nền đặc biệt là phần mềm nền máy vi tính dùng để phát 
triển hệ thống kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-16279 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HP&C LTD.  (KR) 

12, Yeongdong-daero, 71-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Korea, Republic of. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; nước xức tóc; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-16282 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 014174296 27.05.2015 EM 

(531) A26.11.12 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch bề mặt; chế phẩm làm sạch và tẩy dầu mỡ cho lò 
nướng và vỉ nướng; vải và dụng cụ lau chùi có tẩm chất tẩy dùng để làm sạch; chế phẩm 
loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng trong quy trình 
sản xuất; xà phòng khử trùng (tẩy uế); chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà; sáp 
chống trơn trượt dùng cho sàn nhà; sáp đánh ván sàn; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế 
phẩm cọ rửa); chế phẩm đánh bóng và làm sáng bóng; chế phẩm làm sạch bồn vệ sinh; vải 
lau chùi dùng một lần được thấm dung dịch làm sạch dùng để làm sạch các bề mặt cứng; 
chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ); chế phẩm làm sạch đa năng (dùng cho mục đích gia 
dụng); chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng (tẩy uế), diệt khuẩn và diệt trùng dùng trong gia đình, cụ 
thể là: chế phẩm diệt khuẩn làm sạch dùng trong gia đình, chế phẩm diệt khuẩn dạng xịt 
dùng trong gia đình, khăn lau chùi dùng một lần được tẩm với chế phẩm diệt khuẩn dùng 
trong gia đình. 

 
Nhóm 07: Máy làm sạch sử dụng hơi nước dưới dạng dụng cụ lau sàn bằng hơi nước; thiết 
bị xịt chạy bằng pin, cụ thể là, thiết bị xịt dùng để xịt dung dịch làm sạch bề mặt cứng sử 
dụng với giẻ ướt để làm sạch sàn nhà; máy hút bụi chân không chạy điện dùng trong gia 
đình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí dùng trong gia đình dùng cho lò đốt, thiết bị điều hòa 
không khí, thiết bị làm sạch không khí trong phòng, thiết bị và hệ thống làm sạch không 
khí và thông gió của hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí trong nhà. 

 
Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy dùng một lần, không tẩm hóa chất hoặc chế phẩm, để làm 
sạch đồ gia dụng; khăn lau bằng giấy dùng một lần, được làm mịn và giống lông vũ, 
không tẩm hóa chất hoặc chế phẩm, dùng để làm sạch đồ gia dụng. 

 
Nhóm 21: Chổi; giẻ lau sàn; bàn chải cọ rửa; bàn chải cọ rửa bồn vệ sinh và vật dụng để 
giữ nó; xô chậu dùng cho mục đích lau rửa; dụng cụ hốt rác; dụng cụ làm sạch dùng trong 
gia đình, cụ thể là, nùi cọ rửa làm bằng nhựa, dụng cụ lau sàn và đầu dụng cụ lau sàn (giẻ 
lau) dùng để thay thế; vải để lau rửa sàn nhà; khăn lau bụi cho đồ đạc và các đồ dùng thiết 
bị; bọt biển; chổi quét đồ rơi vãi; giẻ ướt lau sàn và hộp đựng dung dịch làm sạch dùng dÓ 
làm sạch sàn nhà, vật dụng làm sạch dạng tấm. 

 

 
(210) 4-2015-16287 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) La Hoàng Vân  (VN) 

122/8 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, cặp học sinh, va li, túi du lịch. 
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(210) 4-2015-16298 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.15.24 

(591) Xanh ngọc, xanh rêu 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ PACIFIC OCEAN  (VN) 
Số 64, ngõ Huy Văn, phố Tôn Đức 

Thắng, phường Văn Chương, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng cho mục đích chăm sóc sức khỏe (không 

dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-16388 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) CRYSTAL CRUISES, LLC  (US) 

11755 Wilshire Boulevard, Suite 900, 

Los Angeles, California 90025, United 

States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch bằng tàu biển.  

 

 
(210) 4-2015-16389 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 1.7.6; 7.15.6 

(591) Xám, đỏ, trắng, đen 

(731) SYMBIO, INC.  (TW) 

No. 12, Xinghua Road, Taoyuan City, 

Taoyuan County, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 

dịch vụ của người khác; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ lập hoá đơn; dịch vụ mua sắm hàng hóa 

và dịch vụ cho người khác. 
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(210) 4-2015-16431 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) BINGQUAN WEN  (CN) 

No.48 East, Xinxiang Village, Jiebei 

Town, Lufeng City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa phóng thanh; micrô; thiết bị thu hình; tai nghe; máy đọc đĩa 

DVD. 
 

 
(210) 4-2015-16432 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) BINGQUAN WEN  (CN) 

No.48 East, Xinxiang Village, Jiebei 

Town, Lufeng City, Guangdong 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa phóng thanh; micrô; thiết bị thu hình; tai nghe; máy đọc đĩa 

DVD. 
 

 
(210) 4-2015-16490 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.1.6; 25.1.25 

(591) Xanh rêu, xanh ngọc, trắng 

(540) 

 

(731) Phạm Đình Vũ  (VN) 
38 Cao Thắng, phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh. 

 
Nhóm 35: Mua bán bánh. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-16500 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16501 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16502 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-16503 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16504 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16505 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức    (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-16506 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2015-16520 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, xanh cô ban 
(731) Công ty TNHH Thái Hưng   (VN) 

Số nhà 2269, Đại lộ Hùng Vương, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hoá trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quầy ăn nhanh và trung tâm 
thương mại, cụ thể là mua bán các hàng hóa như sau: bia, rượu, thuốc lá, nước ngọt, nước 
có ga và không ga, trái cây đóng hộp và sấy khô, bánh, kẹo, mút, chè, cà phê, đường, sữa, 
bánh mỳ, bánh ga tô, kem ăn, nước sinh tố, hoa quả dầm, cà phê pha phin, dầu ăn, nước 
mắm, nước tương, khô bò, khô mực, bột ngọt, hạt nêm, gia vị, gạo, mì, phở, miến, bánh 
tráng, thịt, cá, cua, tôm, mực, nem, giò, xúc xích, trứng, rau, củ, quả, nấm, trái cây, bột 
mỳ, bột gạo, bột dinh dưỡng, bát, đĩa, đũa, chén, ly, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, rổ 
bằng nhựa và i-nốc, móc áo, nến cốc, áo mưa, mũ bảo hiểm, bột giặt, nước rửa chén, xà 
bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước lau nhà và lau bếp, 
nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và rửa mặt, kem đánh răng, bàn phải, nước súc miệng, chế 
phẩm nhuộm tóc, nước hoa, son, phấn, thuốc diệt côn trùng, vải, quần áo may sẵn, khăn, 
ga, gối, nệm chiếu, chăn, giày, dép, túi xách, đồ chơi trẻ em, xe nôi, xe lắc, thú nhồi bông, 
hoa giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy ảnh, máy điện thoại, bếp 
điện từ, máy vi tính, lò vi sóng, máy xay sinh tố, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, đèn 
điện, quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-16526 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-16527 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Abipha  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 

y. 
 

 
(210) 4-2015-16528 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.14; A26.11.8; 3.1.14; 3.1.16 

(591) Tím, xanh lá, trắng, ghi 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Abipha  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 

y. 
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(210) 4-2015-16538 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 9.1.10 
(591) Đỏ, đen, ghi 
(731) Công ty TNHH METKRAFT  (VN) 

Khu C, lô S 30b-32-33-34-35-36, đường 
19, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; ổ bi [bộ phận của máy 

móc]; lưỡi cắt dùng cho máy băm thức ăn (cho động vật); lưỡi cắt [bộ phận của máy 
móc]; lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; lưỡi dao cho máy cắt cỏ; lưỡi cày; pít-tông trụ; 
lưỡi cưa [bộ phận của máy]; bánh mài [bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 08: Lưỡi bào; dụng cụ cắt; dao; lưỡi dao cạo; kéo; lưỡi cắt; đá mài. 

 

 
 

(210) 4-2015-16539 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A18.4.2 
(591) Trắng, xanh cô ban 
(731) MR. PRAPAT SRIWANICHAKORN  

(TH) 
47/374 Wararom Village Soi Prachauthid 
98 Thungkru, Thungkru Bangkok 10140 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali du lịch; vali (hành lý); túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng tiền; túi 

xách tay. 
 

(210) 4-2015-16543 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC  

(US) 
650 Douglas Avenue, Suite 1020, 
Altamonte Springs, Florida 32714, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm làm đẹp; huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); nước thơm cho cơ thể; 
kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; các chế phẩm mỹ phẩm, cụ thể là, nước thơm làm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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săn chắc da; nước thơm cho mắt; mặt nạ làm đẹp dùng cho mặt; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước thơm cho da, mặt và cơ thể; huyết thanh chống lão hóa không chứa 
thuốc; huyết thanh dùng cho da, mặt và cơ thể không chứa thuốc; kem và nước thơm 
chăm sóc da không chứa thuốc; các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, cụ thể là, 
kem bôi nước thơm, gel, nước hoa hồng, chế phẩm làm sạch và tẩy da chết; kem dùng cho 
da; nước thơm cho da; mặt nạ chăm sóc da; chế phẩm dưỡng ẩm cho da; chế phẩm chăm 
sóc da xóa nếp nhăn. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và 
chất bổ sung dinh dưỡng chứa bột gạo; chất bổ sung dinh dưỡng dạng gel; chất bổ sung ăn 
kiêng chứa protein, chất bổ sung protein dạng lắc; chất bổ sung vitamin và khoáng chất. 

 

Nhóm 32: Nước tăng lực; nước ép hoa quả và đồ uống hoa quả; đồ uống không cồn chứa 
nước ép hoa quả; đồ uống không cồn có vị trà; đồ uống không cồn, cụ thể là, nước tăng 
lực; nước ép hoa quả không cồn; đồ uống chứa váng sữa. 

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin về sống khỏe và lối sống lành mạnh; cung cấp thông tin về 
làm đẹp; cung cấp thông tin về chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng; cung cấp thông tin 
trong các lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe; cung cấp thông tin về duy trì phong 
cách sống lành mạnh và giảm cân; tất cả thông qua một trang web. 

 

 
(210) 4-2015-16560 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoàng Dược  (VN) 
120/2G Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-16561 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-16562 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-16563 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 

Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-16573 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) HAN TIDE BIOMEDICAL 

CORPORATION   (TW) 

No. 40, Jialing St. Cianjhen District, 

Kaohsiung City 80656, Taiwan, R.O.C.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Vật liệu băng bó vết thương; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; băng vệ sinh 

dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh, miếng đệm chăm sóc ngực. 
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(210) 4-2015-16574 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) HAN TIDE BIOMEDICAL 

CORPORATION   (TW) 
No. 40, Jialing St. Cianjhen District, 
Kaohsiung City 80656, Taiwan, R.O.C.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; miếng lót của tã lót; tã lót trẻ em dùng một 

lần (tã lót); tã lót bằng giấy dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được; tã lót 
dạng quần dùng một lần cho trẻ tập đi vệ sinh (disposable training pants [diapers] for 
babies); khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-16575 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) IKONNET TECHNOLOGIES 

(SHANGHAI) CO., LTD.   (CN) 
23B Majesty Building, 138 Pu Dong 
Avenue, Shanghai 200120, P.R. China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải về 

được); máy tính (calculating machines); máy kế toán (accounting machines); thiết bị xử lý 
dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 

 
(210) 4-2015-16580 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Vũ Lê Nguyễn  (VN) 
Số 1, tổ dân phố Tu Hoàng, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: điện thoại di động, điện thoại bàn, 

máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy fax, thiết bị viễn thông, linh kiện 
của điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay. 
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì: điện thoại di động, điện thoại 
bàn, máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy fax. 

 

 
(210) 4-2015-16581 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) DUJIANGYAN TIAN WANG FOOD 

INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
No.607, Yanhua Road, Dujiangyan 
Economic Development Zone of 
Chengdu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-16588 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.14; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Phạm Thị Minh Thu  (VN) 

50 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ khách sạn.  

 
 

 
(210) 4-2015-16589 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A17.2.2; 26.5.1 
(731) Lương Thị Ngọc Nữ  (VN) 

36 đường Phan Văn Vim, tổ 2, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố KonTum, tỉnh 
Kon Tun 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ.  
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(210) 4-2015-16600 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.7.1; 25.1.25; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Nâu đậm, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Leo  (VN) 
791/23/4 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 

mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-16603 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ Sáng 
Tạo Việt   (VN) 
Thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ; tre; mành tre; roi mây, gậy bằng song; rổ, giỏ, sọt bằng 

tre.  
 

 
(210) 4-2015-16617 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Đây Rồi   (VN)
102 Mai Am, phường Thanh Bình, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 35: Bán hàng qua mạng cụ thể là: bán quần, áo, giày, dép, hải sản; dịch vụ quảng 

cáo, hỗ trợ kinh doanh; mua bán quần, áo, giày, dép, hải sản; dịch vụ xuất nhập khẩu; giới 

thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-16629 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 7.3.11; 26.1.5 

(591) Đen, vàng, xanh dương, xanh rêu, trắng 

(731) Công ty cổ phần Home Gyms 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 21, ngõ 245/32 Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị, dụng cụ rèn luyện và thi đấu thể 

dục, thể thao; dịch vụ tư vấn lựa chọn (cho mục đích bán hàng) các thiết bị, dụng cụ luyện 

tập thể dục, thể thao để lắp đặt cho các phòng tập thể dục, thể hình trong câu lạc bộ thể 

thao hoặc tại gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-16633 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.7.21; A5.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 

phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả tóc, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng 

tóc. 
 

 
(210) 4-2015-16647 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Hy Thanh Hà  (VN) 
1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-16648 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hy Thanh Hà  (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16649 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hy Thanh Hà  (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16660 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm á Âu  

(VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-16661 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm á Âu  

(VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16662 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm á Âu  

(VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16663 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm á Âu  

(VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-16664 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm á Âu  

(VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-16665 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16666 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
Lô G05-1-Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2015-16667 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại HTC 
Việt Nam   (VN) 
Số 18, BT6 khu đô thị Văn Phú, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2015-16668 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Nguyễn Văn Nguyên  (VN) 
Thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đặc trị hôi nách, thuốc đặc trị hôi chân, thuốc đặc trị mồ hôi tay, thuốc 

đặc trị nấm, thuốc chữa vẩy nến.  
 

 
(210) 4-2015-16700 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trâm An Thịnh   (VN) 
22 Hải Triều, phường An Cựu, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách.  
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1037 

(210) 4-2015-16701 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Nghệ Vượng Đạt  (VN) 
106H/54 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ly, tách, bình (lọ) bằng thuỷ tinh. 
 

 
(210) 4-2015-16702 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 26.2.7 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, trắng 
(731) Đặng Văn Thịnh  (VN) 

Số 48, đường Tôn Thất Tùng, TK 15, TT 
Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt chưa rang; cà phê hạt đã rang; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở 
cà phê.  

 
Nhóm 35: Mua bán cà phê và các sản phẩm từ cà phê như: cà phê hạt chưa rang, cà phê 
hạt đã rang, cà phê bột, đồ uống trên cơ sở cà phê; xuất khẩu cà phê và các sản phẩm từ cà 
phê như: cà phê hạt chưa rang, cà phê hạt đã rang, cà phê bột đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-16706 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.11.3; 25.7.20; A26.11.9; 25.7.25; 

A25.7.8; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn).  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn (trừ bia); nước tăng 
lực không dùng cho mục đích y tế; nước ép trái cây.  
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Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu (quán bar); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách 
sạn.  

 

 
(210) 4-2015-16707 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.11.3; 25.7.20; 25.1.6; A25.7.8 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn).  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn (trừ bia); nước tăng 
lực không dùng cho mục đích y tế; nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2015-16708 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-16709 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
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(210) 4-2015-16710 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng cánh sen, đỏ đô, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu VINA TOWEL Việt Nam  
(VN) 
Số 9B, ngõ 207, phố Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn: khăn tắm, khăn mặt, khăn thể thao, khăn lau đa năng, khăn gội 

đầu, khăn lau nhà bếp.  
 

(210) 4-2015-16712 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Khải 
Hồng   (VN) 
127A Nguyễn Cao, Khu Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn dùng cho gia đình và bàn dùng cho văn phòng; ghế văn phòng và ghế dùng 

cho gia đình; tủ và bàn trang điểm; giường ngủ và giường tầng; tủ đựng giày dép; ghế 
sofa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và phân phối đồ gỗ và các dụng cụ gia đình, cụ thể là: 
bàn gỗ, ghế gỗ, tủ quần áo bằng gỗ, tủ đựng giày dép, giường gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-16713 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GENTA Thụy 
SĨ  (VN) 
822/112 hương lộ 2, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-16714 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chánh Việt  (VN) 
103/84/8 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Băng truyền, đai truyền, băng tải dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi cho trục 
truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-16718 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đào tạo Nhật Linh   (VN) 
50-52 phố Yên Bái 1, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2015-16719 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 19.11.4; A19.11.25; A17.5.19 
(591) Đen, trắng, xanh, nâu, nâu vàng nhạt 
(731) Vũ Sỹ Hiếu   (VN) 

56A Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-16721 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng 
sự  (VN) 
Số 65B, ngõ 318 Đê La Thành, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; tư 
vấn pháp lý; dịch vụ tranh tụng; tư vấn trong lĩnh vực an ninh. 
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(210) 4-2015-16722 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED   (JP) 
11 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chữa bệnh liên quan đến tim mạch dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-16723 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A2.3.16; A2.3.17; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.  (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 
nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân).  

 

 
(210) 4-2015-16724 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.25; 1.15.23; 4.1.3 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng 
(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.  (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 
nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân).  
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(210) 4-2015-16725 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 3.7.16; A5.3.15 
(591) Da cam, vàng, nâu, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 
lá cây nhạt, trắng 

(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.  (TW) 
1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 
nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân). 

 

 
(210) 4-2015-16726 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.  (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 
nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân). 

 

 
(210) 4-2015-16727 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, ghi, xanh tím than 
(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.  (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 
nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
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đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân). 

 

 
(210) 4-2015-16730 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A12.1.9; 26.1.1 
(591) Xám, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH COCO FURNITURE  

(VN) 
220/50A/37C Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ bằng gỗ và bằng kim loại. 
 

(210) 4-2015-16731 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.1 
(731) Dương Thị Kim Liên  (VN) 

18 đường số 14, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: mỹ phẩm dùng cho mặt và toàn thân.  
 

 
(210) 4-2015-16732 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.11.3; 26.4.2; 

10.5.25; A26.11.13 
(591) Hồng, cam, vàng, xanh dương, tím, đen, 

đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Liên 

Hưng Gia  (VN) 
751/33 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: dụng cụ uốn tóc không dùng điện, lô uốn 
tóc không dùng điện, cái kẹp tóc. 
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(210) 4-2015-16734 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Việt Hen  (VN) 
73 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; tổ chức sự 

kiện cho mục đích thương mại. 
 

 

 
(210) 4-2015-16735 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Việt Hen  (VN) 
73 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; tổ chức sự 

kiện cho mục đích thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-16736 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ, xanh 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mực in KC  (VN) 
174/30/16 Thái Phiên, phường 8, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán mực in.  
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(210) 4-2015-16737 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 9.5.1; A9.1.2; A9.1.3; 9.5.10 

(591) Vàng, xanh, đỏ, đen 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Huỳnh 
Thanh Hùng   (VN) 
57 Đông Hồ, phường 08, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ thêu trên vải. 
 

 

 
(210) 4-2015-16738 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần may xuất 
khẩu Việt Thái  (VN) 
Số 142, phố Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo mưa; áo khoác. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo mưa, áo khoác. 
 

 
(210) 4-2015-16739 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.7.25; 26.4.2; 25.5.3 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh ngọc 

(731) Cơ sở Lại Như Linh  (VN) 
387/4 ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ, máy bơm nước.  
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(210) 4-2015-16740 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Xanh dương 

(731) Cơ sở Lại Như Linh  (VN) 
387/4 ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mô tơ, máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-16741 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Trắng, đen, đen nhạt, xanh dương 

(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 

4LF, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ có động cơ và các bộ phận và phụ kiện cho các 

sản phẩm này; xe đạp, xe đẩy trẻ em, xe đẩy tay, bộ phận và phụ tùng cho các sản phẩm 

này. 
 

 
(210) 4-2015-16750 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.1.6; 25.5.25; A8.1.16 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam 1 - 

Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, 

chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mút, kem tráng 

miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và 

nước xốt, gia vị, kem lạnh.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16751 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-16752 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-16753 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16754 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2015-16755 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-16756 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16757 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-16758 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-16759 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương    (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam- 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng miệng (bánh 
kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, 
kem lạnh.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16770 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-16771 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.7 
(731) NITTI (ASIA) PTE LTD   (SG) 

209 Henderson Road #01-06, Henderson 
Industrial Park, Singapore 159551  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ đi chân bảo hộ phòng chống tai nạn hay chấn thương; ủng (giày cao cổ) bảo 

hộ dùng trong công nghiệp (để phòng chống tai nạn hay chấn thương). 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân; giày.  
 

 
(210) 4-2015-16772 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, hồng, hồng nhạt, vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 
thương mại và sản xuất thực 
phẩm Trần Nhi   (VN) 
Lô số 2 & 3, cụm công nghiệp Liên 
Minh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm, đậu, hạt (tất cả đều đã sơ chế và bảo quản).  

 
Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng); bánh tráng mè; bánh tráng tôm; bún; phở. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16774 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.11 
(731) UP LUBRICANTS PRIVATE LIMITED  

(SG) 
48 Tuas Avenue 9, Kian Guan Industries 
Building, 639191, Singapore  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 
 

 
(210) 4-2015-16775 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 24.17.21; 24.17.15 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh lam, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) Mai Trung Hiếu  (VN) 

Thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 

 
(210) 4-2015-16776 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-16777 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16778 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 

7-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, JAPAN 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất cố định màu; chất bảo quản gỗ; màu nhuộm; chất màu; phẩm màu; chất 

nhuộm; sơn; véc ni; sơn mài; mực in; mực in cho máy in phun; mực in dùng cho máy sao 

chụp; kim loại màu dạng lá hoặc dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, 

người làm nghề in và nghệ sỹ; kim loại quý dạng lá hoặc dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người 

làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ. 
 

 
(210) 4-2015-16779 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ Đại Nam  (VN) 
Số 2 ngõ 205, phố Thịnh Liệt, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi. 
 

 
(210) 4-2015-16780 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ Đại Nam   (VN) 
Số 2, ngõ 205, phố Thịnh Liệt, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình lọc nước. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16781 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ Đại Nam   (VN) 
Số 2, ngõ 205, phố Thịnh Liệt, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi.  
 

 
(210) 4-2015-16784 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH IPHA Công nghệ  
(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 

 
(210) 4-2015-16785 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất cơ khí Thu Giang  
(VN) 
Thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn (bằng kim loại); cửa xếp (bằng kim loại).  

 

Nhóm 35: Đại lý bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu cửa cuốn; cửa xếp (bằng kim loại).  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16790 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI  

(ID) 
The Koppel Building suite 6, Jl. Pluit 
Selatan Raya No. 10, Jakarta Utara 
(14450), Indonesia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; keo dán dùng cho văn 

phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, 
bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; vật 
liệu đóng sách; sách; vỏ bọc chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; 
giấy bao gói (đệm lót, nhồi) bằng giấy; đồ dùng văn phòng; khăn giấy dùng để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2015-16791 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng nghệ 
(731) PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI  

(ID) 
The Koppel Building suite 6, Jl. Pluit 
Selatan Raya No. 10, Jakarta Utara 
(14450), Indonesia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu và sâu bọ có hại; chất diệt nấm; chế phẩm diệt trừ thực 

vật gây hại; chế phẩm làm sạch không khí; long não cho mục đích y tế; chất khử mùi 
dùng cho mục đích y tế; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng trong 
thú y; chế phẩm để đuổi côn trùng; chế phẩm để xông dùng cho mục đích y tế; chất sát 
trùng, diệt trùng; chất diệt ký sinh trùng; chất nhờn, mỡ từ dầu mỏ dùng cho mục đích y 
tế; thuốc độc; chế phẩm diệt động vật gây hại; chế phẩm diệt khuẩn cho đất; chế phẩm rửa 
âm đạo; thuốc tẩy giun sán; thuốc làm rộp da; hóa chất trị bệnh cho cây nho; chế phẩm 
chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật. 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, 
bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; vật 
liệu đóng sách; sách; vỏ bọc chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; 
giấy bao gói (đệm lót, nhồi) bằng giấy; đồ dùng văn phòng. 
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(210) 4-2015-16792 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Tím, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Linh  (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-16793 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Tím, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-16794 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-16795 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-16796 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-16797 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-16798 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 

 
(210) 4-2015-16799 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40, phố Duy Tân, tổ 58, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-16800 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40 phố Duy Tân, tổ 58, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-16801 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Đinh Thị Linh   (VN) 
Số nhà 40 phố Duy Tân, tổ 58, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-16802 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 

Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-16803 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 

Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-16804 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-16805 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh   (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-16806 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
mắt kính ánh Rạng  (VN) 
2A, Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính. 
 

(210) 4-2015-16808 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất nội thất 
Thiên Dương  (VN) 
81A Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, nôi, võng.  
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(210) 4-2015-16809 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
TT&T Việt Nam  (VN) 
Số 486, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; dầu gội 
đầu; tinh dầu chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2015-16810 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Lê Thành  
(VN) 
379 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát; thiết bị báo động; thiết bị định vị toàn cầu; tổng đài điện 
thoại; điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2015-16811 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Trương Thánh Y  (VN) 
Số 36 đường Phùng Hưng, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung 
dinh dưỡng; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-16812 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.11.3; 1.15.5; 

A5.3.13; A5.5.20 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xảo Minh  (VN) 
185/1D đường TK6A, tổ Tam Đông 1, xã 
Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-16813 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xảo Minh   (VN) 
185/1D đường TK6A, tổ Tam Đông 1, xã 
Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-16814 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH LA MI   (VN) 

72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ, bao gồm: bàn, ghế, tủ, giường, giá, kệ.  

 

 
(210) 4-2015-16815 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Lê Quang Hiếu  (VN) 
30/12 đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ (đồ vải). 

 

 
(210) 4-2015-16816 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Kỷ 
Nguyên Vàng  (VN) 
19 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự 
án đầu tư vốn.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2015-16817 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Quyền  (VN) 
1143A Tự Lập, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2015-16818 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Quyền  (VN) 
1143A Tự Lập, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2015-16819 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)    (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-16820 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ARYSTA LIFESCIENCE 

CORPORATION   (JP) 
8-1 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-
6591, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc xông sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn, dùng trong nhà và vườn; 
thuốc diệt cỏ, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt loài gây hại, chế phẩm sinh học cho 
các ứng dụng kiểm soát sinh học, và chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, các sản phẩm này 
dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, 
và/hoặc dùng trong nhà và vườn.  

 
 

(210) 4-2015-16821 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.7.1; 1.5.1 
(591) Đen, xanh dương nhạt, trắng, xanh 

dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật NK  
(VN) 
466/4 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị đo lường và tự động hóa, thiết bị đo (áp suất, nhiệt độ, đo 
mức, lưu lượng chất lỏng, lưu lượng hóa chất, lưu lượng thực phẩm), thiết bị phân tích 
chất lỏng, thiết bị cánh khuấy, thiết bị điện (tủ điện, máy tính, phần mềm máy tính).  

 
 

(210) 4-2015-16822 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bách Vạn   (VN) 
12/21/8 đường ĐHT 31, khu phố 1, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 
(micrô); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
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(210) 4-2015-16823 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
gia dụng Đông á  (VN) 
Số 19a, ngõ 253, phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy hút bụi.  
 

 
(210) 4-2015-16824 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
gia dụng Đông á  (VN) 
Số 19a, ngõ 253, phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây an toàn, áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ, tất cả dùng 
để phòng chống tai nạn. 

 

 
(210) 4-2015-16825 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Thái 
Dương  (VN) 
Phòng khách tầng 1 và tầng 2, số 102 
phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị liên lạc; bộ đảo điện; điện thoại; dây điện 
thoại; thiết bị sạc pin. 

 

 
(210) 4-2015-16827 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.8; 26.3.3; 26.3.4; A25.7.2 (540) 

  

(731) Châu Ngọc Yến  (VN) 
199/66A Lê Quang Sung, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới che cây cảnh, bạt sọc.  
 

 
(210) 4-2015-16828 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, vàng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mộc Bình  (VN) 
374 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2015-16829 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh lơ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng cơ điện Hoàng Phát  (VN)
129/5 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy nước nóng, bồn năng lượng mặt 
trời.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy nước nóng, bồn năng 
lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-16830 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.K PRIMA (Việt 
Nam).  (VN) 
Số 70, đường Trần Trọng Cung, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Than củi; than bánh, than viên làm từ gỗ. 
 

Nhóm 29: Tôm; cá (đã chế biến) và phi-lê cá; cá đóng hộp; sản phẩm sữa; các loại hạt đã 
chế biến. 
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Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo; cà phê; bột mì, bột năng, bột sắn; đường cát. 
 

Nhóm 31: Rau củ tươi các loại như: trái thanh long, trái dừa, mãng cầu xiêm, xoài, mít, 
sapoche (quả hồng xiêm), nhãn, chôm chôm, sầu riêng, bưởi, vải, ổi, đu đủ. 

 
Nhóm 32: Nước ngọt đóng chai; đồ uống làm từ nước ép trái cây. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản (gạo, cá, tôm, mực, 
bạch tuộc, nghêu, bánh kẹo, cà phê, trà, bột mì, bật sắn, bột năng, rau củ quả tươi các loại, 
than củi, nước ngọt đóng chai, nước uống từ nước ép trái cây, trái cây sấy...), các sản 
phẩm công nghiệp (quần áo, giày dép, chăn màn, rèm cửa, ga gối, hàng gia dụng); dịch vụ 
xuất nhập khẩu. 

 
 

 
(210) 4-2015-16831 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.K PRIMA (Việt 
Nam)  (VN) 
Số 70, đường Trần Trọng Cung, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo; cà phê; bột mì, bột năng, bột sắn; đường cát. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản (gạo, cá, tôm, mực, 
bạch tuộc, nghêu, bánh kẹo, cà phê, trà, bột mì, bột sắn, bột năng, rau củ quả tươi các loại, 
than củi , nước ngọt đóng chai, nước uống từ nước ép trái cây, trái cây sấy...), các sản 
phẩm công nghiệp (quần áo, giày dép, chăn màn, rèm cửa, ga gối, hàng gia dụng); dịch vụ 
xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2015-16832 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3; 26.13.25 
(591) Tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại giày Nhật Nam  
(VN) 
119 TL16, khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu: giày cao cổ; giày ống; giày ống ngắn; ủng 

lửng; giày ống buộc dây; dép; giày. 
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(210) 4-2015-16833 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 25.3.1; 9.9.1; 24.17.17 

(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Quốc Hương  (VN) 
41/19/45 Quang Trung, phường 10, Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu: giày cao cổ, giày ống, giày ống ngắn, ủng 

lửng, giày ống buộc dây, dép, giày. 
 

 
(210) 4-2015-16834 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 25.1.25; A5.3.13; 1.15.24 

(591) Vàng, đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Hiệp Thành  
(VN) 
498 đường Nguyễn Huệ, khóm 2, 

phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt dạng ướt; lạp xưởng.  

 

Nhóm 30: Bánh phồng tôm; các loại bánh chế biến từ bột, ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-16835 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Ghi, xanh, đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Lâm Văn 
Thạnh  (VN) 
ấp Tân Phú, xã Tân Phú Thạnh, huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quan tài. 
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(210) 4-2015-16836 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.4.1; 1.17.12; 1.17.25

(591) Vàng, hồng, đỏ, xanh, trắng 

(731) Hộ kinh doanh rượu sim Bảy 
Gáo  (VN) 
Số 124 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu sim. 
 

 
(210) 4-2015-16837 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.17.12; 1.17.25; 5.5.19; A5.5.22; 26.4.1

(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 

(731) Hộ kinh doanh rượu sim Bảy 
Gáo   (VN) 
Số 124 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu sim. 
 

 
(210) 4-2015-16838 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.9.14; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Vàng, xanh nước biển, trắng, đỏ, xanh 

lam 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bột cá Hà Tiên  (VN) 
Tổ 8, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã 

Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 31: Bột cá và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2015-16839 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 

Thành  (VN) 
Số E8-86, đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm, cửa kính, cửa cuốn. 

 

 
(210) 4-2015-16840 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.3; 1.15.21; 26.1.6; A11.3.6 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt xiên que; hải sản xiên que; rau củ quả xiên que; xúc xích (lạp xưởng); cá 

viên; chả các loại. 
 

Nhóm 30: Trà sữa; cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh mỳ; bánh quy.  
 

 
(210) 4-2015-16841 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.7; 26.15.15; 26.15.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Tiến Dũng  (VN) 
Số 25, ngõ 100, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bản lề, ray trượt, bánh xe, tay nắm, ổ khóa, tay 

nâng, ốc vít bằng kim loại (tất cả dùng trong nội thất, ngoại thất), phụ kiện dùng cho tủ 
bếp, tủ áo, nội thất, ngoại thất, thiết bị nhà bếp, đèn led, đèn trang trí, chậu rửa, vòi rửa, 
đồ dùng nhà bếp, thiết bị phòng tắm (tất cả dùng cho nội thất ngoại thất). 
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(210) 4-2015-16842 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.19 
(731) HANGZHOU NEETRUE IRRIGATION 

FACILITIES CO., LTD  (CN) 
1/F, Block 2, No 307 Qiufeng Village, 
Fuchun Street Fuyang City, Zhejiang 
Province, People's Republic of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: Đầu nối ống, không bằng kim loại; ống bằng vật liệu dệt; màng mỏng bằng 

chất dẻo, không dùng để bao gói; ống vòi tưới nước; ống mềm, không bằng kim loại; ống 
phun nước bằng vải bạt. 

 

 
(210) 4-2015-16844 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.7.25; A5.3.13; 5.13.25 
(591) Vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Đình Nhân  (VN) 
Phòng 2305, tầng 23, tòa nhà VNT, 19 
Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống 

từ nước quả ép không có cồn; đồ uống từ cây thổ phục linh [đồ uống không chứa cồn]; 
nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]; nước 
[đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2015-16846 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh ngọc, vàng cam, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Vạn Phúc  
(VN) 
Số nhà 401, đường Ngô Gia Tự, khu dân 
cư số 2, phường Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-16847 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.5.2; 7.1.6 
(591) Đen, trắng, xám, xanh dương, xanh tím 

than, ghi nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-16848 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Đen, trắng, xám, xanh dương, xanh tím 

than, ghi nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-16849 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-16850 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16851 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  

 

 
(210) 4-2015-16852 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2015-16853 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HELLOPHARM    (VN) 
Số nhà 10 dãy C, ngõ 16 đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16854 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HELLOPHARM   (VN) 
Số nhà 10 dãy C, ngõ 1 6 đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16855 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HELLOPHARM   (VN) 
Số nhà 10 dãy C, ngõ 16 đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-16856 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần duợc phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
MÝnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16857 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 

vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 

trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 

 
(210) 4-2015-16858 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16859 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 

 
(210) 4-2015-16860 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16861 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não), nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giòng dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-16862 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.3.3; A1.1.10 

(591) Đen, đỏ, xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH bếp Long Hỏa  
(VN) 
Nhà riêng: Vũ Văn Huân, thôn Lương 

Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp đun than, bếp đun củi, bếp đun trấu, kiềng bếp.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16863 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam   (VN) 
Lô CC1.i.3.1, KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời cụ thể là pin mặt trời; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 
nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 

 (210) 4-2015-16864 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hiệp  (VN) 
Thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục, quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu; bít tất; 
khăn quàng và các sản phẩm tương tự như dải băng buộc đầu (trang phục); găng tay (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2015-16865 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 25.1.6; 5.5.1; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bạch Hoa Hồng  (VN) 
121 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16866 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.5.1; A5.5.21; 25.1.6; 

5.5.19 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bạch Hoa Hồng  (VN) 
121 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-16867 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.9.1; 5.5.1; 25.1.6; 5.5.19 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bạch Hoa Hồng  (VN) 
121 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-16868 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN  (FR) 

12, Cours Sablon, 63000 Clermont - 

Ferrand, France  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp bơm hơi và săm cho bánh xe cộ; ta-lông dùng để đắp lại lốp xe, bánh xích 

cho xe bánh xích. 
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(210) 4-2015-16872 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Hoa Xuân  
(VN) 
326 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; mua bán vé máy bay; tư vấn nghiệp vụ thương 

mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cho thuê máy và thiết bị văn phòng, trừ máy fax và 
máy vi tính; đại lý quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-16873 (220) 17.06.2014 

(641) 4-2014-13538 (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.13; 5.5.4 
(591) Xanh rêu, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Thế Anh  (VN) 

Số 11 chung cư 9 tầng, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 
 

(210) 4-2015-16874 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 1.7.6; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Châu  
(VN) 
114 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt nguội, giò chả, xúc xích, pa-tê gan, thịt đông.  
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh giò, bánh bao, bánh chưng, bánh dày, bánh ngọt các loại.  
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Nhóm 35: Mua bán bánh mì, bánh bao, bánh giò, bánh chưng, bánh dày, bánh ngọt các 
loại, thịt nguội, giò chả, thịt đông, khô bò, chà bông, xúc xích, lạp xưởng, pa-tê gan, mứt 
các loại.  

 

 
(210) 4-2015-16875 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đĩa nỉ đánh bóng, lưỡi khoan, mâm cưa, lưỡi cắt gạch, 
lưỡi khoét, đá cắt, đá mài. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, tuốc  nơ  vít, kìm, búa, lưỡi cưa tay. 
 

Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước cuộn, trắc vi kế, thước kẹp, thước lá, thước đo vòng ngoài 
(pan- me). 

 

 
(210) 4-2015-16876 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.3; A16.3.5 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Bùi Ngọc Thanh Trang  (VN) 

50/38/4 đường số 59, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán nước; quán cà phê lưu động; quán ăn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-16877 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; 1.15.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng
(731) Công ty cổ phần bột giặt NET  

(VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; nước tẩy rửa nhà vệ sinh; 
nước rửa tay. 

 

 
(210) 4-2015-16878 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

tím 
(731) Công ty cổ phần bột giặt NET  

(VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; nước tẩy rửa nhà vệ sinh; 
nước rửa tay. 

 

 
(210) 4-2015-16879 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 
 

 
(210) 4-2015-16880 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lương Thị Hoàng Oanh  (VN) 

B12/5, khu phố 5, phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; quán giải khát; quán đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên 

cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, kem. 
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(210) 4-2015-16881 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; A11.3.3; A11.3.6 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 

(731) Lương Thị Hoàng Oanh  (VN) 
B12/5, khu phố 5, phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; quán giải khát; quán đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên 

cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, kem. 
 

 
(210) 4-2015-16882 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.7.23; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, cam 

(731) Công ty cổ phần Doanh nhân 
Tây Ninh  (VN) 
Số 207, đường 30/4, phường 2, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm sạch như: rau tươi, củ quả tươi, thịt.  
 

 
(210) 4-2015-16883 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 19.3.1; 5.5.19; A6.19.13 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, đen, xám, ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
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(210) 4-2015-16884 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 5.5.19; 19.3.1; A5.11.17 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16885 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.21; 5.7.8; 8.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

hồng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16886 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.21; 5.7.11; A5.7.22 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, cam 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
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(210) 4-2015-16887 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.9; 8.3.1; 4.5.21 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, đỏ, cam, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2015-16888 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.21; 4.1.5; A2.5.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, hồng, đỏ, cam, ghi, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2015-16889 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.21; A2.5.23; A2.5.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, hồng, đỏ, cam, ghi, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
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(210) 4-2015-16890 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.12; 5.5.19; 

19.3.1; A11.1.2; 8.3.25; A25.7.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16891 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 8.3.25; 4.5.2; 4.5.3; 

19.3.1; 2.7.12; 5.7.24; A11.1.2; A25.7.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, đỏ, nâu, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16892 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.8; 2.7.12; 4.5.2; 4.5.3; 

5.7.8; 19.3.1; A11.1.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, đỏ, hồng, ghi 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
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(210) 4-2015-16893 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.12; 1.15.11; 

25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16894 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.12; 25.5.25; 

5.7.12 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16895 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.12; 25.5.25; 

5.5.19 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16896 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.12; 5.7.8; 

25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

hồng, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16897 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 9.1.10; 3.13.1; A3.13.24; 5.7.8; 

8.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, xanh tím than, ghi, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16898 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 9.1.10; 3.13.1; A3.13.24; 5.7.21; 

8.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, đỏ, hồng, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16899 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 4.5.12; 8.3.1; 5.7.9; 4.5.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, ghi, vàng, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-16900 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 8.3.1; 5.7.8; 4.5.12; 4.5.21; 4.5.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, hồng, 

xanh lam, ghi, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột, sữa đặc; sữa tươi; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2015-16901 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 8.3.1; 5.7.11; 4.5.21; 4.5.2; 

4.5.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

lam, cam, ghi, vàng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột, sữa đặc; sữa tươi; sữa chua.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16902 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 2.5.1 

(591) Xanh tím than, xanh lam, vàng, trắng, 

nâu 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột, sữa đặc; sữa tươi; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2015-16903 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A6.19.9; 26.1.2; 25.5.2; 19.3.1; A11.1.2 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

tím, ghi, đen, nâu 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)    (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2015-16904 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.7.12; 2.7.23; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu, ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột, sữa đặc; sữa tươi; sữa chua.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16905 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 19.7.1; A19.7.16; A19.9.3 
(591) Đen, trắng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất Phúc 
Duy   (VN) 
Số nhà 38, khu No.3, khu đô thị Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gốm, tượng bằng sứ, gốm, tượng (tượng nhỏ) bằng sứ, gốm, đồ 

gốm cho mục đích gia dụng, đồ gốm để chứa đựng, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đồ 
trang trí bằng sứ, tượng bán thân bằng sứ, đồ sứ cho mục đích gia dụng, đồ sứ để chứa 
đựng.  

 

 
(210) 4-2015-16906 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A9.9.15; 7.11.10 (540) 

  

(731) Lý Hào Kiệt  (VN) 
Số 1039, đường 3 tháng 2, phường 6, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 

hành; đại lý vé máy bay; dịch vụ môi giới vận tải.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-16907 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Đại Dương ý 

Tưởng  (VN) 
Y10, đường Hồng Lĩnh, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bột cho kem lạnh; bột trà sữa (trà chiếm ưu thế).  
 

Nhóm 32: Chế phẩm dùng để làm đồ uống gồm bột dùng để làm nước trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trà, cà phê, bột cho kem lạnh, bột trà sữa, chế 
phẩm dùng để làm đồ uống gồm bột dùng để làm nước trái cây, bột sữa chua, bột trà 
xanh, máy xay sinh tố, máy pha chế đồ uống, máy làm soda.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16908 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) AEON TOPVALU (HONG KONG) 

CO., LTD    (HK) 
Unit B2, 10/F, D2 Place, 9 Cheung Yee 
Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-16909 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lục lam, vàng, nâu, hồng, đen, cam, đỏ, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao.    
 

 
(210) 4-2015-16910 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lục lam, vàng, nâu, hồng, đen, cam, đỏ, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao.    
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-16911 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lục lam, vàng, nâu, hồng, đen, cam, đỏ, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 
 

(210) 4-2015-16912 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lục lam, vàng, nâu, hồng, đen, cam, đỏ, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 
 

(210) 4-2015-16913 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 5.9.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lục lam, vàng, nâu, hồng, đen cam, đỏ, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

(210) 4-2015-16914 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lục lam, vàng, nâu, hồng, đen, cam, đỏ, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, kem (sản phẩm sữa); sữa chua, phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao.  
 

 
(210) 4-2015-16915 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 3.1.14; 8.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, hồng, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-16916 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 8.3.1 
(591) Trắng, xanh biển, xanh lá, xanh lam, 

vàng, nâu, hồng, đen, ghi, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

 

 
(210) 4-2015-16917 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 8.3.1 

(591) Trắng, xanh tím than, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, xanh xám, tím, đen 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-16918 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh tím than, 

xanh lá cây, xanh lam, vàng, nâu, đỏ, 

cam 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
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(210) 4-2015-16919 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; 2.9.1; A25.3.3; 3.7.17; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; phô mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-16920 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.5.1; A9.7.22; 26.1.6; 20.1.15; 26.7.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, xanh dương, ghi, đỏ, 

cam, xanh lục lam, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-16921 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.    
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao. 
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(210) 4-2015-16922 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-16923 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-16924 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A19.7.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng 

(731) Công ty cổ phần rượu Đồng 
Tiến   (VN) 
Khu Liên Phương, phường Minh Phương, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-16925 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống. 

 

 
(210) 4-2015-16926 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống. 

 

 
(210) 4-2015-16927 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phun (tiêm) dùng cho mục đích y tế, không bao gồm thiết bị phun 

(tiêm) cho sản phẩm hormon tăng trưởng. 
 

 
(210) 4-2015-16928 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) LIAO, KUO-HSIANG  (TW) 

No.145, Zhulin Rd., Nantou City, 
Nantou County, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 17: Vòng chặn dầu bằng cao su; đệm lót bằng cao su; vòng đệm bằng cao su; vòng 

hình chữ O bằng cao su; vòng găng gạt dầu bằng cao su. 
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(210) 4-2015-16929 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) LIAO, KUO-HSIANG  (TW) 

No.145, Zhulin Rd., Nantou City, 

Nantou County, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất-nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch hàng hóa và dịch 

vụ trực tuyến cho người mua và người bán; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; 

dịch vụ đặt hàng qua mạng; dịch vụ bán lẻ và bán buôn vòng chặn dầu, đồ ngũ kim. 
 

 
(210) 4-2015-16930 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) LIAO, KUO-HSIANG  (TW) 

No.145, Zhulin Rd., Nantou City, 

Nantou County, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; vòng bằng kim loại thuộc nhóm này; nắp, nút bịt kín bằng 

kim loại; nêm điều chỉnh bằng kim loại; van bằng kim loại, không phải là bộ phận của 

máy; vòng đệm bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-16931 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10 Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã 

Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-16933 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 2.9.8; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Emolly Việt 

Nam  (VN) 
09 đường số 11, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, trang phục lót. 
 

 
(210) 4-2015-16934 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-16935 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-16936 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Mai Gia Thế  (VN) 
Phòng 3, tầng 4, tòa nhà International 
Center số 17 Ngô Quyền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-16939 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.9; A26.11.8
(591) Đỏ, xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT  (VN) 
408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; tổ chức hội chợ triển 
lãm nhằm mục đích quảng bá thương mại; đại lý quảng cáo, thu thập thông tin quảng cáo 
và soạn bài quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ tìm kiếm người tài trợ phục vụ cho mục đích quảng cáo 
và tuyên truyền. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; cung cấp thông tin về 
giải trí và giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến không thể tải xuống từ mạng 
internet, xuất bản sách; sản xuất chương trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2015-16942 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SPORTS LICENSED DIVISION OF 

THE ADIDAS GROUP, LLC  (US) 
1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, 
Massachusetts 02021, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-16943 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 
(731) SPORTS LICENSED DIVISION OF 

THE ADIDAS GROUP, LLC  (US) 
1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, 
Massachusetts 02021, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-16944 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 24.15.1; 26.1.1; 

18.1.21; 25.5.25 

(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du lịch 
Thương mại và Đầu tư Hà Nội  
(VN) 
Số 12C ngõ 250/20 phố Khương Trung, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, sắp xếp các chuyến du lịch, vận tải bằng tàu 

thuyền, cho thuê xe, vận tải bằng ô tô, cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; hướng 

dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, vận tải bằng du thuyền, vận tải bằng đường 

sắt, đặt chỗ cho các chuyến đi tham quan du lịch, cho thuê xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-16945 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.1.1; A5.5.20; A5.5.21 

(731) CABH HOLDINGS, LLC   (US) 

182 32nd Avenue, San Francisco, 

California, 94121 U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; trang phục, cụ thể là áo sơ mi, sơ mi váy, áo thun ngắn tay, áo 

thun thể thao, áo thun có cổ cài nút, áo nỉ, áo nịt len [trang phục], trang phục chui đầu cụ 

thể là váy sợi chui đầu và áo ngoài mặc chui đầu, quần dài, quần dài nỉ, quần đùi, áo 

khoác ngoài dùng khi làm việc, áo thun không tay, quần bò, quần âu (quần tây), quần dài 

bằng vải kaki, quần ngố (quần lửng), quần đùi mặc khi chơi thể thao, quần đùi mặc hằng 

ngày, áo váy ngắn, quần đùi mặc khi chơi gôn, váy, áo váy, bộ quần áo tắm, quần áo lót, 

tất ngắn cổ, áo len dài tay, áo vét [trang phục], áo choàng ngoài, áo gilê, bộ quần áo giữ 

ấm, trang phục áo liền quần bó sát, quần áo nịt, quần áo bó, quần ống bó cụ thể là quần 

ống bó [quần dài] và quần ống bó [đồ giữ ấm chân], tất ống [đồ giữ ấm chân]; đồ đội đầu 

cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, tấm che nắng, dải băng buộc đầu, khăn rằn [khăn quàng cổ]; 

phụ kiện của trang phục, cụ thể là thắt lưng [trang phục], khăn quàng cổ, khăn choàng, 

khăn choàng qua vai [trang phục], găng tay dài có thể phủ cánh tay, găng tay hở ngón, 

găng tay [trang phục].  
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(210) 4-2015-16947 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.6; A26.4.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thuận Đức  
(VN) 
227 đường số 3, KP7, khu Tên Lửa, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo (vôn kế) và đồng hồ đo (ampe kế). 

 

 
(210) 4-2015-16951 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 5.7.3; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xuất nhập 
khẩu Đại Toàn Tâm   (VN) 
246C/HB, tổ 10, khu vực Bình Phó B, 
phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học để xử lý nước thải. 

 

 
(210) 4-2015-16952 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xuất nhập 
khẩu Đại Toàn Tâm   (VN) 
246C/HB, tổ 10, khu vực Bình Phó B, 
phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường ngủ; tủ đựng đồ đạc; bàn gia dụng; ghế ngồi; ghế salon; tủ bếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tủ, bàn ghế, giường, tủ, vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi, đất sét, gỗ xây 
dựng), chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, máy móc, thiết bị lọc nước, xử lý nước, gạo, 
đồ uống không cồn, nước khoáng, giày dép.  
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Nhóm 37: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 
 

Nhóm 39: Cung cấp nước (cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh); vận tải hàng 

hóa, người bằng đường bộ.  

 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2015-16954 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.3; A26.4.24; 26.13.25 

(731) GUANGXI YINGXING TRADE 

CO.,LTD   (CN) 

No.37 hao, Xiliuli, Tongxinglu Rd, 

Qingxiuqu Distric, Nanningshi City, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vách ngăn làm bằng 

hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết kim loại dùng cho cửa sổ.  
 

 

 
(210) 4-2015-16955 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 

(591) Nâu, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GRANDHERB 
Đại Thảo Mộc  (VN) 
Số 69, ngõ 521 đường Trương Định, 

phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dụng cụ trị chứng nhức đầu; dược thảo dùng trong ngành y; thuốc dùng để 

xông; thuốc xoa bóp; trà thảo mộc dùng trong ngành y; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

Nhóm 10: Thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; gối gây ngủ để chống mất ngủ; thiết bị và 

dụng cụ y tế; đệm sưởi ấm bằng điện dùng trong ngành y; tấm đệm bụng dùng trong 

ngành y; thắt lưng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2015-16956 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Văn Dũng   (VN) 
Xóm An Ninh, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng, sữa cho em bé, thực 
phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (các sản phẩm thuộc nhóm 
này). 

 

 
(210) 4-2015-16957 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông nam dược; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám, chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-16958 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông nam dược; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  
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(210) 4-2015-16959 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông nam dược; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-16960 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

 
(210) 4-2015-16961 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty liên doanh thực 

phẩm MAVIN  (VN) 
Lô E6-khu công nghiệp Đồng Văn II, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; pa-tê gan; thịt đóng hộp, thịt lợn; xúc 

xích, giò làm từ thịt lợn, thịt bò; chả làm từ thịt lợn, thịt bò; thịt lợn xay. 
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(210) 4-2015-16962 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng trang trí nội thất Toàn 
Phát  (VN) 
151 đường Trục, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-16963 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Vũ Ngọc Khanh  (VN) 
Thôn Quang Trung, xã Dương Quang, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước, máy và thiết bị làm sạch nước, bình nước nóng lạnh 

dùng điện, máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị  khử mùi không khí, bình đun 
nước nóng, vòi phun nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy và thiết bị lọc nước, máy và thiết bị làm sạch nước, bình nước 
nóng lạnh dùng điện máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị khử mùi không khí, bình 
đun nước nóng, vòi phun nước. 

 

 
(210) 4-2015-16964 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CHIYODA BUSSAN CO.,LTD.  (JP) 

1-33, Asagaya-Minami 3-chome, 
Suginami-ku, Tokyo 166-0004 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài không phải kiểu dáng Nhật Bản; áo choàng ngoài; áo len dài 

tay; áo sơ mi; quần áo ngủ; quần áo lót; quần áo bơi; mũ bơi (đồ đội đầu); cạp của quần 
hoặc váy; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân (trang phục); trừ đồ đi chân chuyên dùng cho 
thể thao), đồ đi chân chuyên dùng cho thể thao (trang phục - trừ ủng để cưỡi ngựa và giày 
cho môn lướt ván buồm).  
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(210) 4-2015-16965 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 26.4.2; A25.1.10 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh nông sản thực 
phẩm Nosafood  (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại gia vị: sốt lẩu thái, tương đen, tương cà, gia vị lẩu thái, gia vị kho tiêu, 

gia vị bún bò, gia vị bún riêu, gia vị phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu, gia vị súp chay.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại gia vị : sốt lẩu thái, tương đen, tương cà, gia vị lẩu thái, gia vị 
kho tiêu gia vị bún bò, gia vị bún riêu, gia vị phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu, súp chay 
mua bán hạt điều rang muối, đậu phộng chiên, đậu phộng rang muối, nước mắm.  

 

 
(210) 4-2015-16966 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh nông sản thực 
phẩm Nosafood  (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại gia vị: sốt lẩu thái, tương đen, tương cà, gia vị lẩu thái, gia vị kho tiêu, 

gia vị bún bò, gia vị bún riêu, gia vị phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu, gia vị súp chay.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại gia vị: sốt lẩu thái, tương đen, tương cà, gia vị lẩu thái, gia vị 
kho tiêu gia vị bún bò, gia vị bún riêu, gia vị phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu, súp chay; 
mua bán hạt điều rang muối, đậu phộng chiên, đậu phộng rang muối, nước mắm.  

 

 
(210) 4-2015-16967 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Cao Minh Trí  (VN) 
35 Chi Lăng, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy vi tính, tủ lạnh, tivi, máy giặt, linh kiện điện tử.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1108 

(210) 4-2015-16968 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.9.1; A7.1.11; 7.1.24; 1.5.1 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thúy   (VN) 
P511, tập thể Viện Mac LeNin, ngõ 84, 

phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ giải trí, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 

đào tạo hoặc giáo dục). 
 

 
(210) 4-2015-16969 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đổi mới giải 
pháp công nghệ MTH  (VN) 
Số 19/71 đường Thạch Bàn, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy, mũ, nón 
 

 
(210) 4-2015-16970 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Bền   (VN) 
26 phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đường; gạo; bột sắn; bánh phở; dấm và nước xốt (gia vị).  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: tập hợp và trưng bầy các loại hàng hóa khác nhau vì lợi 

ích của khách hàng.  
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(210) 4-2015-16971 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyên Vy   (VN) 
Đường số 3, cụm công nghiệp Liên 

Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; hạt tiêu; ớt [gia vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; miến [sợi dẹt]. 
 

 

 
(210) 4-2015-16972 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 

(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyên Vy   (VN) 
Đường số 3, cụm công nghiệp Liên 

Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; hạt tiêu; ớt [gia vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; miến [sợi dẹt]. 
 

 
(210) 4-2015-16973 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thuật  (VN) 
443/16 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân 

Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; gia vị; gia vị thập cẩm. 
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(210) 4-2015-16974 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Vũ Anh Tuấn  (VN) 
45 Nguyễn Khuyến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh , tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-16975 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.1.3; 2.1.8; 1.5.1; 3.7.17; 18.1.5; 

A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Moto 
Advance  (VN) 
28 quốc lộ 30, khóm Mỹ Phú, phường 
Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2015-16976 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A2.3.16; 4.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Bảo Anh Phú  (VN) 
Số 189 phố Tía, thôn Tử Dương, xã 
Dương Nội, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm lô hội 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; kem làm trắng 
da; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tẩy trang; chế mỹ phẩm giúp cho người thon thả; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; lông mi 
giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; son môi; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; bút 
chì mỹ phẩm. 

 
Nhóm 07: Máy ép nho; máy ép hoa quả để làm rượu vang; máy ép trái cây dùng điện cho 
mục đích gia dụng. 
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Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm lô hội 

dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm giúp cho người thon thả, chế phẩm mỹ phẩm 

dùng cho lông mi, sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu thơm không dùng cho mục đích y tế và hương liệu, máy ép hoa 

quả để làm rượu vang, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giảng dạy; đào tạo thực hành; tổ chức và điều khiển hội thảo 

chuyên đề; dịch vụ đào tạo trang điểm; dịch vụ đào tạo thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2015-16977 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.13.1; 2.3.1; A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Bảo Anh Phú  (VN) 
Số 189 phố Tía, thôn Tử Dương, xã 

Dương Nội, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tắm hơi; chăm 

sóc sức khỏe; dịch vụ xăm hình. 
 

 
(210) 4-2015-16978 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A11.3.23 

(591) Đỏ, đen, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Liên Văn Hùng  (VN) 
449 An Dương Vương, phường 3, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-16979 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 1.17.11; 26.1.2 

(591) Lam sẫm, đỏ, vàng, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Công Nghệ Việt  (VN) 
606B đường Trần Hưng Đạo, phường 12, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần cứng máy tính, phần mềm tin học, máy vi tính, máy fax, điện 

thoại, thiết bị viễn thông, máy khuếch đại, thiết bị phòng cháy chữa cháy, tivi, thiết bị 

chống trộm, camera quan sát. 
 

 
(210) 4-2015-16980 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.9.1; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Trường Phát Đạt  
(VN) 
245/32A Bến Chương Dương, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa nhăn; bao bì giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn ăn 

bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-16983 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.13.25; 8.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế in ấn 
Minh Việt  (VN) 
Số 4, Trịnh Lỗi, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn (in trên bao bì, in trên lụa, in ốp sét, in thạch bản, in ảnh chụp, in 

mẫu vẽ).  
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(210) 4-2015-16984 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ son 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Thiện Phú  
(VN) 
0149/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn bông các loại; khăn vải các loại. 

 

 
(210) 4-2015-16985 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sáng 
Nghiệp  (VN) 
Số 431 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dạng túi dùng để bao, gói (đựng); túi rác bằng chất 

dẻo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại túi dùng để đựng (bao, gói) bằng chất dẻo, túi rác bằng chất 
dẻo, hạt nhựa nhân tạo, nguyên liệu để làm túi bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2015-16987 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Quang 
Tường  (VN) 
226 - 228 Trần Quý, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ống thủy lực mềm, khớp nối vạn năng, khớp nối kín, khớp nối trục, 

ống thủy lực mềm, máy ép dùng cho mục đích công nghiệp (máy ép thủy lực), máy cắt 
thủy Iực.  
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(210) 4-2015-16988 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thư Vy  (VN) 
21/34A đường Ao Đôi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-16989 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Hồ Thị Lan  (VN) 
137 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-16990 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Ngô Thị Mỹ Hòa  (VN) 
200 A lầu 2 Phùng Hưng, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-16991 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.11.2; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 
Duyên  (VN) 
Số nhà 15, đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Nam Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dược phẩm và các chế phẩm dùng trong ngành y; chế phẩm 

vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-16992 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.14; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Trung tâm phân tích và đo 
đạc môi trường Phương Nam  
(VN) 
11A Nguyễn Tri Phương, phường Thống 

Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp: nghiên cứu sinh học, kiểm định 

[đo lường]; phân tích hóa học; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ 

nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu kỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2015-16993 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tấn Đạt  (VN) 
Tổ 14, ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang 
 

(511)   Nhóm 30: Đường phèn; đường thốt nốt. 
 

 
(210) 4-2015-16994 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến lương 
thực và thực phẩm Thiên 
Ngọc  (VN) 
Tổ 12, ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, bột gạo và các chế phẩm từ gạo. 
 

Nhóm 31: Lúa. 
 

Nhóm 35: Mua bán lúa, gạo, bột gạo và các chế phẩm từ gạo. 
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(210) 4-2015-16995 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đại Phát  (VN) 
Tổ 10, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; cửa cuốn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-16996 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Thuận  
(VN) 
Tổ 17, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn nước đá cây (bằng inox). 
 

 
(210) 4-2015-16997 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Cam, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Toàn Cầu  (VN) 
53 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

 
(210) 4-2015-16998 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10; A26.11.9; 

2.9.1; 2.9.25; 5.3.9 
(591) Vàng, đen, xanh, xám, trắng, đỏ nâu, 

xanh cốm, đỏ, xanh tím than, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DP GREEN  (VN) 
Số 10, ngách 32, ngõ 293, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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1117 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17000 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phạm Thị Kiều Phiên   (VN) 

110/TP, xã Bảo Thạch, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2015-17001 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phạm Thị Kiều Phiên   (VN) 

110/TP, xã Bảo Thạch, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.   
 

 
(210) 4-2015-17002 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 
Nam   (VN) 
Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-17003 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17004 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.11.17; A25.7.2; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, nâu, xanh da trời, xanh 

nhạt, nâu, vàng, xanh, xanh sẫm 
(731) Công ty cổ phần Walgreens 

Pharmacis   (VN) 
Số nhà 9, ngõ 195, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17005 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A19.13.21 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-17006 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A19.13.21 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2015-17007 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17008 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A19.13.21; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y tế, 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-17010 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.    
 

 
(210) 4-2015-17011 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thù y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-17012 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y tế, 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-17013 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jtec Vina   (VN) 
Lô 17 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất.  
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(210) 4-2015-17014 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ 
Phước  (VN) 
Số 131 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tín dụng, đại lý chi trả ngoại tệ.  
 

 
(210) 4-2015-17018 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A6.7.6; A6.7.7 

(591) Xanh lá mạ, chàm, vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch dịch vụ 
Hoa Hồng  (VN) 
37-39 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-17019 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 24.15.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Trí Tri   (VN) 
59F Trần Bình Trọng, phường 05, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 

doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
 

Nhóm 41: Huấn luyện; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy.  
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(210) 4-2015-17020 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri   (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tuyển dụng lao động, tuyển 
dụng nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự.  

 
Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội 
thảo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-17021 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, hồng 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri   (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.    

 
Nhóm 41: Huấn luyện; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-17022 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri   (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động, 

tuyển dụng nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự.  
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(210) 4-2015-17023 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, hồng 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri   (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2015-17024 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri  (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.    

 

 
(210) 4-2015-17025 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri  (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị. 
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(210) 4-2015-17026 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, hồng 
(731) Công ty cổ phần Trí Tri  (VN) 

59F Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-17027 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nhất 

Anh   (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-17028 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nhất 

Anh  (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-17030 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lương Mạnh Cường  (VN) 
Số 105BC3, tập thể Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn compact); đèn sợi đốt, 
đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
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(210) 4-2015-17031 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lương Mạnh Cường  (VN) 
Số 105BC3, tập thể Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn compact); đèn sợi đốt, 

đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
 

 
(210) 4-2015-17032 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất - 
phát triển - thương mại Thiên 
Nga  (VN) 
8/12 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2015-17033 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất công nghiệp; chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y 

học và thú y; than hoạt tính; hóa chất phụ gia; dầu để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 02: Sơn; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm; phẩm màu cho thực phẩm; nhựa tự nhiên 
(dạng thô); chất cắn màu (không dùng cho kim loại). 

 
Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm làm thơm không khí; mỹ 
phẩm; xà phòng khử trùng; nước hoa. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; nến; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu thiên nhiên; chất đốt; sáp ong. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thảo 
dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc thú y; 
dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
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Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; két sắt đựng tiền an toàn; khung cửa bằng kim loại; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp mái nhà bằng kim loại; ống bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; máy sục khí; máy chế biến thức ăn dùng điện; 
máy cắt bánh mỳ; máy rửa bát đĩa; máy phát điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ tỉa cây; dao; kéo; thìa và dĩa (dụng 
cụ bàn ăn); dụng cụ và đồ dùng để lột da động vật. 

 
Nhóm 09: Đĩa compact; máy trả lời tự động; máy tính tiền; máy tính; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn); camera. 

 
Nhóm 10: Các loại thiết bị, dụng cụ y tế bao gồm: thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; 
thiết bị thử máu; máy đo huyết áp, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; nhiệt kế cho 
mục đích y tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện; tủ lạnh; bình lọc nước; thiết bị vệ sinh như: 
bồn tắm; bồn rửa mặt. 

 
Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô; động cơ xe máy; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; tấm 
chắn bùn dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa; đạn dược; thuốc nổ bông; vũ khí hơi cay; súng thể thao; hợp chất dẫn 
lửa. 

 
Nhóm 14: Đá mã não; hợp kim của kim loại quí; đồng hồ; đồ trang sức; ngà voi [đồ trang 
sức]; ngọc trai [đồ trang sức, đồ châu báu]. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn ghi ta; đàn viôlông; đàn oóc gan; piano; trống; sáo. 

 
Nhóm 16: Sách; bảng vẽ; mực [văn phòng phẩm]; dụng cụ viết; giấy vệ sinh; áp phích 
quảng cáo. 

 
Nhóm 17: Phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách âm; cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp 
[bán thành phẩm]; bao bì không thấm nước; găng tay cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; da 
động vật; da thuộc. 

 
Nhóm 19: Bể thủy sinh [công trình xây]; xi măng; kính xây dựng; thạch cao; vật liệu chịu 
lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gỗ thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Giường; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng thuốc; ghế [ngồi]; trường kỷ; bàn trang điểm. 

 
Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng; đồ chứa đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống; đồ đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; hộp bằng thủy tinh; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng; thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; tấm che phủ để ngụy trang; tơ chế phẩm; sợi dệt dạng 
thô, lông vũ để nhồi độn đồ đạc; lưới. 
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Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt: sợi len; sợi và chỉ thêu; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; kim 
tuyến để thêu thùa; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi chỉ thủy tinh dùng trong 
ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Lụa [vải]; chăn; vỏ đệm; vải lanh; vải đay; vải diệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; váy cưới; com lê; áo dài; cà vạt.  

 
Nhóm 26: Hoa giả; khóa kéo dùng cho túi; kẹp tóc; cúc cho trang phục; tóc giả; ren trang 
trí. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; lớp lót dưới thảm; tấm phủ 
sàn bằng nhựa vinyl. 

 
Nhóm 28: Búp bê; quả tạ tập thể dục; đồ câu cá; thiết bị tập thể dục; phao tập bơi; xe cộ 
đồ chơi. 

 
Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt đã được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; rau đã được bảo quản; nước ép trái cây; thịt đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); gạo; đường; mật ong; bột sắn.  

 
Nhóm 31: Rau cỏ tươi; cây trồng; hạt giống thực vật; tảo cho tiêu dùng con người hoặc 
động vật; vật nuôi gây giống; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; chế phẩm để 
làm nước khoáng; nước sô đa. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá; túi đựng thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như sau: thịt gia xúc, thịt gia cầm, hải sản sống 
(hàu, tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 
khói, giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 
phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có gaz, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, 
xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 
rửa, bàn trải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 
gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ, đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ 
sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 
quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 
lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, xe máy, 
xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 
nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 
các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 
khô. 
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Nhóm 36: Quản lý tài chính; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn bảo hiểm; văn 
phòng tín dụng; dịch vụ ngân hàng. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; dịch vụ về cách điện, cách nhíệt, cách âm 
trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng đồ đạc; dịch vụ bảo dưỡng và 
sửa chữa xe có động cơ. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; dịch vụ kết nối và chuyển hướng 
viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng đường sắt; cho thuê xe; vận tải bằng 
đường bộ; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ bốc dỡ. 

 
Nhóm 40: Giết mổ động vật; xử lý vải; tiêu hủy rác và chất thải; làm đông lạnh thực 
phẩm; xử lý kim loại; thông tin về xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; đào 
tạo trang điểm; dịch vụ chụp ảnh, nhiếp ảnh; cho thuê thiết bị âm thanh. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế trang trí nội thất; nghiên cứu trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng cho các lứa tuổi; nghiên cứu 
sinh học. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
cho thuê phòng họp; khách sạn; quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Các dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người, cụ thể là: thẩm mỹ viện; 
dịch vụ xoa bóp [massage]; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; dịch vụ trị liệu dành cho 
da; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo; cho thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ tổ chức hôn lễ; tư vấn 
hôn lễ; dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; bảo vệ 

 

 
(210) 4-2015-17034 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như sau: thịt gia súc, thịt gia cầm, hải sản sống 
(hàu, tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 
khói, giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 
phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có gaz, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, 
xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 
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rửa, bàn trải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 
gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ, đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ 
sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 
quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 
lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, xe máy, 
xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 
nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 
các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 
khô. 

 
 

 
(210) 4-2015-17035 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như sau: thịt gia xúc, thịt gia cầm, hải sản sống 
(hàu, tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 
khói, giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 
phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có gaz, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, 
xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 
rửa, bàn trải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 
gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ, đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ 
sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 
quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 
lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, xe máy, 
xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 
nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 
các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 
khô. 

 
 

 
(210) 4-2015-17036 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như sau: thịt gia xúc, thịt gia cầm, hải sản sống 

(hàu, tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 
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khói, giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 

phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 

mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có gaz, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, 

xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 

rửa, bàn trải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 

gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ, đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ 

sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 

quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 

lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, xe máy, 

xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 

nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 

các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 

khô. 
 

 
(210) 4-2015-17037 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như sau: thịt gia xúc, thịt gia cầm, hải sản sống 

(hàu, tôm, cá, cua, ốc, ngao, sò, bạch tuộc, bề bề), thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun 

khói, giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà 

phê, chè, thuốc lá, sữa, rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu 

mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có gaz, dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, 

xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy 

rửa, bàn trải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, 

gỗ thành phẩm, bàn ghế nhựa, bát bằng sứ, đĩa bằng sứ, lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ 

sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, bàn ghế gỗ, chổi 

quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 

lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, xe máy, 

xe đạp, xe ô tô, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 

nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 

các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 

khô. 
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(210) 4-2015-17038 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Nguyễn Đình Phương   (VN) 
Thôn Phong Vận, xã Hà Phong, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: loa, tai nghe, amply, đầu đọc đĩa kỹ 

thuật số, đầu máy koraoke, bộ trộn sóng (mixer), thiết bị âm thanh, máy nghe nhạc, điện 

thoại di động, điện thoại bàn, máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy 

fax. 
 

 
(210) 4-2015-17039 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất - 
phát triển - thương mại Thiên 
Nga  (VN) 
8/12 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-17040 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Likida Việt Nam  
(VN) 
1659/1A tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-17041 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; 6.1.2 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và đồ đi ở chân, tất cả thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-17044 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.6; 7.1.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch OMD  
(VN) 
Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-17045 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Thanh Phương  (VN) 
Đội 1 xóm Đông, thôn Yên Lỗ, xã Cẩm 
Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in.  
 

 
(210) 4-2015-17046 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) VINA CARMEN S.A.  (CL) 

AV. Apoquindo 3669, Piso 6, Las 
Condes, Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang sủi tăm. 
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(210) 4-2015-17047 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) VINA CARMEN S.A.    (CL) 

AV. Apoquindo 3669, Piso 6, Las 
Condes, Santiago, Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang sủi tăm. 
 

 
(210) 4-2015-17048 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 

310 lô 2, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; chất thay thế cà phê; chế phẩm dinh dưỡng sử 
dụng thay thế cà phê. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-17052 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.1.22 (540) 

  

(731) Trần Văn Toàn  (VN) 
Số nhà 30 ngõ 172 Thái Thịnh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu đồ da như: dây lưng bằng da, ví da, giày dép da, cặp 
bằng da, túi xách bằng da. 

 

 
(210) 4-2015-17053 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xám, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 528 đường Bạch Đằng, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Nấm đông lạnh; nấm đã qua chế biến; nấm khô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn do nhà hàng thực hiện: bánh mì, xôi 
nấm, lẩu nấm, cơm nấm, thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2015-17054 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A16.1.5; 16.1.4 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Kim 
Mạnh Hùng   (VN) 
K67 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm (ampli); ống nói (micro); bộ 
trộn âm (mixer); máy thu hình (tivi).  

 

 
(210) 4-2015-17057 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại BOO  

(VN) 
Số 19A Đặng Trần Côn, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ; thắt lưng [trang phục]; giầy; dép.  
 

 
(210) 4-2015-17058 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ làm đẹp Thảo Tây  
(VN) 
324-326 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; đào tạo thực hành; giảng dạy; đào tạo 
lại nghề; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh.  
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(210) 4-2015-17059 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Nguyễn Văn Nghĩa  (VN) 
16/9 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vịt quay, gà quay, heo quay, bánh mỳ, bánh bao, pa- tê gan, chả lụa.  
 

 

 
(210) 4-2015-17061 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) XU XI   (CN) 

No.201, Unit 1, Building C1, Li Sha Hua 

Du, Shajing Mid Road, Bao'an District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn, thức uống.  
 

 
(210) 4-2015-17062 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
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(210) 4-2015-17065 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2 

  

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
 

 
(210) 4-2015-17066 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
 

 
(210) 4-2015-17067 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được): sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh) đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
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(210) 4-2015-17068 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê: đường; kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh đá lạnh ăn (được), sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh), đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
 

 
(210) 4-2015-17069 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.1.9; A25.1.10 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được), sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống. 
 

 
(210) 4-2015-17070 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.3.5; 26.5.1; A26.3.7 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường; kem ăn; chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống. 
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(210) 4-2015-17071 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 1.15.24 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn; chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống. 
 

 
(210) 4-2015-17072 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn; chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống. 
 

 
(210) 4-2015-17073 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.13; 26.4.4; A26.4.6; A5.3.14 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 

068898  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn; chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
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1140 

(210) 4-2015-17074 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.18; 2.7.23 
(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00 Singapore 
068898  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn; chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
 

 
(210) 4-2015-17075 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.23 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa, phân bón.  
 

Nhóm 04: Xăng, dầu [nhiên liệu], dầu nhớt, khí đốt.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; sắt; thép.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Đường; gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản khô 
hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, bánh mứt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu thực 
vật, bột, bánh, kẹo, đường, gạo, kem lạnh, mật ong, mật rỉ, gia vị, nước xốt, chè (trà), cà 
phê, ca cao, chất thay thế cà phê, muối, ngũ cốc các loại, sắn lát (khoai mì), sản phẩm và 
hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa 
tươi, thức ăn cho động vật, nước khoáng, các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép trái cây, xi rô, đồ uống có chứa cồn, bã vỏ điều, bã mía, máy móc, thiết bị kim 
khí điện máy [máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; bán buôn và bán lẻ: 
thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (điện thoại, máy tính bảng, thiết bị định vị, 
camera, máy chấm công bằng vân tay, bảng điện tử, bộ cắm dây, máy thu GPS, công tắc, 
cầu chì, điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điốt, điện trở chuyển [transistor], đèn hiệu ứng 
trường, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng), máy ép trái cây, quạt 
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sạc đa năng, bàn ủi, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, máy hút khói, máy hút bụi, may 
xay sinh tố đa năng, vô tuyến truyền hình (ti vi), bộ khuyếch đại âm thanh, máy lạnh, máy 
giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy pha 
cà phê, nồi đa năng [ủ, hấp, rán]), vật liệu xây dựng; bán buôn và bán lẻ: máy móc, vật tư, 
nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nông nghiệp [máy móc công nông nghiệp và 
thiết bị thay thế, nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, đường, rượu, bia, nước giải khát], xăng 
dầu, nhớt, khí đốt; mua bán xuất nhập khẩu: phân bón, sắt, thép, hạt nhựa, hạt điều, gạo, 
đường; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; 
quản lý điều hành kinh doanh của khu công nghiệp. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ làm thủ tục hải quan 
(khai thuê hải quan); đầu tư tài chính; đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị; quản lý khu công nghiệp (quản lý bất động sản). 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng sửa chữa công trình thủy; dịch 
vụ nạo vét; tư vấn giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa 
phương tiện vận tải thủy, bộ. 

 

Nhóm 39: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ thông quan; dịch vụ 
logistics [kho vận và giao nhận]. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật cơ khí.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-17076 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ORIGIN BIOCHEMICAL 

LABORATORY INC.  (JP) 
3-2-3, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-
0027, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu từ gạo.  
 

 
(210) 4-2015-17077 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt  (VN) 
19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem (mỹ phẩm) 

tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; kem (mỹ phẩm) 

ngừa tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2015-17078 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Trung  (VN) 
Số 01 B đường Ninh Bình, phường 3, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2015-17079 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Phú Thịnh  (VN) 
166/16 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm) sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2015-17080 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 10.3.7 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Thị 
Ngọc Lan  (VN) 
ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu. 
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(210) 4-2015-17081 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xám, trắng, đen, đỏ 
(731) Trung tâm Văn hóa Doanh 

nhân  (VN) 
Tầng 1 nhà I, ngõ 319, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức trao giải (kể cả trao giải thưởng cúp vàng doanh nhân văn hóa) cho 
doanh nghiệp nhân dịp các sự kiện mang tính văn hóa, các cuộc thi cho các doanh nghiệp, 
doanh nhân tiêu biểu, các chương trình giải trí được tổ chức dành cho doanh nghiệp; xuất 
bản sách, văn bản; tổ chức và hướng dẫn hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; trình 
bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc 
giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-17082 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.3.1 
(731) Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 3, 5 & 7 Jalan P/7, Section 13 
Kawasan Perindustrian Bandar Baru 
Bangi 43000 Kajang, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y và chế phẩm vệ sinh; thực phẩm chức năng, tất cả được 
bao gồm trong nhóm 05. 

 

 
(210) 4-2015-17083 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2015-17084 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2; 1.15.24 
(731) GOLDEN FRESH SDN. BHD.  (MY) 

4572, Jalan Chain Ferry, 12100 
Butterworth, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã được đông lạnh, nấu chín, tẩm ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; 

tôm panđan đã được đông lạnh, nấu chín, tẩm ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; 
mực đã được đông lạnh, nấu chín, tẩm ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; cua đã 
được đông lạnh, nấu chín, tẩm ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; sò đã được đông 
lạnh, nấu chín, tẩm ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; trai đã được đông lạnh nấu 
chín, tẩm ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; hàu đã được đông lạnh, nấu chín, tẩm 
ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn; tôm càng đã được đông lạnh, nấu chín, tẩm 
ướp, đóng gói, nhồi nhân và chuẩn bị sẵn. 

 

 
(210) 4-2015-17085 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.24 
(731) AUTOEMPAQUE LATINOAMERICA 

CO., LTD.  (TW) 
3F., No.1, Xingan St., Sanmin Dist., 
Kaohsiung City 807, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không 

cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống].  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán nước rau củ quả; 
cửa hàng đồ uống nóng và lạnh [do nhà hàng tự thực hiện]; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức 
uống [do nhà hàng tự thực hiện].  

 

 
(210) 4-2015-17087 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thép VSC - POSCO  

(VN) 
Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1145 

(511)   Nhóm 06: Thép tròn trơn xây dựng (dạnh thanh và dạng cuộn); thép tròn đốt xây dựng; 

thép thanh vằn; cốt thép bê tông.  

 

Nhóm 35: Mua bán thép tròn trơn xây dựng (dạng thanh và dạng cuộn); thép tròn đốt xây 

dựng, thép thanh vằn; cốt thép bê tông. 
 

 
(210) 4-2015-17091 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy tính tiền; máy tính; máy chấm công; thiết bị kiểm soát cửa 

ra vào (thiết bị an ninh); thiết bị giảng dạy (máy chiếu). 
 

 
(210) 4-2015-17092 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy   (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng; máy hút ẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17094 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy phun; máy 

hàn điện. 
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(210) 4-2015-17095 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy phun; máy 
hàn điện. 

 

 
(210) 4-2015-17096 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy phun; máy 
hàn điện. 

 

 
(210) 4-2015-17097 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Hồng đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Surin  
(VN) 
218/43/5 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

(210) 4-2015-17098 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 
Lợi  (VN) 
Lô E, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
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(210) 4-2015-17099 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 
Lợi   (VN) 
Lô E, khu công nghiệp Phú Bài, phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên - Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
 

 
(210) 4-2015-17104 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

Sun House Plot No. 201 B/1, Western 

Express Highway, Goregaon - East, 

Mumbai-400063, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17105 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.15.15; 5.5.4 

(591) Trắng, vàng, vàng cam, xanh lá cây, 

xanh rêu nhạt, xanh rêu đậm, nâu đen 

(731) Công ty cổ phần Suntria Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 28 tầng, Làng Quốc Tế 

Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2015-17106 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Beuer N&C Việt 
Nam   (VN) 
Số 3A ngõ 535 Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, phụ kiện nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2015-17107 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; A15.9.11 
(591) Vàng, tím, xám đen, cam 

(540) 

  

(731) Vũ Đình ánh  (VN) 
66 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc.  

 

 
(210) 4-2015-17108 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 9.9.1; A9.9.3 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Minh  (VN) 
Thôn Văn Trai Trung, xã Văn Hoàng, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-17109 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 21.3.7; 5.5.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập Đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 9, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower -
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  
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Nhóm 36: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
tòa nhà.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm hàng thử công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa, dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-17110 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Viết Lam  (VN) 
20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Quỹ từ thiện.  
 

 
(210) 4-2015-17111 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 
Số 42D phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
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áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm hàng thử công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.    

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 

cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 

toà nhà.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 

giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 

dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 

mát; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2015-17112 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 

răng. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-17113 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 

răng. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17114 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sang Hà  (VN) 
Số 7 đường T4B, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; vật liệu để đóng sách, văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17115 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.9.14; 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ giáo dục Tiềm Năng Việt  
(VN) 
Số nhà 37A Phan Xích Long, phường 3, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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(210) 4-2015-17116 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 4.5.12; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8 

(591) Xanh lá, xanh đậm, nâu đậm, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Tố Trâm   (VN) 
7A/24 Thành Thái, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; trà (chè).  
 

 
(210) 4-2015-17117 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.15.1; A8.1.22; A8.1.23 

(591) Đỏ, vàng đồng, nâu, đen 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.  (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 

Italy  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; sô cô la; cà phê; ca cao; kẹo 

nhai; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình thoi; kẹo bạc hà; 

bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; viên ngậm bọc đường (bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2015-17118 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 2015-043253 07.05.2015 JP 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng 

(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)   (JP) 

1 - 1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa chế biến ở dạng thô. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1153 

(210) 4-2015-17119 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dây cáp điện Đại 
Nam  (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2015-17120 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 26.7.25; 26.4.9 
(591) Xanh dương, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến đầu tư 
du lịch Thiên Long  (VN) 
785/1 Luỹ Bán Bích, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-17121 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá mạ, hồng tím, trắng, xanh nước 

biển 

(540) 

  

(731) Huỳnh Cảnh  (VN) 
BB-3-6 lô S1, KP. Green View, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ nhà trọ, dịch 
vụ nhà nghỉ, dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-17124 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
High View  (VN) 
572/15A Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ quan sát: camera quan sát; máy thu thanh và thu hình: đầu ghi  hình 
camera; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 
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(210) 4-2015-17125 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên High View  
(VN) 
572/15A Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ quan sát: camera quan sát; máy thu thanh và thu hình: đầu ghi hình 

camera; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2015-17126 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Lê Trần  (VN) 
887/4 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 2, 

phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-17127 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) DONGKOO BIO&PHARMA. CO. LTD.  

(KR) 

222, Gocheok-ro, Guro-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực viên ngậm dùng cho mục đích 

dược phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn thuốc thử dùng để chẩn đoán cho mục đích y tế; 

dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực thuốc và vật tư y tế cho mục đích làm đẹp; 

dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực thuốc mỡ dược phẩm; dịch vụ trung gian 

thương mại trong lĩnh vực nhập khẩu thuốc và vật tư y tế; dịch vụ trung gian thương mại 

trong lĩnh vực thuốc và vật tư y tế dùng cho tế bào. 
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(210) 4-2015-17128 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) DONGKOO BIO&PHARMA. CO. LTD.  

(KR) 
222, Gocheok-ro, Guro-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để chăm sóc sức khỏe; đồ uống y tế; viên ngậm dùng cho 

mục đích dược phẩm; dược phẩm; bao con nhộng dùng trong y tế; thuốc mỡ. 
 

 
(210) 4-2015-17129 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 25.12.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Vũ Văn Ninh  (VN) 

Thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không chứa 

cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-17130 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.5.1; A17.2.2; 

26.7.25 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
MATA  (VN) 
Số 1A, ngõ 144/2 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ. 
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(210) 4-2015-17131 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mặt Trời Hạ Long  (VN) 
Số 277 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, hàng thủ công 
rnỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể 
là quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, 
điểm vui chơi và luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao 
tầng; dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều 
hành trung tâm thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
tòa nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
 

 
(210) 4-2015-17132 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17133 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xám, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Vỹ Nam  (VN) 
194 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ spa, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ tư vấn sắc 

đẹp. 
 

 
(210) 4-2015-17134 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 5.7.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SERENITY COFFEE 
ITALIANO  (VN) 
31/37 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-17136 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; A26.11.9; A1.1.10; A1.1.2; 5.3.9; 

26.11.22; A16.1.5 
(591) Vàng, đen, xám, xám nhạt, đỏ, xanh, 

xanh tím than, trắng, đỏ gạch, xanh cốm, 
tím, xanh nước biển, vàng cam, ghi 

(731) Công ty cổ phần Xuân An  (VN)
301-I1 Hào Nam, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 
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(210) 4-2015-17137 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Đen, tím nhạt, trắng, ghi, ghi nhạt, nâu 
(731) Công ty cổ phần Xuân An  (VN)

301-I1 Hào Nam, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
(210) 4-2015-17138 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
 

 
(210) 4-2015-17139 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
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liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống được liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17140 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
 

 
(210) 4-2015-17141 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1160 

(210) 4-2015-17142 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17143 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-17144 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
khoa học dinh dưỡng 
Orgalife  (VN) 
Số 2, đường 11, phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17145 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A19.3.4 

(591) Xanh tím than, trắng, ghi 

(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-17146 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17150 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; A1.1.10; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt, thịt hộp; giăm bông; thịt muối, thịt xông khối, pa-tê; lạp xưởng; 

nem; xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt); thực phẩm chế biến được làm từ thịt 
lợn; thực phẩm chế biến được làm từ cá; thực phẩm chế biến được làm từ tôm; thực phẩm 
chế biến được làm từ mực.  

 

 
(210) 4-2015-17151 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 20.7.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh cốm, ghi 
(731) Công ty TNHH giáo dục và 

đào tạo quốc tế lSET   (VN) 
Số 17 ngách 303 ngõ Quỳnh, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là đào tạo tiếng Anh; dịch vụ câu lạc bộ 
nhằm mục đích giáo dục; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật.  

 

 
(210) 4-2015-17152 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.1; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Đen, trắng 
(731) NAM KWANG ENG   (KR) 

56-12, Gwangteo-gil, Heungeop-myeon, 
Wonju-si, Gangwon-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Khung có bạt được căng bằng lò xo để nhún (trò chơi); trò chơi chỉ chơi trong 
nhà; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ chơi bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2015-17153 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Ghi, xanh tím than, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật môi 

trường  (VN) 
Số 61, hẻm 24/47, ngõ 81, phố Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghệ xử lý môi trường thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 07: Máy móc phục vụ cho công tác môi trường thuộc nhóm này như: máy trộn 
ribbon; máy khuấy trộn chất lỏng; máy sản xuất gạch không nung từ chất thải.  

 

Nhóm 11: Thiết bị xử lý môi trường thuộc nhóm này như: thiết bị lọc sạch nước; thiết bị 
khử trùng; thiết bị lọc bụi; thiết bị lắng Lamela; lò đốt chất thải. 

 

 
(210) 4-2015-17154 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam   (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2015-17156 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 5.9.19; A6.19.9; A5.13.8 
(591) Tím, xanh lá, đỏ, đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Ngon  (VN) 
Tổ 07 ấp Đông Thành, xã Tân Đông, 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chao (đậu phụ cắt miếng nhỏ ngâm trong nước mặn và chua). 

 

 
(210) 4-2015-17157 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 21.1.16 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Sài Gòn Sao  
(VN) 
79 đường 281 Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi, bong bóng. 
 
 

(210) 4-2015-17158 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.3; 26.4.2; 25.1.6; A25.7.21; 

26.5.1 
(591) Nâu, trắng, đen, nâu vàng nhạt, vàng 

nhạt, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Điều Hoà  (VN) 
40/140/20 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua cà phê, cà phê bột. 
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(210) 4-2015-17159 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; A25.7.21; 26.1.1; A7.1.11; 6.7.4; 

1.15.11 
(591) Nâu đậm, trắng, xám, đen, nâu vàng nhạt

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điều Hòa  (VN) 
70/140/20 ấp 6 xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2015-17160 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đại Tín  (VN) 
71 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-17161 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vật tư - May 
xuất nhập khẩu Tân Bình  (VN)
151B Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 6, phường 
9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo. 
 

 
(210) 4-2015-17163 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.5.1; 2.5.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh ngọc, xanh lam, đen, 

trắng, tím, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SQI Việt Nam  
(VN) 
ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bút màu; màu nước, đĩa đựng màu nước của họa sĩ, vật liệu vẽ; đất sét 
để nặn; sáp nặn (không dùng cho mục đích nha khoa).  
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(210) 4-2015-17164 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.5.16; 24.17.15; 24.17.21; A5.5.21 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Chung Văn 
Bình (Tế Quần Đường)  (VN) 
737 quốc lộ 20, khu phố 8, thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền. 

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc y học cổ truyền. 
 

 
(210) 4-2015-17165 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.9.18; 2.9.14; 2.9.20; A26.4.6 

(591) Đỏ, xám, trắng, bạc 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
đồ gổ cao cấp Phan Thuấn  
(VN) 
Số 56 Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ như: bàn, tủ, ghế. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng gỗ như: bàn, tủ, ghế.  
 

 
(210) 4-2015-17166 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.5.1; 26.4.3 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư - may 
xuất nhập khẩu Tân Bình  (VN)
151B Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 6, phường 

9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo. 
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(210) 4-2015-17167 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 5.7.8; 5.13.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng 

kem, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại thực 
phẩm Mộc Thủy  (VN) 
237/29/3 Lê Văn Khương, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo socola, mứt trang trí bánh kem.  
 

 
(210) 4-2015-17168 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trường Phúc   (VN)
Số B33 đường Tân Thới Nhất 21, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Xà gồ bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán xà gồ bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-17169 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trường Phúc  (VN) 
Số B33 đường Tân Thới Nhất 21, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xà gỗ bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-17170 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, vàng, xanh đậm, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thoại An  (VN) 
790/46 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn làm từ cá, mực bao gồm: chả cá ba sa, cá viên hấp, chả mực. 
 

Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống đông lạnh, hải sản đã chế biến; mua bán nông sản.  
 

 
(210) 4-2015-17171 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.3.1; A26.11.12; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời, xanh rêu, 

xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Phú Hoàng Gia  
(VN) 
Lô số 6, đường số 7, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải sợi thô, sợi lanh (gai) thô, sợi vải dệt, dây, băng, dải, sợi (chỉ), sợi 

và chỉ băng bông, sợi và chỉ để khâu, sợi và chỉ đã xe, sợi và chỉ lanh, sợi và chỉ tơ nhân 
tạo, vải, vải dùng để bọc nệm, vải sợi dệt, vải bông, vải dệt sọc nổi, vải in hoa, dây dải để 
viền mép cho quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-17172 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, vàng kem, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, hồng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Lâm Kiều  (VN) 
60 đường số 40, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh tráng dùng để quấn nem chả (bánh đa nem). 
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(210) 4-2015-17173 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhơn Phát  
(VN) 
66/4 - 66/6 Nghĩa Thục, phường 5, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nến thắp sáng (đèn cầy). 
 

 
(210) 4-2015-17174 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.16; 

A3.7.24; A5.3.15 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Việt  (VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, matit phủ bề mặt kim loại.  

 

Nhóm 19: Matit phủ tường.  

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, matit.  
 

 
(210) 4-2015-17175 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.15.1; 26.4.2 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bưu chính ¸ 
Âu  (VN) 
49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa.  
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(210) 4-2015-17176 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 5.3.19; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ Sơn 
Phát  (VN) 
Đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương 
Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh; rượu táo; rượu mùi; rượu vang.  

 

 
(210) 4-2015-17177 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH điện máy EMU 

Việt Nam  (VN) 
Lô A21-A22, chợ Trung Tâm Thuận 
Thành, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, nồi cơm điện, vòi hoa sen, bình nước nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời.  

 

Nhóm 35: Mua và bán thiết bị lọc nước, nồi cơm điện, vòi hoa sen, bình nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-17178 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.11.2; A5.1.5 
(591) Xanh lá, nâu, vàng, đỏ 
(731) Công ty CP thương mại - dược 

- sâm ngọc linh Quảng Nam  
(VN) 
Số 222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An 
Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng như: nước bổ dưỡng (dùng như chất bổ sung 

dinh dưỡng), trà túi lọc bổ dưỡng (có chứa thảo dược). 
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Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-17179 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A1.1.10; 2.9.1; 26.13.25; 1.15.23 

(591) Đen, đỏ, vàng 

(731) Phạm Trí Cường  (VN) 
Số 27D/5, khu phố 3, phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-17180 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1; A5.5.20 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Đinh Hương  (VN) 
77 đường số 2, khu phố Hưng Gia, 

phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 

 
(210) 4-2015-17181 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.3.1; 26.1.2 

(591) Vàng, cam, nâu, hồng nhạt, hồng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Thanh 
Thảo  (VN) 
A10/14 ấp 2, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); 

kem tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2015-17182 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.9.1; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá mạ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Thái 
Ngân  (VN) 
1979/8/6/24 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước hoa; kem tắm trắng da; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu gội 

đầu. 
 

 
(210) 4-2015-17184 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Sông 
Xanh  (VN) 
2/52 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau mầm đã được bảo quản, giá đỗ đã được bảo quản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-17185 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Sông 
Xanh   (VN) 
2/52 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau mầm đã qua chế biến, giá đỗ đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2015-17187 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.12; 4.5.14; 4.5.15; 11.3.18 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hòa   (VN) 
203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: lò nướng, nồi điện. 
 

 
(210) 4-2015-17188 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  

(JP) 
6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-0004, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Ete xenluloza dùng trong công nghiệp; hóa chất công nghiệp; phụ gia thực 
phẩm thuộc nhóm này (thuộc về hóa chất công nghiệp); xenluloza metyla hydroxypropyl 
(hóa chất công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2015-17191 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.9 
(731) WOCKHARDT LIMITED  (IN) 

Wockhardt Towers, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 
051, India. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược thuộc nhóm 5.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2015-17192 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.23 
(731) TEKING SDN BHD  (MY) 

1203, Permatang Berah, Titi Mukim, 
Telok Air Tawar, 13050 Butterworth, 
Penang, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh quy; bánh kẹo; sản phẩm ngũ cốc, cụ thể là chế phẩm ngũ 
cốc; mì sợi. 

 

 
(210) 4-2015-17193 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) ALTECO INC.  (JP) 

5-8, Nishiekimae-cho, Ibaraki-shi, 

Osaka, 567-0032 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo hồ và chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng 

cây trồng; chất gắn kết có dầu (ma-tít). 

 

Nhóm 02: Sơn phủ. 

 

Nhóm 16: Chất dính và keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  

 

Nhóm 19: Nhựa tổng hợp để trát dùng cho xây dựng (vật liệu xây dựng); vật liệu xây 

dựng phi kim loại dùng để trát trong xây dựng; nhựa tổng hợp gắn kết dùng cho sửa chữa 

tường hoặc sàn nhà (vật liệu xây dựng); nhựa tổng hợp để trát dùng cho xây dựng tòa nhà 

hoặc công trình xây dựng (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng bằng vải dầu; vật liệu xây 

dựng bằng chất dẻo; vật liệu xây dựng tổng hợp (phi kim loại), nhựa đường và vật liệu xây 

dựng bằng nhựa đường; vật liệu xây dựng bằng cao su; vữa dùng cho mục đích xây dựng 

tòa nhà hoặc công trình xây dựng (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng bằng vôi; vật liệu 

xây dựng bằng thạch cao; lưới mắt cáo bằng vải để che phủ cho các công trình xây dựng 

(vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng bằng gốm, gạch và vật liệu chịu lửa không bằng 

kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 

 
(210) 4-2015-17194 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  

(DE) 

Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 

Muenchen, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2015-17195 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  

(DE) 

Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 

Muenchen, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-17196 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  

(DE) 

Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 

Muenchen, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-17197 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A17.2.2 

(731) Công ty TNHH kim cương Hưng 
Loan  (VN) 
214 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Sản phẩm vàng, bạc, đá quý và các loại trang sức vàng, bạc, đá quý.  

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, các loại trang sức.  

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý và các loại trang sức.  
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(210) 4-2015-17198 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 

S.A.  (BE) 
Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, 
Belgium 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Vắcxin dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-17199 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.13.7 
(731) MONASH UNIVERSITY  (AU) 

Wellington Road, Clayton Victoria 3168, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 31: Côn trùng sống; muỗi bao gồm cả muỗi có chứa vi khuẩn để sử dụng làm 
phương tiện kiểm soát việc lây truyền các bệnh do muỗi hay bệnh do côn trùng khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu; đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc sử dụng côn 
trùng có chứa vi khuẩn như là một phương tiện để kiểm soát việc lây truyền các bệnh do 
muỗi hay bệnh do côn trùng khác; tổ chức, tiến hành, cung cấp, quản lý và cung cấp 
thông tin về các dịch vụ nghiên cứu và phát triển, bao gồm nghiên cứu và phát triển ứng 
dụng và thuần túy và nghiên cứu và phát triển liên quan đến khoa học, sinh học, y học, y 
tế công cộng; nghiên cứu và phát triển liên quan đến phương pháp để loại bỏ hoặc kiểm 
soát việc lây truyền các bệnh do côn trùng; xây dựng, tổ chức, tiến hành, quản lý, giám sát 
và cung cấp thông tin về các thử nghiệm lâm sàng và khoa học; biên soạn các thông tin 
khoa học; lập các báo cáo khoa học, tổ chức, tiến hành, cung cấp, quản lý và cung cấp 
thông tin về các dịch vụ tư vấn và cố vấn khoa học liên quan đến việc chống lại bệnh do 
côn trùng, bao gồm cả các chương trình y tế công cộng để chống lại bệnh lây truyền do 
côn trùng. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi côn trùng; dịch vụ xử lý côn trùng bao gồm việc làm lây nhiễm, 
nuôi sinh trưởng và phóng thích côn trùng mang vi khuẩn như là một phương tiện để kiểm 
soát việc lây truyền các bệnh do muỗi hay bệnh do côn trùng khác; tổ chức, tiến hành, 
cung cấp, quản lý và cung cấp thông tin về các dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ xử lý côn trùng bao gồm việc làm lây nhiễm, nuôi sinh trưởng và phóng thích côn 
trùng mang vi khuẩn như là một phương tiện để kiểm soát việc lây truyền các bệnh do 
muỗi hay bệnh do côn trùng khác; tổ chức, tiến hành, cung cấp, quản lý và cung cấp 
thông tin về các chương trình y tế công cộng để kiểm soát việc lây truyền bệnh do côn 
trùng. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ cấp quyền sử dụng bao gồm việc cấp quyền sử dụng các quyền sở hữu 
trí tuệ và bí quyết liên quan đến việc làm lây nhiễm, nuôi sinh trưởng và phóng thích côn 
trùng mang vi khuẩn như là một phương tiện để kiểm soát việc lây truyền các bệnh do 
muỗi hay bệnh do côn trùng khác; cấp quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết 
liên quan đến các chương trình y tế công cộng để kiểm soát việc lây truyền bệnh do côn 
trùng. 
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(210) 4-2015-17200 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) RENOWN INCORPORATED  (JP) 

TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 

Koto-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch; vali [du lịch]; túi cầm tay; túi 

dùng để đi biển; túi cho người cắm trại; túi mua hàng; ví tiền; ví đựng danh thiếp, ô che 

nắng; ô; ba toong. 
 

 

 
(210) 4-2015-17203 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 15.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 25.12.1; 5.3.7; 

10.3.7 

(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 
18 đường số 14, khu dân cư Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm: kềm (kìm) cắt da, ghế, nệm uốn tóc, mỹ 

phẩm dành cho tóc, máy cuộn tóc, máy kẹp tóc, máy sấy tóc, máy hấp tóc, sữa rửa mặt, 

mặt nạ dưỡng da, mặt nạ làm đẹp, kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân, giấy đắp mặt 

(không tẩm mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-17204 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Tân Đại Dương   (VN) 
215E/3 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-17205 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Tân Đại Dương   (VN) 
215E/3 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17206 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH tin học Thái 

Ngân   (VN) 
596 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: laptop, máy tính để bàn, phần mềm máy tính, bộ vi xử lý (CPU), bo 

mạch chủ (Mainboard), bộ nhớ trong (RAM), ổ đĩa cứng (HDD), cạc màn hình (VGA 
Card), màn hình, thùng máy vi tính, nguồn máy tính, ổ quang, bàn phím, chuột, máy 
MP3, máy MP4, USB, cạc âm thanh, loa vi tính, tai nghe, webcam, máy in, máy scan, 
máy fax, mực in, điện thoại, bộ lưu điện UPS, máy chiếu.  

 

 
(210) 4-2015-17207 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.7.2; 5.7.24 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Phát Thiên Phú  

(VN) 
Tổ 3, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.   
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Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: phân bón, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-17208 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.21; 5.5.19; 5.3.20; 5.7.24 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phát Thiên Phú  

(VN) 
Tổ 3, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.   

 

Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: phân bón, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-17209 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 3.11.7; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam, vàng 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 

tạo Thế Hệ Mới   (VN) 
188 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-17210 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.11.7; 1.15.23 
(591) Cam, vàng 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 

tạo Thế Hệ Mới   (VN) 
188 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ đào tạo.  
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(210) 4-2015-17211 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Sao Việt   (VN) 
69/2/9 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-17212 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện & 
thiết bị Hà Nội  (VN) 
Số 6 ngách 1/50 Ngõ 1 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; tổ máy phát điện.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; mua bán các loại sản 
phẩm sau: máy phát điện, tổ máy phát điện, tủ điện, thiết bị thu phát năng lượng (năng 
lượng gió, năng lượng mặt trời), thiết bị điều khiển điện, pin năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-17213 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Mã 
Dưỡng  (VN) 
Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bơ; quả tươi; quả mọng trái cây tươi. 
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(210) 4-2015-17214 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, bơm [bộ của máy móc, máy hoặc động cơ]; van (bộ phận của máy), 

động cơ điện, không dùng cho giao thông trên bộ.  
 

Nhóm 09: Xe chữa cháy; bơm chữa cháy; chuông báo cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; 
hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa; thiết bị dò khói; bình cứu hỏa.  

 

 
(210) 4-2015-17215 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; van (bộ phận của 

máy): động cơ điện, không dùng cho giao thông trên bộ.  
 

Nhóm 09: Xe chữa cháy; bơm chữa cháy; chuông báo cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; 
hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; thiết bị dò khói; bình cứu hoả. 

 

(210) 4-2015-17216 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; van (bộ phận của 
máy); động cơ điện, không dùng cho giao thông trên bộ.  
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Nhóm 09: Xe chữa cháy, bơm chữa cháy; chuông báo cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; 

hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa; thiết bị dò khói; bình cứu hỏa.  
 

 
(210) 4-2015-17217 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  
(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm, bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; van (bộ phận của 

máy), động cơ điện, không dùng cho giao thông trên bộ.  

 

Nhóm 09: Xe chữa cháy, bơm chữa cháy; chuông báo cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; 

hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa; thiết bị dò khói; bình cứu hỏa.  
 

 

 
(210) 4-2015-17220 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) NEXGEN BIOTECHNOLOGIES, INC.  

(KR) 

(Gasan-dong) 4W,142, Gasan digital 1-

ro Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu thơm không dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất khử 

mùi dùng cho cả nhân; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; nước hoa; nước xức tóc; nước 

thơm để xức sau khi tắm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm 

thơm không khí; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; dầu thơm để sản xuất chế phẩm 

mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-17221 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) NEXGEN BIOTECHNOLOGIES, INC.  

(KR) 

(Gasan-dong) 4W,142, Gasan digital 1-

ro Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu thơm không dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất khử 

mùi dùng cho cả nhân; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; nước hoa; nước xức tóc; nước 

thơm để xức sau khi tắm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm 

thơm không khí; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; dầu thơm để sản xuất chế phẩm 

mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-17222 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO., 

LTD.   (TW) 

9,12,13,16, 20, 21,22 And 23 Floor, No., 

118, Section 4, Ren-Ai Rd., Da-An 

District, Taipei 10687, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; đĩa quang; thẻ tín dụng [thẻ từ được 

mã hoá]; máy tính bỏ túi; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; máy rút tiền tự động 

(ATM); máy đếm và phân loại tiền.  
 

Nhóm 16: Báo chí; tạp chí [định kỳ]; sách; danh thiếp; xuất bản phẩm dạng in; bút bi.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 

bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay [tài chính]; đầu tư vốn; ngân hàng hối đoái [tài 

chính]; dịch vụ tín dụng; thông tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; môi giới 

chứng khoán và trái phiếu; quản lý tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật 

quí giá; định giá bất động sản.   
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(210) 4-2015-17223 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A15.9.11 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Lê Ngọc Chương  (VN) 
250 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-17224 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH quốc tế OKADA  

(VN) 
Số 126 phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì các loại; màng bọc bằng chất dẻo, bằng giấy để bao gói, giấy để bao 

gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước tăng lực (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng; đồ uống không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống); nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2015-17227 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh tím, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dịch vụ công 
nghệ xuất nhập khẩu Minh 
Kiếm  (VN) 
151 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình. 
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(210) 4-2015-17228 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.7.1; 6.1.2; 9.7.1; 26.3.1 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đối tác Thương mại Bình đẳng  
(VN) 
22, xóm Chùa, thôn Lại Thế, xã Phú 

Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, nước uống trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-17229 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23; 26.7.25; 

7.3.11; 7.1.24; A5.11.5 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nấm Yên Nhân  (VN)
Thôn Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi và sợi nấm để nhân giống. 

 

 
(210) 4-2015-17230 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 2.3.9 

(591) Đỏ, cam, vàng, nâu, xám, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AMC VIETNAM  
(VN) 
Lầu 3B, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-17231 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.3.9 

(591) Đỏ, cam, vàng, nâu, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AMC VIETNAM  
(VN) 
Lầu 3B, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17232 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) AKCIJU SABIEDRIBA 

"OLAINFARM"  (LV) 

5 rupnicu street, olaine, lv-2114, Latvia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; dược phẩm có chứa anxiolytic. 
 

 
(210) 4-2015-17233 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) SUNGKYONG SYSCOM CO., LTD  

(KR) 

301 (Hangangro3ga), 46 Cheongpa-ro, 

Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Đá gốm cho mục đích y tế; thảm sưởi sàn cho mục đích y tế; thảm gốm cho 

mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-17234 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Cơ sở Toàn Mỹ  (VN) 

E2/52A ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe (ruột xe); lốp xe (vỏ xe). 
 

 
(210) 4-2015-17235 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Cơ sở Toàn Mỹ  (VN) 

E2/52A ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm xe (ruột xe); lốp xe (vỏ xe). 
 

 
(210) 4-2015-17238 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV chè Ngọa 
Vân Yên Tử  (VN) 
Thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè. 
 

 
(210) 4-2015-17239 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.21; 26.4.4; 24.15.2 
(591) Xanh nước biển, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
EPOXY Quốc tế  (VN) 
Số 4, ngách 445/50 đường Lạc Long 
Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu ván, sàn xây dựng; thiết bị máy chà láng sàn. 
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(210) 4-2015-17240 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 4.5.1; 2.7.23; 4.5.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục 
INSIGHT Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 95H phố Lý Nam Đế, phường 

Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo ngoại ngữ; trung tâm đào tạo các kỹ năng mềm. 
 

 
(210) 4-2015-17241 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Thu  (VN) 
Số 12 ngõ 156 Tam Trinh, phường Yên 

Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; 

cửa ra vào bằng kim loại; cổng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-17242 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1; 5.3.6 

(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải Pháp Việt 
GVG  (VN) 
Số nhà 257, tổ 82, phường Kim Liên, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; đồ đựng thuốc chuyên dụng. 

 

Nhóm 12: Bộ đồ để vá săm xe; bơm hơi (phụ tùng của xe cộ). 
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(210) 4-2015-17243 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Nguyên  
(VN) 
Số 16, ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2015-17244 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
mạng và máy tính TIC  (VN) 
Số 117 Lê Thanh Nghị, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, dụng cụ cầm tay (khoan, dụng cụ cắt), giấy in, cáp mạng, 

cáp tín hiệu đồng trục, máy tính đồng bộ, linh kiện máy tính, túi xách máy tính, điện 

thoại, linh kiện điện thoại, thang nhôm. 
 

 
(210) 4-2015-17245 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
mạng và máy tính TIC  (VN) 
Số 117 Lê Thanh Nghị, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, dụng cụ cầm tay (khoan, dụng cụ cắt), giấy in, cáp mạng, 

cáp tín hiệu đồng trục, máy tính đồng bộ, linh kiện máy tính, túi xách máy tính, điện 

thoại, linh kiện điện thoại, thang nhôm. 
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(210) 4-2015-17246 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
mạng và máy tính TIC  (VN) 
Số 117 Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, dụng cụ cầm tay (khoan, dụng cụ cắt), giấy in, cáp mạng, 
cáp tín hiệu đồng trục, máy tính đồng bộ, linh kiện máy tính, túi xách máy tính, điện 
thoại, linh kiện điện thoại, thang nhôm. 

 

 
(210) 4-2015-17247 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Isla Moda  (VN) 
151A-153 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; túi xách; ba lô; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng; cà vạt. 
 

 
(210) 4-2015-17248 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ thắm, đỏ tươi, 

xanh than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 
Tuấn Phương  (VN) 
111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho thể thao; ví đựng danh thiếp; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; cặp 
học sinh, túi đeo vai học sinh; va li. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép, ba lô, túi xách); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 
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(210) 4-2015-17249 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.1.10; 25.1.5; 25.5.25; 8.7.5 
(591) Màu trắng, xanh lá, vàng, đỏ đậm, xanh 

than, xanh nước biển, đỏ thắm, đỏ, vàng 
trắng, nâu đen, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh An Kỳ  (VN) 
Số 12B tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú 
Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bánh tráng chả giò, bánh 

chả giò,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-17250 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; A26.11.9 
(591) Xanh than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm kính Cao 
Trung Nghĩa  (VN) 
20D Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính màu dùng cho cửa sổ; kính cửa sổ (trừ kính cho cửa sổ xe 

cộ); kính an toàn.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nhôm, kiếng, sắt, inox); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-17258 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần vận tải quốc 

tế KA   (VN) 
Số 95, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; cho thuê thùng đựng hàng gửi vào kho; cho thuê kho hàng; 
cho thuê xe tải; lưu giữ hàng hóa; môi giới vận tải; môi giới thuê tàu; phân phát sản phẩm 
hàng hóa (vận chuyển). 
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(210) 4-2015-17259 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.24; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần vận tải quốc 

tế KA    (VN) 
Số 95, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng; cho thuê căn hộ; hãng bất động sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; cho thuê thùng đựng hàng gửi vào kho; cho thuê kho hàng; 
cho thuê xe tải; lưu giữ hàng hóa; môi giới vận tải; môi giới thuê tàu; phân phát sản phẩm 
hàng hóa (vận chuyển); chuyển phát thư tín; cho thuê xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2015-17260 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần vận tải quốc 

tế KA   (VN) 
Số 95, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; cho thuê thùng đựng hàng gửi vào kho; cho thuê kho hàng; 

cho thuê xe tải; lưu giữ hàng hóa; môi giới vận tải; môi giới thuê tàu; phân phát sản phẩm 
hàng hóa (vận chuyển). 

 

 
(210) 4-2015-17261 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 86/587,727 06.04.2015 US 

  
(731) ZINIO, LLC   (US) 

575 Lexington Avenue, New York, New 
York, USA, 10022  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính để truy cập, xem tải, phân 

phối và tương tác với các xuất bản phẩm điện tử như tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo 
và catalô trong phiên bản kỹ thuật số trong định dạng tương tự như phiên bản in thông 
thường; phần mềm máy tính cho hệ thống quản lý nội dung (CMS) để quản lý nội dung, 
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bao gồm cả để xuất bản, soạn thảo, lưu trữ, chỉnh sửa, tổ chức, xóa bỏ và bảo vệ nội dung 
và thông tin.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị cho người khác; dịch vụ thực hiện và đặt mua tạp chí; 
thực hiện và đặt mua tạp chí kỹ thuật số.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản văn bản và tác phẩm đồ họa của 
của người khác trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số và qua Intemet về nhiều chủ đề; 
xuất bản các xuất bản phẩm điện tử; xuất bản tạp chí, sách, tạp chí định kỳ, báo hàng 
ngày, báo chí điện tử về nhiều chủ đề; cung cấp thông tin về các xuất bản phẩm và sản 
phẩm truyền thông của người khác về nhiều chủ đề.  

 

Nhóm 42: Cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải về được để để truy 
cập, xem, tải, phân phối và tương tác với các xuất bản phẩm điện tử như tạp chí, tạp chí 
xuất bản định kỳ, báo và catalô trong phiên bản kỹ thuật số trong định dạng tương tự như 
phiên bản in thông thường; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải về 
được cho hệ thống quản lý nội dung (CMS) để quản lý nội dung, bao gồm cả để xuất bản, 
soạn thảo, lưu trữ, chỉnh sửa, tổ chức, xóa bỏ và bảo vệ nội dung và thông tin. 

 

 
(210) 4-2015-17262 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ZINIO, LLC   (US) 

575 Lexington Avenue, New York, New 
York, USA, 10022 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính để truy cập, xem, tải, phân 
phối và tương tác với các xuất bản phẩm điện tử như tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, báo 
và catalô trong phiên bản kỹ thuật số trong định dạng tương tự như phiên bản in thông 
thường; phần mềm máy tính cho hệ thống quản lý nội dung (CMS) để quản lý nội dung, 
bao gồm cả để xuất bản, soạn thảo, lưu trữ, chỉnh sửa, tổ chức, xóa bỏ và bảo vệ nội dung 
và thông tin.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị cho người khác; dịch vụ thực hiện và đặt mua tạp chí; 
thực hiện và đặt mua tạp chí kỹ thuật số.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản văn bản và tác phẩm đồ họa của 
của người khác trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số và qua Intemet về nhiều chủ đề; 
xuất bản các xuất bản phẩm điện tử; xuất bản tạp chí, sách, tạp chí định kỳ, báo hàng 
ngày, báo chí điện tử về nhiều chủ đề; cung cấp thông tin về các xuất bản phẩm và sản 
phẩm truyền thông của người khác về nhiều chủ đề. 

 

Nhóm 42: Cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải về được để để truy 
cập, xem, tải, phân phối và tương tác với các xuất bản phẩm điện tử như tạp chí, tạp chí 
xuất bản định kỳ, báo và catalô trong phiên bản kỹ thuật số trong định dạng tương tự như 
phiên bản in thông thường; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải về 
được cho hệ thống quản lý nội dung (CMS) để quản lý nội dung, bao gồm cả để xuất bản, 
soạn thảo, lưu trữ, chỉnh sửa, tổ chức, xóa bỏ và bảo vệ nội dung và thông tin. 
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(210) 4-2015-17263 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.5; 1.15.15; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đất Sắt  (VN) 
56/19 hẻm 249, đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-17264 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đất Sắt  (VN) 
56/19 hẻm 249, đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-17265 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đất Sắt  (VN) 
56/19 hẻm 249, đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-17267 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ cờ, xanh dương, đỏ cam, cam, cam 

vàng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Anh Nghi 
Sơn  (VN) 
D3, khu dân cư Miếu Nổi, Đinh Tiên 
Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán máy móc công nghiệp, thiết bị tự động, cụ thể: cảm biến 

(áp suất, đầu nối, độ mờ, độ sáng, điện dung, cảm biến trọng lượng, chuyển động, contact 

cảm biến, lưu lượng, màn hình điều khiển cảm ứng, màu, máy đo thân nhiệt cảm biến, 

nhãn, nhiệt, nhiệt độ, phát quang, quạt các loại, sợi quang, siêu âm, từ tính, thiết bị đặc 

biệt, tiệm cận), bộ giải mã xung (đo tuyến tính (từ tính), bộ mã hóa gia tăng, bộ mã hóa 

phụ kiện, máy đo độ nghiêng, tuyến tính đo lường, tuyến tính vẽ dây, vòng trượt), thiết bị 

đo đếm, hiển thị và điều chỉnh (đồng hồ điều khiển, đồng hồ điều khiển hành trình, đồng 

hồ nhiệt, điều khiển đếm, điều khiển nhiệt độ, điều khiển thời gian, đo năng lượng và thời 

gian, bộ đếm, bộ đếm thời gian, bộ điều khiển và đo mực, bộ đo lực kéo, đây kỹ thuật, bộ 

xác định vị trí góc, hiển thị đa chức năng, hiển thị vị trí, phụ kiện), động cơ (đầu giảm tốc, 

động cơ rung, động cơ, mô tơ giảm tốc, mô tơ giảm tốc và phanh (thắng), mô tơ phanh 

(thắng)), điều khiển chuyển động (CPU, màn hình, bộ điều khiển), thiết bị đóng ngắt, 

thiết bị đo lường (PH) ORB cảm biến, van điện từ, van cơ, van màng), thiết bị bảo vệ (rơ 

le bảo vệ), thiết bị chuyển đổi, thiết bị dò tìm khí ga (đèn an toàn, đầu dò báo khí LEL, 

H2, H2S, đầu dò báo lưu lượng, đầu dò báo oxygen, điều khiển LEL, H2, H2S, hiển thị 

LEL, H2, H2S, lọc, tách dầu khí nước), thiết bị nguồn (bộ ổn dòng), các thiết bị khác (đầu 

đốt dầu, khí ga, cáp) quảng cáo sự kiện, thiết bị tin học viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-17268 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.5.1; A5.3.15; A26.11.12; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần North Ichi  
(VN) 
Khuyến Ngọa, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Các loại sơn trong nhóm này.  

 

Nhóm 19: Bột trét (bột bả) tường các loại.  
 

 
(210) 4-2015-17269 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Đại Toàn Thắng  (VN) 
Số 20 đường DC 7, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-17270 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy lau chùi dùng trong gia đình; giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2015-17271 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu đất, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-17272 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NUTRI Việt Nam  
(VN) 
Số 4 ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê dùng điện, bình pha cà phê dùng điện, máy pha cà phê dùng 

điện, máy lọc cà phê dùng điện. 
 

Nhóm 30: Cà phê 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, máy pha cà phê, máy rang cà phê, máy lọc cà phê, bình pha 
cà phê. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-17273 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Kiu  (VN) 
Thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-17274 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Xanh Nhật Minh   (VN) 
Số 16 Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm (quận Bắc Từ Liêm), 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dùng sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức 

năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng; chế phẩm dùng sản xuất các 
sản phẩm thực phẩm chức năng, thức ăn chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2015-17275 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 1.15.9; A1.1.9 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 

website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2015-17276 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Vàng, trắng, xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bưu Chính ¸ 
Âu  (VN) 
49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-17277 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.5.1 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Tiến Ngọc  (VN) 
271 Lê Thị Riêng, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: lược và bọt biển; bàn chải 

(không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; thủy tinh thô 

hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp 

vào các nhóm khác; thùng rác.  
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(210) 4-2015-17278 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25; 1.5.1; 

1.5.15; 18.3.21 

(591) Nâu, xanh dương, xám, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DCF Việt Nam  
(VN) 
Toà nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản, đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-17279 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế B.L.G  (VN) 
Số 974 đường Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-17281 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh rêu, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất gia 
công đan len Đại Hưng  (VN) 
860 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo choàng ngoài; mũ (nón); khăn quàng cổ; áo váy. 
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(210) 4-2015-17283 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A24.15.7; 26.1.2; A26.11.7; 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Thanh Tâm  (VN) 
54 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt.  
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-17284 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.21; A26.4.24 
(591) Xám, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất rượu 
và chế biến thực phẩm Quyên 
Quyên  (VN) 
Tổ liên gia 5, tổ dân phố 7A, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu trắng; rượu sakê. 

 

 
(210) 4-2015-17286 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nhung Thanh 

Nhung  (VN) 
330/14/29, KP5, phường Tân Tiến, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, đại lý bất động sản, quản lý bất 

động sản.  
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(210) 4-2015-17287 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hậu 
Nghĩa  (VN) 
477 Nguyễn Thị Thập, KP2, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, gạch ốp tường các loại.  
 

 
(210) 4-2015-17288 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A7.1.11 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ gốm sứ Mỹ Linh  (VN) 
133 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ: bát (bát ăn cơm), ấm trà, bình hoa, muỗng để múc (đồ dùng trên 

bàn).  
 

 
(210) 4-2015-17289 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A25.1.10; A25.3.13 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Bạch Đằng 9  (VN) 
Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện).  

 

Nhóm 35: Mua bán: khóa, các sản phẩm và phụ kiện cửa (bản lề, chốt cửa, khóa 

cremone).  
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(210) 4-2015-17290 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.23; 25.1.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dung Nga LE 
BLANC  (VN) 
Số 123, phố Mai Hắc Đế, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc; thẩm mỹ viện.  
 

(210) 4-2015-17292 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 

(591) Xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy Mom 
Thanh Hà  (VN) 
Số 24A, ngõ 279/64 Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ mát xa (xoa bóp); dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2015-17293 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.5.6; 25.1.25 

(591) Xanh, vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Chí Lý  (VN) 
Số 150C, đường Trung Tâm, phường Hội 

Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ướt, giấy lau dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2015-17294 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.3.1; A25.7.6; 26.1.6 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Chí Lý   (VN) 
Số 150C, đường Trung Tâm, phường Hội 

Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ướt, giấy lau dùng trong gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-17295 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.7.9 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen, tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Chí Lý   (VN) 
Số 150C, đường Trung Tâm, phường Hội 

Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ướt, giấy lau dùng trong gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-17297 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm MEZA   (VN) 
Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 

cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1204 

(210) 4-2015-17298 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEZA   (VN) 
Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 
cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17299 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 2.1.8; 

25.5.25; A25.7.7; A19.13.15 
(591) Vàng cam, ghi, đen, nâu, xanh, trắng, 

xanh cốm, trắng đục 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm D.E.L.A.P  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235, 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bông y tế, băng y tế, gạc y tế, băng dính y tế, dược phẩm, dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17300 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 2.5.8; 26.1.6 
(591) Tím, ghi, vàng cam, đen, nâu, xanh nước 

biển, trắng, xanh cốm, trắng đục 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1205 

(511)   Nhóm 05: Bông y tế, băng y tế, gạc y tế, băng dính y tế, dược phẩm, dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17301 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.6; 2.7.12 

(591) Xanh nước biển, ghi, vàng cam, đen, 

nâu, trắng, vàng, vàng đậm, trắng đục, 

xanh lá cây, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm D.E.L.A.P    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 

đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Bông y tế, băng y tế, gạc y tế, băng dính y tế, dược phẩm, dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17302 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A19.13.15; 25.5.25 

(591) Trắng, tím, tím nhạt, vàng cam, ghi, nâu 

vàng, đen, xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, 

hồng, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 

đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Bông y tế, băng y tế, gạc y tế, băng dính y tế, dược phẩm, dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17303 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A19.13.5; 25.5.25 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, vàng cam, ghi, nâu 

vàng, đen, xanh lá cây, vàng nâu, đỏ, 
hồng, xanh nước biển 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bông y tế, băng y tế, gạc y tế, băng dính y tế, dược phẩm, dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17304 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng cam, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bông y tế, băng y tế, gạc y tế, băng dính y tế, dược phẩm, dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17305 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng cam, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-17306 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Sen Captital  (VN) 
Số 7, ngõ 19/8 phố Trần Quang Diệu, 

phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17307 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Nguyễn Đức Vinh   (VN) 
Số 33 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17308 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Đức Vinh   (VN) 

Số 33 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế  

 

 
(210) 4-2015-17309 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17310 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17311 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-17312 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-17313 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17314 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-17315 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Mỹ Phẩm Thái 
Ngân    (VN) 
1979/8/6/24 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 

Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước hoa; kem tắm trắng da; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu gội 

đầu.  
 

 

 
(210) 4-2015-17316 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Mỹ Phẩm Thái 
Ngân    (VN) 
1979/8/6/24 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 

Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước hoa; kem tắm trắng da; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu gội 

đầu. 
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(210) 4-2015-17318 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17319 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17320 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17321 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-17322 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17323 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17324 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17325 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-17326 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17327 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17328 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17329 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-17330 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17331 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17333 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.9.1; 3.9.16; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Bảo Minh Châu  
(VN) 
99H/13 đường Quang Trung, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn, uống dùng cho thủy sản, động vật, gia cầm, gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-17334 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khoan Nghị 
KANGXIN  (VN) 
D3/19E Dương Đình Cúc, ấp 4, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép; đồ đi chân. 
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1215 

(210) 4-2015-17335 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A9.9.15; 21.3.1; A9.9.17 

(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khoan Nghị 
KANGXIN  (VN) 
D3/19E Dương Đình Cúc, ấp 4, xã Tân 

Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép; đồ đi chân. 

 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép; đồ đi chân.  
 

 4-2015-17336 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Vàng kim loại, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật điện Thuận 
Phát  (VN) 
Số 40/9B Hồ Văn Long, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: biến tần, màn hình hiển thị, bộ lập trình, đầu cân; cảm biến; đồng hồ 

nhiệt; tủ điện; phụ kiện tủ điện; phụ kiện biến tần. 
 

(210) 4-2015-17337 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.3.1; 3.3.15 

(591) Trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tứ Mã  (VN) 
4/106A Đặng Công Bỉnh, ấp Nhị Tân 2, 

xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ván ép, ván ép bằng gỗ. 
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(210) 4-2015-17338 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; A5.5.20; 5.7.17; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, lam sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Khải Lợi  (VN) 
ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bao bì giấy; bao bì các tông (thùng các tông); bìa nhăn; giấy nhăn.  
 

 
(210) 4-2015-17339 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xử lý nước hóa 
chất Hồng Hân  (VN) 
177/15 Ngô Quốc Chí, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lò hơi; hóa chất; viên nén mùn cưa; trấu; củi trấu ép viên; củi trấu ép 
thanh; bột gỗ dăm bào; máy móc thiết bị vật tư ngành xử lý môi trường; mỹ phẩm; xà 
phòng; chất tẩy rửa; tre; nứa; gỗ cây; gỗ chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-17340 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn quản lý doanh nghiệp 
Jefferson (JBMC)   (VN) 
4 Vũ Trọng Phụng, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn các vấn đề về nhân sự; hỗ 
trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
dịch vụ tái lập cơ sở kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ về thương mại. 

 
Nhóm 41: Hội thảo (tổ chức và thực hiện) [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ 
chức và điều khiển hội nghị tập huấn; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; giáo dục; giảng dạy; đào tạo thực hành (minh họa, giới thiệu). 
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(210) 4-2015-17341 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A8.1.16; 26.1.2; 8.1.18 

(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Lý Vĩnh An  (VN) 
93 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh su que. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại bánh kẹo như: bánh su que. 
 

 
(210) 4-2015-17342 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.4; 26.1.2; 26.3.1; A5.5.20; A5.5.22 

(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Kim 
Thành  (VN) 
21/4 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-17343 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A17.2.2 

(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nhôm - Inox Kim 
Cương  (VN) 
A8/240A quốc lộ 50, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng nhôm và inốc như: nồi cơm điện, nồi lẩu điện, ấm 

đun bằng điện, thau, mâm, vỉ nướng. 
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(210) 4-2015-17344 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Đăng 
Quang  (VN) 
Số 1 Tân Vĩnh, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 

 

 
(210) 4-2015-17346 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Lê Vân Khánh  (VN) 
46/1G Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 44: Nhà thuốc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-17347 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 11.3.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lộ Thiên Quán  
(VN) 
355 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-17348 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Hạnh Hân  (VN) 
965/16/12 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2015-17349 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.1; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hà   (VN) 
192B Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-17350 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.7; 26.4.2 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Vân   (VN) 
673 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), quán trà sữa, 
nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-17351 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A11.3.3; 

A11.3.6 
(591) Vàng chanh, cam, lam sẫm, tím, hồng, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TEENS HOUSE  
(VN) 
225 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán ăn vặt và giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-17352 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cô chủ nhỏ  
(VN) 
6/7B ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  
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(210) 4-2015-17353 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.21; A11.3.7; A25.1.10; 17.2.25; 

24.9.1; A11.1.6 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bún Bò Huế 
Nam Long  (VN) 
58 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-17354 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ nhiệt sản xuất và thương 
mại Xuân Anh  (VN) 
100/82/95 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nồi hơi như: nồi hơi để đốt nóng; nồi hơi để cấp nhiệt; nồi hơi 

của xưởng giặt là.  
 

 
(210) 4-2015-17355 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mặt trời Năng Lượng Xanh  
(VN) 
Tổ 6, KP5, đường Nguyễn Phúc Chu, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng năng 

lượng gió. 
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(210) 4-2015-17356 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Nguyên Phương  

(VN) 
ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) rượu, bia. 
 

Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng; dịch vụ quán cafe; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-17359 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 17.2.5 
(591) Hồng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ 

Long  (VN) 
Số 7, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 14: Ngọc trai. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); vận 
chuyển hành khách bằng đường thủy. 

 

 
(210) 4-2015-17360 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 26.4.4; A21.1.2; 1.15.23 
(731) BOYAA ONLINE GAME 

DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., 
LTD.   (CN) 
Room 802, 8B, D3 building, TCL 
industrial park, No.1001 Zhongshanyuan 
Rd., Nanshan District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi về giáo dục hoặc giải trí; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ giải trí; cung 
cấp các tiện nghi giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ cổng điện thoại di động; dịch vụ sắp đặt 
không dùng cho mục đích quảng cáo; cho thuê thiết bị trò chơi. 
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(210) 4-2015-17361 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cotra  (VN) 
Số 15, ngõ 30, phố Mai Anh Tuấn, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, 
xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17362 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 9.7.1; A17.2.2; 2.1.1; A9.3.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Anh  (VN) 
Số 81 phố Huế, phường Ngô Thị Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo vest (quần áo), bộ quần áo. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, dịch vụ nhà ở, môi giới bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2015-17363 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật Việt Bảo  (VN) 
2§ Nguyễn Thành ý phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Lò xo (bộ phận của máy móc).  
 

Nhóm 17: Cao su đặt sàn [bằng cao su] dùng để chống rung chống ồn cho sàn nhà.  
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(210) 4-2015-17365 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tiến Đồng  
(VN) 
100B/7 Quang Trung, KP4, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

 
(210) 4-2015-17366 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 26.13.1 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Trân Cát  
(VN) 
945/58/10 Lê Đức Thọ, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-17367 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Đinh Hùng Lành  (VN) 
127/44/10 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 
10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-17368 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 26.13.25; 4.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mediusa  (VN) 
154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-17369 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.5; A26.4.24 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Họ Đoàn  (VN) 
177 Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-17370 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Đức Việt   (VN) 

Thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm - li); ti vi; đầu đĩa DVD; micrô.  

 

 
(210) 4-2015-17371 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Đức Việt  (VN) 

Thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm- li); ti vi; đầu đĩa DVD; Micrô.  
 

 
(210) 4-2015-17372 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Đức Việt  (VN) 

Thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm- li); ti vi; đầu đĩa DVD; micrô.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1225 

(210) 4-2015-17373 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Đức Việt    (VN) 

Thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm- li); ti vi; đầu đĩa DVD; micrô.  
 

 
(210) 4-2015-17375 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A3.4.2; 3.4.13; A3.4.24
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ  (VN) 
25-27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-17376 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.22; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mediusa  (VN) 
154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17377 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.21; 5.3.20; A5.1.5; A19.13.21; 

25.5.25 
(591) Tím, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mediusa  (VN) 
154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-17378 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.11.8; 26.7.5 

(591) Trắng, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Trương Minh Thảo  (VN) 
650 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-17379 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) BABARA & CO., Ltd  (KR) 

7F, MG Bldg., 89, Seongsui-ro, 

Seongdong-gu, Seoul, 133-835, Republic 

of KOREA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 18: Túi xách. 

 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-17380 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bùi Văn Tiến  
(VN) 
Số 46 Nguyễn Trường Té, khóm Bình 

Khánh, phường Bình Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Pa tê; chả lụa. 
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(210) 4-2015-17381 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở kinh 
doanh chế biến cà phê Hiệp 
Nhi  (VN) 
423/3 Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang, cà phê bột, trà. 
 

 
(210) 4-2015-17382 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Xám đậm, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nano 
Techco  (VN) 
149/30 Bành Văn Trân, phường 7, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng được làm phù 

hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; 

thực phẩm cho em bé; thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-17383 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Đại Dương Xanh Toàn 
Cầu  (VN) 
Số 999A, ấp Năm Đảm, xã Lương Thế 

Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh; tôm đông lạnh; cá đông lạnh; thực phẩm chế biến từ cá; 

thủy sản đã được bảo quản. 
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(210) 4-2015-17384 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ, đen 

(731) Nguyễn Xuân Khoa  (VN) 
101B Bạch Đằng, Long Bình, phường 4, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công gỗ; đốn gỗ và xẻ gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-17385 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải, chổi (trừ chổi quét sơn), dụng cụ mỹ phẩm; đồ chứa 

đựng bằng thủy tinh, đồ sứ để chứa đựng, và đồ bằng đất nung để chứa đựng. 
 

 
(210) 4-2015-17386 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) CLINIQUE LABORATORIES, LLC  

(US) 

767 Fifth Avenue, New York, New York 

10153, U.S.A 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để làm sạch, 

chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; xà phòng; nước hoa, tinh 

dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh răng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1229 

(210) 4-2015-17387 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.4.2; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, nâu 
(731) Công ty TNHH C&N Quốc Tế  

(VN) 
915/46A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng hàng nông sản, hải sản, đồ may mặc; 

dịch vụ quảng cáo cho mục đích bán hàng. 
 

 
(210) 4-2015-17391 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(731) ASN HOLDINGS LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Truyền dẫn, phát sóng và nhận dữ liệu và tín hiệu dưới tất cả các hình thức và 

mô thức truyền tải bao gồm mạng truyền hình và/hoặc viễn thông, và mạng Internet cho 
việc phát lại âm thanh và/hoặc hình ảnh; truyền hình; dịch vụ đa phương thức tương tác 
được cung cấp bởi các phương tiện truyền và nhận dữ liệu và/hoặc tín hiệu dưới tất cả các 
hình thức và mô thức truyền tải bao gồm mạng truyền hình và/hoặc viễn thông, và mạng 
lnternet được thực hiện bởi các chương trình và ứng dụng máy tính mà đáp ứng được các 
sự cố và yêu cầu do người sử dụng tạo ra và việc thông tin giữa các cá nhân với nhau bao 
gồm dữ liệu, âm thanh và hình ảnh bằng tín hiệu truyền hình và/hoặc viễn thông; dịch vụ 
truyền hình và phát thanh mà người sử dụng có thể truy cập thông qua máy tính thông qua 
phần mềm máy tính đã được tải xuống; dịch vụ thông tin liên lạc giữa các máy tính; dịch 
vụ thông tin liên lạc điện tử phân phối các thông điệp bằng phương tiện truyền thông đại 
chúng điện tử; dịch vụ thư điện tử; chuyển đơn đặt hàng điện tử cho hoạt động thương mại 
điện tử; dịch vụ viễn thông, cung cấp tiện nghi thông tin liên lạc và viễn thông cho thảo 
luận và trao đổi thông tin tương tác; dịch vụ thông tin liên lạc có dây và/hoặc không dây 
hoặc các phương thức thông tin liên lạc khác để cung cấp tin tức thời sự, thể thao, vui chơi 
giải trí đến bất kỳ thiết bị nhận dữ liệu và/hoặc tín hiệu thông qua mạng truyền hình 
và/hoặc viễn thông, mạng Internet hoặc mạng thông tin liên lạc khác; vận hành phòng trò 
chuyện và diễn đàn trò chuyện trực tuyến trong lĩnh vực dịch vụ giải trí liên quan đến việc 
lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các tài liệu nghe và/hoặc nhìn trực tiếp hoặc được ghi 
sẵn; vận hành phòng trò chuyện và diễn đàn trò chuyện trực tuyến liên quan đến cung cấp 
các thông tin về: giải trí, thể thao và thời sự, dịch vụ vui chơi giải trí tương tác, dịch vụ trò 
chơi và dịch vụ xổ số; tất cả trong nhóm 38. 
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí liên quan đến việc lập kế hoạch, sản xuất và phân phối 

các tài liệu nghe và/hoặc nhìn trực tiếp hoặc đã được ghi sẵn; cung cấp thông tin liên quan 

đến giải trí, thể thao và thời sự; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ trò chơi; dịch vụ xổ số; 

tất cả trong nhóm 41. 
 

 
(210) 4-2015-17392 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.1.25; 25.1.9 

(731) YU-JEN YU  (TW) 

No.41, Heping E. Rd., Puli Township, 

Nantou County 545, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sôcôla; kem lạnh; bánh quy; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 

 
(210) 4-2015-17393 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) KUN-HSING LI  (TW) 

No.5, Ln. 21, Gangqian, Dounan 

Township, Yunlin County 630, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sôcôla; kem lạnh; bánh quy; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 

 
(210) 4-2015-17394 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 

FRANCE 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2015-17395 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 

FRANCE  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2015-17397 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Hợp Thành  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 

Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

 

 
(210) 4-2015-17398 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Long  (VN) 
254/16A Nguyễn Văn Luông, phường 

11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt plasma; máy cắt gạch; máy cắt gỗ; máy mài; máy khoan.  
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(210) 4-2015-17399 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.15; 5.3.20; A5.1.16; A5.1.5 

(591) Xanh lá cây, nâu 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Sơn Hưng  (VN) 
Số 5 đường số 2, khu phố 1, phường Tam 

Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-17400 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-17401 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.3.3; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Thế Long   (VN) 
139 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm thanh (mixer); máy phát thanh; bộ 

khuếch đại âm thanh (micro); đầu đĩa. 
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(210) 4-2015-17402 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-17403 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại và dịch vụ Long 
Khánh   (VN) 
Tổ 7, cụm 2, phường Phúc Xá, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy may và máy cắt gia dụng và công nghiệp; các bộ phận và phụ tùng lắp ráp 
trong máy may, máy cắt gia dụng và công nghiệp, cụ thể là chân vịt, bân lùa (răng cưa), 
ốc giữ, kim, móc, thoi (thuyền), suốt chỉ, cử, trục kim, lò xo (bộ phận của máy), ốc trục 
các loại; động cơ và các bộ phận đi kèm máy may, máy cắt gia dụng và công nghiệp, cụ 
thể là puli, dây cu-roa, dây da các loại; phụ kiện của máy may, máy cắt gia dụng và công 
nghiệp; máy vắt sổ gia dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-17407 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 25.5.1; 26.1.4; 

24.15.21 
(591) Trắng, da cam, xanh 
(731) Lê Văn Tiến  (VN) 

Thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy để chơi đá bóng; giầy cao cổ; giầy; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; 
bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; giày thể thao.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: giầy để chơi 
đá bóng; giầy cao cổ; giầy; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; bộ phận chống trượt 
dùng cho đồ đi chân; giày thể thao. 
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(210) 4-2015-17408 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.13.25; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH giải pháp kinh 

doanh Đông Dương  (VN) 
14-4C TTCAVT, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da và giả da như: cặp, vali, ví, ba lô, hộp da, túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-17409 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 14.1.13; A14.1.15 
(591) Xanh lá, xám, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
GREEN MORNING STAR   (VN) 
9/2 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-17410 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
GREEN MORNING STAR   (VN) 
9/2 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-17411 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-17412 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2015-17413 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-17414 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ hàng 
hải Thái Bình Dương   (VN) 
37C, đường Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Thắng Nhất, thành phố Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ nâng hạ, bảo trì, bảo dưỡng cần ống khoan dầu khí; thi công các công 

trình xa bờ (trên và dưới mặt biển); xây dựng các công trình xa bờ (trên và dưới mặt biển).  

 
Nhóm 39: Vận chuyển, lưu giữ cần ống khoan dầu khí; dịch vụ hạ thủy; dịch vụ vận tải 
siêu trường, siêu trọng; cho thuê các thiết bị phục vụ hạ thủy; dịch vụ lai dắt tàu; dịch vụ 
thử tải; dịch vụ đại lý vận tải.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ cơ khí; dịch vụ hàn định vị.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát kiểm tra không phá hủy các công trình xa bờ (trên và dưới 
mặt biển).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1236 

(210) 4-2015-17415 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.1; A17.3.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH quốc tế 
Hồng Thái và Đồng Nghiệp  
(VN) 
LK9 số 38, Tổng cục 5, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố 

tụng.  
 

 
(210) 4-2015-17416 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5; 20.7.1; A20.1.3; A14.5.2; 

A3.7.24; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Gia Thái  
(VN) 
Đội 9, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2015-17417 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Đỏ 
(731) NIPPON MEAT PACKERS, INC.   (JP) 

4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; sản phẩm sữa; thịt để tiêu dùng [tươi, 

ướp lạnh hoặc đông lạnh]; trứng; thủy sản ăn được (không còn sống) tươi, ướp lạnh hoặc 
đông lạnh; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; thịt heo chiên xù - món ăn Nhật Bản 
(Tonkatsu); chả thịt băm viên; gà nướng kiểu Nhật Bản (Yakitori); thịt lợn nướng kiểu 
Trung Quốc; gan và nội tạng lợn, bò đã tẩm ướp gia vị; sản phẩm thịt đã chế biến; sản 
phẩm hải sản đã chế biến; nước dừa; sa lát trộn giăm bông; sa lát trộn miến làm từ tinh 
bột đậu; rau và trái cây đã chế biến; đậu phụ chiên (Abura-age); đậu phụ khô-đông lạnh 
[Kohri-dofu]; thạch làm từ rễ cây lưỡi quỷ [Konnyaku] ; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu 
phụ có thành phần chủ yếu là sữa đậu nành và colagen; đậu phụ; đậu nành lên men 
[Natto]; trứng đã chế biến; món rau ăn liền gồm tôm, cà rốt, ngô non và gia vị được nấu 
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với bông cải xanh tươi; món rau ăn liền gồm thịt lợn muối xông khói, cà rốt, pho mát và 
gia vị được nấu với măng tây tươi; món rau ăn liền gồm thịt lợn muối xông khói, cà rốt và 
gia vị nấu với khoai tây tươi; món rau ăn liền gồm thịt, sản phẩm thịt đã chế biến, thủy 
sản có thể ăn được và gia vị nấu với rau tươi; hỗn hợp thịt bò băm; xúp miso ăn liền; xúp 
đã chế biến; món hầm cà ri được nấu trước từ thịt bò, khoai tây, cà rốt, tỏi, bột mì, đường, 
bột nhão từ cà chua, gia vị, muối, nước tương, nước ép dứa, nước ép táo, và hỗn hợp chế 
biến súp và hầm được nấu trước; món ăn đã được chế biến và đóng gói sẵn trên cơ sở thịt 
gà, trứng chim cút, cà rốt, măng, cải thìa, hành, thịt lợn, mộc nhĩ, dầu hào, chiết xuất từ 
thịt lợn để sử dụng với cơm hoặc mì; món ăn đã được chế biến và đóng gói sẵn trên cơ sở 
măng, cà rốt, mộc nhĩ và nước xốt để sử dụng với trứng; món ăn đã được chế biến và đóng 
gói sẵn trên cơ sở thịt lợn, tỏi, bột nhão từ đậu tằm và ớt, rượu sa-kê, nước tương, bột nhão 
từ đậu nành ngọt, chiết xuất từ đậu tương lên men để sử dụng với đậu phụ; món ăn đã 
được chế biến và đóng gói sẵn trên cơ sở thịt lợn băm, dầu thực vật, đường từ trái cây, bột 
nhão từ cà chua, nước ép cam, nước tương, dầu hào, tỏi, giấm, muối, cà rốt, gừng, rượu sa-
kê, gia vị, ớt jalapeno, dầu có gia vị có thể ăn được để sử dụng với cà tím; món ăn đã được 
chế biến và đóng gói sẵn trên cơ sở thịt lợn băm, dầu thực vật, đường từ trái cây, bột nhão 
từ cà chua, nước ép cam, nước tương, dầu hào, tỏi, giấm, muối, cà rốt, gừng, rượu sa-kê, 
gia vị, ớt jalapeno, dầu có gia vị có thể ăn được để sử dụng với miến làm từ đậu; món thịt 
lợn nấu hai lần đã được chế biến và đóng gói sẵn (món Tứ Xuyên); món ăn đã được chế 
biến và đóng gói sẵn trên cơ sở thịt lợn, cà rốt, măng, thịt gà, mộc nhĩ, nấm shiitake và 
nước xốt, được gọi là món happosai; món thịt lợn chua ngọt đã chế biến và đóng gói sẵn; 
món tôm ngọt và ớt đã chế biến và đóng gói sẵn; món gà thái nhỏ với hạt điều đã chế biến 
và đóng gói sẵn; món bò tiêu xanh đã chế biến và đóng gói sẵn, được gọi là "Chinjao 
Rosu"; món ăn liền có thành phần chủ yếu là thịt, rau, thủy sản ăn được và gia vị đã nấu 
chín; mảnh táo tía khô để rắc trên cơm chan nước nóng [món ăn Ochazuke-nori]; mảnh 
cá, thịt, rau hoặc rong biển khô (gia vị khô để rắc lên cơm - Furi-kake); món ăn thêm làm 
từ đậu nành lên men; hạt đậu chưa chế biến; colagen peptit dùng cho người; colagen dùng 
cho người; prôtein dùng cho người; các thành phần cho món ăn một nồi và/hoặc thịt 
nướng bao gồm thịt, thủy sản ăn được và/hoặc rau đã chế biến; gà rán; thực phẩm đã chế 
biến có thành phần chủ yếu là thịt hoặc sản phẩm thịt đã chế biến; thực phẩm đã chế biến 
có thành phần chủ yếu là thủy sản ăn được; thực phẩm đã chế biến có thành phần chủ yếu 
là rau; thực phẩm đã chế biến có thành phần chủ yếu là trái cây; thực phẩm đã chế biến có 
thành phần chủ yếu là đậu phụ, thực phẩm đã chế biến có thành phần chủ yếu là trứng; 
thịt băm viên (đã chế biến); trứng luộc ngoài bọc thịt xúc xích.  

 
Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm để làm mềm thịt cho mục đích gia đình; 
chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm 
[không từ tinh dầu]; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đá lạnh, 
kem lạnh; bánh mỳ với xúc xích bên trong; bánh mì hình vòng (bánh Bagel); bánh mì dẹt 
(bánh Naan); bánh tròn, mỏng làm từ ngô/bắp) hoặc lúa mạch và trứng (bánh Tortilla); 
bánh mỳ kiểu ý (bánh Ciabatta); bánh mì tròn và mỏng (bánh Chapati); bánh Muffin 
(bánh nướng xốp) kiểu Anh; bánh nướng; bánh croaxăng; bánh mỳ nướng phẳng kiểu ý 
(bánh Focaccia); bánh mỳ Pita; bánh mỳ ổ tròn; bánh mỳ mềm; bánh mỳ ngọt hình tròn; 
bánh rán; bánh rán kiểu Nhật Bản (bánh Curry); kẹo có thành phần chủ yếu là nước cốt 
dừa; bánh kẹo; bánh mỳ và bánh sữa nhỏ; nước dùng cho mỳ sợi ở dạng bột và dạng lỏng; 
gia vị cho mỳ sợi; nước xốt cho món rau hấp; nước xốt cho tonkatsu (nước xốt cho thịt lợn 
tẩm bột chiên); gia vị (không phải gia vị cay); gia vị cay; hỗn hợp để làm kem lạnh; hạt cà 
phê chưa rang; món ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi với các nguyên liệu của chúng, 
nước dùng hoặc nước xốt; món ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; miến làm từ tinh 
bột đậu với các nguyên liệu để xào miến tinh bột đậu; mì gạo với các nguyên liệu để xào 
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mì gạo; bột nhào; chế phẩm ngũ cốc; bột hạnh nhân; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc 
[bánh Gyoza đã nấu chín]; bánh xăng đuých; bánh bao hấp kiểu Trung Quốc [bánh 
Shumai đã nấu chín]; món sushi của Nhật Bản; hỗn hợp bột nhão làm bánh hình tròn 
chiên với những miếng bạch tuộc nhỏ [bánh Takoyaki] ; bánh bao nhỏ hấp kiểu Trung 
Quốc; bánh pizza; bữa ăn trưa đóng hộp gồm cơm với thịt, cá hoặc rau; bánh mì kẹp xúc 
xích (bánh xăng đuých) [đã chế biến]; bánh patê thịt [đã chế biến]; bánh nhân thịt [đã chế 
biến]; bánh xăng đuých có giăm bông và pho mát nướng với nước xốt (bánh Croque 
monsieur [đã chế biến]); (bánh xăng đuých kiểu Pháp (bánh Tartine [đã chế biến]); bánh 
xăng đuých cuộn [đã chế biến]; bánh Bagel với giăm bông và pho mát; bánh Muffin kiểu 
Anh với giăm bông và pho mát; bánh Ciabatta với nước xốt và pho mát; bánh Tortilla với 
gà nướng; bánh Naan với xúc xích; bánh mỳ với thịt, thủy sản ăn được, rau, pho mát hoặc 
tương tự như thế; bánh bao hấp kiểu Trung Quốc (bánh Xiaolongbao); bánh bao hẹ hấp 
kiểu Trung Quốc; bánh gạo Trung Quốc bọc lá tre; nem cuốn; bột nấm men khô; mạch 
nha gạo lên men [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn hợp làm bánh mỳ ăn liền; hỗn hợp làm 
bánh kẹo ăn liên; nước xốt cho mỳ ống; sản phẩm phụ của gạo cho thực phẩm (bã rượu); 
gạo lứt; yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì được trộn với gia vị và gia vị cay; 
bột mì cho thực phẩm; hỗn hợp nước xốt cay ăn liền (nước xốt mapo) cho đậu phụ Tứ 
Xuyên; hỗn hợp nước xốt cay ăn liền (nước xốt mapo) cho miến làm từ tinh bột đậu.  

 

 
(210) 4-2015-17418 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SHINSHU CERAMICS COMPANY, 

LTD.   (JP) 
35-46, Tono, Ookuwamura, Kiso-gun, 
Nagano-ken, 399-5501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất quang xúc tác; hóa chất sử dụng trong công nghiệp và khoa học (không 

dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm hóa chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu vâ chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa chất dùng trong định hình và rửa ảnh.  

 

 
(210) 4-2015-17420 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Inox Thanh 
Hưng  (VN) 
58/13/1 đường số 9, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: inôc dạng ống, dạng tấm, cuộn, láp đặc, chữ V và phụ kiện.  
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(210) 4-2015-17421 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Lý Phát  (VN) 
128 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, mực in máy offset, lưới in, thiết bị phụ kiện ngành in.  
 

 
(210) 4-2015-17422 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thiết 
bị y tế công nghệ cao HMED  
(VN) 
122/5 Bis Phạm Văn Hai, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế: bồn rửa tay tự động, chuyên dụng cho ngành y tế; bồn 

rửa tay phẫu thuật tự động, chuyên dụng cho bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2015-17423 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.1.5; 26.4.2; 26.15.15 

(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Tùng  
(VN) 
1000/8 Nguyễn Thị Khắp, khu phố Chiêu 

Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm làm bằng gỗ như: giường, ghế, tủ, kệ, bàn, khung ảnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất như: giường, ghế, tủ, kệ, bàn, khung ảnh.  
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(210) 4-2015-17424 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Toàn Tâm  (VN) 
360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2015-17426 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Ca   (VN) 
155 Hai Bà Trưng, xã Nam Hà, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  
 

 
(210) 4-2015-17427 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5B Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

 
(210) 4-2015-17428 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương, tím, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5B Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
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(210) 4-2015-17430 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, lam sẫm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ ý Thành  (VN) 
356/32 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, máy CNC, máy công cụ, đồng hợp kim, đồng đỏ, đồng 

thau.  
 

 
(210) 4-2015-17431 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17432 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh  (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-17433 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17434 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17435 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-17436 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-17437 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-17438 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-17439 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; A1.5.3; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, vật tư y tế như: vật tư 
y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán 
điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột, ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn, thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17440 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(731) NITIPON INTERNATIONAL GROUP 

CO., LTD.  (TH) 
61 Soi Ladprao 115, Ladprao Road, 
Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt; gel dưỡng da mặt; huyết thanh dưỡng da mặt; xà phòng 

dùng cho mặt; nước thơm làm sạch dùng cho mặt; nước hoa hồng dùng cho mặt, kem mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trị mụn trứng cá không chứa thuốc; 
kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; son dưỡng môi (không chứa thuốc); kem dưỡng 
thể; kem mắt; sữa tắm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm trị mụn trứng cá; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; thuốc viên làm 
thon người. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ y tế; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
tư vấn làm đẹp; dịch vụ làm đẹp bằng nước khoáng nóng; dịch vụ điều trị mặt và cơ thể; 
dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ và chương trình giảm cân; liệu pháp chống lão hóa, điều trị 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1245 

lớp mỡ thừa dưới da, điều trị tạo đường nét cho cơ thể, điều trị làm căng da mặt và chăm 
sóc da bằng phương pháp tiêm, điều trị mụn trứng cá, điều trị làm trẻ lại và điều trị sẹo 
bằng tia laze. 

 

 
(210) 4-2015-17442 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A24.17.12; A3.7.24; 3.7.17; 3.7.16 
(731) Phạm Thanh Quý  (VN) 

Nhà số 7 đường Bằng Lăng 10, khu đô 
thị Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, trường đào tạo (giáo dục).  
 

 
(210) 4-2015-17443 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và chuyển giao công 
nghệ VINA  (VN) 
P505, tầng 5 Indochina Plaza Hà Nội, số 
241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ bưu chính (cụ thể gồm các dịch vụ 
chuyển thư từ, báo chí, bưu phẩm, bưu kiện). 

 

 
(210) 4-2015-17444 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.15; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vạn Phúc Hoa  
(VN) 
Số 37 Trương Chí Cương, phường Hòa 
Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán: dầu mỡ nhờn, thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước uống; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển 
giao công nghệ. 

 

 
(210) 4-2015-17445 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vạn Phúc Hoa  
(VN) 
Số 37 Trương Chí Cương, phường Hòa 
Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ nhờn (chất bôi trơn). 

 

 
(210) 4-2015-17446 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TIM HORTONS INTERNATIONAL 

S.A.  (LU) 
595, rue de Neudorf L-2220 
Luxembourg Grand Duchy of 
Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê không chứa cồn cụ thể là: cà phê rang xay, cà phê 

sữa (cà phê cappuccino), đồ uống trên cơ sở cà phê ướp lạnh và đồ uống trên cơ sở cà phê 
sữa ướp lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-17447 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TIM HORTONS INTERNATIONAL 

S.A.  (LU) 
595, rue de Neudorf L-2220 
Luxembourg Grand Duchy of 
Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh nướng ngọt (bánh rán); bánh rán dạng tròn; bánh rán dạng miếng; bánh 

rán phủ kem bơ và bánh rán dạng tròn có nhân. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cà phê được phục vụ bởi quán cà phê; dịch vụ tiệm cà phê 
phục vụ tại quầy; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống (ngồi tại chỗ); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống (mang đi). 

 

 
(210) 4-2015-17448 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TIM HORTONS INTERNATIONAL 

S.A.  (LU) 
595, rue de Neudorf L-2220 
Luxembourg Grand Duchy of 
Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúp; món thịt đã chế biến; món rau đã chế biến; sữa chua; trứng ốp lết, trái cây 

trộn; rau trộn; thịt bò hầm đậu kèm ớt khô; khoai tây chiên ròn; đậu hầm; đồ uống trên cơ 
sơ sữa. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê xay; cà phê hạt; cà 
phê đóng gói sẵn tự pha chế dùng một lần; cà phê có bột đóng gói sẵn tự pha chế dùng 
một lần; hỗn hợp sô cô la nóng; đồ uống trên cơ sở cà phê nóng; đồ uống trên cơ sở cà 
phê để lạnh; đồ uống trên cơ sở trà nóng; đồ uống trên cơ sở trà để lạnh; đồ uống trên cơ 
sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh nướng ngọt (bánh rán); bánh rán dạng miếng; 
bánh ngọt làm bằng trái cây tẩm đường; bánh su kem; bánh trộn táo và hạnh nhân phết 
kem; bánh quế; bánh sừng bò; bánh ngọt; bánh nướng; bánh nướng xốp; bánh mỳ vòng; 
bánh quy; bánh quy dẹt nhỏ; bánh mỳ kẹp nhân (bánh xăng đuých); bánh mỳ kẹp nhân 
cuộn; bánh mỳ kẹp nhân dùng cho bữa sáng; bánh mỳ kẹp nhân dạng dẹt; bột yến mạch; 
chế phẩm ngũ cốc lạnh; bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bột nhồi; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bim bim làm từ khoai tây chiên; kem lạnh; bánh kẹo; kem sữa chua trái cây; bánh trứng 
nướng; bánh crêp; món mỳ ống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cà phê được phục vụ bởi quán cà phê; dịch vụ tiệm cà phê 
phục vụ tại quầy; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống (ngồi tại chỗ); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống (mang đi). 

 

 
(210) 4-2015-17449 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.4.2; A26.11.7 
(731) TIM HORTONS INTERNATIONAL 

S.A.  (LU) 
595, rue de Neudorf L-2220 
Luxembourg Grand Duchy of 
Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Xúp; món thịt đã chế biến; món rau đã chế biến; sữa chua; trứng ốp lết, trái cây 
trộn; rau trộn; thịt bò hầm đậu kèm ớt khô; khoai tây chiên ròn; đậu hầm; đồ uống trên cơ 
sở sữa. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê xay; cà phê hạt; cà 
phê đóng gói sẵn tự pha chế dùng một lần; cà phê có bọt đóng gói sẵn tự pha chế dùng 
một lần; hỗn hợp sô cô la nóng; đồ uống trên cơ sở cà phê nóng; đồ uông trên cơ sở cà 
phê để lạnh; đồ uống trên cơ sở trà nóng; đồ uống trên cơ sở trà để lạnh; đồ uống trên cơ 
sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh nướng ngọt (bánh rán); bánh rán dạng miếng; 
bánh ngọt làm bằng trái cây tẩm đường; bánh su kem; bánh trộn táo và hạnh nhân phết 
kem; bánh quế; bánh sừng bò; bánh ngọt; bánh nướng; bánh nướng xốp; bánh mỳ vòng; 
bánh quy; bánh quy dẹt nhỏ; bánh mỳ kẹp nhân (bánh xăng đuých); bánh mỳ kẹp nhân 
cuộn; bánh mỳ kẹp nhân dùng cho bữa sáng, bánh mỳ kẹp nhân dạng dẹt; bột yến mạch; 
chế phẩm ngũ cốc lạnh; bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bột nhồi; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bim bim làm từ khoai tây chiên; kem lạnh; bánh kẹo; kem sữa chua trái cây; bánh trứng 
nướng; bánh crếp; món mỳ ống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cà phê được phục vụ bởi quán cà phê; dịch vụ tiệm cà phê 
phục vụ tại quầy; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống (ngồi tại chỗ); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống (mang đi). 

 

 
(210) 4-2015-17450 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HIMICO Hà Nội  
(VN) 
LK 24/42 khu đô thị Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện (xe đạp điện, xe máy điện); xe điện; phụ tùng của xe cộ 
chạy bằng điện.  

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2015-17453 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH điện tử An 

Khánh  (VN) 
Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Âm ly; loa; hệ thống loa; đầu phát hình kỹ thuật số.  
 

Nhóm 35: Mua bán: âm ly, loa, hệ thống loa, đầu phát hình kỹ thuật số.  
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(210) 4-2015-17454 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH điện tử An 

Khánh  (VN) 
Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: âm ly; loa, hệ thống loa; đầu phát hình kỹ thuật số.  
 

Nhóm 35: Mua bán: âm ly, loa, hệ thống loa, đầu phát hình kỹ thuật số.  
 

(210) 4-2015-17455 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH điện tử An 

Khánh  (VN) 
Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Âm ly; loa; hệ thống loa; đầu phát hình kỹ thuật số.  
 

Nhóm 35: Mua bán: âm ly, loa, hệ thống loa, đầu phát hình kỹ thuật số.  
 
 

 
(210) 4-2015-17456 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.8; 3.4.7; A3.4.14; A3.4.23; 1.15.5; 

3.9.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tây Đô  (VN) 
Km 9.2 đường Thăng Long - Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát, nước ngọt có gas, nước ép trái cây (không có chứa cồn). 
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(210) 4-2015-17460 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 25.12.1; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xám, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu, nước giải 
khát Tân Đô   (VN) 
Km 9.2 đường Thăng Long - Nội Bài, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng (không sử dụng cho mục đích y tế), nước ngọt có 
ga (đồ uống), nước ép trái cây (không có chứa cồn, đồ uống), nước giải khát (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-17462 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Ebony - 
Thanh Tú  (VN) 
17/15 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Lông mi giả. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: lông mi giả, quần áo, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2015-17463 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Ebony - 
Thanh Tú   (VN) 
17/15 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Lông mi giả. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: lông mi giả, quần áo, mũ (nón).  
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(210) 4-2015-17464 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 26.4.7; 26.4.1 

(591) Đen, xanh lá mạ 

(731) C.G ENGINEERING & CONSULTING 

CO., LTD.   (KR) 

#813, 306 Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 

Rep. of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 19: Hắc ín; hắc ín than đá; hắc ín gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-17465 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Đinh Văn Điệp  (VN) 
86 đường 6, phường Tăng Nhơn Phú B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến (đông lạnh, sấy khô, đóng hộp); sữa và các sản 

phẩm sữa; các sản phẩm từ thịt, cá và hải sản.  

 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); mật ong.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: rau, củ, quả tươi, rau củ quả 

chế biến, đồ tươi sống (thịt, cá, tôm, cua, ghẹ, ốc, mực), lương thực (như gạo, ngô, khoai, 

mì, sắn), thực phẩm đã qua chế biến (giò, chả, nem), cà phê, trà, trà thảo dược dùng cho 

mục đích y tế, thực phẩm chức năng, xúc xích, pho mát, bánh, kẹo, mứt, kem (làm từ sữa), 

dầu ăn, trái cây đóng hộp, sữa, sữa bột, đồ uống làm từ sữa, bia, bia mạch nha.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (bar); quán ăn 

uống; quán ăn uống tự phục vụ; khách sạn.  
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(210) 4-2015-17466 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; A9.3.9 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thiết kế và sản xuất 
Thiên Thần Nhỏ   (VN) 
Số 3 đường 1A, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm quần áo trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-17467 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thuận Xương  

(VN) 
Lô J3, đường số 11, khu chế xuất Tân 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối các sản phẩm, làm từ nhựa: ống nhựa cứng, ống nối bằng 
nhựa, ống luồn dây điện. 

 

 
(210) 4-2015-17468 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước 

thơm mỹ phẩm.  
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Nhóm 05: Khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn tã trẻ em [tã 
lót]; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; tã lót [tã trẻ em]; tã lót dùng cho 
người không kiềm chế được; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm 
chế được; tã lót dành cho người già; băng vệ sinh.  

 

Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
giấy để tẩy trắng; tấm lót bằng giấy; khăn lau bằng giấy.  

 

Nhóm 24: Khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải; khăn bỏ túi bằng vải; khăn tẩy trắng bằng 
vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn ăn bằng vải không dệt; khăn ăn, không làm bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: Khăn giấy được tẩm, thẩm ướt nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, 
khăn tã trẻ em [tã lót]; khăn vệ sinh, quần tã trẻ em [tã lót dạng quần], tã lót [tã trẻ em], tã 
lót dùng cho người không kiềm chế được, quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người 
không kiềm chế được, tã lót dành cho người già; băng vệ sinh, khăn lau mặt bằng giấy, 
khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy trắng, tấm lót bằng giấy, 
khăn lau bằng giấy, khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải, khăn bỏ túi bằng vải, khăn tẩy trắng 
bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, khăn ăn bằng vải không dệt, khăn ăn, không làm bằng 
giấy.  

 

 
(210) 4-2015-17469 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 24.13.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ 

Đức   (VN) 
Phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp, tắm hơi 
và xoa bóp; dịch vụ bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2015-17470 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.20; 1.15.15; 1.15.11 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ  (VN) 
25 - 27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la.  
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(210) 4-2015-17472 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 1.15.15; A5.3.14; A1.1.10; 

A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm, cam
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và đầu tư Đại Rồng Việt   (VN) 
135/39 Thích Quảng Đức, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 29: Hạt điều đã được chế biến; hạt điều đã được bảo quản.  
 

 
(210) 4-2015-17473 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1 
(591) Đỏ, trắng hồng, đen, trắng, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Anh Đào   (VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng trắng da; sữa rửa mặt; sữa tắm trắng 
da; son môi. 

 

 
(210) 4-2015-17477 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Vương Hữu Vĩnh  (VN) 
Số 120/11, đường Trường Chinh, phường 
Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, đào tạo. 
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(210) 4-2015-17478 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 21.1.17; 26.3.4 

(591) Đen, xanh da trời, xanh da trời đậm 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Kim Mai  (VN) 
Số 469 phố Ngô Gia Tự, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Van cổng; van cầu; van một chiều; y lọc; van bướm (tất cả là bộ phận của 

máy). 
 

 
(210) 4-2015-17479 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.1; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, xám 

(731) Nguyễn Hoài Phương  (VN) 
Số nhà 35, ngõ 252/53, phố Tây Sơn, 

phường Quang Trung, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ điện cầm tay gồm máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy bào, 

máy mài, máy cưa, máy đục, máy đầm. 
 

 
(210) 4-2015-17480 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.7.6 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu lâm sản Thực 
Thảo  (VN) 
Thôn Sen Toa, xã Hữu Bằng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất bằng gỗ như: bàn, ghế, kệ, giường, sofa, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất: bàn, ghế, kệ, giường, sofa, tủ.  
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(210) 4-2015-17481 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.1.4; 24.1.1; 5.7.3; 24.5.7 

(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 

459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 

639934 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia có chứa cồn, bia nặng (ale) có chứa cồn, bia nhẹ (lager) có chứa cồn, bia 

đen (stout) có chứa cồn, bia nâu (porter) có chứa cồn; đồ uống mạch nha; nước khoáng 

(đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không cồn khác; bia không cồn, bia 

nặng (ale) không cồn, bia nhẹ (lager) không cồn, bia đen (stout) không cồn, bia nâu 

(porter) không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây và nước ép trái cây; đồ uống là hỗn 

hợp của bia và nước chanh, và đồ uống có hương vị bia hoặc chứa bia, có hương vị bia 

nặng (ale) hoặc chứa bia nặng, có hương vị bia nhẹ (lager) hoặc chứa bia nhẹ, có hương vị 

bia đen (stout) hoặc chứa bia đen, có hương vị bia nâu (porter) hoặc chứa bia nâu; xi rô và 

các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-17482 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Trần Mai Lan  (VN) 
Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; hương liệu (tinh dầu); mặt nạ làm đẹp; xà phòng 

vệ sinh dạng bánh; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 

người thon thả; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trang; dầu gội 

đầu; túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn). 

 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ nhũ nhi), sữa bột (cho trẻ sơ sinh); thuốc xoa bóp, dầu xoa bóp, 

linimen; hạt lanh dùng cho mục đích dược phẩm; chè giảm cân dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 

phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình.  
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(210) 4-2015-17485 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 26.11.3; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng, da cam, đỏ, nâu, nâu đậm, bạc, 

trắng 
(731) JAPAN TOBACCO INC.  (JP) 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá, đã được chế biến hoặc chưa chế biến; thuốc lá hút; thuốc lá dùng 

với tẩu; thuốc lá cuốn bằng tay, thuốc lá nhai, thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc 
lá điếu; thuốc lá điện tử; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá dạng bột để hít; gạt tàn 
thuốc lá; đót thuốc lá điếu; bật lửa cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn 
thuốc lá và diêm (vật dụng cho người hút thuốc). 

 

 
(210) 4-2015-17486 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Điểm 
Vàng  (VN) 
Số 135/37/19, đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi du lịch, cặp học sinh.  

 

 
(210) 4-2015-17488 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.2; 5.7.3; 3.9.16; 3.9.1 
(591) Nâu, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Bảo Minh Châu  
(VN) 
99H/13 đường Quang Trung, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn, uống dùng cho thủy sản, động vật, gia cầm, gia súc. 
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(210) 4-2015-17490 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ khí Hoàng 
Phúc  (VN) 
Số 39 Nguyễn Tất Thành, phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 07: Máy tuốt lúa. 
 

 
(210) 4-2015-17491 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 15.7.1; 5.7.3; 26.1.1; 14.7.6 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ khí Hoàng 
Phúc   (VN) 
Số 39 Nguyễn Tất Thành, phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 07: Máy tuốt lúa. 
 

 
(210) 4-2015-17492 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ngô Minh Tuệ  
(VN) 
Thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 
 

(511)   Nhóm 07: Máy tuốt lúa.  
 

 
(210) 4-2015-17493 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Hoàng  (VN) 
Số 121B Trần Hưng Đạo, phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo thời trang. 
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(210) 4-2015-17495 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A11.3.3 
(591) Trắng, xanh xám 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Anh Vũ  (VN) 
27D, đường Phạm Văn Hai, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè/trà. 
 
 

(210) 4-2015-17496 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) J.S.S. TOBACCO LTD  (GB) 

Suite 404, Albany House, 324/326 
Regent Street, London, United Kingdom, 
W1B 3HH 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là, gạt tàn 

dùng cho người hút thuốc, bật lửa cho người hút thuốc; diêm.  
 
 

(210) 4-2015-17497 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.4; A26.11.9; 26.4.9; 26.7.25
(731) INL INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 
266 Yishun Street 22, #07-174, 
Singapore 760266  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ dùng cho công nghiệp may mặc và dệt; phụ kiện và các 

bộ phận của máy dùng cho công nghệp may mặc và dệt, cụ thể là trục cho máy, giá đỡ ổ 
trục cho máy móc, ổ trục [bộ phận của máy móc], đai truyền cho máy móc, bộ lọc [bộ 
phận của máy móc hoặc động cơ], bộ giảm áp [bộ phận của máy móc], bộ điều chỉnh áp 
suất [bộ phận của máy], ròng rọc [bộ phận của máy móc], lò xo [bộ phận của máy], van 
[bộ phận của máy], bánh xe răng của máy móc; máy khâu; máy là; máy may; máy ép 
láng; máy là hơi nước dùng cho vải, có thể mang đi được; băng tải; cần nâng để chất 
hàng; đai máy nâng; thiết bị nâng; máy xếp đỡ tự động [máy điều khiển]; băng tải [máy 
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móc]; cần trục [thiết bị nâng và nhắc]; thiết bị vận hành thang máy; cần trục, giá treo [bộ 
phận của máy móc]; đai truyền cho băng tải; tất cả đều thuộc nhóm 7. 
Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; máy tính, chương trình máy tính ghi sẵn; 
chương trình điều hành máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi 
sẵn]; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; vật mang dữ liệu từ 
tính; vật mang dữ liệu quang học; thẻ nhớ; thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; nhãn điện tử cho hàng hóa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình; đại lý quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; hệ thống 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính, cụ thể là biên tập, lưu trữ, phân tích, truy hồi dữ 
liệu và thông tin; duy trì, chú dẫn và cung cấp thông tin kinh doanh. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; dịch vụ sao chép phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển 
đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật 
lý]; tư vấn phần mềm máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 

 
 

 
(210) 4-2015-17498 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; A26.11.13 
(731) TWIN STAR SINGAPORE 

MACHINERY PTE LTD  (SG) 
No 82 Tagore Lane, Singapore 787524 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ dùng cho công nghiệp may mặc và dệt; phụ kiện và các 

bộ phận của máy dùng cho công nghệp may mặc và dệt, cụ thể là trục cho máy, giá đỡ ổ 
trục cho máy móc, ổ trục [bộ phận của máy móc], đai truyền cho máy móc, bộ lọc [bộ 
phận của máy móc hoặc động cơ], bộ giảm áp [bộ phận của máy móc], bộ điều chỉnh áp 
suất [bộ phận của máy], ròng rọc [bộ phận của máy móc], lò xo [bộ phận của máy], van 
[bộ phận của máy], bánh xe răng của máy móc; máy khâu; máy là; máy may; máy ép 
láng; máy là hơi nước dùng cho vải, có thể mang đi được; băng tải; cần nâng để chất 
hàng; đai máy nâng; thiết bị nâng; máy xếp đỡ tự động [máy điều khiển]; băng tải [máy 
móc]; cần trục [thiết bị nâng và nhắc]; thiết bị vận hành thang máy; cần trục, giá treo [bộ 
phận của máy móc]; đai truyền cho băng tải; tất cả đều thuộc nhóm 7.  

 
Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; máy tính, chương trình máy tính ghi sẵn; 
chương trình điều hành máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi 
sẵn]; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; vật mang dữ liệu từ 
tính; vật mang dữ liệu quang học; thẻ nhớ; thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; nhãn điện tử cho hàng hóa.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình; đại lý quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; hệ thống 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính, cụ thể là biên tập, lưu trữ, phân tích, truy hồi dữ 
liệu và thông tin; duy trì, chú dẫn và cung cấp thông tin kinh doanh.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và 

triển khai sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; dịch vụ sao chép phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển 

đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật 

lý]; tư vấn phần mềm máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 
 

 
(210) 4-2015-17499 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh, da cam 

(731) Công ty TNHH Thuận Thắng 
Nam Định  (VN) 
Số 91 đường Điện Biên, phường Cửa 

Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất 

động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản].  
 

 
(210) 4-2015-17500 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 3.7.19; A3.7.24 

(591) Xanh dương, trắng, xám 

(731) Công ty TNHH Phong Cách 
Xanh  (VN) 
89 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn phím máy vi tính, ổ cứng di động (USB), tai nghe, chuột máy 

tính, loa, phần mềm máy vi tính, vật liệu xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, kính 

xây dựng, sơn, gạch ốp lát).  
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(210) 4-2015-17501 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Phong Cách Sống   (VN) 
Số 134/26 đường 30 tháng 4, khu phố 2, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, 

thực phẩm chưa chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ) quả, trái cây tươi và 
sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước tinh khiết, vải 
sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, 
nguyên phụ liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng 
ghép hình), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, đầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa 
tắm, sữa dưõng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm 
đẹp, các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trắng, mặt nạ làm đẹp), hàng thời trang 
và phụ kiện (giày dép, túi xách, mũ nón, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, 
đồ trang sức), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, 
băng video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, bút, vở), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, 
ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy 
giặt), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chen, đĩa), hàng điện tử 
(ti vi, đầu đĩa, máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc loa, máy chụp hình); đại lý ký gửi 
hàng hoá (thủy hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, thực phẩm 
chưa chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, qua, trái cây tươi và sấy khô, 
bánh, kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước tinh khiết, vải sợi, thảm, 
đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, nguyên phụ 
liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), 
mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng 
thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại 
phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trắng, mặt nạ làm đẹp), hãng thời trang và phụ kiện 
(giày dép, túi xách, mũ nón, và, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, đồ trang 
sức), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng 
video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, bút, vở), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, 
chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), 
đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), hàng điện tử (ti vi, 
đầu đĩa, máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình); kinh doanh chuỗi 
cửa hàng (thủy hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, thực phẩm 
chưa chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, 
bánh, kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước tinh khiết, vải sợi, thảm, 
đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, nguyên phụ 
liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), 
mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng 
thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại 
phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trắng, mặt nạ làm đẹp), hàng thời trang và phụ kiện 
(giày dép, túi xách, mũ nón, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, đồ trang 
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sức), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng 
video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, bút, vở), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, 
chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), 
đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), hàng điện tử (ti vi, 
đầu đĩa, máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình)); dịch vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông (cho mục đích bán lẻ). 

 

 
(210) 4-2015-17502 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Tuấn 
Tài  (VN) 
Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm từ kim loại nhôm, cụ thể là: nhôm thanh định hình dùng trong xây 

dựng.  
 

 
(210) 4-2015-17503 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 9.7.1; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cái Thùng Gỗ  (VN) 
369 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Giao hàng tận nơi. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-17504 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 2, ngách 192/14 Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17509 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngô Kim Lai  (VN) 
297-299 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dạng hột làm từ đông trùng hạ thảo.  

 

 
(210) 4-2015-17510 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.5.25; 26.1.6; 8.3.1; 26.1.1; 25.5.1; 

A2.5.22; 24.15.1 
(591) Be, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

cam,hồng da, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu.  
 

 
(210) 4-2015-17511 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.5.25; 26.1.6; 24.15.1; 25.5.1; 8.3.1; 

A2.5.22; 26.1.1 
(591) Be, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

cam, trắng, hồng da, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17512 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 8.3.1; 5.9.19 
(591) Be, xanh lá cây, cam, trắng, đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2015-17513 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 5.9.19; 8.3.1 
(591) Be, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

trắng, ghi xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2015-17514 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Violak  (VN) 

Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ổ khóa các loại, khóa cửa các 

loại, thước dây; mua bán nông sản thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến; mua bán 
vải, quần áo may sẵn; mua bán văn phòng phẩm và dụng cụ học sinh như: bút viết các 
loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô màu các loại, gôm (tẩy), 
đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, bút xóa.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17515 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Cao Thị Mỹ Lan  (VN) 

341/19/86 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); săm xe (ruột xe).  

 

 
(210) 4-2015-17518 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17519 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17520 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MIS Việt Nam  
(VN) 
Nhà số 5, liền kề 6, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17521 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 24.5.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần In Hàng 
Không Việt Nam   (VN) 
Số 5 ngách 127/2 phố Mai Phúc, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 

(210) 4-2015-17522 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 24.5.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần In Hàng 
Không Việt Nam   (VN) 
Số 5 ngách 127/2 phố Mai Phúc, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

 
(210) 4-2015-17523 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Sapali  
(VN) 
Số 34, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa định hình dùng trong xây dựng; thanh bằng nhựa dùng cho cửa; 

nẹp viền bằng nhựa dùng trong xây dựng; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây dựng; vật liệu 

xây dựng phi kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17525 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.11.12; A3.11.24 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu hải sản Minh 
Phương  (VN) 
112 đường số 13, phường Tân Kiểng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2015-17526 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A18.4.2; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Thái Hà  (VN) 
P1+2 tập thể Báo Tiền Phong, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, cụ thể là: dịch vụ ăn uống, giải khát 

(do nhà hàng thực hiện), dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-17527 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.5.25; A3.4.2; A3.4.24; 26.1.1 

(591) Nâu đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Quang Cảnh  (VN) 
81/15 khu phố 10, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi xách tay; dây da thuộc; ví đựng tiền; ví bỏ túi; ba lô. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17528 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17529 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nhật 
Việt  (VN) 
366/37 đường Lê Văn Quới, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-17530 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.7; 26.11.22; A16.1.5 
(591) Vàng gold, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trương Hiền 
Phát  (VN) 
372 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2015-17532 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
H Phạm  (VN) 
311/68 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17534 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP Quốc tế Toàn Mỹ  
(VN) 
P1604 nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-17537 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(731) EMILIANO PIOVESANA  (IT) 

Via Delle Industrie 6/A, 31018 Gaiarine 

(TV), Italy 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế [ngồi]; tủ đựng nhiều ngăn kéo; đồ đạc trong nhà; tủ trưng bày đồ đạc; 

bàn. 
 

 
(210) 4-2015-17538 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.9.1 

(591) Trắng, vàng, xanh tím than, xám 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại du lịch Đức Hà  
(VN) 
Số 235 Phố Huế, phường Phố Huế, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17540 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.5.1; 1.15.15 

(731) PAN-CONTINENTAL CHEMICAL 

CO., LTD.  (TW) 

8F., No. 22, Ln. 35, Jihu Rd., Neihu 

Dist., Taipei City 11492, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Kẽm oxit; kẽm cacbonat; đồng oxit; cacbonat đồng; kẽm clorua; kẽm amoni 

clorua. 
 

 
(210) 4-2015-17545 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.4; 26.4.9; 26.4.3; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Lê Trần Gia  (VN) 
351/2 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy chiếu (thiết bị điện tử), máy chấm công (thiết bị 

điện tử), máy in các loại (máy in laser trắng đen, máy in laser màu, máy in đa năng, máy 

in kim). 
 

 
(210) 4-2015-17546 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.12; 6.1.2; 3.7.17; 24.17.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, đỏ, đỏ 

nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải Pháp Sáng 
Tạo HB  (VN) 
D11, Hưng Vượng 1, Phú Mỹ Hưng, 

đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17547 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.9.1; 24.15.1; 7.1.6; A7.1.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, 

vàng nghệ, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Cityphar Sài Gòn  (VN) 
259 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-17548 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.3.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh tím than đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất sơn tĩnh điện Mãnh 
Phát  (VN) 
Lô I 2B, khu công nghiệp Hải Sơn, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tĩnh điện. 
 

 
(210) 4-2015-17549 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Ngọc 
Vân   (VN) 
B3/27 Trần Hải Phụng, ấp 2, tổ 3, xã 

Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát; quán rượu (bar); khách sạn; 

nhà nghỉ. 
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(210) 4-2015-17550 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nutifood 

Việt Nam   (VN) 
Lô CN-7A, cụm công nghiệp Kiện Khê, 
thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.  

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  

 

 
(210) 4-2015-17551 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nutifood 

Việt Nam  (VN) 
Lô CN-7A, cụm công nghiệp Kiện Khê, 
thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.  

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô.  
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  
 

 
(210) 4-2015-17552 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh la cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nutifood 

Việt Nam  (VN) 
Lô CN-7A, cụm công nghiệp Kiện Khê, 
thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  
 

 
(210) 4-2015-17553 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.15 
(591) Nâu, tím, trắng, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1275 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 

nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  
 

 
(210) 4-2015-17554 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.7.2 

(591) Xanh ngọc, xanh nước biển, vàng, trắng, 

đen, ghi xám, hồng da 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y. 

 

Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không đùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 

nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  
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(210) 4-2015-17555 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam   (VN) 
394/23 TTH 07, Khu phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2015-17556 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam    (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2015-17557 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam    (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
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(210) 4-2015-17558 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam    (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2015-17559 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam   (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2015-17560 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam   (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2015-17561 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam   (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
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(210) 4-2015-17562 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.2.7 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Dương 
Thiên Long   (VN) 
71 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Chuyển phát hàng hóa, thư tín, bưu kiện; vận tải hàng hóa đường bộ, đường 

thủy và đường hàng không; dịch vụ du lịch; đại lý vé máy bay, vận chuyển hành khách 
bằng dường bộ, đường thủy và đường hàng không. 

 

 
(210) 4-2015-17563 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; 1.5.1 
(591) Xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Thiên Thiên Lộc  (VN) 
104 tổ 3, ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước 
Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-17564 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 
21Fl-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2015-17572 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Thị Bích Mỹ  (VN) 

Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang 
Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1279 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm: keo xịt tóc.  

 

 
(210) 4-2015-17573 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ phát triển nông 
nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  
(VN) 
Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-17574 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH điện cơ An Phát  

(VN) 
Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

 
(210) 4-2015-17575 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.1.5; 26.1.7 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2015-17576 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.2; 26.1.7 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17577 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.2; 26.1.7 
(591) Tím đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

(210) 4-2015-17578 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17579 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2015-17580 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17581 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17582 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17583 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2015-17584 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.5; 26.1.7 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17585 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.7; 25.5.2 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may T&M  
(VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-17586 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Kim Hiền  (VN) 
Số 677, đường Hùng Vương, phường 

Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng (xà bông), chế phẩm vệ sinh dùng cho trang 

điểm.  
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(210) 4-2015-17587 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A2.9.16; 2.9.14 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh lá 

non, vàng da 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Khang 
Linh  (VN) 
Tổ 2, khu phố Phú Thịnh, phường Tân 

Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2015-17588 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thời Trang 
Vàng  (VN) 
337/5 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, ba lô, túi xách, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt) nam, nữ. 
 

 
(210) 4-2015-17589 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Vân Hương  (VN) 
91 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật. 
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(210) 4-2015-17590 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

(210) 4-2015-17591 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A19.13.21 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17592 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A19.13.21; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-17593 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17594 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-17595 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-17596 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn  sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế 

 

 
(210) 4-2015-17597 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-17598 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn  sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế 

 

 
(210) 4-2015-17599 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và sản xuất Minh 
Phương  (VN) 
Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-17600 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.21; 26.5.3; 26.5.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương xẫm, xanh dương nhạt, 

vàng, vàng cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Nghĩa Thái Hoà  

(VN) 
182/60 đường ĐHT02, khu phố 4, 
phường Đông Hưng, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-17601 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.13.4; A5.5.22; 5.5.19; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, hồng, 

nâu đỏ, nâu nhạt, vàng cam, tím, đen, 
trắng 

(731) Công ty TNHH Nghĩa Thái Hoà  
(VN) 
182/60 đường ĐHT02, khu phố 4, 
phường Đông Hưng, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17602 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 25.5.25; 2.9.25 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Nghĩa Thái Hoà  

(VN) 
182/60 đường ĐHT02, khu phố 4, 
phường Đông Hưng, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17603 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.4.11; A26.4.24; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu, trắng xám, vàng nhạt, nâu 

nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DP Green  (VN) 
Số 10, ngách 32, ngõ 293, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17604 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Vàng cam, đen, nâu nhạt, vàng nhạt, 

trắng, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
DP Green    (VN) 
Số 10, ngách 32, ngõ 293, đường Tam 

Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17605 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.3.1; 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Trắng, đen, nâu mận, nâu, đỏ, trắng xám, 

vàng nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
DP Green  (VN) 
Số 10, ngách 32, ngõ 293, đường Tam 

Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1290 

(210) 4-2015-17606 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.23; 2.1.1; 2.9.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

xanh dương đậm, ghi, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DP Green  (VN) 
Số 10, ngách 32, ngõ 293, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17607 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân á Châu   (VN) 
Số nhà 50, phố Quan Nhân, tổ 44, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17608 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 13.1.5; 1.15.5 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh lá cây, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Nguyên 
Hiệp Lực   (VN) 
329 lô B3 chung cư, phường 3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; nhiên liệu; nhiên liệu thắp sáng; khí đốt để thắp 
sáng, mỡ để thắp sáng.   

 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, mỡ công nghiệp, nhiên liệu, vật liệu cháy sáng (nhiên liệu 
thắp sáng, khí đốt để thắp sáng, mỡ để thắp sáng).  
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(210) 4-2015-17609 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tái chế Vật 
Liệu Xanh  (VN) 
Số 07, đường Ngô Văn Trị, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-17610 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, nâu đỏ 
(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tín  

(VN) 
Số 11 đường Hà Huy Tập, phường 3, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, trang sức mỹ nghệ, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ, đá quý. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; đại lý chi trả ngoại tệ. 
 

Nhóm 40: Gia công vàng, trang sức mỹ nghệ, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-17611 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh nhạt, xanh dương, xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn VICTORY  

(VN) 
Số 168 Trần Thái Tông, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-17612 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh thẫm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thực phẩm thương mại xuất 
nhập khẩu Đại Phát   (VN) 
2D, lô K1-2-5, đường số 2A, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; mắm tôm; mắm tép.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước tương (gia vị); nước xốt (gia vị); giấm ăn; tương ớt.  
 

 
(210) 4-2015-17613 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thể thao Hải 
Yến  (VN) 
Số 188A ấp 3, xã Trung An, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 28: Cầu lông. 
 

 
(210) 4-2015-17614 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương, xanh lá, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất gia 
công đan len Đại Hưng  (VN) 
860 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo choàng ngoài; mũ (nón); khăn quàng cổ; áo váy. 
 

 
(210) 4-2015-17615 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Trắng, cam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Bình Minh  (VN) 
Lô F3, F4 KCN Dầu Dây, xã Bàu Hàm 2, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn chăn nuôi; thức ăn gia cầm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-17617 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh ECOTECH Việt Nam   (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 

máy cắt.  
 

 
(210) 4-2015-17618 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh ECOTECH Việt Nam   (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 

máy cắt.  
 

 
(210) 4-2015-17619 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1 
(731) Nguyễn Hoàng Nam   (VN) 

252/51 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống đóng chai; nước ép trái cây; đồ uống cung cấp muối 

và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn; nước uống có 
gaz.  
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Nhóm 35: Mua bán: nước khoáng, nước uống đóng chai, nước ép trái cây, đồ uống cung 

cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống không cồn, nước 

uống có gaz; quảng cáo; trang trí quầy hàng. 
 

 
(210) 4-2015-17623 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 1.3.1; 1.15.23 

(591) Da cam, đỏ, đen, vàng nghệ, vàng chanh 

(731) Wu Hua  (CN) 

170 Hao, Chengxin Cun, Chengguan 

Zhen, Pingjiang Xian, Hunan Sheng, 

China  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-17624 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Kim Tam Sơn   (VN) 
256/53 Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm điện máy, điện dân dụng, cụ thể là: ấm siêu tốc, 

bình thủy điện, bàn ủi, bàn ủi công nghiệp, bếp nấu, bếp nướng điện, bình lọc nước, bồn 

rửa, các loại nồi nấu bằng điện, cây nước nóng lạnh, chảo điện, máy chiên, chổi và cây lau 

sàn, dao điện và dụng cụ mài dao, dao nấu bếp, bàn ăn, ấm điện pha trà và cà phê, máy 

làm bánh, máy nướng và làm bánh ngọt, lò nướng âm tủ, lò vi sóng, lò nướng, máy bắn 

đinh và ghim, máy bào, máy bào xoi, máy cắt, máy chế biến thức ăn, máy cưa, máy đánh 

bóng, máy giặt và sấy, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy hút khói, máy khoan, máy làm đá, 

máy làm sữa chua và kem, máy điều hòa không khí, máy lọc khí, máy may, máy nước 

nóng, máy nướng bánh mì và Sandwich, máy pha cà phê, máy rửa chén, máy sưởi ấm, 

máy tạo độ ẩm, máy xay và ép trái cây, máy xay sinh tố, quạt, quạt chắn gió, quạt hơi, 

quạt thông gió, tủ đông, tủ đựng rượu, tủ hấp, tủ lạnh, tủ đựng đồ nhà bếp. 
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(210) 4-2015-17625 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Thương mại Xuất nhập khẩu 
Viễn thông A  (VN) 
328-330 đường Ba Tháng Hai, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Các dịch vụ về sửa chữa (sửa chữa đồ điện tử). 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-17627 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Lilamiti  (VN) 

155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp da; va li; ba lô; ví. 
 

 
(210) 4-2015-17628 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; 25.3.1; 26.1.4; A25.3.11 
(591) Vàng, da cam, nâu đỏ, trắng 
(731) KIDDIE'S PARADISE INC.  (TW) 

9Fl., No.70, Sec.5, Nanking East Rd., 
Taipei 105, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao không thuộc các nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2015-17629 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) SCG CEMENT COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 16: Chất kết dính dùng để gắn đồ dùng bị vỡ là chất kết dính (keo dán) dùng cho 

mục đích văn phòng và gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-17630 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Xuân   (VN) 
Đăk RMoan, Gia Nghĩa, tỉnh ĐakNông 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng da, kem trị mụn trắng da mặt, kem dưỡng thể 

trắng da. 
 

 
(210) 4-2015-17631 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Hương   (VN) 
Căn 1728, tòa nhà HH3C chung cư Bán 
đảo Linh Đàm, đường nguyễn Hữu Thọ, 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán nguyên liệu mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2015-17632 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lâm Việt 
Thiên Thanh  (VN) 
D8 - TT14 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức 
khỏe. 
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(210) 4-2015-17634 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.3.1 
(591) Đỏ, trắng, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đông Phước Thịnh  (VN) 
10 Bàu Hạc 2, phường Vĩnh Trung, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem ngừa nám (mỹ 
phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng phục vụ cho mục đích làm đẹp; thực phẩm 
bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem và bột tắm trắng, kem ngừa nám, kem ngừa 
mụn, sữa rửa mặt, kem làm trắng da, kem làm mờ vết thâm, kem làm mờ sẹo, kem chống 
nắng, kem làm mờ nếp nhăn, sữa dưỡng thể, sữa tắm trắng, dầu gội đầu, nước hoa, phấn 
thơm, viên uống làm trắng da, son môi, màu mắt, mát-ca-ra, nước sơn móng tay, nước tẩy 
trắng, dược phẩm, thực phẩm chức năng phục vụ cho mục đích làm đẹp, thực phẩm bổ 
sung chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-17635 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.7.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần in Số 7  (VN) 

Lô 26-28 khu công nghiệp Tân Tạo, 
đường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in bao gồm: in ấn sách báo, nhãn bao bì, lịch, vé số và in các loại văn 
hóa phẩm cao cấp khác. 

 

 
(210) 4-2015-17636 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Dương Văn Tiến  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh các mặt hàng trong chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích gồm: các loại 
rau, củ, quả tươi và khô; các loại thủy hải sản tươi sống và đã qua chế biến gồm: tôm, cua, 
cá, mực, nghêu, sò, ốc, ba ba; các loại thịt tươi sống và đã qua chế biến, các loại trứng, 
sữa, gạo, trà, cà phê, mì tôm, phở, bún, các loại bột, các loại gia vị gồm: các loại nước 
mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, muối, tiêu, dầu hào, nước màu, bột nêm, bơ, sa tế; các 
loại đồ ăn đã chế biến sẵn, các loại bánh, kẹo, mứt, nước ngọt, bia, nước suối, các loại 
chén, bát, muỗng, nĩa, đũa, ca, ly, tách, xoong nồi, bếp ga, chảo, ấm, dao, kéo, thớt, rổ 
(rá), xô, thau (chậu), thảm chùi chân, cây lau nhà, đồ trang trí nội thất gồm tủ, tủ quần áo, 
tủ lưu trữ, tủ đầu giường, giường, kệ lưu trữ, kệ giày, kệ tivi, kệ sách, bàn phòng khách, 
bàn trang điểm, bàn ăn, gương, đèn trần, đèn để bàn; đồ điện gia dụng gồm bóng đèn, ổ 
điện, dây dẫn điện, công tắc điện, ổn áp, ti vi, loa, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy lọc 
nước, máy nước nóng, máy hút bụi, máy rửa chén bát, bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, 
ấm điện, nồi điện, lẩu điện, quạt điện, máy xay sinh tố; các đồ điện tử gồm điện thoại di 
động, máy nghe nhạc, máy tính; các loại khăn ướt, bông ngoái tai, khăn giấy, giấy vệ 
sinh, băng vệ sinh, khăn mặt, các loại trang phục và phụ kiện đi kèm gồm quần áo, giày 
dép, mũ nón, khăn, tất (vớ), thắt lưng, cà vạt, khẩu trang, đồ đi nắng; chăn, gối, nệm, các 
loại mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm; các loại đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, dây 
chuyền, đồng hồ, nhẫn, kẹp tóc; các loại văn phòng phẩm như sách, vở, sổ tay, báo, tạp 
chí, bút, thước, đồ bao tập, giấy, mực; các mặt hàng lưu niệm như các loại hoa tươi, khô, 
hoa giả, tranh, ảnh, khung tranh, thú nhồi bông, tượng, thiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú ngắn hạn (nhà nghỉ, khách sạn). 

 

 
(210) 4-2015-17637 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Dương Văn Tiến  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh các mặt hàng trong chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích gồm: các loại 

rau, củ, quả tươi và khô; các loại thủy hải sản tươi sống và đã qua chế biến gồm: tôm, cua, 

cá, mực, nghêu, sò, ốc, ba ba; các loại thịt tươi sống và đã qua chế biến, các loại trứng, 

sữa, gạo, trà, cà phê, mì tôm, phở, bún, các loại bột, các loại gia vị gồm: các loại nước 

mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, muối, tiêu, dầu hào, nước màu, bột nêm, bơ, sa tế; các 

loại đồ ăn đã chế biến sẵn, các loại bánh, kẹo, mứt, nước ngọt, bia, nước suối, các loại 

chén, bát, muỗng, nĩa, đũa, ca, ly, tách, xoong nồi, bếp ga, chảo, ấm, dao, kéo, thớt, rổ 

(rá), xô, thau (chậu), thảm chùi chân, cây lau nhà, đồ trang trí nội thất gồm tủ, tủ quần áo, 

tủ lưu trữ, tủ đầu giường, giường, kệ lưu trữ, kệ giày, kệ tivi, kệ sách, bàn phòng khách, 

bàn trang điểm, bàn ăn, gương, đèn trần, đèn để bàn; đồ điện gia dụng gồm bóng đèn, ổ 

điện, dây dẫn điện, công tắc điện, ổn áp, ti vi, loa, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy lọc 

nước, máy nước nóng, máy hút bụi, máy rửa chén bát, bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, 

ấm điện, nồi điện, lẩu điện, quạt điện, máy xay sinh tố; các đồ điện tử gồm điện thoại di 

động, máy nghe nhạc, máy tính; các loại khăn ướt, bông ngoái tai, khăn giấy, giấy vệ 
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sinh, băng vệ sinh, khăn mặt, các loại trang phục và phụ kiện đi kèm gồm quần áo, giày 

dép, mũ nón, khăn, tất (vớ), thắt lưng, cà vạt, khẩu trang, đồ đi nắng; chăn, gối, nệm, các 

loại mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm; các loại đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, dây 

chuyền, đồng hồ, nhẫn, kẹp tóc; các loại văn phòng phẩm như sách, vở, sổ tay, báo, tạp 

chí, bút, thước, đồ bao tập, giấy, mực; các mặt hàng lưu niệm như các loại hoa tươi, khô, 

hoa giả, tranh, ảnh, khung tranh, thú nhồi bông, tượng, thiệp. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng 

phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú ngắn hạn (nhà nghỉ, khách sạn). 
 
 

(210) 4-2015-17638 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH UNISON Việt 
Nam  (VN) 
Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; son môi; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-17639 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.15.15; 25.1.25; A5.5.20; 1.15.23 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH UNISON Việt 
Nam  (VN) 
Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; son môi; dầu gội đầu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem 

dưỡng da, sữa tắm, son môi, dầu gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, kem trị nám, kem trị mụn, 

kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, kem làm mờ vết thâm, kem che khuyết điểm, sữa rửa 

mặt, mặt nạ dưỡng da, phấn má hồng, kem nền che khuyết điểm, màu mắt, nước hoa, thực 

phẩm chức năng, sách báo, tạp chí, tập viết, giấy bút, thước kẻ.  
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(210) 4-2015-17640 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Unison Việt 

Nam  (VN) 
Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; son môi; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-17641 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 

Việt Nam  (VN) 
Lô A2.5, đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ gà đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm từ gà đã qua chế biến, thịt đóng hộp, cá đóng hộp, rau 
đóng hộp, xúc xích, thịt, thực phẩm làm từ cá, gia cầm không còn sống, sữa, các sản phẩm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-17642 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Sản phẩm Việt  (VN) 
Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A 
phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-17645 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; dầu gội đầu; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; nước xức tóc; chế 
phẩm tạo màu cho tóc; chế phẩm tắm rửa cơ thể; chế phẩm làm sạch, chăm sóc, xử lý và 
làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm chống đổ mồ hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá 
nhân. 

 

 
(210) 4-2015-17646 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Thiên Kê  (VN) 

Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; véc ni; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ngói; gạch men, gạch ốp lát; gạch xây dựng; 
bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-17647 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.7.17; ; 3.4.20; 3.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, ghi 

xám, ghi xám đậm, đen, trắng, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và sản xuất dinh 
dưỡng thú y Nam Long  (VN) 
119 quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-17648 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Questek Việt Nam  (VN) 
278 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị báo động; máy chấm công; thiết bị báo cháy; thiết bị 
điều khiển nhà thông minh; chuông cửa màn hình. 

 

(210) 4-2015-17649 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh biển, hồng, đen 
(731) Nguyễn Huy Hải   (VN) 

Số nhà 17, tổ 55, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-17650 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.17.11; 26.1.2; 26.4.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

dược - sâm Ngọc Linh Quảng 
Nam  (VN) 
Số 222 Huỳnh Thúc kháng, phường An 
Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, kem dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng bao gồm: nước bổ dưỡng (dùng như chất bổ 
sung dinh dưỡng), trà túi lọc bổ dưỡng (có chứa thảo dược), các dạng bào chế viên ngậm, 
viên nang, dung dịch uống (dùng để tăng sức đề kháng cho mục đích y tế), viên sủi, bột 
sủi.  
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Nhóm 30: Mật ong; chè (trà); cà phê, ca cao. 
 

Nhóm 32: Siro dùng cho đồ uống; bia, nước tinh khiết (đồ uống); nước ngọt có gas.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-17651 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển đậm 
(731) Nguyễn Trọng Huấn  (VN) 

Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; bộ lọc nước uống (thiết bị lọc nước uống); phụ tùng 
điều chỉnh cho thiết bị và ống dẫn nước; vòi cho đường ống; thiết bị phun nước; vòi phun 
nước; thiết bị làm sạch nước (hệ thống làm sạch nước). 

 

(210) 4-2015-17652 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Trọng Huấn  (VN) 

Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; bộ lọc nước uống (thiết bị lọc nước uống), phụ tùng 
điều chỉnh cho thiết bị và ống dẫn nước; vòi cho đường ống; thiết bị phun nước; vòi phun 
nước; thiết bị làm sạch nước (hệ thống làm sạch nước).  

 
 

(210) 4-2015-17653 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
nước Việt Nam Korea  (VN) 
Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước; thiết bị làm mềm nước; màng lọc nước; hệ thống 
phân phối nước; thiết bị khử mùi cho nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2015-17654 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 3.7.17 
(731) HO SHENG YI CO., LTD.   (TW) 

No.290, Jlngpu Rd., Qingshui Dist., 

Taichung city 43644, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng găng pít-tông; pít-tông [bộ phận của máy hoặc động cơ] ; ổ bi cho động 

cơ; ổ trục [bộ phận của máy móc]; thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; 
sec-măng; tấm bảo vệ [bộ phận của máy]; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; pít-tông hoãn 
xung [bộ phận của máy móc]; pít-tông cho xi lanh.  

 

 
(210) 4-2015-17655 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.9 
(731) YANGZHOU OKAY SEAT CO., LTD  

(CN) 
No.58 Shuangtang Road, Ganquan 
Industrial Zone, Yangzhou, Jiangsu, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế ngồi; ghế dài [đồ đạc]; đồ đạc văn phòng; ghế bành; ghế bằng kim loại; 

ghế trường kỷ cỡ nhỏ; giá đỡ [đồ đạc]; ghế đẩu; xe đẩy tay dùng cho máy tính (đồ đạc). 
 

 
(210) 4-2015-17656 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.3.7; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xám, xám nhạt, trắng 
(731) PIGEON CORPORATION   (JP) 

4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-
ku, Tokyo 103-8480, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm sạch da dạng bọt; xà phòng dùng cho cơ thể; xà phòng dạng rắn và 

dạng lỏng dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu; dầu dùng cho trẻ em (dùng cho mục 
đích vệ sinh); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho trẻ em; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem mỹ phẩm dùng cho trẻ em; kem mỹ phẩm; phấn rôm 
dùng cho trẻ em; miếng gạc bằng bông (đồ vệ sinh thân thể) (bông tăm dùng cho mục 
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đích mỹ phẩm); bông gòn (đồ vệ sinh thân thể); xà phòng khử trùng; chế phẩm để tắm; 
sữa dưỡng thể chống nắng, kem chống nắng, sữa dưỡng thể chống nắng dạng kem dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dùng cho môi; kem mỹ phẩm dùng cho núm vú và 
ngực; nước xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước xúc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm sạch; 
bộ mỹ phẩm; hương thơm để thắp.  

 

 
(210) 4-2015-17657 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen 
(731) Trần Mai Lan  (VN) 

Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; hương liệu (tinh dầu); mặt nạ làm đẹp; xà phòng 

vệ sinh dạng bánh; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trắng; dầu gội 
đầu; túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn).  

  
Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ nhũ nhi), sữa bột (cho trẻ sơ sinh); thuốc xoa bóp, dầu xoa bóp, 
linimen; hạt lạnh dùng cho mục đích dược phẩm; chè giảm cân dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chế 
phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình.  

 
 

(210) 4-2015-17658 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Trần Mai Lan  (VN) 

Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc, chăm sóc móng, mát xa, phẫu 

thuật tạo hình, dịch vụ xăm hình. 
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(210) 4-2015-17659 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.22; A5.3.13; 26.2.7; 

26.2.3; 26.2.1 

(591) Xanh lục, tím nhạt, tím sẫm, trắng 

(731) Trần Mai Lan  (VN) 
Nhà 101 ngõ 191/38 đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 

(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc móng; mát xa; phẫu 

thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình.  
 

 
(210) 4-2015-17660 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.3 

(591) Trắng, đen, da cam 

(540) 

  

(731) Vũ Tuấn An  (VN) 
Số 15e4, tổ 7, phường Cổ Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-17661 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Hanico  (VN) 
Số 4 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2015-17662 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Dương Thị Ngọc   (VN) 

P.103 số nhà 12, ngách 25/77 Vũ Ngọc 
Phan, tổ 3, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17663 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2015-17664 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Huy  (VN) 
Số 4, tổ 11, khối 2, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga; nước ép trái cây; nước khoáng 

(đồ uống); nước sinh tố. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo, rượu mạnh (đồ uống); rượu vang; rượu 
v«tka. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà trọ. 
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(210) 4-2015-17665 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Huy  (VN) 
Số 4, tổ 11, khối 2, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga; nước ép trái cây; nước khoáng 
(đồ uống), nước sinh tố.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo, rượu mạnh (đồ uống); rượu vang; rượu 
v«tka. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà trọ.  

 

 
(210) 4-2015-17666 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.15; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phùng Hưng  
(VN) 
Thôn Thủ Trung, xã Thanh Mỹ, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại phân bón; phân vi lượng dùng cho nông nghiệp; hóa chất xử lý nước; 
phân hoá học tổng hợp NPK. 

 

 
(210) 4-2015-17667 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Envicon - Việt 
Nam  (VN) 
14 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng gang, ống dẫn nước bằng gang, phụ kiện ghép nối 
cho ống và ống dẫn bằng gang.  

 

Nhóm 07: Máy hàn ống, máy bơm. 
 

Nhóm 17: Phụ kiện nối ống bằng nhựa HDPE. 
 

Nhóm 19: ống dẫn nước (ống cứng) bằng nhựa HDPE.  
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(210) 4-2015-17668 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.13.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông nam 
dược Nhân Đạo Sinh Phú   (VN) 
Số nhà 87 phố Vũ Văn Dũng, phường 

Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17669 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.7.3; 5.7.2; 26.1.2 

(591) Vàng, trắng, vàng nhạt 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trọng 
Đức  (VN) 
Số 127, tổ 1, khu 1, phường Hùng Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu ngô; rượu táo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn được 

pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống hoa quả có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-17670 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A26.11.7 

(591) Xanh, đỏ cam, trắng 

(731) Công ty TNHH Hưng Bình  (VN) 
Số 145, tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu. 
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(210) 4-2015-17671 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ du lịch 

vạn chài Hạ Long  (VN) 
Số 269 tổ 5 khu 5, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2015-17672 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Đen, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Thái Việt  (VN)
43D/19 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vali, túi xách, ba lô. 
 

 
(210) 4-2015-17673 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Lương Xuân Huy  (VN) 
Số nhà 127, ngõ 22 đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, đào tạo nghề nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-17674 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Lương Xuân Huy  (VN) 
Số nhà 127, ngõ 22, đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-17675 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Phúc 
Hạnh  (VN) 
Phòng 107, số 7 Nam Quốc Cang, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; phấn trang điểm; son môi; nước hoa. 
 
 

(210) 4-2015-17676 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hằng Hải  (VN) 
X1-D14 tổ 31, phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-17677 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dịch vụ thương mại tổng hợp 
Sơn Tùng  (VN) 
132§ Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường 

An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-17678 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.15.15 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Quốc Tế Việt  (VN) 
30 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả, vòng kích mọc răng, bơm dùng để hút sữa 

mẹ, bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-17679 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Quốc Tế Việt   (VN) 
30 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả, vòng kích mọc răng, bơm dùng để hút sữa 

mẹ, bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-17681 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.5.1; 3.7.11 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phân phối Quốc tế Việt   (VN) 
30 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Núm vú giả, bình sữa em bé, vòng kích mọc răng, bơm dùng để hút sữa mẹ, 

bao cao su.  
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(210) 4-2015-17683 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt len xuất 
nhập khẩu và thương mại 
Vinafashion  (VN) 
Số 16, ngõ 76/1, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, giầy, tất vớ (đồ thời trang).  

 

 
(210) 4-2015-17684 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.3.2; 21.1.13; A26.3.6 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu  (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 

tường bằng gỗ; phào chân tường (vật liệu xây dựng phi kim loại). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-17685 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.3.2; 21.1.13; A26.3.6 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 
tường bằng gỗ; phào chân tường (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 
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(210) 4-2015-17686 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.6; A26.11.12; 24.9.1 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 

tường bằng gỗ; phào chân tường (vật liệu xây dựng phi kim loại). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-17687 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 21.1.13; 26.3.2; A26.3.6 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 

tường bằng gỗ; phào chân tường (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-17688 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 21.1.13; 26.3.2; 24.9.1; A26.3.6 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 

tường bằng gỗ; phào chân tường (vật liệu xây dựng phi kim loại). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-17689 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.20; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yến Finest  
(VN) 
413/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến (yến sào); phân phối các loại yến sào, yến thiên nhiên, yến 
colaggen, yến nhung sâm. 

 

 
(210) 4-2015-17690 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Seagull Trust  

(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cu Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản; trồng cây nông nghiệp và công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-17691 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Hoa Mỹ  (VN) 
702/83/13 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi [máy móc]; máy đóng bao; máy dùng cho công nghiệp dệt.  
 

Nhóm 16: Tấm lót bình, cốc bằng giấy; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; đồ chứa kem bằng 
giấy; đồ đựng kem bằng giấy. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in offset. 
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(210) 4-2015-17692 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An  (VN) 
Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-17693 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-17694 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-17695 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; A1.1.2; 

26.1.1; A26.11.8; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh da trời, vàng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
truyền thông Đại Dương  (VN) 
Số nhà 52 ngách 371/23 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, truyền thông về môi trường. 
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(210) 4-2015-17696 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A1.1.10; A5.5.20; 

1.15.15; A26.11.8; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
truyền thông Đại Dương   (VN)
Số nhà 52 ngách 371/23 đường Đại Mỗ, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, truyền thông về môi trường. 
 

 
(210) 4-2015-17700 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.3.14; 26.1.1 

(591) Vàng cam, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại & tư vấn HTFC   (VN) 
14 Trần Não, khu phố 2, phường Bình 

An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, bột nghệ, tinh bột nghệ.  

 

Nhóm 35: Mua bán mật ong, bột nghệ, tinh bột nghệ.  
 

 
(210) 4-2015-17701 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.4; 1.3.1 

(591) Vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Pachi Pachi   (VN) 
52 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn.  
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(210) 4-2015-17702 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Sài Gòn Xanh  
(VN) 
Tầng P, tòa nhà Ruby 1, Sài Gòn Pearl, 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện, 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-17703 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A26.11.8; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ MT MART  
(VN) 
66 Tân Sơn Hoà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủy hải sản, nông sản, thực phẩm.  
 

(210) 4-2015-17704 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.12.1; 26.1.2; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lam, xanh lá cây, 

vàng, cam 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Minh Dũng  
(VN) 
Tổ 1, ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị: muối tiêu, tiêu ngào đường, muối ớt, tiêu xanh ngâm giấm.  
 

 
(210) 4-2015-17708 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 3.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phát   (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-17709 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bếp Ga MÍT  
(VN) 
554/157A Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Đèn xì vận hành bằng ga.  

 

Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu; nồi (dùng điện); chảo (dùng điện).  

 

Nhóm 20: Bàn; ghế. 

 

Nhóm 21: Thùng ướp lạnh (đồ dùng gia dụng/nhà bếp); vỉ nướng  (dụng cụ nấu nướng); 

nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện).  
 

 

 
(210) 4-2015-17710 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) A1.1.12; 24.15.1; 24.15.21; 24.13.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Bếp Ga MÍT  
(VN) 
554/157A Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Đèn xì vận hành bằng ga.  

 

Nhóm 08: Dao.  

 

Nhóm 11: Đèn pin. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay.  

 

Nhóm 20: Bàn; ghế.  

 

Nhóm 21: Thùng ướp lạnh (đồ dùng gia dụng nhà bếp). 

 

Nhóm 22: Lều trại (mang đi được). 

 

Nhóm 35: Mua bán: keo xịt chống bụi bẩn.  
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 (210) 4-2015-17711 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A2.9.16; 1.5.1; 1.15.24 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty CP giống và thức ăn 

chăn nuôi Cao Bằng  (VN) 
Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; lạp xưởng; thịt xông khói; thịt treo gác bếp; thịt đã được bảo quản.  
 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mía; rượu ngô; rượu táo; rượu mật ong; rượu vang.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thịt (thịt lợn, thịt xông khói, thịt đã được bảo quản, lạp 
xưởng); mua bán các loại rượu (rượu gạo, rượu mía, rượu ngô, rượu táo, rượu mật ong, 
rượu vang).  

 

 
(210) 4-2015-17712 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chế biến thực phẩm Hà Chi  
(VN) 
Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại.  
 

 
(210) 4-2015-17713 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.5.25; 26.3.23; A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phú Trường 
Quốc Tế   (VN) 
15A1 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán lẻ dầu nhớt, mỡ nhờn dùng cho cho tất cả các loại động cơ ô tô, xe máy, 
tàu thủy và dầu nhờn dùng trong công nghiệp; bán buôn gas dùng cho máy lạnh xe ô tô và 
gas dùng cho máy lạnh các loại.  

 

 
(210) 4-2015-17714 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-17715 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Pháp     (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la, ca cao, bột ngũ cốc, bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2015-17716 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-17717 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 19.7.1; A5.3.14; 1.15.15; A5.5.22 

(591) Vàng, trắng, xanh cô ban, xanh xẫm, tím 

nhạt, xanh rêu, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17718 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.9.1; 26.1.2; 2.5.1; A5.3.15; 1.15.15; 

7.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt, xanh rêu, hồng, da 

cam, xanh nhạt, xanh lá cây, nâu, hồng 

nhạt, xanh đậm 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ARENPHAR   (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-17719 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; 

2.5.1; 5.3.20; 1.15.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, nâu, xanh, 

xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17720 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.5.6; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Vàng nhũ, đen, trắng, hồng, nâu, trắng 

hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
và phát triển y tế Tây Nam  
(VN) 
Khu 3, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược dùng cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-17721 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.5.25; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng, da cam, vàng 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17722 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 25.5.25 

(591) Xanh dương nhạt, trắng, vàng, đen, trắng 

xám 

(731) Công ty cổ phần O2 Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 46, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-17723 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Top Queen 
Collagen Việt Nam   (VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-17724 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
quảng cáo Khang Hưng   (VN) 
58 đường số 8, phường 4, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế; sữa rửa mặt; sữa 

làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu; keo lột mụn (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-17725 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 2.3.9; 18.1.5; 7.1.1; 5.7.1 

(591) Trắng, xanh dương, vàng đồng, xanh lá 

cây đậm, trắng bạc, xanh lá cây, xanh da 

trời, nâu, đen 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến  (VN) 
60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo dừa; kẹo sữa dừa. 
 

 
(210) 4-2015-17727 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 24.17.20; 23.1.25 

(591) Vàng cam 

(731) Phùng Thanh Chương   (VN) 
Số 41 ngõ 290, phố Kim Mã, phường 

Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; đồ đi chân thể thao; đồ đội đầu thể thao. 
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(210) 4-2015-17728 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.2 
(591) Ghi, đen, trắng, xanh dương 
(731) Phùng Thanh Chương   (VN) 

Số 41 ngõ 290, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; đồ đi chân thể thao; đồ đội đầu thể thao. 
 

Nhóm 28: Vợt thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-17729 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.21; 24.15.3; 26.3.23; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH Anh Quốc  (VN) 

Xóm sau Huyện, thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; phụ kiện máy lọc nước (như: bơm trợ áp, lõi lọc, bình áp, vòi, 
cốc lọc). 

 

 
(210) 4-2015-17730 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; 

3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại Quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; xoa bóp; vật lý trị 
liệu. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1327 

(210) 4-2015-17731 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1 
(731) Lê Văn Khanh  (VN) 

161/32/1 Trương Phước Phan, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bột mì; bánh ngọt; gạo; bột gạo; cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-17732 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Đậu Phộng 

Ngon  (VN) 
B72 cư xá Công ty đường Bình Dương, tổ 
cư xá khu 2, phường Phú Thọ, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng; đậu phộng rang tỏi; đậu phộng rang muối; hạt điều chế biến; hạt 

điều rang muối. 
 

 
(210) 4-2015-17737 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH nhà hàng 
Nhất Nướng   (VN) 
28A/B đường Lê Đức Thọ kéo dài, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

2. Trần Như Quỳnh   (VN) 
Cầu Đá, khu phố 1, thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp thực phẩm các món nướng bằng than hoa do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm các món lẩu do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-17738 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Thu  (VN) 
Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quế, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo; chè (trà); cà phê; 
 

 
(210) 4-2015-17739 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Thu  (VN) 
Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quế; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo; chè (trà); cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-17740 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Thọ Anh  
(VN) 
A10/51B Rạch Ông Đồ, ấp 1, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn. 
 

 
(210) 4-2015-17741 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Thọ Anh  
(VN) 
A10/51B Rạch Ông Đồ, ấp 1, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn. 
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(210) 4-2015-17742 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 
Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, 

phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-17743 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2015-17744 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2015-17745 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2015-17746 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2015-17747 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2015-17748 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 

 
(210) 4-2015-17749 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2015-17750 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17751 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-17753 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-17754 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn, 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17755 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-17756 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-17757 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17758 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn, 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-17759 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-17760 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(300) 86/510,755 22.01.2015 US 

  

(731) OCUSOFT, INC.   (US) 

P.O. Box 429, Richmond, TEXAS 

77406, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn tra mắt dạng bao con nhộng để điều trị bệnh khô mắt.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17761 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.  (US) 

101 Columbia Road, Morristown, New 

Jersey 07962, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm tiện dụng để truyền chất lưu (gồm chất nước và chất khi) từ điểm này 

sang điểm khâc; máy cắt bụi cỏ; máy cắt cỏ và cây leo; máy tỉa hàng rào cây xanh; máy 

thổi bụi và phun sương cho cây trồng; máy khoan địa chất; máy xén cỏ; máy thổi và hút lá 

cây; các chi tiết máy và động cơ thay thế cho những sản phẩm trên.   
 

 

 
(210) 4-2015-17762 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Nguyễn Thị Tường Vy  (VN) 
71 - 73 Phan Chu Trinh, phường Hải 

Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy), đồ dùng 

cho trường học (văn phòng phẩm), bức tranh vẽ và tác phẩm viết tay ảnh chụp, giá để ảnh 

chụp, bút viết, sổ tay, hộp bút, tranh ảnh, khung ảnh, giá đỡ khung ảnh, gương, ba lô, cặp 

da, ví đựng tiền, cặp học sinh, va li, túi du lịch, quần áo người lớn và trẻ em, váy, quần 

dài, áo sơ mi, áo vét, áo phông, quần áo (trang phục).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, quán cà phê giải khát, dịch vụ 

cung cấp đồ ăn (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện), quán ăn nhanh.  
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(210) 4-2015-17763 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A14.7.16; 26.1.6; 26.2.7; A25.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sanh Nhuận  
(VN) 
23/46 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt thang máy (thang tải hàng, thang nâng, thang chuyền thực phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-17764 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sơn Quốc  (VN) 
17/4C Xuân Thới Sơn, ấp 3, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-17766 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 5.13.25; 5.3.20; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

nội ngoại thất và môi trường 
MR.XANH  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; kem lạnh; đường; trà; chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; tẩy uế, dịch vụ làm sạch bên trong toà nhà; dịch vụ 
làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; phá dỡ các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17767 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, trắng, đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MP Pack  (VN)
Đường số 6, khu công nghiệp Hòa 

Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 40: In ấn. 
 

 
(210) 4-2015-17768 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 5.5.19; A5.5.22 

(591) Tím hồng, đen, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viễn Anh Ninh  
(VN) 
427/2/2D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-17770 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 4.3.5; 1.5.1 

(591) Xanh biển, xanh lá cây đen, trắng 

(731) Công ty TNHH CHEUK CHUN  
(VN) 
38/87C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt; vécni cách điện, cách nhiệt.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sơn cách điện, cách nhiệt; vécni cách điện, cách nhiệt.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17771 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH công trình sơn 

kính 3D HAN CHI  (VN) 

Lô V-  2B, đường số 6, KCN Hố Nai, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng; nhựa mica dùng trong xây 

dựng.  

 

 

(210) 4-2015-17772 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.4.3; 26.15.15; 

24.15.1; A24.15.11 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH công trình sơn 

kính 3D HAN CHI  (VN) 

Lô V-2B, đường số 6, KCN Hố Nai, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng; nhựa mica dùng trong xây 

dựng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17773 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 
Thăng Long   (VN) 
Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; gas.  

 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2015-17774 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 

  

(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 
Thăng Long   (VN) 
Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  

 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2015-17775 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lucky  

(VN) 
107-109 QL1, KP3, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại; đồ đi chân; tất (vớ); thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-17776 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; A19.3.24; 26.5.1 
(731) HLS GROUP INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
501 Orchard Road, #B2-09/10, 
Wheelock Place, Singapore (238880) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; áo cánh/áo choàng; áo thun ngắn tay/áo phông ngắn tay/áo 
dệt kim ngắn tay; quần lót/quần đùi; quần soóc/quần ngắn; áo vét; váy. 

 

 
(210) 4-2015-17777 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, da cam, đen, trắng 
(731) HANWHA CORPORATION  (KR) 

86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 
100-797, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện; chất cách điện; băng dính (không dùng cho mục đích văn 

phòng, y tế, gia dụng hoặc mục đích cách điện); băng để cách điện; băng tự dính (không 
dùng cho mục đích văn phòng, y tế, gia dụng hoặc mục đích cách điện); tấm ép nhiều lớp 
phủ đồng (dạng mềm, có thể cuộn lại được) dùng cho bảng mạch; nẹp tăng cứng/gân tăng 
cứng dùng để gia cố bảng mạch; tấm kết dính dùng cho bảng mạch; màng dùng cho bảng 
mạch dùng để bao quanh và bảo vệ các mạch điện bên ngoài của bảng mạch; màng bằng 
chất dẻo có khả năng chống nhiễu điện từ không dùng để bao gói, tấm bằng chất dẻo có 
khả năng chống nhiễu điện từ. 
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(210) 4-2015-17779 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) LEE KYU SUNG  (KR) 

521 -1521 Byuksan Apartment 1013 
Siheung-dong, Geumcheon-ku, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Các loại túi thời trang; ba lô; cặp xách.  

 
 

 
(210) 4-2015-17780 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa, 

tinh dầu; dầu gội đầu; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; nước xức tóc; chế 
phẩm tạo màu cho tóc; chế phẩm tắm rửa cơ thể; chế phẩm làm sạch, chăm sóc, xử lý và 
làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm chống đổ mồ hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá 
nhân. 

 
 

 
(210) 4-2015-17782 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 9.7.1; A9.7.17; 1.15.23; 

A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) ASSURE INVESTMENT LIMITED  

(HK) 
Unit 2807, Tower 2, Metroplaza, 223 
Hing Fong Road, Kwai Fong, NT, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và bộ phận của xe đạp, cụ thể là phanh, chuông, ghi đông, bơm và yên 

xe đạp. 
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(210) 4-2015-17784 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hà  (VN) 
Số 36 phố Hàng Điếu, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-17785 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CLEANPRO LAUNDRY HOLDINGS 

SDN BHD   (MY) 
No.20, Jalan Pu 7/2, Pusat Bandar 
Puchong Utama, 47140 Puchong, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cung cấp các tiện nghi dùng để giặt và giặt khô, cụ thể là, máy giặt, 

máy vắt cho đồ giặt, thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, ván để giặt, túi dùng để giặt 
hàng dệt kim; cho thuê máy sấy quần áo; cho thuê thiết bị giặt; dịch vụ giặt là tự phục vụ; 
dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2015-17787 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.11; 26.4.2 
(731) COLUMBIDAE COOP, LLC  (US) 

31 West 34th Street, Suite 401, New 
York NY 10001 United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-17788 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HO CHENG GARDEN TOOLS CO., 

LTD.   (TW) 
No. 752, Sec. 4, Yen Hai Rd., Fu Shing 
Hsiang, Chang Hua Hsien, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cắt hoa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt cành (dụng cụ cầm tay); kéo 

(dụng cụ cầm tay); xẻng (dụng cụ cầm tay); cuốc (dụng cụ cầm tay); cào (dụng cụ cầm 
tay); cào sắt (dụng cụ cầm tay); kéo tỉa (dụng cụ cầm tay). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17789 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH Trung tâm 

Thương mại Quốc tế  (VN) 
34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ, văn phòng, cửa hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17790 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH Trung tâm 

thương mại Quốc Tế   (VN) 
34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ, văn phòng, cửa hàng. 
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(210) 4-2015-17791 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Trung tâm 

thương mại Quốc Tế   (VN) 
34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ, văn phòng, cửa hàng. 

 

 
(210) 4-2015-17792 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.3.1; 26.5.2; A17.2.2 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH Trung tâm 

thương mại Quốc Tế   (VN) 
34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ, văn phòng, cửa hàng. 

 

 
(210) 4-2015-17793 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PTX Gia Đạt  (VN) 
229 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu. 

 

 
(210) 4-2015-17794 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PTX Gia Đạt  (VN) 
229 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17797 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH USFEED  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Mây, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thuỷ sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17798 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(731) PEGAS TOURISTIK UK LIMITED  

(GB) 
Office Suite No. 6, 1st Floor, 2-4 Eastern 
Road, Romford, England RM1 3PJ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 41: Cho thuê sân bãi; cho thuê sân tennis; ghi băng hình; dịch vụ vũ trường; thông 

tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể 
hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp tiện 
nghi thể thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ 
điều chỉnh nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); nhiếp ảnh; sản xuất chương 
trình biểu diễn. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-17799 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Nâu, xám, trắng 
(731) PEGAS TOURISTIK UK LIMITED  

(GB) 
Office Suite No. 6, 1st Floor, 2-4 Eastern 
Road, Romford, England RM1 3PJ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 41: Cho thuê sân bãi; cho thuê sân tennis; ghi băng hình; dịch vụ vũ trường; thông 

tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể 
hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp tiện 
nghi thể thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ 
điều chỉnh nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); nhiếp ảnh; sản xuất chương 
trình biểu diễn.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-17802 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 7.1.24; 1.15.15; 8.7.5 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng đồng, 

vàng trắng, vàng đồng nhạt, trắng, trắng 
bạc, xám, đỏ, đỏ nhạt, đỏ cam, đỏ hồng, 
đen, xanh lá cây, da cam, nâu vàng, nâu 
vàng nhạt, nâu đen, xanh dương, xanh 
dương đậm, tím hồng, tím nhạt 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; rau củ quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; chất chiết từ thịt 

dưới dạng hạt dùng để ăn liền; chất chiết từ tôm dưới dạng hạt dùng để ăn liền; chất chiết 
từ cá dưới dạng hạt dùng để ăn liền; chất chiết từ nấm dưới dạng hạt dùng để ăn liền. 

 
Nhóm 30: Gia vị; hạt nêm (gia vị); hạt tiêu (gia vị); xốt cà chua; mù tạc; tương ớt.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1347 

(210) 4-2015-17803 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 4.3.3 
(591) Vàng, đỏ, đen, đen xám, đen xám nhạt 
(731) Trương Tài Diệm  (VN) 

768A quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An 
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 

 
 

 
(210) 4-2015-17804 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.10; 5.3.19 
(591) Hồng, hồng nhạt, vàng, xanh lá cây, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Khải Thanh   (VN) 
153 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Rau câu nước hương trái cây (đồ uống giải khát); nước giải khát bằng trái cây 

(đồ uống).  
 
 

 
(210) 4-2015-17805 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.13 
(591) Hồng, hồng nhạt, vàng, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Khải Thanh   (VN) 
153 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Rau câu nước hương trái cây (đồ uống giải khát); nước giải khát bằng trái cây 

(đồ uống).  
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(210) 4-2015-17806 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.11 
(591) Hồng cam, hồng cam nhạt, da cam, 

vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Khải Thanh   (VN) 
153 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Rau câu nước hương trái cây (đồ uống giải khát); nước giải khát bằng trái cây 

(đồ uống).  
 

 
(210) 4-2015-17807 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.8 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Khải Thanh   (VN) 
153 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Rau câu nước hương trái cây (đồ uống giải khát); nước giải khát bằng trái cây 

(đồ uống).  
 

 
(210) 4-2015-17810 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lâm Việt 
Thiên Thanh  (VN) 
D8 - TT14 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.   
 

Nhóm 35: Buôn bán máy lọc nước.  
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(210) 4-2015-17811 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-17812 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-17814 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3; 26.4.2; A3.13.12; 3.13.21 
(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí ga hóa rắn (nhiên liệu); khí đốt để thắp sáng; khí than; dầu nhiên 

liệu; xăng.  
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(210) 4-2015-17815 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
LS Việt Nam   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho ngườì; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2015-17816 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
LS Việt Nam   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược, thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé.  

 
 

 
(210) 4-2015-17817 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 3.4.11; 26.1.1; 5.3.20; 5.7.21 
(591) Xanh cốm, đen, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Thúy  (VN) 
102 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả (đồ uống).  
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(210) 4-2015-17818 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MILLENNIUM 
BOUTIQUE HOTEL  (VN) 
Số 7A, Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 

 
 

 
(210) 4-2015-17819 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đen, xám 
(731) SUZHOU TRANSPARENT 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
Floor 1, Building 1, No.165, Dongwu 
South Road, Wuzhong Economic 
Development Zone, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho công nghiệp dệt; máy cắt xén da thuộc; máy khâu; máy đóng 

bao; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); kéo điện; động cơ điện, không dùng cho xe cộ 
mặt đất; thiết bị làm sạch chân không trung tâm (bộ phận máy móc).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-17820 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thành Hoàng Châu   (VN) 
62 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu 2, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
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(210) 4-2015-17821 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Đỗ Thị Thu  (VN) 

Số nhà 118 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, vôi quét tường, mực in, mỡ chống gỉ, màu nhuộm.  
 

Nhóm 19: Bột bả trét tường, xi măng amiăng, gạch, kính xây dựng, gỗ xây dựng, đá 
granÝt.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu: sơn, véc ni, 
vôi quét tường, mực in, mỡ chống gỉ, màu nhuộm, bột bả trét tường, xi măng amiăng, 
gạch, kính xây dựng, gỗ xây dựng, đá granít, quần áo, giày dép, mũ nón, khăng quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2015-17822 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 1.15.23 (540) 

  

(731) Lê Trường Vũ   (VN) 
115/9 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước thơm xả vải; kem đánh răng; chế phẩm dùng để 

giặt; chế phẩm dùng để tẩy rửa (mỹ phẩm dùng cho mục đích vệ sinh không dùng cho các 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 16: Giấy; khăn ướt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn 
giấy để tẩy trắng.  

 

 
(210) 4-2015-17824 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY    (US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-17825 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY  (US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-17827 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Anh   (VN) 
ấp Phương Mai 3, xã Phú Lâm, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); sắp xếp các chuyến du lịch; vận 

chuyển hành khách. 
 

 
(210) 

 
4-2015-17829 

 
(220) 

 
08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro  (VN) 
Số 584, đường Trần Phú, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; hệ thống điều hòa không khí; lò vi sóng; đèn 

điện; quạt thông gió; bóng đèn điện. 
 

 
(210) 4-2015-17831 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.11.13 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển An Hạ  (VN) 
47/51/21 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê; tư vấn môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-17832 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 24.17.20; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, ghi 
(731) POOL PRO & LAB FCI CO., LTD.  

(TH) 
2184-2186 New Petchaburi Road, 
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho việc xử lý nước; hóa chất dùng cho việc xét nghiệm nước. 

 

 
(210) 4-2015-17833 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Nhà Sinh 
Khí Hậu  (VN) 
H55/08 K814A Trần Cao Vân, phường 
Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế. 
 

 
(210) 4-2015-17834 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Vĩ Long  (VN) 
83/4B Quang Trung, phường 08, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-17835 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo A.G.L  (VN) 
12/18 Đào Duy Anh, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); dịch vụ giáo dục, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội 

nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; tổ chức các cuộc thi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; quản lý 
quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-17836 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.21; 7.3.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo A.G.L  (VN) 
12/18 Đào Duy Anh, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội 

nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức các cuộc thi; 
dịch vụ giáo dục, giảng dạy. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-17837 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
thực phẩm Phú Yên  (VN) 
Số 235 Nguyễn Tất Thành, phường 8, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (giải khát), nước uống có ga, các đồ uống không chứa cồn, nước 

ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 
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(210) 4-2015-17838 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 5.7.1 
(731) Lý Hoàng Minh Trị  (VN) 

159/ 38 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, trang phục cưới, trang phục dạ hội, giày dép, túi 

xách, mỹ phẩm. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17839 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thời trang NAVY  
(VN) 
105 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán cụ thể các mặt hàng: áo, quần, phụ kiện thời 

trang; mua bán các mặt hàng thời trang các loại; cửa hàng, showroom trưng bày và bán 
các mặt hàng thời trang. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17840 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.3.1; A25.7.7; 25.5.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Ngô Thị Hồng Thắm   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy lau dùng trong gia đình, giấy ướt. 
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(210) 4-2015-17841 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hồng Thắm   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy lau dùng trong gia đình, giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-17842 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Fovina Hà Nội  (VN) 
N06A, liền kề 56, khu đất dịch vụ Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang dành cho trẻ em; quần áo thời trang dành cho người lớn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang dành cho trẻ em, quần áo thời 
trang dành cho người lớn. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dạy nghề. 

 

 
(210) 4-2015-17843 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, nâu, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin  (VN) 
2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện tử.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1358 

(210) 4-2015-17845 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hai Vinh Phát  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17846 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hai Vinh Phát  (VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17847 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Thời trang Hàn Quốc  (VN) 
P10, tầng 12, tòa nhà Charm Vit Tower, 
117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày dép; bít tất; cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: quần áo, váy, giày dép, túi xách, bít 
tất, cà vạt, khăn quàng cổ, kính râm, mũ. 
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(210) 4-2015-17848 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.1.6; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam, xanh cốm 

(540) 

  

(731) SU S HI 88  (VN) 
43-45 đường Nguyễn Thị Thập, khu phố 
5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá được bảo quản; tôm, không còn sống; động vật giáp 

xác, không còn sống; cá (không còn sống); cá tẩm bột rán; phi-lê cá; cá muối; cá hồi; cá 
mòi (không còn sống); thịt; cá xácđin. 

 
Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì sợi; nem cuốn, nem cuộn; món 
sushi của Nhật Bản, cơm cuốn kiểu Nhật Bản; rong biển (gia vị). 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây, nước quả ép; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn), sắp xếp và tiến hành hội thảo (tập 
huấn); tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-17849 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A18.1.9; A5.5.21; A5.5.20; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Hạ Vinh  (VN) 
Số 82 đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ; cho thuê xe ô tô và xe có 
động cơ khác; kinh doanh dịch vụ kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải hàng hóa đường 
bộ. 
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(210) 4-2015-17850 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.11; 1.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh đậm, vàng, vàng nhạt, 

nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp và dịch vụ Minh 
Long  (VN) 
Số 171A, đường Ngô Đức Kế, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong việc sản xuất vật liệu xây dựng phi kim loại như: phụ 

gia bê tông, phụ gia trợ nghiền sử dụng trong máy trộn bê tông; hóa chất xây dựng. 
 

Nhóm 02: Sơn sàn.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: phụ gia bê tông, phụ gia trợ nghiền sử 
dụng trong máy trộn bê tông, bê tông tươi. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các mặt hàng: vật liệu xây dựng, hóa chất xây dựng, phụ 
gia bê tông, phụ gia trợ nghiền sử dụng trong máy trộn bê tông, sơn sàn, bê tông tươi. 

 
 

(210) 4-2015-17852 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.19; 3.7.17; A9.9.5; 9.9.14 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hằng  (VN) 
Số 49 đường Trần Não, khu phố 4, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; dép; giày, đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2015-17853 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(731) GRENDENE S.A.   (BR) 

Av. Pimentel Gomes, 214 Bairro: 
Expectativa SOBRAL- CE BRAZlL  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân của phụ nữ; xăng đan; giày đi biển; dép trong nhà tắm; giày ống; 
dép đi trong nhà; dép lê; guốc; dép tông; giày ten-nít (tennis).  

 

 
(210) 4-2015-17854 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES 

PTE LTD.   (SG) 
119 Defu Lane 10, Singapore 539230   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có ga (đồ uống); nước hoa quả và nước ép trái cây (đồ 

uống); đồ uống không cồn; xi rô và chế phẩm dùng cho đồ uống; đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; bia.  

 

 
(210) 4-2015-17855 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.15; 2.1.2 
(591) Đen, trắn, xanh, đỏ cam, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam 

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-17857 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước nghệ 
thuật Liên Hoàn Mỹ  (VN) 
69 đường D15, khu phố 3, khu công 
nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy nén; các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc).  
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Nhóm 09: Thiết bị, linh kiện, phụ tùng cho ngành điện chiếu sáng, cụ thể là: bo mạch 
điều khiển cho đèn led đơn màu, bo mạch điều khiển cho đèn led đổi màu, bộ chuyển đổi 
nguồn cho đèn led IP 65.  

 
Nhóm 11: Thiết bị phun nước (phun nước tạo hình, nhạc nước, tưới nước tự động), két 
phun nước, bể phun, vòi phun nước, phụ tùng để điều chỉnh thiết bị phân phối nước và 
ống dẫn nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các hồ phun nước nghệ thuật và công trình công ích; thi công hệ 
thống cấp - thoát - tưới nước; lắp đặt đèn chiếu sáng; lắp đặt đèn chiếu sáng và thiết bị 
công nghiệp; lắp đặt hệ thống xây dựng, thoát nước và xử lý nước thải.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.  

 
Nhóm 44: Trồng hoa và cây cảnh; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; dịch vụ trồng 
trọt. 

 

 
(210) 4-2015-17858 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 22.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhạc cụ Đông 
Quân  (VN) 
185 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 
11,  thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ âm nhạc và các phụ kiện âm nhạc, cụ thể như: đàn piano, đàn 

organ, đàn guitar, ghế piano, bao đựng đàn.  
 

 
(210) 4-2015-17859 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất - 
thương mại - dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Quang Minh  
(VN) 
36 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép.  
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(210) 4-2015-17860 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.5; 3.7.17 (540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá vàng sấy, bật lửa dùng cho người hút thuốc, hộp đựng 

bật lửa cho người hút thuốc, cái gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim 
loại quý).  

 
 

 
(210) 4-2015-17861 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.2.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện tử viễn thông Uy 
Phát  (VN) 
684 Hưng Phú, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh, máy quay phim, thiết bị báo cháy. 

 
 

 
(210) 4-2015-17862 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Xám, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thổ Kim  (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá và kệ đựng vật dụng trang 

trí, tủ đựng quần áo; tủ bếp; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn trang điểm. 
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(210) 4-2015-17863 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ New World Land  (VN) 
345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản, quản lý bất động sản; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản); môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng 
(bất động sản).  

 

 
(210) 4-2015-17867 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh cốm, cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhập khẩu và 
phân phối Đông Thái  (VN) 
152/41/3 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-17868 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Lê Nam Huân   (VN) 
61/4 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-17869 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.13.25; 26.4.2 (540) 

  

(731) Cáp Thiện Anh  (VN) 
98A Rạch Bùng Binh, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép, cà vạt.  
 

 
(210) 4-2015-17870 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ sẫm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng Đông Nguyễn  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2015-17871 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17872 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.10; 24.13.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 
Phương Đông  (VN) 
Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-17873 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 25.1.25; 26.4.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 
Phương Đông  (VN) 
Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2015-17874 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 25.1.25; 26.4.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 
Phương Đông   (VN) 
Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17875 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.4.4; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 
Phương Đông  (VN) 
Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-17876 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia  (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17877 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17878 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17879 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17880 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17881 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-17882 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17883 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17884 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1371 

(210) 4-2015-17885 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.7.20; 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh cô ban, đỏ, trắng, xanh rêu 
(731) Trường Đại học Cửu Long  

(VN) 
Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ tổ chức các sự kiện 

vui chơi giải trí mang nội dung văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ. 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-17886 

 
(220) 

 
08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 26.4.2 
(591) Xanh cô ban, đỏ, trắng, xanh rêu 
(731) Trường Đại học Cửu Long  

(VN) 
Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ tổ chức các sự kiện 

vui chơi giải trí mang nội dung văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ. 
 
 

 
(210) 4-2015-17887 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17888 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-17889 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-17890 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-17891 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-17892 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-17893 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-17894 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sách OLYM  

(VN) 
373/12/15 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán: sách, báo, tạp chí.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; dịch vụ 
giáo dục và đào tạo liên quan đến tư duy và phát triển bản thân; dịch vụ hoạt động cộng 
đồng cụ thể là: huấn luyện và cố vấn cho cá nhân, doanh nghiệp về các chiến lược phát 
triển bản thân.  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-17895 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.3; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Huy Việt - Tây Đô  
(VN) 
1904, quốc lộ 91, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; cồn dùng trong công nghiệp; cồn khô dùng 

trong công nghiệp; gas CO2 hóa lỏng; gas CO2 rắn (đá khô).  
 

 
(210) 4-2015-17896 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.9; A26.11.7; A26.11.9; 

20.5.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 
điện tử Phát Huy  (VN) 
C7/39 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bàn ủi điện (bàn là quần áo); công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 

như: thìa, nĩa inox, dao, kéo, muỗng. 
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; bình lọc nước; quạt điện; máy điều hòa; máy nước nóng lạnh.  
 

Nhóm 21: Cây lau nhà; dụng cụ dùng cho gia đình và bếp: chậu rửa, xô, nồi, chảo (không 
dùng điện).  

 

 
(210) 4-2015-17897 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Thái 
Sơn  (VN) 
16/7 ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị: mua bán máy đưa võng. 
 

 
(210) 4-2015-17898 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8; 26.4.9; 

26.4.4 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc  (VN) 
426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán: tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm), vật liệu 
và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; hàng trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, đèn); 
đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa bao gồm: vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc dùng 
trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-17899 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Cam 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc   (VN) 
426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-17900 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc  (VN) 
426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  
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(210) 4-2015-17901 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc  (VN) 
426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 
 

 
(210) 4-2015-17902 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Vũ Thị Phương Tâm  (VN) 

207/47 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 

vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ khách sạn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17903 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) FD MANAGEMENT, INC.   (US) 

200 First Stamford Place, Stamford, CT 
06902, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-17904 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A5.5.21; 24.17.18; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhất Phương  
(VN) 
154/15 Nguyễn Trọng Tuyên, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản, bao gồm các dịch vụ: nhận và chi trả 

kiều hối, thanh toán hóa đơn trực tuyến, nạp tiền trực tuyến. 
 
 

(210) 4-2015-17905 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.2.7; A3.2.24; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Han Sung   (VN) 
Xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn.  

 
 

(210) 4-2015-17906 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.2.7; A3.2.24; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Han Sung  (VN) 
Xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn. 

 

 
(210) 4-2015-17907 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Đinh Thị Kiều Anh  (VN) 
Số 7, đường Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm sau: (quần áo, giầy 
dép, mũ nón, quần áo trẻ em); quản lý quá trình đặt bảng, xử lý bề mặt hành chính các 
đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-17908 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Đinh Thị Kiều Anh   (VN) 
Số 17, đường Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu trưng bày sản phẩm, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm sau: (quần áo, giầy 
dép, mũ nón, quần áo trẻ em); quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các 
đơn đặt hàng.   

 
 

 
(210) 4-2015-17909 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại quốc tế Thăng 
Long  (VN) 
Số nhà 330 đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Chảo rán dùng điện; chảo áp suất, dùng điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-17910 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
CUORE ITALIA  (VN) 
15A, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn (không còn sống), giăm bông, thịt lợn muối xông khói xúc xích, giò, 

chả, thịt giăm bông.  
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu quảng cáo, 
mua bán sản phẩm sau: thịt lợn (không còn sống), giăm bông, thịt lợn muối xông khói, 
xúc xích, giò, chả, thịt giăm bông. 
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(210) 4-2015-17911 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia Khánh  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; đèn điện; bình nước nóng 

cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp (không dùng điện); dụng cụ nấu 
nướng (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp.   

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán các sản phẩm sau: bồn tắm, vòi hoa sen, thiết bị phun nước, bình nước nóng cho 
nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn tắm, đèn điện, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của 
nhà bếp, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp, máy lọc nước, thiết bị lọc nước, cây nước nóng lạnh.   

 
 

(210) 4-2015-17913 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Samsonite IP Holdings S.μr.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, túi du lịch và 

hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, vỏ bọc và hộp 
dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, quà tặng, đồ 
dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm đùng cho các hoạt động ngoài trời 
và kính mắt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, 
túi du lịch và hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, 
vỏ bọc và hộp dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, 
quà tặng, đồ dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt 
động ngoài trời và kính mắt; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp sự hỗ 
trợ quản lý kinh doanh trong việc thiết lập và/hoặc điều hành, hoạt động các cửa hàng bán 
lẻ đồ đựng hành lý, quần áo, kính mắt, phụ kiện dùng cho du lịch, túi và quần áo cùng các 
phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt động ngoài trời; dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch 
vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng 
nhu cầu thông tin của người khác thông qua việc quảng cáo và tiếp thị (marketing) bằng 
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phương tiện truyền thông đại chúng, tiếp thị công cụ tra cứu, tiếp thị trên Internet, tiếp thị 
trên điện thoại di động và các kênh truyền thông có thể chia sẻ khác.  

 

 
(210) 4-2015-17914 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 1.7.6; 1.7.19 
(731) Samsonite IP Holdings S.μr.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, túi du lịch và 

hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, vỏ bọc và hộp 
dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, quà tặng, đồ 
dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm đùng cho các hoạt động ngoài trời 
và kính mắt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, 
túi du lịch và hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, 
vỏ bọc và hộp dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, 
quà tặng, đồ dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt 
động ngoài trời và kính mắt; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp sự hỗ 
trợ quản lý kinh doanh trong việc thiết lập và/hoặc điều hành, hoạt động các cửa hàng bán 
lẻ đồ đựng hành lý, quần áo, kính mắt, phụ kiện dùng cho du lịch, túi và quần áo cùng các 
phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt động ngoài trời; dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch 
vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng 
nhu cầu thông tin của người khác thông qua việc quảng cáo và tiếp thị (marketing) bằng 
phương tiện truyền thông đại chúng, tiếp thị công cụ tra cứu, tiếp thị trên Internet, tiếp thị 
trên điện thoại di động và các kênh truyền thông có thể chia sẻ khác. 

 

 
(210) 4-2015-17915 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A17.1.9; 

1.7.6 
(731) Samsonite IP Holdings S.μr.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, túi du lịch và 

hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, vỏ bọc và hộp 
dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, quà tặng, đồ 
dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm đùng cho các hoạt động ngoài trời 
và kính mắt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, 
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túi du lịch và hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, 
vỏ bọc và hộp dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, 
quà tặng, đồ dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt 
động ngoài trời và kính mắt; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp sự hỗ 
trợ quản lý kinh doanh trong việc thiết lập và/hoặc điều hành, hoạt động các cửa hàng bán 
lẻ đồ đựng hành lý, quần áo, kính mắt, phụ kiện dùng cho du lịch, túi và quần áo cùng các 
phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt động ngoài trời; dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch 
vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng 
nhu cầu thông tin của người khác thông qua việc quảng cáo và tiếp thị (marketing) bằng 
phương tiện truyền thông đại chúng, tiếp thị công cụ tra cứu, tiếp thị trên Internet, tiếp thị 
trên điện thoại di động và các kênh truyền thông có thể chia sẻ khác. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17916 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; A5.5.20; 1.7.6; 1.7.19 
(731) Samsonite IP Holdings S.μr.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, túi du lịch và 

hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, vỏ bọc và hộp 
dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, quà tặng, đồ 
dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm đùng cho các hoạt động ngoài trời 
và kính mắt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đựng hành lý, túi xách, túi đeo, ba lô, 
túi du lịch và hòm, thùng đựng đồ du lịch, bao đựng, hộp đựng, túi bảo vệ, vỏ bọc ngoài, 
vỏ bọc và hộp dùng cho các thiết bị điện tử, ô, đồ dùng và phụ kiện liên quan đến du lịch, 
quà tặng, đồ dùng cá nhân, quần áo, quần áo và các phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt 
động ngoài trời và kính mắt; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp sự hỗ 
trợ quản lý kinh doanh trong việc thiết lập và/hoặc điều hành, hoạt động các cửa hàng bán 
lẻ đồ đựng hành lý, quần áo, kính mắt, phụ kiện dùng cho du lịch, túi và quần áo cùng các 
phụ kiện đi kèm dùng cho các hoạt động ngoài trời; dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch 
vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng 
nhu cầu thông tin của người khác thông qua việc quảng cáo và tiếp thị (marketing) bằng 
phương tiện truyền thông đại chúng, tiếp thị công cụ tra cứu, tiếp thị trên Internet, tiếp thị 
trên điện thoại di động và các kênh truyền thông có thể chia sẻ khác. 
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(210) 4-2015-17917 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MICROSOFT CORPORATION   (US) 

One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để xem, phát sóng, truyền và 

tái tạo văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm nhạc và video.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phần mềm, tin nhắn, dữ liệu, văn bản, âm thanh, đồ họa và 
video bằng các phương tiện điện tử thông qua mạng máy tính, mạng không dây và mạng 
internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp một cơ sở dữ liệu điện tử về âm nhạc, 
video, và các chương trình liên quan đến giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-17920 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 9.1.10; 1.15.23; 26.15.15 
(731) ELLA CHEONG LLC   (SG) 

300 Beach Road, #3 1-04/05 The 
Concourse, Singapore 199555  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký (pháp lý); dịch vụ nghiên cứu pháp lý, nghiên 

cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ thông tín liên quan đến sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ tra cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp liên quan đến sở hữu công nghiệp và 
sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp và sở hữu trí tuệ; thiết lập, nộp đơn, theo đuổi, duy trì và thực thi quyền sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; li xăng quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến ghi nhận li xăng và ghi nhận thay đổi quyền sở hữu, 
tên và địa chỉ; đăng ký tên miền; dịch vụ đăng ký công ty; dịch vụ giám sát quyền sở hữu 
trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ điều tra pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ 
ủy thác tuyên thệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến pháp luật, các vấn đề pháp 
lý, sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, quản 
lý sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, kiểm toán sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, 
chống hàng giả, quyền tác giả, tên miền và li xăng; dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp 
liên quan đến nhượng quyền thương mại; khai thác quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến công nghệ, khai thác công 
nghệ, cạnh tranh và thông tin công nghệ, li xăng công nghệ và chuyển giao công nghệ; 
dịch vụ cố vấn chuyên nghiệp liên quan đến hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ giải quyết các tranh chấp khác.  
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(210) 4-2015-17921 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4 
(731) PT. TRI MENTARI NIAGA   (ID) 

Jl. Mayor Oking No. 102, Cibinong, 
Bogor 16917, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Trục cho máy; ổ bi; đai truyền cho máy móc; đai truyền dùng cho động cơ và 

đầu máy; chổi than (điện); khớp ly hợp không dùng cho phương tiện giao thông đường 
bộ; thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển cho máy, động 
cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; trục quay; đầu 
xi lanh cho động cơ; xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện và động 
cơ; pít tông cho xi lanh; bánh đà của máy; magnêtô đánh lửa; vòi phun cho động cơ; cụm 
ống thải ống góp hơi cho động cơ; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ 
cho tàu thuyền; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và động cơ điện; pít tông dùng cho xi 
lanh; pít tông dùng cho động cơ; pít tông bộ phận của máy hoặc động cơ); ròng rọc (bộ 
phận của máy móc); bộ điều chỉnh (bộ phận của máy); vòng găng pít tông; thanh truyền 
động cho máy móc, động cơ điện và động cơ; khớp nối trục (máy móc); ổ đỡ dùng cho 
trục truyền động; trục của khung cửi dệt vải; ổ bi cho trục truyền động; nắp van (bộ phận 
của máy), van (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 09: Pin/ắc quy điện; pin/ắc quy điện cho xe cộ; pin/ắc quy để thắp sáng; thiết bị 
nạp điện cho pin/ắc quy; chuông điện báo động; compa đo ngoài; cuộn dây điện; bộ chỉnh 
lưu dòng điện; lực kế; cuộn điện từ; thiết bị đánh lửa điện từ xa; đèn phòng tối (nhiếp 
ảnh); máy đo tốc độ góc; máy điều nhiệt.  

 
Nhóm 12: Trục của xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; má phanh cho xe cộ; khớp li hợp 
cho xe cộ mặt đất; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; vỏ bọc/tấm phủ cho ghế 
xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động cho 
xe cộ mặt đất; ta lông/mặt lăn lốp cho xe cộ (đai của trục lăn); van cho lốp xe cộ.  

 
Nhóm 37: Tra dầu mỡ xe cộ; bơm dầu mỡ cho xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe 
có động cơ, đánh bóng xe cộ; đắp lốp (lốp xe); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng); trợ giúp khi hỏng xe (sửa chữa); bôi trơn xe cộ (tra dầu mỡ); bảo dưỡng xe cộ.  

 
Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội 
thảo (đào tạo). 

 
 

(210) 4-2015-17922 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức   (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến, lạc (đậu 
phộng) đã chế biến; hạt đậu hà lan đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu 
chín; hạt đậu tương đã chế biến; hạt óc chó đã chế biến; hạt thông đã chế biến; hạt mắc ca 
đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-17923 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A17.1.2 
(591) Vàng, xanh lam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khẩu Long 
Ngân   (VN) 
22N09-đô thị Sài Đồng, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện 

giao thông trên bộ; xe máy; còi cho xe cộ tín hiệu điều hướng cho xe cộ; má phanh cho xe 
cộ.  

 

 
(210) 4-2015-17924 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(731) CHEN, CHAO-HUNG   (TW) 

1F., No.38, Ln. 214, Yumin Rd., 
Tucheng Dist., New Taipei City 23662, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chuyển mạch (điện); máy đếm; lực kế; thiết bị kiểm tra khí ga; thiết bị 

chỉ báo tốc độ; thiết bị chỉ báo mức nước; dụng cụ đo; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp 
suất.  

 

 
(210) 4-2015-17925 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang  (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-17926 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A17.2.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

quảng cáo Bàn Tay Vàng  (VN)
NV2 -38 khu biệt thự nhà vườn 
Viglacera, phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: áp phích quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; cho thuê vật liệu quảng cáo; dán áp phích 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2015-17927 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.3.11; A26.11.13; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

nhà No Va  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
 
 

(210) 4-2015-17928 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.13; 3.7.10; A3.7.24 
(591) Xanh đen, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Trường 
Nam  (VN) 
63/12 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; dép; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2015-17929 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) YUSUNG MULSAN CO., LTD.  (KR) 

#1709, 20, Teheran-ro 25-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm hải sản đóng chai và đóng hộp; hải sản đã qua sơ chế; nhộng tằm 

làm thức ăn cho người; trái cây đóng hộp; thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ cứng; cá 
đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-17930 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh 
(731) YUSUNG MULSAN CO., LTD.  (KR) 

#1709, 20, Teheran-ro 25-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm hải sản đóng chai và đóng hộp; hải sản đã qua sơ chế; nhộng tằm 

làm thức ăn cho người; trái cây đóng hộp; thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ cứng; cá 
đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-17931 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, ghi xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hưng Long  
(VN) 
229/43A Lê Quang Định, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Cây lau sàn; chậu (thau); rổ; ly; bát (chén); khay. 
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(210) 4-2015-17932 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.21; 1.15.24; 26.13.1 
(591) Xanh đen, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hưng Long  
(VN) 
229/43A Lê Quang Định, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước; nồi cơm điện; máy nước nóng lạnh; máy điều hòa không khí; 

đèn chiếu sáng; lò nấu nướng dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-17933 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hưng Long  
(VN) 
229/43A Lê Quang Định, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước; nồi cơm điện; máy nước nóng lạnh; máy điều hòa không khí; 

đèn chiếu sáng; lò nấu nướng dùng điện. 
 

Nhóm 21: Cây lau sàn; chậu (thau); rổ; ly; bát (chén); khay. 
 

 
(210) 4-2015-17934 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 5.3.9; A5.3.14 
(591) Đỏ, hồng, vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 
Số 353 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, spa (không bao gồm dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho 
răng hàm mặt). 

 

 
(210) 4-2015-17935 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.7.9; A1.1.10; A1.1.5; 20.5.25; 

A5.5.20; A5.5.21; 3.7.8; A10.3.4; 
21.1.16 

(591) Vàng, trắng, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Đào Văn Quang  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-17936 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.5.6; 5.5.23; 7.15.22; 25.5.25 
(591) Hồng, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy lau dùng trong gia đình, giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-17937 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CSTECH CO., LTD.  (KR) 

Room 555, Beonyeong-ro, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-
300 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Then móc cửa bằng kim loại (loại truyền thống của Hàn Quốc); phụ kiện lắp 

ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa bằng kim loại, 
không dùng điện; cơ cấu mở cửa bằng kim loại, không dùng điện; thanh chốt cửa bằng 
kim loại; nút bấm bằng kim loại; cửa trượt ra vào, bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; 
vật dụng chặn cửa bằng kim loại; then móc cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim 
loại; bộ phận bằng sắt cho cửa; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; cơ cấu đóng cửa sổ 
không dùng điện; cơ cấu mở cửa sổ không dùng điện; khung cửa sổ bằng nhôm; then cửa 
sổ trượt bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ. 
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(210) 4-2015-17938 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) GREAT CHENG WENG 

ENTERPRISES CO., LTD.   (TW) 
5Fl-3, No. 80, Sec. 1, Ho Ping W. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn cho đồ gốm; chế phẩm chống gỉ để bảo quản; chế phẩm chống mờ xỉn 

kim loại; băng chống ăn mòn; chế phẩm chống ăn mòn. 
 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-17939 

 
(220) 

 
08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn lồng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17940 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.22 
(731) Công ty cổ phần V-BIG Việt 

Nam  (VN) 
Số 37B, tổ 19, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn nhựa, ván gỗ công nghiệp; cửa gỗ; cửa nhựa; tấm lát làm 

từ gỗ công nghiệp dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2015-17941 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.5.1; A17.2.2; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Golden City  

(VN) 
Tầng 3, khách sạn Phương Đông, số 2 
Trường Thi, phường Trường Thi, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng đường bộ. 
 

Nhóm 40: Chế biến khoáng sản. 
 

Nhóm 41: Sân gôn. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-17942 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SANYANG MOTOR COMPANY 

LIMITED  (TW) 
No.3, Chung Hua road, Hukou, Hsinchu, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe ô tô; xe máy điện; xe đạp điện; xe địa hình; động cơ xe 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2015-17945 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 26.2.7; A26.11.8; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hưng Thịnh  (VN)
Lô 74+76 cụm CN An Xá, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết; vở viết; sách; sổ tay; tờ rơi.  
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(210) 4-2015-17946 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.3.23; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hưng Thịnh  (VN)
Lô 74+76 cụm CN An Xá, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết; vở viết; sách; sổ tay; tờ rơi. 

 
 

(210) 4-2015-17947 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vượng Phát  (VN) 
Cụm 8, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; máy lọc nước; quạt điện; ấm đun nước dùng điện; bếp 

điện từ. 
 

Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; chảo không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-17948 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vượng Phát  (VN) 
Cụm 8, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; máy lọc nước; quạt điện; ấm đun nước dùng điện; bếp 

điện từ.  
 

Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; chảo không dùng điện. 
 
 

(210) 4-2015-17950 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH DONGGINDANG  

(KR) 
4F, Block B. 9, Ttukseom-ro 3-gil, 
Seongdong - gu, Seoul, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng 
trong ngành y.  

 
 

 
(210) 4-2015-17951 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Hằng  (VN) 
P201 - D4, khu tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 
 

 
(210) 4-2015-17952 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tự động hóa 
Thành Hưng  (VN) 
Lô B5, khu công nghiệp Bát Tràng, xã 
Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy. 

 
 

 
(210) 4-2015-17953 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A25.3.3; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DONGA Việt Nam  
(VN) 
Số 53c, tổ 35 phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2015-17954 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A2.3.16; 2.3.1; 5.5.19; 26.1.1; A5.3.13; 

1.15.15; 8.3.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh tím than, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, xanh nước biển, tím, đen
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17955 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; A5.3.13; 

26.1.2; 2.9.1; 3.5.1; 24.17.5; 1.13.1; 
25.5.25 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh tím than, 
xanh lá cây, xanh lam, vàng, nâu, đỏ, 
hồng, đen, ghi 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
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(210) 4-2015-17956 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1; A5.3.13; 

26.1.2; 2.9.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh tim than, 

xanh lá cây, xanh lam, vàng, nâu, đen, 
ghi 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-17957 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1; 26.1.2; 

A5.3.13; 2.9.23; 2.9.25; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, đỏ, cam, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-17958 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1; A5.3.13; 

26.1.2; 2.9.23; 2.9.25; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, đỏ, cam, ghi. 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 
 

 
(210) 4-2015-17959 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1; 2.3.1; 

A5.3.13; 26.1.2; 2.9.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh tím than, xanh lá cây, xanh 

lam vàng, xanh xám, tím, hồng, ghi 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 
 

 
(210) 4-2015-17960 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.9.23; 26.1.2; 1.15.9; A2.1.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh.  
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(210) 4-2015-17961 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 25.5.25; A17.5.2; 2.3.8; 

A2.3.16 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, ghi, xám 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-17962 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 8.3.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ, xám xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-17963 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 8.3.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam; vàng, nâu, ghi, xanh xám, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
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Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-17964 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 24.15.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nước biển; xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, ghi, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-17965 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, ghi, cam đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-17966 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 8.3.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, nâu, đỏ, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17967 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 8.3.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, hồng, đỏ, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phầm sữa; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh duỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh.  
 
 

 
(210) 4-2015-17968 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 5.7.10 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá ây, xanh 

lam, tím, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
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(210) 4-2015-17969 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 8.3.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, đỏ, vàng, nâu, cam, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-17970 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 8.3.1; 5.7.8; 

26.13.1; 1.15.19 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lam, vàng, đỏ, nâu, hồng, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-17971 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1; 26.13.1; 

1.15.19; 5.7.12 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lam, vàng, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa);  sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17972 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 8.3.1; 5.7.11; 

1.15.19 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lam, xanh 

lá cây, vàng, cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); cà phê; trà (chè); ca cao; kem lạnh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-17973 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; A2.3.16; 2.3.1; 8.3.1; 

25.5.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, đỏ, cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
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(210) 4-2015-17974 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 2.3.1; A2.3.16; 8.3.1; 

25.5.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, đỏ, cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  

 

 
(210) 4-2015-17975 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 2.1.1; A2.1.16; 1.15.9; 25.5.2; 

8.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, đỏ, cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 

 
(210) 4-2015-17976 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 8.3.1; 25.5.2; 2.3.1; 

A2.3.16 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
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(210) 4-2015-17977 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 25.5.2; 8.3.1; 2.1.1; 

A2.1.16 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17978 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Xóm Mới, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17979 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Xóm Mới, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-17980 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Xóm Mới, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-17981 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.1.1; A7.1.12; 

7.1.5; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH Chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Xóm Mới, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-17982 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.19; A26.4.24 
(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN) 

12 đường 6A, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và 

giải trí). 
 
 

(210) 4-2015-17983 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.19; A26.4.24 
(731) Nguyễn Thị Vân Anh   (VN) 

12 đường 6A, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và 
giải trí). 

 

 
(210) 4-2015-17984 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Nam  (VN) 
Xóm 8, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 

thiết bị lọc nước; hệ thống điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2015-17985 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Nam   (VN) 
Xóm 8, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 

thiết bị lọc nước; hệ thống điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2015-17986 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A17.2.2; A5.5.20 
(591) Cam, tím, vàng đậm, xanh lá cây, xanh 

da trời, hồng đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kalpa  (VN) 
02 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; bộ máy đồng hồ; đồng hồ điện tử; đồng hồ mặt trời; mặt đồng hồ; 

đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp học sinh. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; nệm; khung tranh ảnh; đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong nhà 
bằng kim loại; đồ đạc văn phòng. 

 
Nhóm 25: Trang phục; đồ đi ở chân; áo sơ mi; giày; váy; áo thun ngắn tay. 

 
Nhóm 30: Ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; cà phê; cà phê chưa rang; đồ 
uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2015-17987 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 3.1.4; 3.1.16 (540) 

  

(731) Đinh Bội Cầm  (VN) 
76/6C đường Xóm Đất, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện). 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; tròng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt.  
 
 

 
(210) 4-2015-17988 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.1.4; 26.1.2 
(591) Vàng, tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Lễ  (VN) 
32 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.  

 
 

 
(210) 4-2015-17989 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Linh 
Chi  (VN) 
54A-56 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, mua bán thiết bị, dụng cụ và máy móc chuyên dùng cho 
ngành làm đẹp và thẩm mỹ viện, mua bán trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, mua 
bán hàng may mặc thời trang. 
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1406 

(210) 4-2015-17990 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
Mai Thanh  (VN) 
374-374B Võ Văn Tần, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen cô đơn còn nguyên vỏ, lên men đóng gói; tỏi đen củ nhiều tép còn 

nguyên vỏ, lên men đóng gói; tỏi đen cô đơn còn nguyên vỏ, lên men, bóc vỏ đóng gói; 
nước cốt tỏi đen.  

 
Nhóm 33: Rượu tỏi đen. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-17993 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 11.3.18 
(591) Đỏ cam, tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Lễ  (VN) 
32 Nguyển Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống, nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-17994 

 
(220) 

 
09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn 

uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-17995 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-17996 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-17997 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-17998 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Bách  (VN) 
Số nhà 6, khu F8, ngõ 328 Nguyễn Trãi, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí; máy tạo độ ẩm cho không khí; bộ lọc dùng cho máy lọc 
không khí; bộ lọc dùng cho máy tạo độ ẩm cho không khí; máy lọc không khí kết hợp 
chức năng tạo đổ ẩm cho không khí.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-17999 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC  (US) 

2701 Patriot Boulevard 4th Floor 
Glenview, Illinois 60026 USA 

(540) 
 

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18001 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH bia VINAKEN  
(VN) 
Cụm công nghiệp Trung Đồng, xã Đức 
Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn (đồ uống không cồn).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18002 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; 26.4.4; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH giày Lê  (VN) 
318 E, Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn giày dép. 
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(210) 4-2015-18003 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Quang Sơn  

(VN) 
20 Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nhân hạt điều; hạt điều rang muối; hạt điều chiên; hạt điều sấy khô; hạt điều 

tẩm gia vị (tất cả đều là hạt điều đã sơ chế, chế biến và bảo quản).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt điều, hạt điều đã sơ chế, chế biến, bảo quản và 
sấy khô, hạt điều (dạng bánh kẹo), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc (từ hạt điều). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18005 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phấm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da: nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc: mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt: 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2015-18006 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phấm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da: nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuôc: mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt: 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-18011 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuấn 
Khánh  (VN) 
Chợ ốc, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu. 

 

 
(210) 4-2015-18012 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu mỡ nhờn 
JPONE Việt Nam   (VN) 
Số 62, phố Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng và dịch hãm dùng cho phanh và bộ hãm thủy lực.  
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Nhóm 04: Dầu, xăng (nhiên liệu); chất bôi trơn (dầu nhờn).  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu (nhiên liệu), xăng (nhiên liệu), chất bôi trơn, dầu công nghiệp, 
chất lỏng và dịch hãm cho phanh và bộ hãm thủy lực.  

 

 
(210) 4-2015-18013 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.   (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton, Bermuda HM11  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); túi đựng quà bằng giấy; hộp đựng quà bằng bìa 

cứng; thẻ quà tặng bằng giấy; vật dụng gói quà bằng giấy hoặc chất dẻo; thiệp chúc 
mừng; thẻ đeo hành lý bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy ghi chú (văn phòng phẩm); 
bút; bút chì; bưu thiếp; văn phòng phẩm; giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy in sẵn tiêu đề; áp 
phích quảng cáo; tập giấy hoặc quyển sách mỏng in chương trình sự kiện; sách; tạp chí. 

 
Nhóm 18: Túi dùng khi chơi thể thao, túi cho vận động viên, ba lô học sinh, ô, ví mỏng 
nhiều ngăn, túi sách học sinh, túi đựng giấy tờ/tài liệu, túi xách cầm/kéo tay, ví đựng tiền 
lẻ, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng tiền xu, túi (rỗng) đựng mỹ phẩm, hộp (rỗng) đựng mỹ 
phẩm, ba lô đeo hàng ngày, túi nhỏ rút dây, túi vải buộc dây, để mang đồ đi cắm trại hay 
thể dục, túi đeo bụng, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi đựng đồ tập, túi xách tay, 
túi dết, bao để móc chìa khóa, ba lô bằng da hoặc vải bố, vali đựng hành lý, thẻ đeo hành 
lý bằng da, túi dạng mắt lưới dùng để đi mua sắm, túi xách tay nhỏ gọn dùng để đi du lịch 
ngắn ngày, vali nhỏ gọn dùng để đi du lịch ngắn ngày, túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô cỡ to 
(dùng khi tham dự các sự kiện thể thao như leo núi, đạp xe, đua thuyền), cặp đeo vai học 
sinh, cặp sách, túi (rỗng) đựng đồ cạo râu, túi đựng giầy khi đi du lịch, túi khoác vai, túi 
lưu niệm, vali đựng quần áo, túi mua hàng bằng vải dệt, túi (rỗng) đựng đồ vệ sinh cá 
nhân, túi đi chợ của phụ nữ, hộp đựng đồ bằng da hoặc giả da, túi du lịch, rương (vali), túi 
ngựa thồ, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi đeo hông, ví tiền bỏ túi, túi 
rộng có dây đeo cổ tay, ví tiền có dây đeo cổ tay.  

 

Nhóm 25: áo choàng ngoài; áo len chui đầu bằng lông cừu; áo nữ bằng lông cừu; áo gilê 
bằng lông cừu; mũ; áo vét (trang phục); áo thun cộc tay có cổ, áo sơ mi; áo lạnh ngắn tay; 
áo thun ngắn tay; áo phụ nữ; mũ hở chóp (lưỡi trai); áo khoác chống gió.  

 

 
(210) 4-2015-18014 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.   (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton, Bermuda HM11  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); túi đựng quà bằng giấy; hộp đựng quà bằng bìa 
cứng; thẻ quà tặng bằng giấy; vật dụng gói quà bằng giấy hoặc chất dẻo; thiệp chúc 
mừng; thẻ đeo hành lý bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy ghi chú (văn phòng phẩm); 
bút; bút chì; bưu thiếp; văn phòng phẩm; giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy in sẵn tiêu đề; áp 
phích quảng cáo; tập giấy hoặc quyển sách mỏng in chương trình sự kiện; sách; tạp chí.    

 
Nhóm 18: Túi dùng khi chơi thể thao, túi cho vận động viên, ba lô học sinh, ô, ví mỏng 
nhiều ngăn, túi sách học sinh, túi đựng giấy tờ/tài liệu, túi xách cầm kéo tay, ví đựng tiền 
lẻ, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng tiền xu, túi (rỗng) đựng mỹ phẩm, hộp (rỗng) đựng mỹ 
phẩm, ba lô đeo hàng ngày, túi nhỏ rút dây, túi vải buộc dây để mang đồ đi cắm trại hay 
thể dục, túi đeo bụng, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi đựng đồ tập, túi xách tay, 
túi dết, bao để móc chìa khóa, ba lô bằng da hoặc vải bố, vali đựng hành lý, thẻ đeo hành 
lý bằng da, túi dạng mắt lưới dùng để đi mua sắm, túi xách tay nhỏ gọn dùng để đi du lịch 
ngắn ngày, vali nhỏ gọn dùng để đi du lịch ngắn ngày, túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô cỡ to 
(dùng khi tham dự các sự kiện thể thao như leo núi, đạp xe, đua thuyền), cặp đeo vai học 
sinh, cặp sách, túi (rỗng) đựng đồ cạo râu, túi đựng giầy khi đi du lịch, túi khoác vai, túi 
lưu niệm, vali đựng quần áo, túi mua hàng bằng vải dệt, túi (rỗng) đựng đồ vệ sinh cá 
nhân, túi đi chợ của phụ nữ, hộp đựng đồ bằng da hoặc giả da, túi du lịch, rương (vali), túi 
ngựa thồ, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi đeo hông, ví tiền bỏ túi, túi 
rộng có dây đeo cổ tay, ví tiền có dây đeo cổ tay.    

 

Nhóm 25: áo choàng ngoài; áo len chui đầu bằng lông cừu; áo nữ bằng lông cừu; áo gilê 
bằng lông cừu; mũ; áo vét (trang phục); áo thun cộc tay có cổ, áo sơ mi; áo lạnh ngắn tay; 
áo thun ngắn tay; áo phụ nữ; mũ hở chóp (lưỡi trai), áo khoác chống gió. 

 

 
(210) 4-2015-18015 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton, Bermuda HM11   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); túi đựng quà bằng giấy; hộp đựng quà bằng bìa 

cứng; thẻ quà tặng bằng giấy; vật dụng gói quà bằng giấy hoặc chất dẻo; thiệp chúc 
mừng; thẻ đeo hành lý bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy ghi chú (văn phòng phẩm); 
bút; bút chì; bưu thiếp; văn phòng phẩm; giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy in sẵn tiêu đề; áp 
phích quảng cáo; tập giấy hoặc quyển sách mỏng in chương trình sự kiện; sách; tạp chí.    

 
Nhóm 18: Túi dùng khi chơi thể thao, túi cho vận động viên, ba lô học sinh, ô, ví mỏng 
nhiều ngăn, túi sách học sinh, túi đựng giấy tờ/tài liệu, túi xách cầm kéo tay, ví đựng tiền 
lẻ, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng tiền xu, túi (rỗng) đựng mỹ phẩm, hộp (rỗng) đựng mỹ 
phẩm, ba lô đeo hàng ngày, túi nhỏ rút dây, túi vải buộc dây để mang đồ đi cắm trại hay 
thể dục, túi đeo bụng, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi đựng đồ tập, túi xách tay, 
túi dết, bao để móc chìa khóa, ba lô bằng da hoặc vải bố, vali đựng hành lý, thẻ đeo hành 
lý bằng da, túi dạng mắt lưới dùng để đi mua sắm, túi xách tay nhỏ gọn dùng để đi du lịch 
ngắn ngày, vali nhỏ gọn dùng để đi du lịch ngắn ngày, túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô cỡ to 
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(dùng khi tham dự các sự kiện thể thao như leo núi, đạp xe, đua thuyền), cặp đeo vai học 
sinh, cặp sách, túi (rỗng) đựng đồ cạo râu, túi đựng giầy khi đi du lịch, túi khoác vai, túi 
lưu niệm, vali đựng quần áo, túi mua hàng bằng vải dệt, túi (rỗng) đựng đồ vệ sinh cá 
nhân, túi đi chợ của phụ nữ, hộp đựng đồ bằng da hoặc giả da, túi du lịch, rương (vali), túi 
ngựa thồ, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi đeo hông, vi tiền bỏ túi, túi 
rộng có dây đeo cổ tay, ví tiền có dây đeo cổ tay.    

 

Nhóm 25: áo choàng ngoài; áo len chui đầu bằng lông cừu; áo nữ bằng lông cừu; áo gilê 
bằng lông cừu; mũ; áo vét (trang phục); áo thun cộc tay có cổ, áo sơ mi; áo lạnh ngắn tay; 
áo thun ngắn tay; áo phụ nữ; mũ hở chóp (lưỡi trai), áo khoác chống gió. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18016 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh, tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18017 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

INTERPHAR   (VN) 
Số nhà 17, ngõ 90 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18018 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

INTERPHAR   (VN) 
Số nhà 17, ngõ 90 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-18019 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Hà Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-18020 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Hà Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18021 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Hà Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18023 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú    (VN) 
Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18024 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú   (VN) 
Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, vật tư y tế như: vật tư 
y tế tiêu hai như: mỡi bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán 
điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ chợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột, ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn, thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống; dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-18025 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A25.1.10; 24.1.1; 1.15.21 
(591) Vàng, trắng, tím, xanh cô ban, tím nhạt, 

xanh lá cây sẫm, vàng nhũ, đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữn hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18026 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.11.12; A3.11.24 
(591) Đen, xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ trí tuệ Toàn Diện  (VN)
Tầng 2, tòa nhà MediaLand, số 192 -194 
Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phao bơi (vòng tập bơi bằng plastic); đồ bơi cho trẻ 

em; đồ chơi trẻ em bằng nhựa; đồ bơi. 
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(210) 4-2015-18027 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 17.2.25; 

A25.1.10; 1.15.11 
(591) Vàng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất tinh dầu Bé Thơ  (VN)
15 Xuân 68, phường Thuận Thành, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm. 

 
 

 
(210) 4-2015-18028 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Thị Bình  (VN) 

Số 229A tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 
 

 
(210) 4-2015-18029 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  

(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào. 
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(210) 4-2015-18030 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6; 

26.15.15 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  

(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm 

từ yến sào cụ thể là: chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến; cá đã qua chế biến; hải sâm 
đã qua chế biến; sữa; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-18031 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6; 

26.15.15 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  

(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; trà; cà phê; đồ gia vị.  

 
 

 
(210) 4-2015-18032 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6; 

26.15.15 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  
(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả; nước yến ngân nhĩ; nước giải khát 

làm từ yến (không chứa cồn); nước yến (không chứa cồn). 
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(210) 4-2015-18033 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6; 

26.15.15 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  

(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uồng có cồn (trừ bia); rượu; rượu yến. 

 

 
(210) 4-2015-18034 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6; 

26.15.15 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  

(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến), yến sào sơ chế, yến sào 

tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào cụ thể là: chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
thủy hải sản, thực phẩm làm từ thủy hải sản, sữa, sữa chua, mỹ phẩm, mỹ phẩm có chứa 
yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, chè (trà), cà phê, đồ gia 
vị, đồ uống, không cồn, nước ép hoa quả, nước giải khát làm từ yến, nước yến ngân nhĩ, 
đồ uống có cồn, rượu, rượu yến. 

 

 
(210) 4-2015-18035 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 26.1.6; 

26.15.15 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Đình Yến  

(VN) 
457/33 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2015-18036 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 5.13.4 
(591) Xanh biển, vàng, trắng 
(731) Trần Văn Cần   (VN) 

Tổ liên gia 4, tổ dân phố 8A, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, ngũ cốc; các thực phẩm làm từ gạo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18037 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A24.15.7; 24.15.1; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh biển, xanh da trời 
(731) Trần Văn Cần   (VN) 

Tổ liên gia 4, tổ dân phố 8A, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, ngũ cốc; các thực phẩm làm từ gạo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18038 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; A9.3.9; 

19.7.1; 19.3.1 
(591) Xanh biển, đỏ, vàng, xanh lá, xanh lá 

mạ, hồng, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Hừng 
Đông  (VN) 
Số 338 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-18039 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Cường Giáp Đắk Nông  
(VN) 
Thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18040 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.1; 3.7.3 
(591) Đen, xám 
(731) TCC GLOBAL N.V.  (NL) 

World Trade Centre, Zuidplein 84, 
Tower H, 10 Floor, 1077 XV 
Amsterdam, Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi đi kèm; đồ chơi nhồi bông; quân bài (bài lá); dụng 

cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel; xe đạp đồ 
chơi cho trẻ em; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18041 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.1; 3.7.3 
(591) Trắng, xanh 
(731) TCC GLOBAL N.V.  (NL) 

World Trade Centre, Zuidplein 84, 
Tower H, 10 Floor, 1077 XV 
Amsterdam, Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi đi kèm; đồ chơi nhồi bông; quân bài (bài lá); dụng 

cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel; xe đạp đồ 
chơi cho trẻ em; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên. 
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(210) 4-2015-18042 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TCC GLOBAL N.V.  (NL) 

World Trade Centre, Zuidplein 84, 
Tower H, 10 Floor, 1077 XV 
Amsterdam, Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi đi kèm; đồ chơi nhồi bông; quân bài (bài lá); dụng 

cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel; xe đạp đồ 
chơi cho trẻ em; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-18043 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.15.1 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  

(VN) 
Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các dự án xây dựng. 
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng các công trình; xây dựng các công trình đường dây và 
trạm biến áp, các công trình công nghiệp, dân dụng, các công trình giao thông, thủy lợi, 
thủy điện; cho thuê máy móc, thiết bị trong ngành xây dựng; tư vấn xây dựng; trang trí 
nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-18044 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm IBC  (VN) 
143 Phạm Huy Thông, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước sơn móng; chế 

phẩm để vệ sinh thân thể. 
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(210) 4-2015-18045 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.12; A2.1.23; A2.3.23; 18.3.2 
(591) Đỏ, đen, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cẩm Thanh Discovery  (VN) 
Tổ 4, thôn Vạn Lang, xã Cẩm Thanh, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển, sắp xếp các 

chuyến du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-18046 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 24.15.3 
(591) Đỏ, xanh nõn chuối, vàng 
(731) Đinh Thanh Điệp   (VN) 

Khu 6, phường Việt Hòa, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc; vật liệu giả da; túi xách tay; ví đựng tiền; va li; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; thắt lưng (dùng cho trang phục); khăn quàng (dùng cho 
trang phục); bao tay (dùng cho trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-18048 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A3.13.10 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển đậm 
(731) Công ty cổ phần PCS Việt Nam  

(VN) 
Số 15, ngách 99/85/6, đường Đức Giang, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 37: Diệt trừ động vật có hại không dùng trong nông nghiệp: ruồi, muỗi, kiến, gián, 

mối, mọt, chuột. 
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(210) 4-2015-18049 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) I LAN FOODS IND, CO., LTD.   (TW) 

No.13, Xincheng Rd., Su'ao Township, 
Yilan County, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Bánh gạo (thực phẩm cho em bé); bánh ngọt hình quả cầu cho em bé (thực 

phẩm cho em bé). 
 

 
(210) 4-2015-18050 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.3; 26.3.1 
(731) I LAN Foods IND, CO., LTD.    (TW) 

No.13, Xincheng Rd., Su' ao Township, 
Yilan County, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bánh gạo cho em bé (thực phẩm cho em bé); bánh ngọt hình quả cầu cho em bé 

(thực phẩm cho em bé).   
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì 
và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhão và bánh kẹo; đường (không cho mục đích y tế), 
mật ong, nước mật đường; nấm men cho thực phẩm, bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; 
xốt (gia vị); gia vị, đá lạnh có thể ăn được.  

 

 
(210) 4-2015-18051 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) I LAN Foods IND, CO., LTD.   (TW) 

No.13, Xincheng Rd., Su' ao Township, 
Yilan County, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bánh gạo cho em bé (thực phẩm cho em bé); bánh ngọt hình quả cầu cho em bé 

(thực phẩm cho em bé).  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì 
và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhão và bánh kẹo; đường (không cho mục đích y tế), 
mật ong, nước mật đường; nấm men cho thực phẩm, bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; 
xốt (gia vị); gia vị, đá lạnh có thể ăn được.  
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(210) 4-2015-18052 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh lá cây 
(731) BEANSUM CO., LTD.   (TW) 

No. 6, Wuquan 5th Rd., Wugu Dist., 
New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột cho thực phẩm; bột sắn hột; tinh bột khoai tây cho thực phẩm; bột 

chiên cánh gà; bột chiên xù; bột ngũ cốc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18053 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.22; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(731) HCP PUMP MANUFACTURER CO., 

LTD.   (TW) 
No.33, Jin Chien Road, Ping-Tung City 
900, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ); máy bơm thải dầu 

cặn; máy bơm điện chìm; guồng có cánh gáo (bộ phận của máy); động cơ, không dùng 
cho xe cộ mặt đất.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18054 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  

(US) 
800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63167, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng để xử lý hạt giống, cụ thể là chế phẩm vi sinh cho hạt 

giống để làm tăng sức đề kháng của cây (inoculants) và các tác nhân sinh học (biological 
agents). 
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(210) 4-2015-18055 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  

(US) 
800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63167, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng để xử lý hạt giống, cụ thể là chất diệt nấm, chất diệt 

côn trùng, chất trừ tuyến trùng. 
 
 

 
(210) 4-2015-18056 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15 
(591) Xám, đen, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

JAAN-E  (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Má phanh (bố thắng) sử dụng cho các loại xe ô tô, gắn máy, xe đạp.  

 
 

 
(210) 4-2015-18057 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ  (VN) 
Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước mưa và lưỡi gạt; khớp nối hình chữ thập dùng cho phụ tùng ô tô 

và xe máy; kèn xe cộ. 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18058 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.10; 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 

A5.11.17; 1.15.19 
(591) Tím, xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)    (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả vị nho và nha đam; nước giải khát vị nho và nha đam, có ga 

và không ga.  
 

 
(210) 4-2015-18059 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.20; 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 

A5.11.17; 1.15.19 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMlLK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả vị trà xanh và nha đam; nước giải khát vị trà xanh và nha 

đam, có ga và không ga.  
 

 
(210) 4-2015-18060 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.13; A5.11.17; 26.2.7; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng, đen, xanh 

lá mạ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả vị táo và nha đam; nước giải khát vị táo và nha đam, có ga và 
không ga (đồ uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-18061 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, xanh 

lá mạ, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).   

 

 
(210) 4-2015-18062 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.10 
(591) Tím, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, nâu, 

xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).   

 

 
(210) 4-2015-18063 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.11 
(591) Da cam, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, 

xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả vị cam và có chứa sữa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18064 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 25.1.6; A5.3.14; 5.7.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả vị dâu và có chứa sữa. 

 

 
(210) 4-2015-18065 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.24 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả có chứa sữa.  

 

 
(210) 4-2015-18066 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng, hồng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).   
 

 
(210) 4-2015-18067 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 5.7.11; A5.7.22; A5.3.14 
(591) Trắng, vàng, cam, xanh lá cây, xanh lá 

mạ 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).   

 

 
(210) 4-2015-18068 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 4.5.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng, đen, đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2015-18069 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.7.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng, hồng, cam, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2015-18070 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.15; A5.7.22; 1.15.19; 26.13.1; 

1.15.21 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, vàng chanh, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)    (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga.  

 

 
(210) 4-2015-18071 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.19; 1.15.17 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)    (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, bia.  

 

 
(210) 4-2015-18072 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 25.5.2; 5.7.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)    (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga.  
 

 
(210) 4-2015-18073 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 1.15.14; 25.1.6; 5.7.13; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)    (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga.  

 

 
(210) 4-2015-18074 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.14; 25.1.6; 5.9.17 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VlNAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga. 

 

 
(210) 4-2015-18075 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.13; 25.1.6; 5.5.19; A5.5.22; 

1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và không ga. 
 

 
(210) 4-2015-18076 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 8.1.18; A25.1.10; 19.3.1; 

A5.3.15; 19.1.1 
(591) Xanh đen, xanh da trời, trắng, xanh lá 

cây 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh; kem lạnh có vị trà xanh. 

 

 
(210) 4-2015-18077 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 8.1.18; A25.1.10; 19.3.1; 

A5.3.15; 19.1.1 
(591) Xanh đen, xanh da trời, trắng, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh; kem lạnh có vị vani. 

 

 
(210) 4-2015-18078 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 8.1.18; A25.1.10; 19.3.1; 

A5.3.15; 19.1.1 
(591) Xanh đen, xanh da trời, trắng, vàng nâu, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh; kem lạnh có vị sôcôla.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18079 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 8.1.18; A25.1.10; 19.3.1; 

19.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh đen, xanh da trời, trắng, vàng nâu, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh; kem lạnh có vị tiramisu.  

 
 

 
(210) 4-2015-18080 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 5.5.19; 8.1.18 
(591) Cam, xanh da trời, trắng, xanh lá cây, 

vàng, bạc, đen, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540)  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 

 
(210) 4-2015-18081 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 5.9.3; 8.1.18 
(591) Tím, xanh da trời, trắng, xanh lá cây, 

vàng, nâu, bạc, đen, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18082 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 5.7.8; 8.1.18 
(591) Hồng, xanh da trời, trắng, xanh lá cây, 

vàng, đỏ, bạc, đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18083 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 5.9.19; 8.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, vàng, 

bạc, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18084 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.21; 26.1.2; 1.15.9; 8.1.18 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng, xanh lá cây, 

bạc, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
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(210) 4-2015-18085 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; 5.7.21; 8.1.18 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 

nâu, bạc, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 

 
(210) 4-2015-18086 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.9; A8.1.22; 8.1.18 
(591) Nâu, xanh da trời, trắng, xanh lá cây, 

vàng, bạc, đen 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 

 
(210) 4-2015-18088 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 5.5.16; 3.7.16; A3.7.24; 2.5.21; 

5.7.14; A5.5.22 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, vàng nhạt, hồng, 

hồng nhạt, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Cơ sở Lưu Phước Thành AA 

(VN) 
658M/20C Phạm Văn Chí, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
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(210) 4-2015-18089 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vẻ đẹp Francia  (VN) 
Số nhà P.705, tầng 7, tòa nhà "Saigon 
Paragon", số 3 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 08: Nhíp nhổ lông; kìm cắt da; kìm cắt móng; dũa móng tay. 

 

 
(210) 4-2015-18090 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối kỹ 
thuật ANOVA  (VN) 
Lô C4, 181 + 182 + 183, khu đô thị mới 
Đại Kim - Định Công, phố Nguyễn Cảnh 
Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; chất bổ sung cho thức ăn trong ngành chăn nuôi và thủy sản 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-18091 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.19; A8.1.16; 5.7.8; 5.7.21; 25.5.25 
(591) Tím, vàng nhạt, đen, vàng, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, nâu, hồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 

đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 
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(210) 4-2015-18092 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.19; A8.1.16; 25.5.25; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, đen, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 

đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-18093 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.21; 5.9.14; 1.15.15; 26.13.1; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 

đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-18094 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.8; 1.15.15; 26.13.1; 25.1.25 
(591) Hồng, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 
đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 

 
 

 
(210) 4-2015-18095 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.9.14; 1.15.15; 26.13.1; 5.7.20; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 

đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 

 
 

 
(210) 4-2015-18096 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 5.7.11; 26.13.1; 25.1.25 
(591) Vàng cam, trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 

đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 
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(210) 4-2015-18097 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 26.13.1; 1.15.15; 5.3.16 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, bánh ăn nhanh, bánh quy mặn, cà phê trà (chè), ca cao, 

đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, mứt, kẹo, kem tráng miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2015-18098 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng  (VN) 
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-18099 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 
phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-18100 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón Supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc trừ 
sâu, chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ), chế phẩm để diệt trừ sâu hại, thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-18101 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Vàng, xanh lam 
(731) INTER IKEA SYSTEMS B.V.     (NL) 

Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió (điều hòa không khí), cung cấp nước và vệ sinh; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn 
tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ (chậu tiểu nữ hoặc chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ); 
đèn hồ quang; đèn dùng cho xe đạp; bồn rửa hay chậu rửa gắn cố định; đèn điện; nồi áp 
suất dùng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện hoặc lò sưởi dùng điện; đuốc để soi sáng, đèn pin 
chiếu sáng; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; quạt điện dùng cho cá nhân; máy 
sấy tóc; mỏ đốt dùng khí (đèn khí đốt); kiềng bếp (vành bếp); bóng đèn; vỉ nướng (thiết bị 
nấu nướng); tấm sưởi ấm (tấm sưởi); dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn lồng trang trí lễ 
hội; đèn; chao đèn; chụp đèn; chụp phản quang của đèn, đèn chùm (đèn treo); máy sấy 
khô không khí (thiết bị sấy không khí); thiết bị để tắm mát xa bằng nước; đèn dầu; nồi hơi 
(không phải bộ phận của máy); tấm sưởi nóng; máy rang cà phê; xiên thịt để nướng trong 
lò quay; bật lửa; chậu rửa tay hoặc bồn rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh hay hệ thống 
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vệ sinh); khuôn làm bánh quế dùng điện; nồi hơi để đốt nóng (nồi hơi cấp nhiệt); lò, 
không sử dụng cho phòng thí nghiệm; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tủ lạnh.     

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc (không làm 
bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này); lược và bọt biển cho mục đích gia dụng; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng cho mục đích làm 
sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; sợi thép rối để làm sạch; kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ đựng bằng thủy tinh, sành và sứ 
không xếp vào các nhóm khác; đĩa đựng bơ; hộp đựng xà phòng; hộp bằng thủy tinh; bộ 
phân phối xà phòng (dụng cụ chia xà phòng hoặc vật dụng phân phát xà phòng); thùng 
rác; chậu tắm cho trẻ sơ sinh (có thể mang đi được); miếng bọt biển để tắm; tấm ván để 
nhào bột dùng cho nhà bếp; dụng cụ để tưới cây; chậu cây; bộ đồ ăn bằng sứ, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; bàn chải để rửa bát đĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; trục cán bột 
(dùng cho gia đình); thùng chứa bánh mỳ; bát; cốc, chén; cốc đựng trái cây để ăn; khăn 
lau đồ đạc; chổi lông (phất trần); cốc (đồ đựng); cái chao (dụng cụ nhà bếp); đĩa; chai lọ; 
khuôn dùng cho nhà bếp; khuôn làm đá viên; nắp bình (nắp ấm); đĩa đựng rau; găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng; găng tay để đánh bóng, xô (gầu, thùng); xô đựng đá; lọ 
đựng bánh quy, khuôn làm bánh; dụng cụ cắt bánh (vật dụng cắt bột nhão); bình thon cổ; 
chảo (không dùng điện); giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ gốm để chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng; cái kẹp phơi quần áo; cái xỏ giầy ống (vật dụng để xỏ giầy ống, vật 
đót giầy); nồi nấu không dùng điện; cốc đựng trứng để ăn; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột 
gà, dùng điện hoặc không dùng điện; ấm, bình; bộ đựng đồ gia vị; chổi; thùng giữ lạnh 
không dùng điện có thể mang đi được; đồ bằng đất nung để chứa đựng; vòng trang tri 
chân nến không làm bằng kim loại quý; giá đỡ nến (cây đèn nến) không làm bằng kim 
loại quý; nắp đậy đĩa bơ; hộp đựng bữa ăn trưa; giẻ lau sàn; bẫy chuột; bàn chải móng tay, 
chân; nắp đậy đĩa pho mát; đĩa giấy; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (gồm cả bát đĩa); bô vệ 
sinh để trong phòng; đồ bằng sứ để chứa đựng; chổi cạo râu; nạo dùng cho nhà bếp; cốt 
giầy (khung giữ dáng cho giầy); bót để đi giầy (đót giầy, dụng cụ đón giầy); bát to; bát 
thủy tinh; bàn để là (tấm ván để là); chảo để rán (không dùng điện); bàn chải đánh răng; 
bình giữ nhiệt; bàn chải vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; miếng cọ rửa (nùi để cọ rửa); 
bình tưới; thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); khuôn làm bánh quế không dùng điện; chảo 
lớn (không dùng điện); cốc vại để uống bia (ca uống bia).      

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải bông; dải khăn trang trí chạy giữa bàn; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); khăn ăn không làm bằng giấy; khăn ăn bằng vải đệt, miếng lót ở bàn 
ăn bằng vải dệt; chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất đẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu 
dệt; vỏ đệm; màn chống muỗi; vải dùng để bọc đồ đạc; vỏ chăn lông vịt; lụa (vải); vải 
lanh trải giường; chăn bông; tấm trải phủ giường; vải mỏng/vải tơ tafeta (vải); vải sử dụng 
trong ngành dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải dệt len; áo gối (vỏ gối); vỏ gối ôm; 
vỏ nệm; khăn tắm (trừ quần áo); tấm lót cốc (tấm trải trên bàn khi ăn); tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải để tẩy trang.      
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(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi lông; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ đùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in (bản in đúc); áp phích quảng cáo, màu nước (tranh màu nước), tập anbom, niên 
giám, sổ tay, tập bản đồ, bút chì, lọ mực, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn trải bàn ăn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khay công văn, vật dụng 
chặn giấy, sách, hình in bóc dán (đề can), bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm), nhãn giấy, giá 
dựng chụp ảnh, cái kẹp giấy, quả địa cầu, ảnh biểu diễn đồ họa, phiên bản đồ họa, bản in 
đồ họa, thiếp chúc mừng, bảng đá đen dùng đá viết, thước vuông góc để vẽ, yếm dãi của 
trẻ em bằng, giấy, sổ tay hướng dẫn, dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), tờ rơi, vật dụng 
lọc cà phê bằng giấy, lịch, bản đồ địa lý, catalô, vật dụng giữ phấn, phong bì (văn phòng 
phẩm), sổ sách kế toán, thước kẻ, bút lông dùng cho họa sỹ, vải bạt để vẽ tranh, con lăn 
để sơn, giá vẽ của họa sỹ, phấn để đánh dấu, khăn tay bỏ túi bằng giấy, bút, ảnh chân 
dung, bìa cặp để kẹp tài liệu, tập giấy vẽ, bút vẽ, truyện tranh, vật liệu dùng để viết, giấy 
viết, dụng cụ để viết, bảng viết; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo, đinh ấn dÓ đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ, bút bằng thép, tem niêm phong (con dấu niêm phong), giẻ lau phấn, 
bảng đen, bộ phân phối băng dính (đồ dùng văn phòng), bưu thiếp.      

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; đồ làm từ da hoặc giả đa, 
bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi; ô và dù.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; đồ đạc trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong 
văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ 
phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu trên, hoặc làm 
bằng chất dẻo) (không thuộc các nhóm khác).  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc (không làm 
bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này); lược và bọt biển cho mục đích gia dụng; 
bàn chải (không kê bút lông); vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng cho mục đích làm 
sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; sợi thép rối để làm sạch; kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ đựng bằng thủy tinh, sành và sứ 
không xếp vào các nhóm khác; đĩa đựng bơ; hộp đựng xà phòng; hộp bằng thủy tinh; bộ 
phân phối xà phòng (dụng cụ chia xà phòng hoặc vật dụng phân phát xà phòng); thùng 
rác; chậu tắm cho trẻ sơ sinh (có thể mang đi được); miếng bọt biển để tắm; tấm ván để 
nhào bột dùng cho nhà bếp; dụng cụ để tưới cây; chậu cây; bộ đồ ăn bằng sứ, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; bàn chải để rửa bát đĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; trục cán bột 
(dùng cho gia đình); thùng chứa bánh mỳ; bát; cốc, chén; cốc đựng trái cây để ăn; khăn 
lau đồ đạc; chổi lông (phất trần); cốc (đồ đựng); cái chao (dụng cụ nhà bếp); đĩa; chai lọ; 
khuôn dùng cho nhà bếp; khuôn làm đá viên; nắp bình (nắp ấm); đĩa đựng rau; găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng; găng tay để đánh bóng, xô (gầu, thùng); xô đựng đá; lọ 
đựng bánh quy, khuôn làm bánh; dụng cụ cắt bánh (vật dụng cắt bột nhão); bình thon cổ; 
chảo (không dùng điện); giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ gốm để chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng; cái kẹp phơi quần áo; cái xỏ giầy ống (vật dụng để xỏ giầy ống, vật 
đót giầy); nồi nấu không dùng điện; cốc đựng trứng để ăn; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột 
gà, dùng điện hoặc không dùng điện; ấm, bình; bộ đựng đồ gia vị; chổi; thùng giữ lạnh 
không dùng điện có thể mang đi được; đồ bằng đất nung để chứa đựng; vòng trang tri 
chân nến không làm bằng kim loại quý; giá đỡ nến (cây đèn nến) không làm bằng kim 
loại quý; nắp đậy đĩa bơ; hộp đựng bữa ăn trưa; giẻ lau sàn; bẫy chuột; bàn chải móng tay, 
chân; nắp đậy đĩa pho mát; đĩa giấy; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (gồm cả bát đĩa); bô vệ 
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sinh để trong phòng; đồ bằng sứ để chứa đựng; chổi cạo râu; nạo dùng cho nhà bếp; cốt 
giầy (khung giữ dáng cho giầy); bót để đi giầy (đót giầy, dụng cụ đón giầy); bát to; bát 
thủy tinh; bàn để là (tấm ván để là); chảo để rán (không dùng điện); bàn chải đánh răng; 
bình giữ nhiệt; bàn chải vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; miếng cọ rửa (nùi để cọ rửa); 
bình tưới; thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); khuôn làm bánh quế không dùng điện; chảo 
lớn (không dùng điện); cốc vại để uống bia (ca uống bia).      

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), động vật có vỏ cứng không còn sống, gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); trái cây và rau củ được bảo quản, phơi 
khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt trái cây ướt và dưa muối; sản phẩm 
sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ăn có thành phần chỉnh từ mì hoặc gạo, 
dưới dạng bánh xăng- đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), 
món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc 
hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla; mật ong, mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho 
sa lát, nước chấm cho sa lát (nước xốt cho món trộn); gia vị.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn); si rô và các chế 
phẩm khác dùng để làm đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán ăn nhỏ; căng-tin và điểm bán đồ ăn nhanh (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống bởi nhà 
hàng bán lẻ; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-18106 (220) 09.07.2015 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió (điều hòa không khí), cung cấp nước và vệ sinh; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn 
tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ (chậu tiểu nữ hoặc chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ); 
đèn hồ quang; đèn dùng cho xe đạp; bồn rửa hay chậu rửa gắn cố định; đèn diện; nồi áp 
suất dùng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện hoặc lò sưởi dùng điện; đuốc để soi sáng, đèn pin 
chiếu sáng; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; quạt điện dùng cho cá nhân; máy 
sấy tóc; mỏ đốt dùng khí (đèn khí đốt); kiềng bếp (vành bếp); bóng đèn; vỉ nướng (thiết bị 
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nấu nướng); tấm sưởi ấm (tấm sưởi); dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn lồng trang trí lễ 
hội; đèn; chao đèn; chụp đèn; chụp phản quang của đèn, đèn chùm (đèn treo); máy sấy 
khô không khí (thiết bị sấy không khí); thiết bị để tắm mát xa bằng nước; đèn dầu; nồi hơi 
(không phải bộ phận của máy); tấm sưởi nóng; máy rang cà phê; xiên thịt để nướng trong 
lò quay; bật lửa; chậu rửa tay hoặc bồn rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh hay hệ thống 
vệ sinh); khuôn làm bánh quế dùng điện; nồi hơi để đốt nóng (nồi hơi cấp nhiệt); lò, 
không sử dụng cho phòng thí nghiệm; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tủ lạnh.    

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dinh cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi lông; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ đùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm dÓ in (bản in đúc); áp phích quảng cáo, màu nước (tranh màu nước), tập anbom, niên 
giám, sổ tay, tập bản đồ, bút chì, lọ mực, vật dụng đánh dấu trang sách, vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn trải bàn ăn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khay công văn, vật dụng 
chặn giấy, sách, hình in bóc dán (đề can), bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm), nhãn giấy, giá 
dựng chụp ảnh, cái kẹp giấy, quả địa cầu, ảnh biểu diễn đồ họa, phiên bản đồ họa, bản in 
đồ họa, thiếp chúc mừng, bảng đá đen dùng đá viết, thước vuông góc để vẽ, yếm dãi của 
trẻ em bằng, giấy, sổ tay hướng dẫn, dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), tờ rơi, vật dụng 
lọc cà phê bằng giấy, lịch, bản đồ địa lý, catalô, vật dụng giữ phấn, phong bì (văn phòng 
phẩm), sổ sách kế toán, thước kẻ, bút lông dùng cho họa sỹ, vải bạt để vẽ tranh, con lăn 
để sơn, giá vẽ của họa sỹ, phấn để đánh dấu, khăn tay bỏ túi bằng giấy, bút, ảnh chân 
dung, bìa cặp để kẹp tài liệu, tập giấy vẽ, bút vẽ, truyện tranh, vật liệu dùng để viết, giấy 
viết, dụng cụ để viết, bảng viết; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo, đinh ấn dÓ đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ, bút bằng thép, tem niêm phong (con dấu niêm phong), giẻ lau phấn, 
bảng đen, bộ phân phối băng dính (đồ dùng văn phòng), bưu thiếp.    

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải bông; dải khăn trang trí chạy giữa bàn; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); khăn ăn không làm bằng giấy; khăn ăn bằng vải đệt, miếng lót ở bàn 
ăn bằng vải dệt; chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất đẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu 
dệt; vỏ đệm; màn chống muỗi; vải dùng để bọc đồ đạc; vỏ chăn lông vịt; lụa (vải); vải 
lanh trải giường; chăn bông; tấm trải phủ giường; vải mỏng/vải tơ tafeta (vải); vải sử dụng 
trong ngành dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải dệt len; áo gối (vỏ gối); vỏ gối ôm; 
vỏ nệm; khăn tắm (trừ quần áo); tấm lót cốc (tấm trải trên bàn khi ăn); tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải để tẩy trang.    

 

 
(210) 4-2015-18107 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.14; A5.5.20 
(591) Hồng, vàng đồng, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
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nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dung cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để 
bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm 
ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, 
miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18108 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Cẩm Thu  (VN) 
271 Thống Nhất, Phương Sài, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ nữ trang); đồ trang sức (dùng với mũ) (bằng kim loại quý); 

hộp trám nhỏ (để đựng đồ tư trang); nhẫn (đồ trang sức) đá quý; đồ trang sức bằng bạc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18109 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 2.9.4; 1.15.24 
(591) Tím, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phẫu thuật 
thẩm mỹ Mắt Ngọc  (VN) 
246 - 248 - 250 Lý Thái Tổ, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2015-18110 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Tùng Nhung  (VN) 
Tổ 5, khóm III, thị trấn Chi Lăng, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình.  
 

Nhóm 33: Rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu các loại và nước uống đóng bình.  
 
 

 
(210) 4-2015-18111 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

 
(210) 4-2015-18112 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-18113 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.7.25; 26.4.1 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Thuận Thành   (VN) 
Đội 3, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát trang trí bằng gốm sứ; gạch ngói 

đất sét nung; gạch ngói đất sét nung có tráng men.  
 
 

 
(210) 4-2015-18114 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.16; A5.3.13; 1.17.11; 6.1.2 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Olympia Việt 
Nam   (VN) 
Số 49 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tham quan (du lịch).  
 

Nhóm 41: Thông tin về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ giáo dục đào tạo; giảng dạy.   

 
 

 
(210) 4-2015-18115 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.20; A19.3.4 
(591) Trắng, nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1449 

(210) 4-2015-18116 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A19.3.4 
(591) Trắng, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-18117 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A19.3.24; 24.17.20 
(591) Trắng, nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-18118 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.20; A26.11.8 
(591) Trắng, nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18119 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 24.15.1 
(591) Trắng, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-18121 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ thuật Gia 
Long   (VN) 
63 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi: lồng đèn trẻ em, trò chơi ghép hình, búp bê mô hình thu nhỏ động vật. 

 

 
(210) 4-2015-18123 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Minh Phương 
Logistics  (VN) 
33A Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; ô tô; xe tải. 
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải trên không; vận tải hàng không; vận tải 
bằng tàu thuyền; môi giới vận chuyển hàng hóa; Môi giới vận tải; Vận chuyển bằng xe 
buýt; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; địch vụ vận tải (thư tín và hàng hóa); dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); môi giới vận tải (gửi hàng hóa); chuyên chở 
hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho hàng làm lạnh 
thực phẩm; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; vận chuyển đồ đạc; kho hàng hóa; chuyển 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1451 

chở bằng xe tải; thông tin về vận tải; dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; vận tải đường biển; 
chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; vận chuyển 
hàng khách; dịch vụ khuân vác; dịch vụ bốc dỡ; Vận tải bằng đường sắt; dịch vụ cho thuê 
thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận 
tải đường sông; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; thông tin về kho 
chứa; cất giữ hàng hóa; vận tải; môi giới vận tải; vận chuyển hành khách; đặt chỗ vận 
chuyển; thông tin về lĩnh vực hàng hải; hậu cần vận tải; vận chuyển hành khách; xếp hàng 
vào kho. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18124 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng 

(540)  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Minh Phương  (VN) 
33A Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 
 

Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô, ô tô, xe tải.  
 

Nhóm 30: Cà phê, bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường khôngvận tải bằng tàu thuyền; môi giới vận chuyển hàng 
hóa; môi giới vận tải; vận chuyển bằng xe buýt; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 
vận tải (thư tín và hàng hóa); dịch vụ giao hàng; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); môi 
giới vận tải (gửi hàng hóa); chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; thuê phương tiện 
vận tải; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; vận 
chuyển đồ đạc; dịch vụ giao hàng; kho hàng hóa; chuyển chở bằng xe tải; thông tin về 
vận tải; dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; vận tải đường biển; chuyển phát bưu kiện tận 
nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; Vận chuyển hàng khách; dịch vụ 
khuân vác; dịch vụ bốc dỡ; vận tải bằng đường sắt; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận tải đường sông; môi 
giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; thông tin về kho chứa; cất giữ hàng hóa; 
vận tải; môi giới vận tải; vận chuyển hành khách; đặt chỗ vận chuyển; thông tin về lĩnh 
vực hàng hải; hậu cần vận tải; vận chuyển hành khách; xếp hàng vào kho. 
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(210) 4-2015-18125 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.7; A3.7.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Phong  
(VN) 
Số 941 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ diesel (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy phát 

điện; máy cày xới phục vụ nông nghiệp và công nghiệp 
 

 
(210) 4-2015-18126 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin và truyền thông 
GTEL  (VN) 
số 280B, Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giải pháp công nghệ hỗ trợ cảnh báo cháy nổ và cảnh báo an toàn an 

ninh. 
 

 
(210) 4-2015-18127 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 1.15.19; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước đá Minh 
Hoàng  (VN) 
482/2 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Nước đá gồm: đá viên, đá cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước đá gồm: đá viên, đá cây.  
 

 
(210) 4-2015-18129 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Trần Văn Lực  (VN) 
Thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-18131 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.17.11 
(591) Vàng gold 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Victory Việt Nam  
(VN) 
Số 7 ngõ 97/27 Đức Giang, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ bấm giờ; đồng hồ chạy điện; đồng hồ. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2015-18134 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) LAI, CHUN-WEI  (TW) 

No. 2, Aly. 31, Ln. 880, Junxiao Rd., 
Nanzi Dist., Kaohsiung City 811, Taiwan

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn tắm, quần áo bơi; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; bộ quần áo 

phương tây; bộ quần áo; áo váy; áo choàng ngoài mặc khi trời có tuyết; quần áo lông vũ; 
quần áo mặc lúc bình thường; quần áo tập thể dục; áo choàng; khăn choàng; áo mưa; 
quần áo thể thao; giầy đế mềm; giấy ống đi trời tuyết; găng tay cho trang phục. 

 

 
(210) 4-2015-18137 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) VENTURA FOODS, LLC   (US) 

40 Pointe Drive, Brea, CA 92821 U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; chất béo ở dạng rắn (dùng cho thực phẩm).  
 

Nhóm 30: Xốt may-on-ne; nước xốt cho sa-lát; xốt (gia vị). 
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(210) 4-2015-18138 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18139 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18140 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mai Thanh  (VN) 
Phố Mới, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi 

nước. 
 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp không bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-18142 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, tím, xanh nước biển, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Tây 
Yên Tử  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Bưu Điện, số 151 đường 
Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 
 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan (du lịch); sắp 
xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải bằng xe điện. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà 
hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18143 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20 
(591) Cam, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vườn Thời 
Đại Việt Nam  (VN) 
P402, tầng 4, tòa nhà Hạ Long Center, 
162 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); điều hành các lớp thể dục thể hình; 
dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà 
hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-18144 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.11.1; 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc  (VN) 
Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải, khăn trài bàn và trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giày dép), đồ đội đầu (nón mũ) và các trang phục thuộc 
nhóm này. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18145 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Kim Thành 
Long  (VN) 
29/24/69 đường số 8, khu phố 16, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18146 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care  (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
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(210) 4-2015-18148 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Phú Hào  (VN) 
134 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-18149 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ hóa sinh 
quốc tế Bisifarm  (VN) 
536/43/62 Âu Cơ, phường 10,  quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-18150 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 
Km 31+ 500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng; xà phòng 

khử mùi; xà phòng khử trùng/tẩy uế.  
 

 
(210) 4-2015-18151 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 
Km 31+ 500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng; xà phòng 
khử mùi; xà phòng khử trùng tẩy uế.  

 
 

 
(210) 4-2015-18152 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 
Km 31+ 500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng; xà phòng 

khử mùi; xà phòng khử trùng tẩy uế.  
 
 

 
(210) 4-2015-18153 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+ 500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng; xà phòng 

khử mùi; xà phòng khử trùng tẩy uế.  
 
 

 
(210) 4-2015-18154 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.1.10 
(591) Xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xây 
dựng Việt Nhật  (VN) 
30/26/2 KP3 đường 79, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ceramic; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, ngói.  
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(210) 4-2015-18155 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng đa, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-18156 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18157 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
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(210) 4-2015-18158 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa đậu nành, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2015-18159 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-18160 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 

cồn.  
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(210) 4-2015-18161 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-18162 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 2.1.1; 2.1.8; 2.9.14 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, tím, đỏ, ghi, đen
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amigo Việt Nam   (VN) 
Số 18 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18163 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 

Tâm   (VN) 
Số 6 ngõ 162 phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18164 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-18165 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
 

 
(210) 

 
4-2015-18166 

 
(220) 

 
10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa đậu nành, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 

biến.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18167 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-18168 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 

cồn.  
 

 
(210) 4-2015-18169 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18170 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18171 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ACADEMY Dung Trần  (VN) 
Số 31, ngách 322/22 đội 5, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề như: tạo mẫu tóc, cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang 

điểm.  
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18172 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.3 
(591) Xanh dương, da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch cách nhiệt, gạch cách âm, gạch ốp tường, gạch 

trang trí, vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-18173 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.3 
(591) Xanh dương, da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch cách nhiệt, gạch cách âm, gạch ốp tường, gạch 

trang trí, vật liệu xây, dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-18174 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.3 
(591) Xanh dương, da cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch cách nhiệt, gạch cách âm, gạch ốp tường, gạch 

trang trí, vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18175 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.3 
(591) Xanh dương, da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV Vật Liệu 

Xanh Việt Nam  (VN) 
Thửa số 19, tờ bản đồ số 34, khu công 
nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để sản xuất sơn, hóa chất để sản 

xuất chất tạo màu, chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học (không 
dùng trong y tế hoặc thú y), hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-18176 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Vật Liệu 

Xanh Việt Nam   (VN) 
Thửa số 19, tờ bản đồ số 34, khu công 
nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để sản xuất sơn, hóa chất để sản 

xuất chất tạo màu, chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học (không 
dùng trong y tế hoặc thú y), hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-18177 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Tân Trường 
Phát  (VN) 
180/5 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa; quần; áo; giày; găng tay; nón (mũ).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18178 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở Hương Như  (VN) 
158/35 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi, chế phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, dầu tắm, dầu hấp tóc.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18180 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 

mì sợi; mì ống; bánh phở, bún. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18181 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phạm Minh Vương  (VN) 

Thôn 1, xã Đại Lào, huyện Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay cho phụ nữ, ví bỏ túi, ba lô, vật liệu giả da. 

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18182 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.3.1; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Mã Quốc Kỳ  (VN) 

440/1 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Long đen, ốc vít (tất cả bằng kim loại). 

 
 

 
(210) 4-2015-18183 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA  (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

 
(210) 4-2015-18184 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.9; A17.1.7 
(731) Công ty TNHH thương mại Trí 

Tín Hưng  (VN) 
92 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, quần áo, túi xách, ba lô, dây thắt lưng, ví (bóp), giày, dép, 

đồ nữ trang, kính và phụ kiện, ô, dù, khăn quàng cổ, khăn trải bàn, nước hoa, mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, bột giặt, nước rửa chén; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ may đo.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18185 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.11.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ y tế Bình An Hòa  (VN) 
Số 4/21, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
 

Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám, dịch vụ chăm sóc người già, trẻ em, nhà nghỉ dưỡng 
bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-18187 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, đen, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TT Game  (VN) 
1052Q quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Kinh doanh trò chơi điện tử, trò chơi. 

 

 
(210) 4-2015-18188 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, xanh cốm, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Việt Ha 
Ly  (VN) 
15B Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; quần áo bảo hộ đặc dụng cho 

lĩnh vực hàng không; áo chống đạn; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống 
bức xạ, phòng chống cháy; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ, 
phòng chống cháy; giày bảo hộ dùng cho phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống lửa; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; mũ bảo hiểm; vòng 
đeo tay từ tính đã được mã hóa dùng để nhận dạng; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; lưới 
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cứu hộ; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng 
cho mục đích y tế; mặt nạ bảo hộ; dây đai an toàn; thiết bị báo cháy; xe cứu hỏa; thiết bị 
dập lửa; bơm chữa cháy; hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; găng tay; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn (trang phục); ca 
vát (trang phục). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối các sản phẩm may mặc, trang phục, đồ bảo hộ 
lao động, thiết bị và vật dụng phòng chống cháy nổ, thiết bị an ninh, phòng chống trộm, 
mua bán xăng dầu, khí đốt; xuất nhập khẩu các mặt hàng may mặc, trang phục, đồ bảo hộ 
lao động, thiết bị và vật dụng phòng chống cháy nổ, thiết bị an ninh, phòng chống trộm, 
mua bán xăng dầu, khí đốt. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động 
chống trộm. 

 
Nhóm 45: Giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; tư vấn trong lĩnh vực an ninh. 

 

 
(210) 4-2015-18189 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BUXTON ACQUISITION CO., LLC  

(US) 
245 Cadwell Drive, Springfield, 
Massachusetts 01104-1740, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng dạng bột; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 

giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc; chế phẩm đánh răng. 

 
Nhóm 25: Giày, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-18191 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.8; 2.1.7; A2.1.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, hồng, xanh, cam, 

nâu 
(731) Hộ kinh doanh Mỹ Hiệp Thành  

(VN) 
498 đường Nguyễn Huệ, khóm 2, 
phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 29: Mứt ướt; lạp xưởng. 
 

Nhóm 30: Bánh phồng tôm; các loại bánh chế biến từ bột, ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-18192 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-18196 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.1; A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Như Nguyệt  (VN) 
Số 4, tổ 11, khối 2, Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ cá 

nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác dịch vụ cho các nhu cầu cầu thiết yếu của 
cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-18197 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.7.25; A5.5.22; 5.5.19 (540) 

  

(731) Nguyễn Như Nguyệt   (VN) 
Số 4, tổ 11, khối 2, Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1472 

(210) 4-2015-18198 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Như Nguyệt  

(VN) 
98/6 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, kem 
dưỡng da, nước hoa, xà bông, sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2015-18199 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần Anova Safe 

Food  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã chế biến); sữa, đồ uống làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cacao, cà phê, chè.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, hàng thực phẩm công nghệ, 
thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, 
cacao, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, 
trứng. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-18200 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Phi Hồng Chi    (VN) 

Số 332, đường Nguyễn Huệ, phường Phố 
Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động.  
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Nhóm 35: Mua bán điện thoại, điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2015-18202 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Hoàng Xuân Hoan   (VN) 

Số 126 phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-18203 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Hoàng Xuân Hoan   (VN) 

Số 126 phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-18204 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Hoàng Xuân Hoan   (VN) 

Số 126 phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2015-18205 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nguyễn Văn Cương   (VN) 

Số 7C ngõ 5 Sơn Tây, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy bằng điện; máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy 
sản xuất bơ sữa; máy nghiền bột mì; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ 
cốc.  

 
Nhóm 11: Lò nướng chạy bằng điện; lò vi sóng chạy bằng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất 
điện; máy làm sữa chua chạy bằng điện; máy làm rau mầm (ủ các hạt giống bằng cách 
điều hòa nhiệt độ).  

 
Nhóm 21: Nồi ủ đa năng không dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: máy xay sinh tố chạy bằng điện, 
máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện, máy sản xuất bơ sữa, máy nghiền bột mì, máy chế 
biến thức ăn bằng điện, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, lò nướng chạy bằng điện, lò vi sóng, nồi 
cơm điện, nồi áp suất điện, nồi ủ, máy làm sữa chua chạy bằng điện, máy làm rau mầm, 
máy mát xa cầm tay, đai giảm béo, máy tập thể dục.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18206 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MITSUBISHI CORPORATION   (JP) 

3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất 

ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu để băng bó; 
vật liệu đề trám răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất 
diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18207 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH CHI A KI  (VN) 
Số 75 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

2. Lê Cẩm Dương  (VN) 
Cống Sông Sàng, Nghĩa Sơn, Minh Đức, 
Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-18212 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; 1.15.21; 1.15.15; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Miocen   (VN) 

Số 547 ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên để uống.  

 
 

 
(210) 4-2015-18213 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 25.1.6; 24.1.1; 24.9.1; 

24.13.1; 26.1.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng, vàng kim, đen, xám 
(731) CARRERAS LIMITED   (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, England  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 
 

 
(210) 4-2015-18215 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

11, Kyobashi 3 - chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; lốp được dắp lại; mặt gai của lốp/ta lông cao su dùng để đắp lại lốp; 

miếng vá bằng cao su dính để vá săm hoặc lốp.  
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(210) 4-2015-18216 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1 - 1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; lốp được đắp lại; mặt gai của lốp/ta lông cao su dùng để đắp lại lốp; 

miếng vá bằng cao su dính để vá săm hoặc lốp.  
 
 

 
(210) 4-2015-18218 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.13.4; 5.7.3; 26.1.2; A5.11.13; A6.19.5; 

A5.11.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, ghi 

xám, nâu, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Xanh và Xanh   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-18219 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 1.15.23; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh ngọc, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Amy   (VN) 
107 đường số 7 - An Hòa 7, KDC Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
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(210) 4-2015-18221 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.20 
(591) Đỏ, trắng 
(731) HAIMARROW FOOD SERVICE 

CO.,LTD  (KR) 
(Seongnae-dong), Samwon Tower, 11, 
Seongnae-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời bao gồm: dịch vụ nhà 

hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-18222 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 

khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái (mục đích vui chơi giải trí); dịch vụ vui chơi giải 
trí thể thao như: vũ trường, tennis, bơi lội, trò chơi điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sòng bạc; 
dịch vụ hát ka-ra-ô-kê; tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo, chương trình biểu diễn thời 
trang.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-18223 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nha khoa Hưng Phú  (VN) 
63 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.  
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(210) 4-2015-18225 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 26.5.1; A25.1.10; 26.7.7 
(591) Đen, nâu, đỏ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Cường Anh  (VN) 
Số 131, ngõ 2, đường Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất chiết xuất từ cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18226 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
GOODSVN  (VN) 
23/13 Nguyễn Văn Lạc, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18227 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thành Tâm   (VN) 
Số 74/23 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mũ, quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-18228 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Gia 
Đình Hạnh Phúc  (VN) 
Số 1, ngõ 238, đường Hoàng Quốc Việt, 
tổ Hoàng 5, phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-18229 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-18230 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 

 
4-2015-18232 

 
(220) 

 
13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 

A26.1.24; A14.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần tư vấn, giám 

sát và xây dựng Hà Nội  (VN) 
Tầng 10, nhà D, làng sinh viên Hacinco, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; hỗ trợ điều 
hành kinh doanh; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; tư vấn 
nghiệp vụ thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; quảng cáo; giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn về 
bảo hiểm; đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tư 
vấn nợ; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; cung cấp thông tin tài chính thông qua 
một trang web; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê 
bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê thiết 
bị xây dựng; thông tin về xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-18233 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.2; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 
Thạch Thảo  (VN) 
4/12 ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 14: Đá quý; đồ trang sức từ đá quý; tranh và hàng thủ công mỹ nghệ làm từ vàng, 

bạc, đá quý thuộc phạm vi nhóm này. 
 

Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ, li e, lau, sậy, cói, liễu, sừng xương, ngà 
voi, râu cá, vây cá, vẩy hổ phách, xà cừ, bọt biển và các vật liệu khác thuộc phạm vi nhóm 
này. 

 
Nhóm 21: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ sành, sứ, thuỷ tinh thuộc phạm vi nhóm này. 

 

 
(210) 4-2015-18234 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Minh Vy  (VN) 
Tổ NDTQ số 1B, khu phố 4, thị trấn 
Châu Thành, huyện Châu thành, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè). 
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(210) 4-2015-18235 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.1; 8.7.11 
(591) Đen, da cam, xanh lá cây nhạt, trắng, 

vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phượng  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

quán cafe; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-18236 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.11; 2.9.1; 5.7.21 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể cà phê 
hạt nguyên chất Đất Tổ  (VN) 
Số 28/3A, đường Tứ Kiệt, phường 2, thị 
xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-18237 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.4.3; 26.1.11; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Cơ sở may túi xách Hoàng 
Duy  (VN) 
90A/8F Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp học sinh; túi du lịch; va li. 
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(210) 4-2015-18238 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
phát triển trí tuệ và sáng 
tạo NEXT NOBELS  (VN) 
Số 6, ngõ 115 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính. 

 
 

 
(210) 4-2015-18239 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.1; 1.15.15; 5.7.3; 25.1.9 
(591) Xanh, đen, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VietGlobe 
Beverages Việt Nam  (VN) 
VP4, tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu Vodka 25 vol, rượu Vodka 29 vol. 

 
 

 
(210) 4-2015-18240 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; A14.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mỹ thuật 
Thời đại  (VN) 
Số 4 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2015-18241 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.14; 25.1.5; 5.13.1; A5.13.8 
(591) Xanh lá, đỏ,vàng cam, xanh lá đậm, ghi 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BIO99  (VN) 
55/52/34 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-18243 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 

 
(210) 4-2015-18244 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn   (VN) 
Lô 11-C7 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 
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(210) 4-2015-18245 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tú Anh   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-18246 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàn cắt Việt 
Thịnh  (VN) 
350/50A Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, máy cắt, phụ kiện máy hàn, phụ kiện máy cắt, đồng hồ 

điều áp (khí argon, cacbonic, oxy, ga, acetylen), rùa cắt Oxy-Ga. 
 

 
(210) 4-2015-18247 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàn cắt Việt 
Thịnh  (VN) 
350/50A Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, máy cắt plasma, máy cắt ống, phụ kiện máy hàn, phụ kiện 

máy cắt, đồng hồ điều áp khí. 
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(210) 4-2015-18248 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.1.4; 1.7.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàn cắt Việt 
Thịnh  (VN) 
350/50A Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, máy cắt plasma, phụ kiện máy hàn và cắt. 

 

 
(210) 4-2015-18250 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, lam sẫm, bạc, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyên Thanh 
Hương  (VN) 
24 Giang Cự Vọng, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu điều tinh chế, dầu điều thô, hạt điều, vỏ hạt điều, bã điều, chất 

phụ gia công nghệ xi măng.  
 

 
(210) 4-2015-18252 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 3.4.13; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Ga  (VN) 
82/28 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt cho ô tô xe máy, dầu nhớt công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-18253 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc ý  (VN) 
212 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-18254 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; 

26.15.15 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Độ Nét Cao  (VN) 
55C10 đường 11, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh 

kiện điện tử viễn thông, thiết bị nghe nhìn.  
 

 
(210) 4-2015-18255 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23; A17.2.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kinh Vương  
(VN) 
60 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và thương mại, 

tổ chức hội chợ và triển lãm. 
 

 
(210) 4-2015-18256 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.8; A2.3.16 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zennux   (VN)
Số 17, ngõ 162 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18257 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ  (VN) 
37/2 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; đầu DVD; loa; âm ly; thiết bị trộn âm thanh (mixer); đầu lọc âm thanh.  

 
 

 
(210) 4-2015-18258 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Ngọc Hạnh  (VN) 
541/7 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mÒn (chăn); mua bán mùng (màn); mua bán drap (ga trải giường); 

mua bán tấm phủ giường; mua bán gối; mua bán áo gối. 
 
 

 
(210) 4-2015-18261 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư Nam 
Sơn   (VN) 
22/9 đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt. 

 
 

 
(210) 4-2015-18262 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Vũ Hồng Phúc   (VN) 
Thôn Thạch Thủy, phường Phả Lại, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2015-18263 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18264 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18265 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần SANI VINA  

(VN) 
Số 28 tổ 8, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-18266 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần SANI VINA  

(VN) 
Số 28 tổ 8, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18267 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18268 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
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1490 

(210) 4-2015-18269 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, pho mai, bơ, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2015-18271 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-18272 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn, đầu tư tài chính, cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính, mua bán môi 

giới bất động sản, định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-18273 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm UNESFRANCE   (VN) 
Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18274 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18275 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 1.1.15; 6.1.2 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và xuất nhập khẩu 
Trường Sơn Tây  (VN) 
249 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn: thịt bò.  
 

Nhóm 39: Vận tải: bãi giữ xe, vận chuyển bằng xe buýt, vận chuyển hàng hóa, vận 
chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2015-18276 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 3.7.17; 3.7.1; 25.1.25; 4.3.3 
(591) Cam nhạt, đỏ, đen, trắng đục 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ bảo vệ FSB  (VN) 
249 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản: bảo vệ cho cá nhân, dịch vụ bảo 
vệ trong các sự kiện - lễ hội, siêu thị, nhà xưởng, kho bãi, trường học, văn phòng; dịch vụ 
người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu (người đi kèm); dịch vụ hộ tống, áp tải 
tiền vàng, hàng hóa. 

 
 

 
(210) 4-2015-18278 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.6; A5.3.14; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Mỹ 
Phẩm  (VN) 
Số 161 đường Hồ Tùng Mậu, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-18281 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 26.4.2; A26.11.7 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Lan  (VN) 
149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng: sao 

chụp tài liệu; mua bán mực in các loại.  
 
 

 
(210) 4-2015-18282 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Lan   (VN) 
149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng: sao 

chụp tài liệu; mua bán mực in các loại.  
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(210) 4-2015-18283 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
USAPHA  (VN) 
Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng trong 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18284 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Đoàn Việt Anh  (VN) 
Số 1, ngõ 154, ngõ Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-18285 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Đoàn Việt Anh   (VN) 
Số 1, ngõ 154, ngõ Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-18286 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH thức ăn gia súc 

Lái Thiêu  (VN) 
Số 48B, khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản. 
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(210) 4-2015-18287 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thức ăn gia súc 

Lái Thiêu   (VN) 
Số 48B, khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-18288 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Trọng 
Phúc  (VN) 
Số 420, đại lộ Bình Dương, khu phố 
Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-18289 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Trọng 
Phúc   (VN) 
Số 420, đại lộ Bình Dương, khu phố 
Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho thủy sản. 
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(210) 4-2015-18290 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ). 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-18291 

 
(220) 

 
13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Tuấn Kiệt  
(VN) 
Nhà ông Bùi Văn Chinh, xóm 8, thôn 
Trung Lang, xã Nam Hải, huyện Tiền 
Hải, Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy, mũ, tất, giầy (dép). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, váy, mũ, tất, giầy (dép).  
 
 

 
(210) 4-2015-18292 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18293 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18294 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18295 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cửu Long  (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18296 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại LTC  (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18297 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại LTC   (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18298 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vườn Cây Ngọt 
Việt Nam  (VN) 
66, tổ 3, ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Đường thốt nốt, đường bột, đường thẻ, đường si rô, đường các loại. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18299 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 18.3.23; 

1.15.24 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thể 
thao Việt Trung  (VN) 
93 đường 39, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, đồ dùng thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-18300 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, chanh, trắng, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Ngọc Phương   (VN) 
217 Phan Huy ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-18301 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.24; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
may Minh Nguyên  (VN) 
466 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, vải.  

 

 
(210) 4-2015-18302 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.7; 26.5.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phở Hiền   (VN) 
Số 269A đường Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1499 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  
 
 

 
(210) 4-2015-18303 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ yên chi, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh 
Hạnh  (VN) 
156/6A ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội ngoại thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  

 
 

 
(210) 4-2015-18304 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh nõn chuối, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh 
Hạnh   (VN) 
156/6A ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất cho văn phòng và gia đình như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội ngoại thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 
 

 
(210) 4-2015-18305 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí lò hơi Long Hùng  (VN) 
14 đường TL29, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nồi hơi.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18306 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí lò hơi Long Hùng   (VN) 
14 đường TL29, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nồi hơi. 

 

 
(210) 4-2015-18307 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí Lò Hơi Long Hùng   (VN) 
14 đường TL29, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép keo; máy rà kim, băng tải của máy ép keo.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc, thiết bị ngành may và thực phẩm như: máy ép keo; 
máy rà kim, băng tài của máy ép keo, máy ép kim, máy hút chỉ.  

 

 
(210) 4-2015-18308 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí Lò Hơi Long Hùng   (VN) 
14 đường TL29, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi. 

 

 
(210) 4-2015-18309 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 1.15.3; A15.9.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ AUDIO Hà Nội  (VN) 
37 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Mua và bán: thiết bị âm thanh: loa; đầu; dàn âm thanh; bộ âm thanh phối ghép; 
dàn karaoke; âm ly; cục công suất; chỉnh to nhỏ; âm ly dành cho xem phim; đài nghe FM; 
thiết bị điện tử: ti vi; máy chiếu; màn hình cảm ứng; truyền hình vệ tinh;  thiết bị điện 
lạnh: tủ lạnh; điều hoà; máy phun sương; linh kiện, phụ kiện thiết bị điện tử: dây loa; dây 
nguồn, dây tín hiệu; dây USB, kệ loa; dây nối cầu loa; chân loa; ổ cứng; usb; ổ cắm, bộ 
lọc nguồn; giá treo loa; mic; giá treo ti vi; pin; thiết bị triệt nhiễu; bộ phát không dây; dây 
quang; màn chiếu; dây mic; phụ kiện ti vi; giá đỡ chân loa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18310 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phục Hưng  (VN) 
105 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê, quán ăn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18311 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.15; 2.3.30; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh đen, 

hồng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hướng 

nghiệp á âu    (VN) 
59 Khu biệt thự Chu Văn An, đường số 
14, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo quản trị nhà hàng, khách sạn. 

 
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18312 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.11; 2.1.15; 2.1.30; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh rêu, hồng, 

vàng, đỏ, nâu, xám 
(731) Công ty cổ phần hướng 

nghiệp á âu    (VN) 
59 Khu biệt thự Chu Văn An, đường số 
14, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy pha chế. 

 

 
(210) 4-2015-18313 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.11; 2.3.15; 2.3.30 
(591) Đen, trắng, tím, xanh lá cây, hồng, vàng, 

đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần hướng 

nghiệp á âu    (VN) 
59 Khu biệt thự Chu Văn An, đường số 
14, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy làm kem. 

 

 
(210) 4-2015-18314 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.11; 2.3.15; 2.3.30 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh nước biển, hồng, 

vàng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần hướng 

nghiệp á âu    (VN) 
59 Khu biệt thự Chu Văn An, đường số 
14, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 41: Dạy làm bánh. 
 

 
(210) 4-2015-18315 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.11 
(591) Đen, trắng, nâu, da cam, hồng, vàng, 

xám 
(731) Công ty cổ phần hướng 

nghiệp á âu    (VN) 
59 Khu biệt thự Chu Văn An, đường số 
14, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Đạo tạo bếp (nấu ăn). 

 

 
(210) 4-2015-18316 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15; 18.5.1; 1.5.1; 

18.3.2; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ, hồng, da, vàng, đen, 

xám, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Long Phú  (VN)
16/38 đường 304, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường 

thủy nội địa; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không; dịch 
vụ làm thủ tục hải quan (cụ thể là giao nhận hải quan và thông quan cho hàng hóa); dịch 
vụ bốc xếp hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-18317 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 

thuật cao Khánh Thiện  (VN) 
181/4 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên khoa; dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ 
phòng khám bác sĩ gia đình; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ bệnh viện đa khoa; dịch vụ bệnh 
viện chuyên khoa; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà nghỉ 
dưỡng bệnh; dịch vụ vật lý trị liệu; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ trợ 
giúp y tế, dịch vụ hộ lý; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ liệu pháp vật lý; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ mát xa (massage); dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18318 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) GUANGDONG VANWARD NEW 

ELECTRIC CO., LTD.   (CN) 
No. 13, Jianye Mid-Road, Shunde High-
Tech Industry Development Zone, 
Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); 

thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời; thiết bị nấu bếp (lò); chụp hút khói dùng 
cho nhà bếp; lò nướng; đèn khí đốt; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bình đun nước 
nóng.  

 
Nhóm 20: Tủ đựng thiết bị khử trùng; tủ đựng; tủ nhiều ngăn; đồ đạc bằng kim loại; giá 
rửa mặt (đồ đạc); đồ nội thất bằng gỗ; van không làm bằng kim loại (không phải là bộ 
phận của máy móc); xi phông cho ống tiêu nước (van) làm bằng chất dẻo; phụ kiện lắp 
ráp của đồ đạc, không làm bằng kim loại; van ống dẫn nước làm bằng chất dẻo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18319 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.3; A26.11.12; 1.15.24 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD  (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18320 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.3; 1.15.24; A26.11.12 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD  (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasck Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 

 
(210) 4-2015-18321 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sinh Hoàng Giang  (VN) 
Xóm 1, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; vỏ gối; ga trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: đệm, gối, chăn, vỏ gối, ga trải giường.  
 
 

 
(210) 4-2015-18322 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3 - 1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2015-18323 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Thuận Phát  

(VN) 
633/28/8 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng tay, 

móng chân.  
 

 
(210) 4-2015-18324 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - quảng cáo Sư Tử Biển  
(VN) 
60A Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện mỹ phẩm (bông phấn, cọ đánh phấn, dụng cụ kẹp mi, mặt nạ 

bằng giấy, túi đựng mỹ phẩm, giấy thấm dầu, bông tẩy trang), trang thiết bị thẩm mỹ 
(máy mát-xa, máy mát-xa giảm béo, máy triệt lông, thiết bị nâng cơ mặt, thiết bị điều trị 
nám, máy xóa xăm, máy ánh sáng sinh học, máy xông mặt, máy hấp dầu cho tóc, máy 
làm xoăn tóc, máy làm thẳng tóc), kem dưỡng da, sơn móng tay, dầu dưỡng tóc, các sản 
phẩm làm đẹp (mặt nạ, son môi, phấn, chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), chế phẩm 
tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc, chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu 
dài, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc, kem cạo râu, kem ủ chăm sóc 
tóc, phấn màu mắt, chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang, chế phẩm chăm sóc móng, 
kem cạo râu).  

 

 
(210) 4-2015-18325 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - quảng cáo Sư Tử Biển  
(VN) 
60A Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện mỹ phẩm (bông phấn, cọ đánh phấn, dụng cụ kẹp mi, mặt nạ 
bằng giấy, túi đựng mỹ phẩm, giấy thấm dầu, bông tẩy trang), trang thiết bị thẩm mỹ 
(máy mát-xa, máy mát-xa giảm béo, máy triệt lông, thiết bị nâng cơ mặt, thiết bị điều trị 
nám, máy xóa xăm, máy ánh sáng sinh học, máy xông mặt, máy hấp dầu cho tóc, máy 
làm xoăn tóc, máy làm thẳng tóc), kem dưỡng da, sơn móng tay, dầu dưỡng tóc, các sản 
phẩm mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18326 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - quảng cáo Sư Tử Biển  
(VN) 
60A Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện mỹ phẩm (bông phấn, cọ đánh phấn, dụng cụ kẹp mi, mặt nạ 

bằng giấy, túi đựng mỹ phẩm, giấy thấm dầu, bông tẩy trang), trang thiết bị thẩm mỹ 
(máy mát-xa, máy mát-xa giảm béo, máy triệt lông, thiết bị nâng cơ mặt, thiết bị điều trị 
nám, máy xóa xăm, máy ánh sáng sinh học, máy xông mặt, máy hấp dầu cho tóc, máy 
làm xoăn tóc, máy làm thẳng tóc), kem dưỡng da, sơn móng tay, dầu dưỡng tóc, các sản 
phẩm làm đẹp (mặt nạ, son môi, phấn, chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), chế phẩm 
tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc, chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu 
dài, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc, kem cạo râu, kem ủ chăm sóc 
tóc, phấn màu mắt, chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang, chế phẩm chăm sóc móng, 
kem cạo râu). 

 

 
(210) 4-2015-18327 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - quảng cáo Sư Tử Biển  
(VN) 
60A Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện mỹ phẩm (bông phấn, cọ đánh phấn, dụng cụ kẹp mi, mặt nạ 

bằng giấy, túi đựng mỹ phẩm, giấy thấm dầu, bông tẩy trang), trang thiết bị thẩm mỹ 
(máy mát-xa, máy mát-xa giảm béo, máy triệt lông, thiết bị nâng cơ mặt, thiết bị điều trị 
nám, máy xóa xăm, máy ánh sáng sinh học, máy xông mặt, máy hấp dầu cho tóc, máy 
làm xoăn tóc, máy làm thẳng tóc), kem dưỡng da, sơn móng tay, dầu dưỡng tóc, các sản 
phẩm làm đẹp (mặt nạ, son môi, phấn, chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), chế phẩm 
tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc, chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu 
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dài, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc, kem cạo râu, kem ủ chăm sóc 
tóc, phấn màu mắt, chế phẩm dùng để trang diểm và tẩy trang, chế phẩm chăm sóc móng, 
kem cạo râu). 

 
 

 
(210) 4-2015-18328 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - quảng cáo Sư Tử Biển  
(VN) 
60A Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, điện tử (thiết bị đầu cuối, thiết bị truyền phát, biến 

áp, máy kiểm tra đường dây, thiết bị chống sét, bộ điều biến, linh kiện bán dẫn, máy điện 
phân, cuộn điện từ, máy mã hóa từ tính, điện trở, cuộn cảm, công tắc, cầu chì, biến điện, 
đi-ốt, máy tính, máy in, máy fax, máy điều hòa nhiệt độ, sổ ghi chép điện tử, máy nghe 
nhạc, thiết bị lưu trữ dữ liệu, loa, máy chơi điện tử, điện thoại, máy tính bảng, thiết bị 
định vị, camera, máy chấm công bằng vân tay, bảng điện tử, bộ cắm dây, máy thu GPS, tụ 
điện, điốt, điện trở chuyển (transistor), đèn hiệu ứng trường, mạch tích hợp, bộ cảm biến, 
ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng, máy ép trái cây, quạt sạc đa năng, bàn ủi, nồi cơm điện, lò 
nướng, lò vi sóng, máy hút khói, máy hút bụi, máy xay sinh tố đa năng, vô tuyến truyền 
hình (ti vi), bộ khuyếch đại âm thanh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nước nóng, 
máy lọc không khí, máy lọc nước; máy pha cà phê, nồi đa năng (ủ, hấp, rán)), phụ kiện 
của các mặt hàng điện tử và thiết bị viễn thông, truyền thông nêu trên.  

 
 

 
(210) 4-2015-18329 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Sanka Tech  

(VN) 
Số 227/65 Phạm Đăng Giảng, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp bao gồm bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện; thiết bị bếp bao gồm 

máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng; thiết bị và máy móc để lọc nước; máy lọc nước; hệ 
thống (dây chuyền) làm sạch nước; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; ấm đun siêu tốc. 
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(210) 4-2015-18330 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ ô tô 
Quyền  (VN) 
Lô số 2A, đường Đức Hòa Hạ, khu công 
nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ; làm sạch xe cộ; đánh bóng xe 

cộ; dịch vụ tra mỡ, bôi trơn và tinh chỉnh động cơ và máy xe ô tô; dịch vụ sửa chữa và cân 
chỉnh lốp xe. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; mạ kim loại; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho 
người khác). 

 

 
(210) 4-2015-18331 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) VIP PLAZA INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
50 Raffles Place #13-05, Singapore Land 
Tower, Singapore 048623 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cụ thể là qua 

internet), cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ (bằng bất cứ phương thức nào) đối với quần áo, đồ đi chân, túi cầm tay, 
đồng hồ, đồ lót, nước hoa; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2015-18332 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phan Bá Quảng  (VN) 

Số nhà 5, ngõ 14, ngách 14/8, đường 
Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; nước hoa; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2015-18333 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm xây 
dựng DINGO  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; bê tông; vữa dùng trong xây dựng; nhựa đường; vật liệu xây dựng, 

không bằng kim loại; vôi, cát, xỉ quặng. 
 

 
(210) 4-2015-18334 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; A26.11.8 
(731) CAN DO HK LIMITED  (HK) 

Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial 
Building, 38-44 D'Aguilar Street, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột nhão; bánh nướng; bánh ngọt; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-18335 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

LAVENDER Việt Nam  (VN) 
Số 71C, ngõ 67 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-18336 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 2.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 

A19.3.24; 26.1.2; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh lục, nâu, ghi xám, xanh lá 

cây 
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-18337 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) COMPANIA HULERA TORNEL, S.A. 

DE C.V  (MX) 
Av Santa Lucia No. 311, Santa Cruz 
Acayucan, C.P. 02770, Azcapotzalco, 
DF, Mexico 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe và lốp hơi dùng cho bánh xe. 

 

 
(210) 4-2015-18338 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; 18.5.1; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

SIAM  (VN) 
6 Trương Quyền, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới hình thức chương trình truyền hình thực tế, trò chơi truyền 

hình. 
 

 
(210) 4-2015-18339 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.14; 26.4.2; A5.7.23 
(591) Trắng, xám đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông sản Đồng Tháp  (VN) 
A32a, tổ 2, khóm 1, phường 6, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Xoài (trái cây tươi). 
 

Nhóm 35: Mua bán xoài các loại. 
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(210) 4-2015-18340 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli, Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-18341 

 
(220) 

 
13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18343 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Trắng, vàng, đen, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Bảo Minh  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh gừng; bánh gạo; bánh trứng; bánh hạnh nhân; bánh 

quế; kẹo bạc hà; kẹo lạc; kẹo mềm; kẹo caramen. 
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(210) 4-2015-18348 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(731) Trần Đình Nhãn  (VN) 

4.8 chung cư Quân sự, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này); nối nhựa (sản 

phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa) như nối chữ T (T nối), nối 
chữ Y (rút), nối chữ thập, lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren; ống tiêu nước không 
bằng kim loại; ống máng xối không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 20: Van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác; van không bằng kim 
loại và không là bộ phận của máy; kẹp nối ống làm bằng chất dẻo; đinh vít (không bằng 
kim loại); chốt không bằng kim loại; nút không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ ngành nước bao gồm ống nhựa, nối nhựa như nối 
chữ T (T nối), nối chữ Y (rút), nối chữ thập, lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren, 
ống tiêu nước không bằng kim loại, ống máng xối không bằng kim loại, ống dẫn cứng 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng, van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất 
dẻo khác, van không bằng kim loại và không là bộ phận của máy, kẹp nối ống làm bằng 
chất dẻo, đinh vít (không bằng kim loại), chốt không bằng kim loại, nút không bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, keo dán trong ngành nước cụ thể là keo dán 
công nghiệp, keo dán ống nhựa (không bao gồm keo dán là văn phòng phẩm và các loại 
keo dán dùng trong sinh hoạt hàng ngày); nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực mua 
bán các sản phẩm trên; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm giới thiệu sản 
phẩm; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-18349 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Trần Đình Nhãn  (VN) 

4.8 chung cư Quân sự, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này); nối nhựa (sản 

phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa) như nối chữ T (T nối), nối 
chữ Y (rút), nối chữ thập, lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren; ống tiêu nước không 
bằng kim loại; ống máng xối không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng. 
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Nhóm 20: Van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác; van không bằng kim 
(oại và không là bộ phận của máy; kẹp nối ống làm bằng chất dẻo; đinh vít (không bằng 
kim loại); chốt không bằng kim loại; nút không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ ngành nước bao gồm ống nhựa, nối nhựa như nối 
chữ T (T nối), nối chữ Y (rút), nối chữ thập, lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren, 
ống tiêu nước không bằng kim loại, ống máng xối không bằng kim loại, ống dẫn cứng 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng, van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất 
dẻo khác, van không bằng kim loại và không là bộ phận của máy, kẹp nối ống làm bằng 
chất dẻo, đinh vít (không bằng kim loại), chốt không bằng kim loại, nút không bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, keo dán trong ngành nước cụ thể là keo dán 
công nghiệp, keo dán ống nhựa (không bao gồm keo dán là văn phòng phẩm và các loại 
keo dán dùng trong sinh hoạt hàng ngày); nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực mua 
bán các sản phẩm trên; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm giới thiệu sản 
phẩm; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18350 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.15.15; 26.3.23; 26.3.2 
(731) Ngân hàng thương mại trách 

nhiệm hữu hạn một thành 
viên xây dựng Việt Nam  (VN) 
Số 145-147-149 Hùng Vương, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ điều hành kinh 

doanh; quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý giao dịch (thương mại); dịch vụ tái lập 
kinh doanh; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính; 
định giá tài sản, tổn thất; dịch vụ huy động, quản lý và đầu tư vốn; môi giới, cho thuê và 
quản lý bất động sản; bảo lãnh tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài sản (tài chính); dịch 
vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thuê mua tài chính; cho vay 
(tài chính); dịch vụ chuyển vốn điện tử; dịch vụ bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo hiểm phi 
nhân thọ; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ môi giới 
chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ đánh giá đồ trang sức; hãng thu 
hồi nợ.  
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(210) 4-2015-18351 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18352 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương    (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18353 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương  (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-18354 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18355 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Bá Hải   (VN) 

Làng Vĩnh Ngọc, xã Đông Lĩnh, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ ăn uống giải khát. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18356 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY   (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio USA 
44316-0001  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
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(210) 4-2015-18357 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

CAFFEBENE ViNa   (VN) 
67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; sữa, sữa chua,  sữa đậu nành; trái cây sấy khô; mứt ướt (làm 

từ trái cây). 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê pha sẵn (đóng lon, chai); bánh kẹo, mứt khô (dạng 
kẹo).  

 
Nhóm 31: Trái cây (tươi), hoa quả (tươi); rau tươi.  

 
Nhóm 32: Nước ép (từ hoa quả, trái cây); nước uống đóng chai; nước giải khát (có gas và 
không gas); bia; nước trái cây lên men; nước uống tăng lực. 

 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, ca cao, cà phê pha sẵn (đóng lon, chai), bánh kẹo, mứt 
khô (dạng kẹo), trái cây đóng hộp, sữa, sữa chua, sữa đậu nành, trái cây sấy khô, mứt ướt 
(làm từ trái cây), trái cây (tươi), hoa quả (tươi), rau tươi, nước ép (từ hoa quả, trái cây), 
nước uống đóng chai, nước giải khát (có ga và không gas), rượu, bia, nước trái cây lên 
men, nước uống tăng lực; quảng cáo sản phẩm để bán hàng; xúc tiến thương mại; tiếp thị 
để bán hàng. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn; quán ăn nhanh; nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn từ 
nhà hàng; dịch vụ ăn, uống lưu động. 

 

 
(210) 4-2015-18358 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy   (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi, hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy và thiết bị đề làm 

sạch (dùng điện); máy rửa bát đĩa; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện, máy giặt. 
 

Nhóm 09: Máy đếm tiền, máy tính tiền, máy chấm công, thiết bị kiểm soát cửa ra vào 
(thiết bị an ninh); thiết bị giảng dạy (máy chiếu); máy tính bảng. 

 
Nhóm 11: Quạt điện, máy hút ẩm, máy tạo ẩm cho ẩm không khí; thiết bị lọc nước; cây 
nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); thiết bị điều hoà không khí; hệ thống 
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và thiết bị làm lạnh; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc không khí; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng dùng điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-18359 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thương 
Hoàng Gia   (VN) 
Km 14, quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy ghi âm; camera giám sát an ninh; thiết bị báo động chống 

trộm; máy quay camera; máy ảnh.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18360 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18361 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-18362 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18364 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng Danh 
Phong  (VN) 
114/7/1 đường số 11, khu phố 9, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường: tấm trải phủ giường; khăn phủ giường; vỏ đệm, 

vỏ gối, vải. 
 

 
(210) 4-2015-18365 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh rêu đậm, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xây lắp Thái Bình Dương Việt 
Nam  (VN) 
54/06, đường TTH 29, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Sợi cáp quang; dây cáp điện; hộp ắc quy, bình ắc quy; cáp điện.  

 

 
(210) 4-2015-18367 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  
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(511)   Nhóm 02: Sơn phủ ngoài nhà, sơn trang trí, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ 
mau khô, chất kết dính dùng cho sơn dầu.  

 

 
(210) 4-2015-18368 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm, sơn trang trí, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ 

mau khô, chất kết dính dùng cho sơn dầu.  
 

 
(210) 4-2015-18370 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 25.5.2; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Văn   (VN) 
Xóm Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 

 

 
(210) 4-2015-18371 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng,  phường Vĩnh Hưng,  
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18372 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng,  phường Vĩnh Hưng,  
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18373 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên du lịch Thuận 
Tình   (VN) 
Thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch, du lịch dạy nấu ăn.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn bao gồm dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp; cho thuê lều trại; nhà dưỡng lão.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18374 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, vàng nghệ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Bắc Hà   (VN) 
Số A5, lô A, khu ĐTM Yên Hòa, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-18375 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 18.3.21 
(591) Trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Phú Lạc  
(VN) 
14B ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ vận 

chuyển hành khách, cho thuê xe; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ vận tải bằng tàu thuyền. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục đích vui chơi 
giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao ở khu bãi biển nghỉ dưỡng (ví dụ như lặn biển, 
lướt dù trên biển, du thuyền, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, ca nô, môtô trượt 
nước); câu lạc bộ giải trí (ví dụ như trung tâm trò chơi điện tử, casino, vũ trường, hộp 
đêm, karaoke); dịch vụ cho thuê bãi tắm; hội nghị khách hàng. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch, 
khu nghỉ dưỡng (resort), nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; dịch vụ xoa 
bóp (massage); dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng (spa); dịch vụ trị liệu bằng xoa 
bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2015-18376 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
JB  (VN) 
Số 90/8, đường Phan Văn Hớn, khu phố 
5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vải; vải lụa; len; nỉ; dạ thô; vải bông. 

 

 
(210) 4-2015-18377 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Ngọc Chiến  (VN) 
Số 10 ngõ 420/29 đường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ liên quan đến: quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, 
đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, 
sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, 
dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/ xay gia dụng 
chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, 
động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc 
quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng 
chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện), hộp cầu dao điện (điện), chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng 
cho cây nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt 
điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng 
điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy 
trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là 
giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày (đồ đạc), tủ ly, bàn, ghế 
(ngồi), ghế dài (đồ đạc), gương soi, khung ảnh, giá đỡ (đồ đạc), giá sách (đồ đạc), bình 
phong (đồ đạc), cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu 
nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện (dùng trong nhà), thiết bị 
sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết 
bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công 
nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, 
thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng 
sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút 
chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, 
máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, 
máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt 
vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải (máy 
móc), máy bện  dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày (máy móc), máy cắt, máy sản xuất 
bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, 
thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, 
máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy cạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), 
máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy 
công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy 
kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước 
khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, 
máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng 
bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy 
luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đạn vợt đánh bóng, máy thi công 
đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy (máy móc), máy làm xúc 
xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy 
xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng (máy hoặc bộ phận của máy), 
máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy 
phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, 
máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường 
tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, 
máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, 
máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm và chế phẩm dược phẩm và y 
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tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò 
chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18378 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư thương mại Thiên 
Phó  (VN) 
Số 30 khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-18379 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Long Khang  (VN) 
Số 68 đường số 2 - KSG, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn điện, bộ điều chỉnh tăng giảm dòng điện (dimmer); tủ điện; bộ điều 

khiển ánh sáng. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; 
đèn lồng chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-18380 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A1.1.10; A1.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Ominsu Việt Nam  
(VN) 
Thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; xoong dùng điện; chảo dùng điện; bóng đèn compact; đèn trang 

trí; đui đèn. 
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Nhóm 21: Nồi không dùng điện; xoong không dùng điện; chảo không dùng điện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18381 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư thương mại Thiên 
Phó  (VN) 
Số 30 khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18382 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư thương mại Thiên 
Phó   (VN) 
Số 30 khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18383 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Mai Gia Phát  (VN) 
12 Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn các loại. 
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(210) 4-2015-18384 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Mai Gia Phát  (VN) 
12 Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn các loại. 

 

 
(210) 4-2015-18386 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25; A26.4.24; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị thể 
thao Hai Ngàn  (VN) 
350 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, nón, giày, dép, ba lô, túi xách, ví, mô tô, xe máy, cỏ nhân 

tạo, dụng cụ thể dục, thể thao, phụ tùng và các phụ trợ mô tô, xe máy, máy ảnh, phim ảnh 
và vật liệu ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-18387 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Gia Cửa Tùng  (VN) 
308 Lê Thanh Nghị, phường Hoà Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-18388 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; A26.11.8; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trương Võ Thanh Tùng  (VN) 
21 Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc. 
 
 

 
(210) 4-2015-18390 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phương  
(VN) 
Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 40: Lắp ráp điện tử (theo đơn đặt hàng). 

 
 

 
(210) 4-2015-18391 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; 25.1.25; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trống Đồng 
Việt Nam  (VN) 
Số 19B ngõ 2, phố Lê Văn Hưu, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện) .  
 
 

 
(210) 4-2015-18393 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trương Khánh Linh  (VN) 
F3/27/16S đường Hòa Long, ấp 6, xã 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1528 

(210) 4-2015-18394 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Huỳnh Cao  (VN) 
P1002 - lầu 2, 86 Nguyễn Trãi, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2015-18395 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 8.1.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Cường  (VN) 
228/62/2 Hàn Hải Nguyên, phường 09, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì các loại.  

 

 
(210) 4-2015-18396 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.13.1; 1.15.15; 

A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty TNHH Ngọc Hương 

Việt Mỹ  (VN) 
Tầng 7, số nhà 125 - 127, phố Thái 
Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm; mua 

bán nước hoa; mua bán thiết bị y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; xoa bóp; dịch vụ tắm 
hơi; vật lý trị liệu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18397 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Nhật 
Bản  (VN) 
Số nhà 17, ngách 172/1, đường Nguyễn 
Trãi, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2015-18398 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thép khuôn mẫu An Phát  (VN) 
3/79C ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: sắt, thép, khuôn mẫu phục vụ cho ngành cơ khí. 

 

 
(210) 4-2015-18399 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; A26.4.24; A5.3.13; A25.7.7 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Đăng Sơn  
(VN) 
61/3 đường số 5, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ may.  

 

 
(210) 4-2015-18400 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.1.8 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất và 
Thương mại Rau xanh Xứ lạnh  
(VN) 
T21 An Sơn Triệu Việt Vương, phường 
4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 31: Rau tươi, đậu tươi, cây và hoa tự nhiên, hạt giống.  
 

 
(210) 4-2015-18401 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.9; 26.15.15 
(731) VITIXEL SDN BHD   (MY) 

Wisma Ho Wah Genting, Ground Floor, 
No. 35, Jalan Maharajalela, 50150 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ thiết lập mạng lưới giao dịch về kinh doanh; dịch vụ phát triển 

kinh doanh; dịch vụ giới thiệu kinh doanh; quảng cáo; quản lý kinh doanh; biên tập và 
cung cấp các thư mục thông tin thương mại trực tuyến; quảng cáo qua thư; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; dịch vụ tập hợp lại các loại hàng hóa vì lợi ích của người khác 
(không bao gồm vận chuyển hàng hóa) giúp khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua 
các hàng hóa đó từ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, cửa hàng phân phối, cửa hàng 
bách hóa, siêu thị hoặc từ catalô hàng hóa chung qua thư đặt hàng hoặc bằng phương tiện 
viễn thông hoặc từ một trang web hàng hóa chung trong mạng thông tin liên lạc toàn cầu.  

 

 
(210) 

 
4-2015-18402 

 
(220) 

 
14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DONGA Việt Nam  
(VN) 
Số 53c, tổ 35 phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2015-18403 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ tươi, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh L C 1   (VN) 
60/1 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phin cà phê, các loại khay, lọ đựng gia vị, chén, bát bằng inốc.  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18404 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Vietland  
(VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước gia dụng, máy nước nóng lạnh, máy làm nước ion dùng cho mục 

đích gia dụng, thiết bị làm mềm nước cho mục đích gia dụng, bộ lọc nước uống, bộ lọc 
cho máy lọc nước gia dụng.  

 

 
(210) 4-2015-18405 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Vietland  
(VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc, mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, 

xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-18406 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Vietland  
(VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc, mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, 

xà phòng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18407 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; 5.7.3; 26.1.2; A11.3.4 
(591) Vàng, xanh, trắng, đen, vàng nhạt, vàng 

cam, đỏ, xanh nhạt, nâu, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành trứng, sữa mạch nha, sữa đậu đen, sữa đậu nành dâu tây, sữa 

đậu nành lạc.  
 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18408 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; 5.7.3; 26.1.2; A11.3.4 
(591) Vàng, xanh, trắng, đen, vàng nhạt, vàng 

cam, đỏ, nâu, hồng, đỏ gạch 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành trứng, sữa mạch nha, sữa đậu đen, sữa đậu nành dâu tây, sữa 

đậu nành lạc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18409 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.3; 3.7.17; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh, trắng, đen, xanh cốm, vàng 

nhạt, vàng cam, đỏ, nâu, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành trứng, sữa mạch nha, sữa đậu đen, sữa đậu nành dâu tây, sữa 

đậu nành lạc.  
 

 

(210) 4-2015-18410 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 3.7.17; A11.3.4 
(591) Vàng, xanh, trắng, đen, vàng nhạt, vàng 

cam, đỏ, nâu, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành trứng, sữa mạch nha, sữa đậu đen, sữa đậu nành dâu tây, sữa 

đậu nành lạc.  
 

 
(210) 4-2015-18411 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 24.1.1; 24.13.1; A25.3.3 
(591) Đen, hồng, vàng cốm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amigo Việt Nam   (VN) 
Số 18 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18412 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.5.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, hồng, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amigo Việt Nam   (VN) 
Số 18 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18413 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 
(591) Tím, trắng, đỏ, xanh, vàng cốm 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amigo Việt Nam   (VN) 
Số 18 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18414 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phạm Anh   (VN) 
351/3A Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18415 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phạm Anh   (VN) 
351/3A Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2015-18416 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phạm Anh   (VN) 
351/3A Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18417 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1536 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18418 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần INFORY   (VN) 

391 TK 40/18 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại qua truyền thông; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại; dich vụ cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội 
chợ nhằm mục đích thương mại, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông.  

 

 
(210) 4-2015-18419 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zennux   (VN)
Số 17, ngõ 162 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18423 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.1.2; 25.1.9 (540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
28/2 ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, huyện 
Thạch Phú, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18424 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thuận Phát  
(VN) 
37C/422 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18425 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 6.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh lá, hồng, đỏ, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Tín Phát  
(VN) 
Thôn Gan Thi, xã Gia Lâm, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-18426 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cao su Hà 
Nội  (VN) 
Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại. 

 

 
(210) 4-2015-18427 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) FENG. ZHENJIONG   (CN) 

No.1, 24th Alley, Xinyuan Road, 
Enping, Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh vỏ hộp loa; bộ ghép nối âm thanh; loa đài, micro; đầu 

đọc đĩa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ nhập khẩu các thiết bị âm thanh: 
loa, đài, âm ly, ống dẫn âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, vỏ 
hộp loa, cáp âm thanh, bộ ghép nối âm thanh, loa đài, micro, đầu đọc đĩa; quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị âm thanh như loa, đài, 
tivi, âm ly; dịch vụ lắp đặt các thiết bị thu thanh như loa, đài, ti vi, âm ly. 

 
Nhóm 41: Cho thuê máy thu thanh, loa đài; hướng dẫn lắp đặt loa đài; giải trí qua truyền 
thanh; thông tin giải trí; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điều chỉnh nhạc. 

 
 

 
(210) 4-2015-18428 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

 
(210) 4-2015-18429 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, da cam, trắng, xanh nước biển 
(731) PT. KALBE FARMA TBK.  (ID) 

Gedung Kalbe, Jl. Let. Jend. Suprapto 
Kav. 4, Jakarta 10510, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được dùng cho mục đích sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục 
đích y tế); vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế 
(dùng cho mục đích y tế); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống không cồn); nước uống có ga và các loại đồ uống 
không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1539 

(210) 4-2015-18430 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
phát triển nông lâm nghiệp 
Bình Minh 3  (VN) 
Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu (chế phẩm dược). 

 
 

 
(210) 4-2015-18431 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Hương  (VN) 
83/13 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía (một loại bánh ngọt); bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; kẹo mứt; 

kẹo.  
 
 

 
(210) 4-2015-18432 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Khang  (VN) 
79 đường số 1 Chu Văn An, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía (một loại bánh ngọt); bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; kẹo mứt; 

kẹo.  
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18434 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Đặng Thanh Hội   (VN) 
ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt biểu bì; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ giũa móng dùng điện 

hay không dùng điện; kìm; kẹp. 
 

 
(210) 4-2015-18436 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SOLENIS TECHNOLOGIES 

CAYMAN, L.P.  (CH) 
Muhlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước lạnh; hóa chất xử lý nước. 

 

 
(210) 4-2015-18437 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.2.3; 26.2.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất bánh 

tráng Lộc Phát  (VN) 
Số 105, khu vực 1, phường Lái Hiếu, thị 
xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh được làm từ bột gạo. 

 

 
(210) 4-2015-18439 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ). 

 

 
(210) 4-2015-18440 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; A5.1.5; A5.1.12; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá non, vàng, đỏ, 

trắng, nâu 
(731) Hợp tác xã Bánh Phồng Sơn 

Đốc  (VN) 
419 ấp 1, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng nếp; bánh phồng mì. 

 

 
(210) 4-2015-18444 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Patrãn Spirits International 

AG  (CH) 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (không bao gồm bia); rượu chưng cất; rượu rum; rượu têquila 

(rượu mạnh có nguồn gốc từ Mê-hi-cô); rượu vốt ca; rượu vang; rượu; rượu mùi.  
 

 
(210) 4-2015-18446 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Tam Châu  (VN) 
Số 48 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương; bông, băng, gạc dùng trong ngành 

y; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; băng vệ sinh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18447 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Tam Châu  (VN) 
Số 48 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương; bông, băng, gạc dùng trong ngành 

y; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; băng vệ sinh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18448 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Tam Châu  (VN) 
Số 48 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương; bông, băng, gạc dùng trong ngành 

y; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; băng vệ sinh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18449 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Tam Châu  (VN) 
Số 48 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương; bông, băng, gạc dùng trong ngành 

y; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; băng vệ sinh. 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18451 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư truyền 

thông Thiên Phú  (VN) 
Số 101 An Dương Vương, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bia.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18452 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18453 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH AMARANTHVINA  
(VN) 
Tầng 3 trục 5-6 & E-G, tòa nhà Bình 
Vượng, số 200 Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; phấn 

trang điểm, chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch dùng cho mục đích 
trang điểm; tinh dầu.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18454 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AMARANTHVINA  
(VN) 
Tầng 3 trục 5-6 & E-G, tòa nhà Bình 
Vượng, số 200 Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch dùng cho 

mục đích trang điểm.  
 
 

 
(210) 4-2015-18455 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.7.11; A3.13.6; 9.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
vụ Đám Mây Số   (VN) 
763/2/10 Trường Trinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví da (bóp), va li.  

 
 

 
(210) 4-2015-18456 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.1.4; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Anh Bảo  
(VN) 
C2/35 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè), cà phê. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18457 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Kha   (VN) 
669 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, nón, ba lô, túi xách.  

 

 
(210) 4-2015-18458 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia  
(VN) 
161C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, cao ốc, căn hộ.  

 

 
(210) 4-2015-18459 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.1.16; A5.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia  
(VN) 
161C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-18463 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.13.25; 24.15.21; 

A24.15.7 
(591) Xanh dương, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH công trình 

Bách Khoa  (VN) 
22 đường 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dành cho xây dựng; khung kéo thép.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn đấu thầu; mua bán khung kim 
loại dành cho xây dựng, khung kéo bằng thép; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng 
trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương, tranh ảnh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng hồ bơi; thi công công 
trình cấp thoát nước; thi công nền móng công trình; thi công bể nước, đường ống nước; 
dịch vụ trang trí nội thất; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa máy móc; lắp đặt hệ thống phun sương (hơi nước); lắp đặt hệ thống ga; lắp dựng 
khung kéo thép, kết cấu thép; tư vấn xây dựng; giám sát thi công công trình dân dụng và 
công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế kết cấu 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô 
thị; thiết lập bản vẽ công nghiệp; tư vấn kiến trúc.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18464 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Nông 
nghiệp Công nghệ cao Việt 
Nam  (VN) 
129 phố Phan Văn Trường, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi: cam, chanh, quýt (cây hoa quả có múi).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18465 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.4; A25.7.5; 26.2.7; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Nông 
nghiệp Công nghệ cao Việt 
Nam   (VN) 
129 phố Phan Văn Trường, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi: cam, chanh, quýt (cây hoa quả có múi).  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18466 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty cổ phần Anova Safe 

Food   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã chế biến); sữa, đồ uống làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cacao, cà phê, chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, hàng thực phẩm công nghệ, 
thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, 
cacao, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, 
trứng).  

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18467 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3 
(591) Vàng cam, xanh dương đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Huỳnh 
Kim  (VN) 
629 Ba Đình, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: khăn tắm, khăn lau mặt, khăn lau tay, 

khăn ăn em bé, khăn choàng em bé (tất cả đều bằng vải dệt). 
 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18468 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kéo.  

 

 
(210) 4-2015-18469 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nguyễn Vũ Dương   (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kéo.  

 

 
(210) 4-2015-18470 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kéo. 

 

 
(210) 4-2015-18471 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trống Đồng 
Việt Nam  (VN) 
Số 19B ngõ 2, phố Lê Văn Hưu, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18472 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.7.23; 26.4.2; 5.7.21 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ ánh 
Dương Việt   (VN) 
24/4 Bế Văn Đàn, Phường 14, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18476 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.12.1; 1.3.1; 1.3.2 (540) 

  

(731) Bùi Thái Ly  (VN) 
Số 1A, ngõ Tức Mạc, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-18477 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Đặng Thị Thuận  (VN) 
Xóm 5, Xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 05: Trà mẹo giảm cân dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các sản phẩm sau: trà mẹo 
giảm cân, trà thảo dược.  

 

 
(210) 4-2015-18478 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nước nóng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình 
đun nước nóng chạy điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun 
nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-18479 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A25.7.21; A26.11.7; 20.5.16; 

24.17.20 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ICHECK  (VN) 
Số 98 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến trên mạng máy tính, quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; giới thiệu sản phẩm trực tuyến trên mạng máy tính, bán đấu giá trực 
tuyến trên mạng máy tính; khuyến mại, và xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: máy 
tính, điện thoại, sữa, đồ uống, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, gỗ xây 
dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại và vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đồ chơi 
trẻ em, bỉm dùng cho trẻ em, tã lót dùng cho trẻ em, bình sữa dùng cho trẻ em, xe đẩy 
dùng cho trẻ em, giường cũi dùng cho trẻ em, nôi dùng cho trẻ em, tủ lạnh, ti vi, máy điều 
hòa không khí, máy giặt, máy lọc nước, máy xay, máy nghiền, máy ép trái cây, dây điện, 
bình nóng lạnh, nồi cơm điện, giá thức ăn, phụ kiện bồn tắm, quạt, bàn là, chảo, bếp, máy 
hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, dụng cụ thái rau củ, rau đã được bảo quản, rau tươi, máy 
ảnh, máy quay phim, sách, văn phòng phẩm, hoa, máy xông hơi mặt, ví, túi xách. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo 
trên cơ sở internet. 

 

 
(210) 4-2015-18481 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Royal  (VN) 
210 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm khử mùi ô tô như: giấy thơm treo ô tô, sáp thơm dùng 
cho ô tô, tinh dầu thơm, nước hoa dùng cho ô tô, các sản phẩm chăm sóc ô tô như: dung 
dịch làm sạch kính, chất làm bóng lốp xe, chất tẩy đèn pha, dung dịch rửa xe, chất chống 
sương mù cho kính, chất làm sạch mâm xe, dung dịch làm bóng máy, chất làm sạch nội 
thất xe, dung dịch xử lý máy, chất bôi trơn động cơ, phụ gia dùng cho nhiên liệu động cơ, 
chất làm sạch thảm và bọc ghế ô tô, bộ phận phụ trợ như lưỡi gạt nước xe ô tô, tấm che 
nắng ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-18482 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 1.15.24; A25.7.22 
(591) Đỏ, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng vận tải AAA 
Phú Quốc  (VN) 
Tổ 20, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không. 

 

 
(210) 4-2015-18483 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH New Hope  (VN) 
2021/16/3, khu phố 2, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Giày; giày cao cổ; giày ống; dép. 
 

 
(210) 4-2015-18484 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.6; A5.3.14 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hồ Đình Khôi  (VN) 
33 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-18487 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể: Vui Vẻ - 
Delight  (VN) 
7 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép. 

 
 

 
(210) 4-2015-18490 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Ngọc  (VN) 
47-49 Hùng Vương, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây thông (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ chơi thú nhồi 

bông; trò chơi chỉ chơi trong nhà; xe cộ đồ chơi; đồ chơi; tuyết nhân tạo cho cây Noel. 
 
 

 
(210) 4-2015-18491 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Gia Phát  (VN) 
1/6/6 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo đầm; áo sơ mi; quần jean. 
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(210) 4-2015-18492 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Vàng kim, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 

 

 
(210) 4-2015-18493 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.5; 1.15.15; 1.5.1; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tropicland  
(VN) 
56-58/12 Trương Định, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-18496 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 26.4.2; 1.15.24; 20.5.7 
(731) PATAGONIA, INC.   (US) 

259 West Santa Clara St., Ventura, 
California 93001 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi hành lý; ba lô; túi đeo hông và túi thể thao đa năng. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép và bít tất; mũ nón và khăn trùm đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán lẻ trực tuyến và bán lẻ theo các-ta-lô 
quần áo, mũ nón và khăn trùm đầu, giày dép và bít tất, quần áo lặn, hành lý, và thực 
phẩm. 
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(210) 4-2015-18497 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.5; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng, vàng nhạt, xanh da trời, xanh da 
trời nhạt, nâu 

(731) SHEN-KANSHIN INTERNATIONAL 
CO., LTD.  (TW) 
12F.-3, No. 765, Sec. 4, Bade Road, 
Songshan District, Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng, sợi dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung ăn 

kiêng từ hạt lanh, chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất 
bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 

 
Nhóm 29: Trái cây dầm đường, dầu có thể ăn được, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây, táo tía nướng, quả hạch đã chế biến, hạt đã chế biến, chế phẩm để nấu súp. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà, bột để làm bánh ngọt, thực phẩm giàu tinh bột, bột cho đá 
lạnh có thể ăn được, thực phẩm trên cơ sở yến mạch, đường, kẹo, nghệ cho thực phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18498 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.5.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 

26.1.11 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Hưng Thịnh  (VN) 
Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; báo giá chứng khoán, thông tin giá cả thị trường chứng 

khoán. 
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(210) 4-2015-18499 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.3.1; A1.3.16 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hùng  (VN) 
42/459/82 phố Bạch Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương hiệu logo.  

 
 

 
(210) 4-2015-18500 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.7; A26.3.6; A26.11.8 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch SMI- VN  (VN) 
Phòng 1202, lầu 12, tòa nhà Havana, 132 
Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-18501 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 26.3.1; A26.3.6; A26.3.7 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch SMI- VN  (VN) 
Phòng 1202, lầu 12, tòa nhà Havana, 132 
Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
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(210) 4-2015-18502 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh lá đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xây dựng 
Xanh Việt Nam  (VN) 
Số nhà lô 43 tổ 2, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán, tư vấn, môi giới, định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch 

bất động sản, quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý chung cư, nhà cao tầng (quản lý bất 
động sản).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ 
tầng khu đô thị và khu công nghiệp, thi công vườn hoa thảm cỏ, thi công lắp đặt thiết bị 
công trình, dịch vụ trang trí nội thất, ngoại thất các công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn 
giám sát công trình giao thông, thủy lợi, công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh môi trường, cụ thể là: quản lý, chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, 
công viên cây xanh, cây xanh đường phố; dịch vụ trồng trọt, nhân và chăm sóc cây giống, 
cây cảnh, dịch vụ cho thuê cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2015-18503 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng, trắng, đỏ mận 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Việt 
Thành   (VN) 
Số 10, lô 6, khu di dân Atacke, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-18504 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 26.13.25; 7.11.1; 7.11.5 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Ân   (VN) 
F18 tổ 4 ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần dài trẻ em; bộ quần áo tắm; quần áo lót; quần áo may sẵn; áo sơ 
mi; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2015-18506 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 2.1.8; 2.7.23; 2.7.13; A2.1.16 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Đông Đô  (VN) 
572 đường số 7, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2015-18508 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.4.4; 26.4.9; 9.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mỹ Thuật 
Nhiệt Đới   (VN) 
48 - 50 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh,  thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy trắng/giấy mỹ thuật sử dụng trong ngành in; ấn phẩm quảng cáo, tiếp thị; 

vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói: bao nylon.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên ấn phẩm, mạng internet, các phương tiện đại chúng.  
 

 
(210) 4-2015-18509 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A25.3.3; 25.3.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thôn Trang 
Vàng   (VN) 
713/11 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng); phân bón trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm.  
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(210) 4-2015-18510 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.3.1; 26.3.23; 26.7.25; 

26.3.2 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hà 
Phương     (VN) 
355 đường Vành Đai Trong, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Ampli; máy hòa âm; đầu máy karaoke; loa; đầu đọc đĩa.   

 

 
(210) 4-2015-18511 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hà 
Phương   (VN) 
355 đường Vành Đai Trong, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Ampli; máy hòa âm; đầu máy karaoke; loa; đầu đọc đĩa.   

 

 
(210) 4-2015-18512 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Liêng  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Thức uống giải khát (không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-18513 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hà Thu  (VN) 
33/26/1 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; cà vạt.  
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(210) 4-2015-18514 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hà Thu  (VN) 
33/26/1 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; cà vạt. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18515 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A24.15.7; 24.15.2 
(591) Trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAHI  (VN) 
327-329 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy tính (ghi sẵn); 

chương trình máy tính tải xuống được; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; máy tính bảng; ốp lưng cho máy tính bảng; tai nghe; điện thoại. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị liên lạc, 
thiết bị viễn thông, băng đĩa, mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; mua 
bán thực phẩm chế biến; mua bán thiết bị điện tử dân dụng; mua bán sách báo, tạp chí; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị liên lạc; sửa chữa bảo dưỡng 
máy tính; sửa chữa thiết bị ngoại vi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ cung cấp thông tin về giáo 
dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn giáo đục, đào tạo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí); đào tạo thực hành. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang web; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy 
chủ, tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; cho 
thuê máy tính; lập trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy 
tính, tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; 
tư vấn quản trị hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu chương trình 
máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý). 
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(210) 4-2015-18518 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Đồng Tú   (VN) 

Số nhà 76 phố Chính Kinh, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (đã sơ chế và bảo quản).  

 

 
(210) 4-2015-18519 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-18520 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
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tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18521 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18522 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18523 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thức ăn chăn nuôi Phú Gia  
(VN) 
Số nhà 13, phố Lý Quốc Bảo, phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-18524 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18525 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-18526 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18527 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18528 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 
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(210) 4-2015-18529 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, pho mai, bơ, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 

 
4-2015-18530 

 
(220) 

 
15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18531 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và công nghệ Việt Nam  
(VN) 
A12 khu đấu giá, đường Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED), hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, 
đèn trần. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18532 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và công nghệ Việt Nam  
(VN) 
A12 khu đấu giá, đường Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị bảo mật, máy móc, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học, 

viễn thông, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính cụ thể là: thiết bị văn phòng, thiết bị 
khoa học kỹ thuật, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm soát ra vào, camera giám sát, 
thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, thiết bị thông tin liên lạc; mua bán 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED), hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng, bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; quảng cáo 
thương mại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18533 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) EVERGREEN MERGE LIMITED  (CN)

14/F 'A' Unionway Commercial Centre, 
283 Queen's Road Central, Hong Kong, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc cho thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, túi đựng 

thuốc lá, hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2015-18534 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Limex Việt Nam  
(VN) 
Số 77G, TT Bà Triệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-18535 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Đông A  (VN) 
P511, tòa nhà N6C, KĐT Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; phụ kiện lọc nước; cây nước nóng lạnh; bếp gas; chảo điện. 
 

Nhóm 21: Cây lau nhà; hộp bảo quản thực phẩm; nồi inox; chảo không dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gia dụng và điện gia dụng như: bình siêu tốc, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy xay thịt, máy làm sữa chua, máy vắt cam, máy pha cafe, lò 
vi sóng, lò nướng, vỉ nướng nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi lẩu điện, bếp từ, bếp hồng 
ngoại, quạt điện, quạt trần, quạt trần đèn, máy điều hòa không khí, máy lọc không khí, 
cân điện tử, máy sấy tóc, máy sấy quần áo, bàn là, phích nước điện tử, bình nóng lạnh, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy sấy bát, máy rửa bát, máy cắt gió, cáp điện, 
dây điện, ổ cắm, phích cắm, công tắc, aptomat, đèn điện, đèn bàn, ổn áp, máy phát điện, 
máy công nghiệp khác, máy lọc nước, phụ kiện lọc nước, cây nước nóng lạnh, bếp gas, 
chảo điện, cây lau nhà, hộp bảo quản thực phẩm, nồi inox, chảo không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-18536 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại phát triển Tân 
Việt Pháp  (VN) 
Số 48M/1, đường Hiệp Thành 44, Kp3, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

 
(210) 4-2015-18537 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Rùa Vàng  (VN) 
Trung tâm mua sắm dịch vụ và giải trí 
cao cấp Tuấn Mai, số 1 đường Hùng 
Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê; cung cấp chỗ 
ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-18538 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Rùa Vàng  (VN) 
Trung tâm mua sắm dịch vụ và giải trí 
cao cấp Tuấn Mai, số 1 đường Hùng 
Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê; cung cấp chỗ 
ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-18540 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Thanh Dũng  (VN) 
Số 71B3 Tôn Thất Thuyết, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1568 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đồ trang sức bằng vàng, bạc; đồ trang sức bằng vàng, bạc có gắn đá 
quý.  

 

 
(210) 4-2015-18542 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 14.1.1; A14.1.3; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thủy khí điện R.T  (VN) 
116 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị và máy móc công nghiệp, cụ thể là: bơm và máy bơm, 

van, khớp nối, xích truyền động, mô tơ, bộ nguồn thủy lực. 
 

 
(210) 4-2015-18545 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A24.15.7; 24.15.1; 24.15.21; 5.1.1 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Hừng 
Đông  (VN) 
Số 338, đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-18549 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.22; 20.5.25; 3.7.17 
(591) Trắng, tím, hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Ngô Đức Phương   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy lau, giấy ướt. 
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(210) 4-2015-18550 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển dịch vụ Ngọc Hà  (VN) 
Tổ 6, khu 8, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-18551 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 26.13.1 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mũ 
bảo hiểm Thành Long Phát  
(VN) 
Số 22 ngõ 402, Bạch Mai, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-18552 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mũ 
bảo hiểm Thành Long Phát  
(VN) 
Số 22 ngõ 402, Bạch Mai, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2015-18554 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP   (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái (mục đích vui chơi giải trí); dịch vụ vui chơi giải 
trí thể thao như: vũ trường, tennis, bơi lội, trò chơi điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sòng bạc; 
dịch vụ hát ka-ra-ô-kê; tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo, chương trình biểu diễn thời 
trang.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-18555 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP   (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông; gỗ xây 

dựng; kính xây dựng.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư, môi giới, dịch vụ bất động sản; dịch vụ cho 
thuê nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
công trình xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-18556 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Hoàng Hà  (VN) 
Cụm công nghiệp Kim Sơn, huyện Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá lát sàn không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại; gạch vuông lát 

nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạch lát (không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng), gạch men (không bằng kim loại), ngói (không bằng kim loại), đá lát sàn 
(không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-18557 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Phúc Gia Việt 

Nam  (VN) 
Xóm Chùa, khu 3, thị trấn Trạm Trôi, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví tiền; vali (hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu.  
 

Nhóm 25: Giày dép; thắt lưng (trang phục); quần áo; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); 
đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng như: cặp da, ba lô, túi 
xách tay, ví tiền, vali (hành lý), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, giày dép, thắt lưng (trang phục), 
quần áo, đồ đi ở chân, găng tay (trang phục), đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-18558 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) OUTRIGGER HOTELS HAWAII   (US) 
2375 Kuhio Avenue, Honolulu, 
HAWAII 96815, UNlTED STATES OF 
AMERICA  

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cơ thể, cụ thể là, dầu gội, dầu xả, xà phòng tắm, dầu tắm, 

dầu dưỡng thể, kem dưỡng da, hỗn hợp tẩy tế bào chết, và xà phòng chứa xơ mướp.  
 

 
(210) 4-2015-18560 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.18; 26.2.3; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Phạm Viết Ngãi   (VN) 

Tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trên mạng 
internet (cung cấp thông tin để giao dịch và mua bán, quảng cáo một cách có hiệu quả 
nhất); dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; 
dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; mua bán trực tuyến các sản phẩm: thiết bị điện (như 
công tắc điện, ổ cắm điện), đồ điện tử (như ti vi, máy ghi âm, máy ehụp hình, máy nghe 
nhạc, đầu thu kỹ thuật số), đồ điện lạnh (như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, bình nóng 
lạnh dùng trong nhà tắm), đồ điện gia dụng (như máy giặt, máy sấy, máy hút bụi), máy vi 
tính, thiết bị viễn thông, thiết bị nấu nướng (như bếp ga, bếp từ, lò nướng), đồ dùng nhà 
bếp (như xoong nồi, bộ đồ ăn, hộp đựng thức ăn) đồ dùng phòng ngủ (như chăn, ga, gối, 
đệm), thiết bị vệ sinh (như sen vòi, chậu rửa mặt, xí bệt), đồ trang sức bằng kim loại, đồng 
hồ, các loại máy công nghiệp (máy bơm, máy xúc, máy ủi, máy kéo, xe nâng các loại), đồ 
uống các loại (bia, rượu, nước có ga, nước tinh khiết, nước ép trái cây, trà các loại), hóa 
chất, sơn, mỹ phẩm, dược phẩm, vali, túi, quần, áo, giày dép, vải, hàng lương thực, thực 
phẩm, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), 
đồ trang trí nội ngoại thất như giấy dán tường và đồ nội thất bằng gỗ, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể dục thể thao ( như máy mát-xa và máy chạy bộ). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa, lắp đặt hệ 
thống điện, hệ thống cấp thoát nước; sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, 
thiết bị văn phòng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách; dịch vụ tổ chức các chuyến 
du lịch; đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé ô tô; cho thuê xe ô tô; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo (huấn luyện); dịch vụ giải trí; tổ chức sự kiện 
về văn hóa, giáo dục, thể thao; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục hoặc sức khỏe). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; cho thuê phòng họp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế (phòng khám bệnh); dịch vụ trợ giúp thú y; chăm sóc sức khỏe và 
sắc đẹp; dịch vụ cắm hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ nuôi trồng thủy hải 
sản. 

 

 
(210) 4-2015-18561 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 

 
(210) 4-2015-18562 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh da trời 
(731) Lưu Gia Bửu  (VN) 

401 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện thoại, cụ thể là: pin dự phòng; tai nghe; cáp nối điện thoại; sạc 

điện thoại; miếng dán màn hình điện thoại.  
 

 
(210) 4-2015-18563 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BOYAA ONLINE GAME 

DEVELOPMENT (Shenzhen) Co., Ltd.  
(CN) 
Room 802, 8B, D3 building, TCL 
industrial park, No. 1001 
Zhongshanyuan Rd., Nanshan District, 
Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-18565 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Hằng   (VN) 
Số 23 Hàng Hành, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán 

rượu nhỏ; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  
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(210) 4-2015-18566 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.16; 26.3.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch Top  (VN) 
120A Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2015-18569 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Phùng Đình Huy  (VN) 
Số 595/35 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế bao bì; thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa 

nghệ thuật. 
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 
 

 
(210) 4-2015-18571 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Phạm Anh Tuấn  (VN) 

154 Lương Ngọc Quyến, tổ 13, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán trà; xuất nhập khẩu trà.  
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(210) 4-2015-18572 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu thương mại 
dịch vụ I.P.I.X  (VN) 
46 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; 

thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; bình đun nước nóng. 
 

 
(210) 4-2015-18573 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Đạt VN  (VN) 
117 B3 KDC Hưng Phú, phường Hưng 
Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18574 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Đạt VN  (VN) 
117 B3 KDC Hưng Phú, phường Hưng 
Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-18575 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Dương Nghĩa Ân  (VN) 

Số nhà 286, ngõ 253, đường Bến Tượng, 
tổ 16, phường Túc Duyên, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-18576 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thành Phương  

(VN) 
Số 459 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18577 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Bùi Trung Hậu  (AU) 

137 Alexander Driver, Dianella WA 
6059, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức lễ hội; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2015-18578 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.24; 1.15.23; A11.3.3; A11.3.6 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 

tím, đỏ, cam, đen 
(731) Bùi Trung Hậu   (AU) 

137 Alexander Driver, Dianella WA 
6059, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng bán đồ uống 

từ hoa quả; dịch vụ nhà hàng bán sa-lát hoa quả. 
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(210) 4-2015-18579 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 

Nam  (VN) 
Số 9, ngõ 62, đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp; xe đạp địa hình; xe đạp thể thao. 

 
 

 
(210) 4-2015-18581 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.13.9; A3.13.10; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) EMINENT LUGGAGE CORP.  (TW) 

No. 40, Chung- Shan 9th Street, Kuei-Jen 
District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; vali; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ 

bên trong); ví bỏ túi; túi xách tay; ba lô; vali xách tay; túi cho người đi leo núi; túi cho thể 
thao. 

 
 

 
(210) 4-2015-18582 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển Việt Bắc  
(VN) 
Số 78, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược. 
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2015-18583 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển Việt Bắc  
(VN) 
Số 78, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo.  
 

Nhóm 43: Cung cấp các sản phẩm đồ uống, thực phẩm từ trà và các chế phẩm từ trà, thảo 
dược chế biến thành trà (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-18584 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ sữa 

dùng để phết lên bánh (dairy spreads); chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; bơ thực vật; chất 
béo từ dừa; dầu dừa; kem đánh dậy bọt; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ, 
dầu hạt cọ đã được hydro hóa; dầu olein hạt cọ đã được hydro hóa; dầu stearin hạt cọ đã 
được hydro hóa; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); chất thay thế 
dầu bơ; chất thay thế bơ ca cao (chất tương đương bơ ca cao, chất thay thế bơ ca cao). 

 

 
(210) 4-2015-18585 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ sữa 

dùng để phết lên bánh (dairy spreads); chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; bơ thực vật; chất 
béo từ dừa; dầu dừa; kem đánh dậy bọt; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ, 
dầu hạt cọ đã được hydro hóa; dầu olein hạt cọ đã được hydro hóa; dầu stearin hạt cọ đã 
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được hydro hóa; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); chất thay thế 
dầu bơ; chất thay thế bơ ca cao (chất tương đương bơ ca cao, chất thay thế bơ ca cao). 

 

 
(210) 4-2015-18586 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ sữa 

dùng để phết lên bánh (dairy spreads); chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; bơ thực vật; chất 
béo từ dừa; dầu dừa; kem đánh dậy bọt; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ, 
dầu hạt cọ đã được hydro hóa; dầu olein hạt cọ đã được hydro hóa; dầu stearin hạt cọ đã 
được hydro hóa; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); chất thay thế 
dầu bơ; chất thay thế bơ ca cao (chất tương đương bơ ca cao, chất thay thế bơ ca cao). 

 

 
(210) 4-2015-18587 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ sữa 

dùng để phết lên bánh (dairy spreads); chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; bơ thực vật; chất 
béo từ dừa; dầu dừa; kem đánh dậy bọt; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ, 
dầu hạt cọ đã được hydro hóa; dầu olein hạt cọ đã được hydro hóa; dầu stearin hạt cọ đã 
được hydro hóa; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); chất thay thế 
dầu bơ; chất thay thế bơ ca cao (chất tương đương bơ ca cao, chất thay thế bơ ca cao). 

 

 
(210) 4-2015-18588 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ sữa 
dùng để phết lên bánh (dairy spreads); chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; bơ thực vật; chất 
béo từ dừa; dầu dừa; kem đánh dậy bọt; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ, 
dầu hạt cọ đã được hydro hóa; dầu olein hạt cọ đã được hydro hóa; dầu stearin hạt cọ đã 
được hydro hóa; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); chất thay thế 
dầu bơ; chất thay thế bơ ca cao (chất tương đương bơ ca cao, chất thay thế bơ ca cao). 

 

 
(210) 4-2015-18589 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150, Beach Road, #15-01, Gateway 
West, Singapore 189720  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; bơ sữa 

dùng để phết lên bánh (dairy spreads); chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; bơ thực vật; chất 
béo từ dừa; dầu dừa; kem đánh dậy bọt; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ, 
dầu hạt cọ đã được hydro hóa; dầu olein hạt cọ đã được hydro hóa; dầu stearin hạt cọ đã 
được hydro hóa; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ (shortening); chất thay thế 
dầu bơ; chất thay thế bơ ca cao (chất tương đương bơ ca cao, chất thay thế bơ ca cao). 

 

 
(210) 4-2015-18590 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD  (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-18592 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.7.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 

Hồng Phát  (VN) 
Số 94 Trần Phú, phường Lương Khánh 
Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô, xe máy, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây 
dựng, máy móc, thiết bị điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện). 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng: ô tô, xe máy, máy móc, thiết bị máy khai 
khoáng, máy móc, thiết bị máy xây dựng, máy móc, thiết bị điện. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18594 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị 

chiếu sáng PG  (VN) 
Khu công nghiệp Tam Quán, đường 208, 
xã An Đồng, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị để sưởi nóng; thiết bị để nấu nướng; thiết bị để 

làm lạnh; thiết bị để thông gió; thiết bị phân phối nước; thiết bị vệ sinh. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18595 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 5.5.16; 2.9.21; 7.1.6; A6.19.9; 

7.15.1; 7.3.1; 26.7.25; 26.4.9 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, trắng, 

ghi, tím, hồng, xanh da trời 
(731) Nguyễn Thị Thùy Dương  (VN) 

65 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch; cho thuê xe; sắp xếp các cuộc đi chơi biển; giữ chỗ/đặt chỗ cho các chuyến đi. 
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(210) 4-2015-18601 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.15.21; A24.15.7 (540) 

  

(731) Lã Hữu Luyến  (VN) 
257/29 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính xách tay, bàn phím cho máy tính điện tử; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; màn hình máy vi tính (phần cứng máy vi tính); con chuột máy vi 
tính; dây điện thoại, cục sạc điện thoại; pin điện thoại; cục nguồn máy vi tính; cáp truyền 
tín hiệu. 

 

 
(210) 4-2015-18604 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.7.25; A25.7.8; 26.1.4; 26.4.7 
(731) HGST NETHERLANDS B.V.   (NL) 

Herikerbergweg 238, Luna ArenA 
Amsterdam Netherlands 1101CM  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ bộ nhớ; ổ đĩa; ổ đĩa cứng và ổ đĩa cứng di động; vật mang dữ 

liệu; ổ cứng thể rắn để trống dùng cho máy vi tính; hệ thống hoặc hệ thống phụ để lưu trữ 
dữ liệu; phần cứng của máy tính dùng để lưu trữ dữ liệu; phần mềm máy tính để lưu trữ dữ 
liệu; phần mềm dùng cho hệ thống hoặc hệ thống phụ để lưu trữ dữ liệu; thiết bị lưu trữ 
dùng cho máy tính, cụ thể là, thiết bị lưu trữ dữ liệu; phần mềm và phần cứng máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-18606 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh nhà phân phối 

mỹ phẩm Thanh Tú  (VN) 
220/26 đường 30/4, khóm 2, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; kem trị nấm (mỹ phẩm); 

kem trị mụn (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa tắm, son môi, kem làm trắng da, dầu gội đầu, nước hoa, mặt nạ 
làm đẹp, kem mỹ phẩm, phấn trang điểm, kem trị nấm, kem trị mụn.  
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(210) 4-2015-18607 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Trúc Anh  (VN) 
F3/22 đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước xả vải; nước rửa chén; xà phòng.  

 
 

 
(210) 4-2015-18608 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Duy 

Điệp  (VN) 
ấp Khu phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại thủy hải sản đã qua chế biến: cá cơm, cá lòng tong, cua, ghẹ, cá bống, 

cá hồng, cá đuối, cá mai, cá chỉ vàng. 
 
 

 
(210) 4-2015-18610 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ENVIN Việt Nam  
(VN) 
Số 106, đường 3.5 Gamuda Gardens, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy dùng cho xe máy, ắc quy dùng cho xe đạp điện, ắc quy dùng cho ô tô; 
pin; lưu điện (thiết bị lưu trữ dòng điện).  

 
Nhóm 35: Mua bán ắc quy, phụ tùng cho xe máy, ô tô, xe đạp điện.  
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(210) 4-2015-18611 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, nâu, xám, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ENVIN Việt Nam  
(VN) 
Số 106, đường 3.5 Gamuda Gardens, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy dùng cho xe máy, ắc quy dùng cho xe đạp điện, ắc quy dùng cho ô tô; 
pin; lưu điện (thiết bị lưu trữ dòng điện).  

 
Nhóm 35: Mua bán ắc quy, phụ tùng cho xe máy, ô tô, xe đạp điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-18612 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.1.22 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại Nhà 

Vật Yêu  (VN) 
Số 9 đường 3278B Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ nhốt động vật cảnh như lồng, cũi cho động vật cảnh, chuồng 

nhốt động vật cảnh; mua bán động vật cảnh, chậu hoa, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ 
chơi cho vật nuôi trong nhà; mua bán đồ dùng cho vật nuôi trong nhà gồm: chén inox, 
chén sứ, bình cấp nước và thức ăn, bình chân không, bộ dụng cụ ăn uống, tủ đựng đồ, túi 
đựng vật nuôi, vòng cổ, dây xích, vòng chụp bảo vệ, đệm (nệm) cho động vật nuôi trong 
nhà; mua bán đồ gỗ gia dụng, đồ nhựa gia dụng cho vật nuôi trong nhà gồm: tô, chén, 
bình, chai, lọ, bàn tay tắm, lược, đồ mài răng, giường cho động vật nuôi trong nhà, hộp 
làm ổ cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; mua bán trang phục, phụ kiện cho vật nuôi 
trong nhà gồm: giày dép, khăn quàng, túi xách, quần áo, đồ cột tóc, bảo vệ chân cho động 
vật (quần áo); mua bán sản phẩm chăm sóc, làm đẹp cho vật nuôi trong nhà (không dùng 
cho mục đích thú y), cụ thể là: khăn thấm nước, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử 
trùng và tẩy uế, thuốc nhuộm tóc, nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc và tạo nếp cho tóc, sữa 
tắm, dầu gội cho vật nuôi trong nhà, chất khử mùi cho động vật nuôi trong nhà, lược, kìm 
(kềm) cắt, cây lăn lông, bàn chải lông, bàn chải mát xa, đá mài răng, nước hoa, mỹ phẩm 
cho vật nuôi trong nhà.  
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(210) 4-2015-18613 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, trắng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nguyễn Thà  (VN) 
ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng chai; 

đồ uống không có cồn; nước (đồ uống); nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-18615 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh da trời, xanh 

dương 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Phương 

4  (VN) 
7/126A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy.  

 

 
(210) 4-2015-18616 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.7 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục Sao Sáng  
(VN) 
Số 5B, ngõ 455 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); trường mẫu giáo; công viên vui chơi giải trí; tổ chức 

và điều hành hội thảo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy.  
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(210) 4-2015-18617 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thiên Kê  (VN) 

Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch đất sét nung; ngói đất sét nung; vật liệu 

xây dựng làm từ đất sét nung, gốm, sứ.  
 

 
(210) 4-2015-18618 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.13.25; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chân Vũ  (VN) 
Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước mưa và lưỡi gạt; khớp nối hình chữ thập dùng cho phụ tùng ô tô 

và xe máy; kèn xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-18619 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.4.1; 26.1.1; A5.11.11; A3.4.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Anh 

Gia Lai   (VN) 
15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất để thuộc da; chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 18: Da động vật.  
 

Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh sữa (bánh kẹo).  
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Nhóm 31: Giống vật nuôi; thức ăn cho động vật nuôi; chế phẩm để vỗ béo động vật nuôi; 
men cho thức ăn động vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thịt, sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực: công nghệ gen, công nghệ nhân 
giống vật nuôi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi bò thịt, bò sữa.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18620 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước uống có ga, đồ uống hỗn hợp hương vị vitamin 

không dùng cho mục đích y tế (không chứa cồn); nước (đồ uống); xi rô để pha chế nước 
khoáng có hương vị.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18621 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SAFCOL HOLDINGS (HONG KONG) 

LIMITED   (HK) 
Ground Floor, No. 13-15 Jervois Street, 
Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; đồ uống cho vật nuôi; sản phẩm làm ổ cho động vật; 

chất bổ sung cho thức ăn động vật (không chứa dược chất), cụ thể là men dùng làm thức 
ăn cho động vật; muối khoáng dùng làm thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2015-18622 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 1.15.23; 5.5.1 
(591) Da cam, trắng 
(731) Phạm Văn Yêng   (VN) 

267 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 
 

(210) 4-2015-18623 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; 5.7.3; 5.13.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - xuất nhập khẩu 
Lê Khanh   (VN) 
S1/14 cư xá Phú Lâm A, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ trồng nông sản; dịch vụ chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2015-18624 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ và thương mại Cửu 
Thiên Phát   (VN) 
108/46/16 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ (đậu hũ); giá đỗ (đã sơ chế); rau muối lên men (kim chi); đậu nành 

lên men (tương hột dùng cho thực phẩm); sữa đậu nành; hạt vừng (mè) rang xay. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; bánh làm từ ngũ cốc; bột nhão làm từ đậu nành (đậu nành 
lên men xay nhuyễn, tương xay - gia vị); nước tương. 
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(210) 4-2015-18625 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)  (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18626 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)  (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18627 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xanh lá cây, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)  (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 
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(210) 4-2015-18628 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.5.1; A3.5.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm MABU  
(VN) 
53/181/7 đường số 4, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn nhà, nước tẩy nhà vệ sinh, nước tẩy quần áo, nước xả vải, nước 

hoa xịt phòng, nước lau kính, sáp thơm. 
 

 
(210) 4-2015-18630 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A2.9.16; A1.11.8; 1.17.11; 26.1.1; 

A1.1.10 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Việt  
(VN) 
Số 56 Hoa Cau, phường 07, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, hàng nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-18631 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A17.3.2 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Khánh An 
Phát  (VN) 
Số 56B Hoa Cau, phường 07, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2015-18634 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD  (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2015-18635 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần xi măng FICO 

Tây Ninh  (VN) 
Số 433, đại lộ 30/4, phường 1, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá xỉ; đá balat nung già; xi măng; clinke. 

 

 
(210) 4-2015-18636 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 1.13.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn Gia Luật  (VN) 
9/14 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Lập bản khai thuế. 

 

 
(210) 4-2015-18637 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; A17.2.2; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trường 
Kỳ Tuấn  (VN) 
Khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 
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(210) 4-2015-18638 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 26.3.1; A26.3.6; 3.9.18; 

10.3.7 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Kim Dung Thông   (VN) 
Số 29 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-18644 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.7.3 (540) 

  

(731) Hồ Kim Uyên  (VN) 
118/5B Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-18645 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 
Thịnh  (VN) 
74/807E Nguyễn Oanh, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả (dùng cho quần áo). 

 

 
(210) 4-2015-18646 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 
Thịnh  (VN) 
74/807E Nguyễn Oanh, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả (cho quần áo). 
 

 
(210) 4-2015-18649 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; 2.9.14; A5.11.17; 

1.5.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, nâu, 
trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ thẩm mỹ Trương 
Kiều Xuân  (VN) 
246A Hùng Vương, phường An Cựu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán trang thiết bị máy móc dùng trong y tế và trang thiết bị máy móc 

dùng trong thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2015-18650 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Biển Đà Thành  
(VN) 
55 Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-18652 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cấp nước Hải 
Phòng   (VN) 
Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước. 
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(210) 4-2015-18653 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Minh Tiên  (VN) 
645 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê; máy ép trái cây, máy xay sinh tố, máy cắt bánh mỳ, máy băm 

thịt, máy rót. 
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, máy rang cà phê, bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng, 
máy lọc nước, tủ lạnh. 

 
Nhóm 30: Cà phê espresso, ca cao, mì sợi dẹt, bánh putding, sô cô la, mì ống. 

 
 

 
(210) 4-2015-18654 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; 6.1.2; 26.1.1; A5.5.22 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, hồng, hồng nhạt, 

nâu, nâu đậm 
(731) Hội nông dân xã Thống Nhất  

(VN) 
Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm cây đào và hoa đào.  
 

Nhóm 35: Mua bán cây đào và hoa đào.  
 
 

 
(210) 4-2015-18655 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25; A26.11.12; 

26.11.3; A5.3.13 
(591) Vàng nhẫn, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vẻ Đẹp Hoàn Hảo   (VN) 
371/17 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa), cắt tóc.  
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(210) 4-2015-18656 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; A16.1.16 
(591) Xanh dương, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vivo Host   (VN) 
385/22 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế website; cho thuê chỗ (hosting) trên máy chủ; thiết kế hệ thống 

máy tính, tạo và duy trì trang website cho người khác; lập trình máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-18657 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.26 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Diệp  (VN) 
91 đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, xã 
Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào.  

 

 
(210) 4-2015-18659 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, đỏ, nâu, xanh da 

trời 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Công 
Bình  (VN) 
ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  

 

 
(210) 4-2015-18660 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Công 
Bình  (VN) 
ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-18661 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; 26.7.25; 25.12.1; 25.1.6; 

2.9.25; 5.5.19; 5.3.20 
(591) Trắng, vàng, vàng kim, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm, xanh lá cây, nâu, đỏ, 
tím, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EROPHARFRANCE  (VN) 
Số 21, ngõ 79, đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng 

dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-18662 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.25; 5.5.19; 5.3.20; 26.4.7 
(591) Trắng, vàng, vàng kim, xanh da trời, 

xanh lá cây, nâu, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EROPHARFRANCE  (VN) 
Số 21, ngõ 79, đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

người. 
 

 
(210) 4-2015-18663 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.15.15; 26.15.9 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Việt Hưng  (VN) 
Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, 
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà 
hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; dịch vụ tư vấn đầu tư; đại lý (sàn) bất động sản, quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng du lịch; khu nghỉ mát bãi biển (resort); dịch vụ khách 
sạn, nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-18664 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.9; 24.15.21; A1.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) HUVITZ CO., LTD.   (KR) 

298-29, Gongdan-Ro, Gunpo-Si, 
Gyeonggi-Do, 435-862, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy mài thấu kính (máy dùng để cắt, cưa, mài và hoàn thiện thấu kính quang 

học); máy sản xuất hàng thủy tinh; máy chế biến nhựa. 
 

Nhóm 09: Máy đo thấu kính (máy dùng để đo các thông số vật lý và quang học của thấu 
kính); khúc xạ kế; máy mô phỏng dùng để đo mẫu và hình dạng của vành khung gọng 
kính đeo mắt và kính mắt; kính đeo mắt (quang học); thấu kính đeo mắt; thiết bị và dụng 
cụ quang học; kính hiển vi và bộ phận đi kèm; chương trình máy vi tính được ghi lại 
(chương trình); phần mềm dùng để chụp và xử lý hình ảnh của kính hiển vi.  

 
Nhóm 10: Kính soi đáy mằt; giác mạc kế; máy đo huyết áp; thiết bị kiểm tra thị lực; máy 
đo thị lực; máy chiếu biểu đồ (dùng cho mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ đo thị lực và 
các bệnh về mắt dùng cho mục đích y tế; đèn dùng cho mục đích y tế; kính hiển vi dùng 
khi mổ; máy đo thấu kính trên cơ sở kiểm tra thị lực và các bệnh về mắt dùng để đo thông 
số quang học của kính mắt (dùng cho mục đích y tế); máy đo khúc xạ trên cơ sở kiểm tra 
thị lực và các bệnh về mắt dùng cho mục đích y tế; bàn dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18665 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.3; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Titan Hà Nội   (VN) 
Số 10/26, ngõ 203 Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Lưu điện cửa cuốn, khoá điện; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn cửa 

tự động. 
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(210) 4-2015-18666 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.1.24; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Titan Hà Nội  (VN) 
Số 10/26, ngõ 203 Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Lưu điện cửa cuốn, khoá điện; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn cửa 

tự động. 
 

 
(210) 4-2015-18667 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11, khu tập thể Nhà máy cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 

 
4-2015-18668 

 
(220) 

 
16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11, khu tập thể Nhà máy cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dich làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18669 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân  (VN) 

Số 3, dãy B11, khu tập thể Nhà máy cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2015-18670 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, pho mai, bơ, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2015-18671 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
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gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống được liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-18672 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18673 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18674 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18675 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18676 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18677 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18678 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18679 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18680 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18681 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18682 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-18683 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phạm Thị Kiều Phiên  (VN) 

110/TP, xã Bảo Thạch, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2015-18684 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.21; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, vàng cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hợp tác 

quốc tế ATP Việt Nam  (VN) 
G16 làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1605 

(210) 4-2015-18685 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.13 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

Bắc á  (VN) 
Số 36A5, khu phố 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn 

nghiệp vụ thương mại; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2015-18687 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 

 

 
(210) 4-2015-18688 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 

 

 
(210) 4-2015-18689 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-18690 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-18691 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-18692 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18693 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

đỏ thẫm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
dược phẩm quốc tế NCNT  (VN) 
Số 90, đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; marketing; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-18694 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Igreen Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước dùng trong xây dựng; chế phẩm chống thấm nước 

dùng trong xây dựng; chất bảo vệ công trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu; chế phẩm 
chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu. 

 

 
(210) 4-2015-18695 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Igreen Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước dùng trong xây dựng; chế phẩm chống thấm nước 

dùng trong xây dựng; chất bảo vệ công trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu; chế phẩm 
chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu. 

 
Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18696 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Igreen Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; gạch; lớp phủ (vật liệu xây dựng); lớp phủ không bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; lớp phủ xi măng chịu lửa; vữa dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-18697 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Igreen Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước dùng trong xây dựng; chế phẩm chống thấm nước 

dùng trong xây dựng; chất bảo vệ công trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu; chế phẩm 
chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu.  

 
Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  

 

 
(210) 4-2015-18698 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Igreen Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18700 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn IGREEN Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  

 

 
(210) 4-2015-18701 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn IGREEN Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  

 

 
(210) 4-2015-18702 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn IGREEN Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  

 

 
(210) 4-2015-18703 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn IGREEN Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-18704 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn IGREEN Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn diệt khuẩn; sơn lót.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18705 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Zennux  (VN) 
Số 17, ngõ 162 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18706 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zennux   (VN)
Số 17, ngõ 162 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18707 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; A5.1.16; A5.1.5; A24.17.12 
(591) Xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phân 
bón Đại Ngàn   (VN) 
Số 03 Trương Minh Giảng, phường 
Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-18708 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tiến Đạt  (VN) 
Số 16A tổ 3, ấp Phương Lâm 2, xã Phú 
Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý vé số. 

 

 
(210) 4-2015-18709 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Trọng Quang Vĩnh  (VN)
Trung Thượng, phường Thủy Biều, thành 
phố Huế  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 

túi cho thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-18710 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 5.5.16; A6.19.9 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, hồng, xanh lá 

cây 
(731) Đinh Hoàng Tuấn   (VN) 

ấp 2, Mỹ Tân, thị xã Cao Lãnh, thành 
phố Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá; dưa muối; mứt dừa (dạng dẻo).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18711 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.13.25; 3.9.15; 25.5.25; 

A5.5.20; 3.9.18 
(591) Nâu, trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  
(VN) 
Đường ĐT 747B khu phố Phước Hải, 
phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi; giường nằm; tủ đựng nhiều ngăn; tủ đựng quần áo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, gỗ gia dụng, bếp gas, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, gỗ 
lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ mỹ thuật. 

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; đốn gỗ và xẻ gỗ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18712 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bồ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.   

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18713 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.   

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
 

 
(210) 4-2015-18714 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.   

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18715 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, xanh dương, vàng, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.   

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-18716 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 8.3.1 
(591) Vàng, trắng, nâu, ghi xám, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phầm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.   

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đổ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18717 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.8; 5.7.3; 8.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   
 

 
(210) 4-2015-18718 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.8; 8.3.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   
 

 
(210) 4-2015-18719 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 2.3.8; 8.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, xanh tím, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   
 

 
(210) 

 
4-2015-18720 

 
(220) 

 
16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.2 
(591) Trắng, nâu, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.   
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   
 

 
(210) 4-2015-18721 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Hiệp  (VN) 

Số 313A, tỉnh lộ 15, tổ 86, ấp Phú An, xã 
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: ăng-ten kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2015-18722 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.11.8; 3.7.17; 

A25.7.21 
(731) Công ty TNHH dịch vụ lắp ráp 

Minh Đạt    (VN) 
17 - 19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18723 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Đỏ, nâu (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2015-18724 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần INVITEK   (VN) 
11B/310, Nghi Tàm, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, chất thải.  
 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ hệ thống quy trình xử lý nước thải, chất thải; tư vấn 
công nghệ cho hệ thống quy trình xử lý nước thải, chất thải.  

 

 
(210) 4-2015-18725 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) SAEHAN COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
14B-1L, 312, Namdongseo-ro, 
Namdong-gu, Incheon-City, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm tạo kiểu tóc cố định; nước xức tóc; dầu xả cho tóc; dầu gội đầu; chế 

phẩm nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm trắng tóc; kem làm thẳng tóc; chế phẩm nhuộm tóc 
dạng kem; kem phủ màu cho tóc. 

 

 
(210) 4-2015-18726 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-18727 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.3; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần điện Toàn 

Cầu  (VN) 
293 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện; thang cáp điện; máng cáp điện; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp 

điện.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ và bằng kim loại như: tủ, bàn, ghế, kệ, giường. 
 
 

 
(210) 4-2015-18728 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 5.3.16; 

25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Đức  (VN) 
Số 1B Đặng Thái Thân, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 

 
 

 
(210) 4-2015-18729 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.16; 26.1.1; 

25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Đức  (VN) 
Số 1B Đặng Thái Thân, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18730 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.25; A24.15.7; 

26.5.1; 26.3.23 
(731) AG ACQUISITION CORPORATION, 

D/B/A ASTRO GAMING  (US) 
348 Sixth Street, San Francisco, CA 
94103, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe kết hợp với một ống nói (headset) và tai nghe che kín tai (headphone); 

bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột máy vi tính. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi bằng vải thô; túi bằng vải thô dùng để đi du lịch; túi bằng vải thô để 
vận chuyển máy chơi trò chơi video và các phụ kiện trò chơi video. 

 
Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu, cụ thể là áo phông, áo nỉ và mũ. 

 
Nhóm 28: Tai nghe kết hợp với một ống nói (headset) dùng để chơi trò chơi video, tai 
nghe kết hợp với một ống nói (Headset) dùng với máy chơi trò chơi; thiết bị ngoại vi hoặc 
phụ kiện chơi trò chơi cho trò chơi máy vi tính, cụ thể là bộ điều hợp (adapter) điều khiển 
trò chơi và bộ điều khiển trò chơi. 

 

 
(210) 4-2015-18731 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) AG ACQUISITION CORPORATION, 

D/B/A ASTRO GAMING  (US) 
348 Sixth Street, San Francisco, CA 
94103, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe kết hợp với một ống nói (headset) và tai nghe che kín tai (headphone); 

bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột máy vi tính. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi bằng vải thô; túi bằng vải thô dùng để đi du lịch; túi bằng vải thô để 
vận chuyển máy chơi trò chơi video và các phụ kiện trò chơi video. 

 
Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu, cụ thể là áo phông, áo nỉ và mũ. 

 
Nhóm 28: Tai nghe kết hợp với một ống nói (headset) dùng để chơi trò chơi video, tai 
nghe kết hợp với một ống nói (Headset) dùng với máy chơi trò chơi; thiết bị ngoại vi hoặc 
phụ kiện chơi trò chơi cho trò chơi máy vi tính, cụ thể là bộ điều hợp (adapter) điều khiển 
trò chơi và bộ điều khiển trò chơi. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18732 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.1; A24.15.7; 

26.13.25; 26.3.23 
(731) AG ACQUISITION CORPORATION, 

D/B/A ASTRO GAMING  (US) 
348 Sixth Street, San Francisco, CA 
94103, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe kết hợp với một ống nói (headset) và tai nghe che kín tai (headphone); 

bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột máy vi tính. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi bằng vải thô; túi bằng vải thô dùng để đi du lịch; túi bằng vải thô để 
vận chuyển máy chơi trò chơi video và các phụ kiện trò chơi video. 

 
Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu, cụ thể là áo phông, áo nỉ và mũ. 

 
Nhóm 28: Tai nghe kết hợp với một ống nói (headset) dùng để chơi trò chơi video, tai 
nghe kết hợp với một ống nói (Headset) dùng với máy chơi trò chơi; thiết bị ngoại vi hoặc 
phụ kiện chơi trò chơi cho trò chơi máy vi tính, cụ thể là bộ điều hợp (adapter) điều khiển 
trò chơi và bộ điều khiển trò chơi. 

 

 
(210) 4-2015-18734 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A11.3.7 
(591) Vàng đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế Lê Kiên  
(VN) 
Phòng 17.6, lầu 17, tòa nhà Indochina, 
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-18735 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Hồng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Minh Anh  (VN) 
Số 404, đường Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang trẻ em.  
 
 

 
(210) 4-2015-18736 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; điện thoại thông minh. 

 
 

 
(210) 4-2015-18737 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; 26.1.2; A1.13.10; 1.13.1 
(731) CHENG DAY MACHINERY WORKS 

CO., LTD.  (TW) 
No.173, Wuncyu Rd., Dajia Dist., 
Taichung City 437, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; công trình xây 

dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng thép; tháp đỗ xe bằng kim loại; bãi đỗ xe 
nhíều tầng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); máy kéo thang máy; máy vận chuyển; thang cuốn; cần 
trục (thiết bị nâng và nhấc); palăng xích đIện; palăng xích vận hành tay; palăng xích vận 
hành bằng khí nén; palăng cáp điện; các bộ phận của cần trục; cầu trục; cổng trục; cần 
cẩu tay quay; cẩu trục phòng sạch; thiết bị vận hành thang máy; thiết bị đỗ xe dạng nâng 
và di chuyển; thiết bị đỗ xe dạng thang nâng; thiết bị đỗ xe dạng tháp; máy để nâng và di 
chuyển dùng trong bãi đỗ xe. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18738 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.14; 1.5.1 
(731) CHENG DAY MACHINERY WORKS 

CO., LTD.  (TW) 
No.173, Wuncyu Rd., Dajia Dist., 
Taichung City 437, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; công trình xây 

dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng thép; tháp đỗ xe bằng kim loại; bãi đỗ xe 
nhíều tầng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); máy kéo thang máy; máy vận chuyển; thang cuốn; cần 
trục (thiết bị nâng và nhấc); palăng xích đIện; palăng xích vận hành tay; palăng xích vận 
hành bằng khí nén; palăng cáp điện; các bộ phận của cần trục; cầu trục; cổng trục; cần 
cẩu tay quay; cẩu trục phòng sạch; thiết bị vận hành thang máy; thiết bị đỗ xe dạng nâng 
và di chuyển; thiết bị đỗ xe dạng thang nâng; thiết bị đỗ xe dạng tháp; máy để nâng và di 
chuyển dùng trong bãi đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2015-18739 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.16; 5.1.1; A5.1.6 
(731) KOLON CORPORATION   (KR) 

11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); da thuộc, thô hoặc bán thành 

phẩm; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ dùng cho động vật; vật liệu giả da; túi 
bằng da thuộc; túi cho thể thao; ví bỏ túi; ví tiền; «; « che nắng; ba toong; dây đeo chìa 
khóa bằng da; bao để móc chìa khóa bằng da; túi cho người leo núi; và túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2015-18740 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.7; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Devico   (VN) 
Số 69, ngách 129, ngõ Xã Đàn II, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 

(IPS., CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên 
internet): đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng sữa tắm cho trẻ em, đồ 
dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, bàn ghế cho trẻ em, 
chăn ga gối đệm, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ thể thao, khăn giấy, tã 
giấy, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, kem ăn lạnh, nước uống đóng chai, 
nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả, bánh, kẹo, dầu ăn, mỹ phẩm, đồ gia 
dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), đồ nội thất, đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng lưu niệm, văn phòng 
phẩm, hàng điện tử (ti vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, máy chụp 
hình), thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), đồ thủ công mỹ nghệ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18741 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.2; A24.13.9 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, hồng, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu HD  
(VN) 
375 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Tranh thêu tay. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18742 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Năm   (VN) 
Thôn 1, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, dầu thơm; dầu gội đầu; xà phòng; keo xịt tóc; chế phẩm 

mỹ phẩm để tắm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; cà vạt; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân; giày; đồ đội 
đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu thơm, dầu gội đầu, xà phòng, keo xịt tóc, 
chế phẩm mỹ phẩm để tắm, quần áo, trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18744 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 11.3.14; 26.1.1; A11.1.18 
(591) Đen, vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2015-18745 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Tím hoa cà 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2015-18746 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Xanh biển, xanh biển nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18747 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; 1.15.5; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Hồng tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2015-18748 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.12.1; 10.3.7; A26.11.9 
(591) Xanh lục đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2015-18749 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.15; 2.3.12 
(591) Đen, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18750 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty năng lượng Mê Kông 

(MEKONG ENERGY COMPANY 
LTD)  (VN) 
Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà máy điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18751 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.7.25; A25.7.8 
(731) KABUSHIKI KAISHA RENOWN (also 

trading as Renown Incorporated)   (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô thông thường; túi cho người cắm trại; túi cho người leo núi; túi 

dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi đựng quần áo dùng khi 
đi du lịch; túi xách tay; túi lưới dùng khi đi mua sắm; ba lô cỡ lớn; túi sách học sinh; túi 
mua hàng; túi đựng đồ thể thao; vali; túi du lịch; bộ đồ du lịch (đồ da); vali du lịch; va li 
xách tay; túi có bánh xe để đi mua hàng; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; ví lưới có dây 
xích đeo; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); dây đeo vai bằng da thuộc; cặp 
(vali) chứa các vật dụng âm nhạc; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; ô; bao ô (vỏ 
«); « che nắng; bao để móc chìa khóa (đồ da); quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng đeo 
cổ cho vật nuôi trong nhà; dây buộc bằng da; dây đai bằng da thuộc. 

 
Nhóm 25: Quần áo mặc lớp ngoài; áo choàng; áo vét (trang phục); áo sơ mi; áo phông 
ngắn tay; áo len dài tay; áo pacca (pa-ka); áo nịt len (trang phục); áo nịt len thể thao; quần 
áo đan; bộ quần áo; váy; quần dài; quần lót; quần áo bó; tất dài; bít tất ngắn cổ; trang 
phục dệt kim; áo nịt ngoài; khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; cổ tay áo; quần áo ngủ; 
đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); 
quần áo lót; quần áo bơi; đồ đi chân; giày; dép; dép đi trong nhà; áo liền quần mặc chui 
đầu. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18752 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc AKITO   (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2, CN8, cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là quần áo thời trang, đồ lưu 

niệm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

 
(210) 4-2015-18753 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc AKITO   (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2, CN8, cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là quần áo thời trang, đồ lưu 

niệm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

 
(210) 4-2015-18755 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phạm Thị Ngọc Hân   (VN) 

17 Hồng Đức, tổ 6, khu phố 4, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18756 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.1; 26.1.2; 5.7.1; 2.1.20; 18.1.1; 

A18.1.2 
(731) Phạm Thị Ngọc Hân   (VN) 

17 Hồng Đức, tổ 6, khu phố 4, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hoà tan. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ cà phê các loại; quảng cáo thương mại cho mục đích bán 
hàng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-18757 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.18; 2.9.1; 1.15.23; A8.1.22; A8.1.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng, 

trắng, da cam 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem nước đá (để ăn); bánh kẹo đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-18759 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 26.1.2; 25.5.2; A5.9.23 
(591) Xanh lá, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Điền Xanh  (VN) 
76/19 Tây Hòa, tổ 8, phường Phước 
Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân lân; hợp chất phân bón. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18760 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.2; A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vi tính Sao Mai  (VN) 
63 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại, linh kiện điện thoại, máy in, 

camera quan sát, thiết bị máy vi tính như bàn phím, màn hình, chuột, bộ chia sẻ màn hình, 
bộ lưu điện, thẻ (card) mở rộng, dụng cụ vệ sinh máy tính, loa máy tính, đầu nối (giắc 
nối). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính (phần cứng). 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-18761 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.8; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất công 
nghiệp Việt D.E.L.T.A  (VN) 
20/5 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu cá không ăn được; dầu công nghiệp.  
 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm thảm chùi chân ở cửa; thảm dầy trải sàn. 
 

Nhóm 29: Cá cơm, cá trổng; bong bóng cá khô; tôm khô; dầu dừa; dừa sấy khô; tôm, 
không còn sống; cá muối, cá (không còn sống); trái cây đông lạnh; quả đóng hộp, trái cây 
đóng hộp; tôm, không còn sống.  

 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc; quả dừa; cùi dừa khô; mai mực dùng cho chim; bột cá làm 
thức ăn động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-18762 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 

xuất Hương Quỳnh   (VN) 
Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy ăn; giấy vệ sinh; bìa cát-tông.  
 
 

 
(210) 4-2015-18763 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A9.7.19; 24.9.1 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vinh  (VN) 
Số nhà 75, khối 16, thị trấn Phú Yên, 
tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 
 

 
(210) 4-2015-18765 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Hưng Phúc  
(VN) 
3C6/1 Lô BC, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Nồi, chảo để rán, tất cả không dùng điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-18766 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25 
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đồng, ghi xám, 

trắng, xanh lơ, hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-18767 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 5.3.6 
(591) Trắng, đen, vàng, hồng, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 

 
(210) 4-2015-18768 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 5.5.16; 26.1.1; 5.3.6 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu, đen, vàng, ghi xám, 

trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSlP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 

 
(210) 4-2015-18769 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ, xanh lơ 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hoà, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18770 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 5.5.16; 26.1.1; 3.13.1; A5.5.22; 

5.5.19; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng đục, ghi, đen, hồng, 

hồng nhạt, tím, tím nhạt, tím đậm, xanh 
lá cây, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18771 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25; 3.13.1; 

A8.1.16; A8.1.17; 1.15.11; A5.5.22 
(591) Tím, tím nhạt, trắng, đỏ, đỏ sậm, vàng, 

xanh lá cây, ghi xám, đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-18772 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25; 3.13.1; 

1.15.11; A5.5.22 
(591) Tím, tím nhạt, trắng, đỏ, đỏ sậm, vàng, 

xanh lá cây, ghi xám đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2015-18773 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; 11.3.14; A8.1.17; A8.1.16; 

26.1.1; 1.7.6; 5.5.16; A5.1.16 
(591) Hồng, hồng nhạt, trăng, đỏ, đỏ sậm, 

vàng, xanh lá cây, đen, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-18774 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 5.5.16; 26.1.1; A5.1.16; 11.3.14; 

3.13.1; A8.1.16; A8.1.17; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng, đỏ, đỏ 

sậm, vàng, vàng nâu, hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 

 
4-2015-18775 

 
(220) 

 
16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 25.7.25; 5.5.16; 3.13.1; 

1.15.11; A6.19.11 
(591) Hồng nhạt, hồng, xanh dương, trắng, đỏ, 

đỏ sậm, vàng, xanh lá cây, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18776 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25; 1.15.11; 

3.13.1; A6.19.11 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng, đỏ, đỏ 

sậm, vàng, xanh lá cây, ghi xám, hồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18777 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25; 3.13.1; 

1.15.11; 6.19.1; A8.1.16; A8.1.17 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng, đỏ, đỏ 

sậm, vàng, xanh lá cây, ghi xám, hồng, 
nâu 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18778 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25; A8.1.16; 

A8.1.17; 3.13.1; A6.19.11 
(591) Hồng nhạt, hồng, trắng, đỏ, đỏ sậm, 

vàng, xanh lá cây, ghi xám, vàng nâu, 
xanh lá mạ 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18779 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 5.5.16; 9.1.10; 13.1.6; 

25.7.25 
(591) Xám, đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18780 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 9.1.10; 5.5.16 
(591) Đỏ, đỏ đậm, nâu, vàng, vàng nhạt, vàng 

đậm, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-18781 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2015-18782 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 5.5.16; 1.15.11; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng 

đậm, cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2015-18783 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Xám, đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, 

xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-18784 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong 

nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và 
chất diệt ký sinh trùng; các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp 
chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực 
phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm dính cho băng phẫu 
thuật; chất dính dán áp phích quảng cáo; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính 
dùng cho gạch ốp tường; aga (thạch trắng); chất kết dính cho bê tông; anbumin; cồn 
(rượu) etyl (etanol); kim loại kiềm, phèn; nhôm oxit (alumin); than động vật; chất chống 
đông; dung dịch chống tạo bọt cho ắc qui; nhiên liệu dùng cho lò phản ứng nguyên tử (lò 
phản ứng hạt nhân); chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chất 
kết dính (chất liên kết) dùng trong ngành đúc; vải để can ảnh; giấy để can ảnh; chất kết 
dính dùng cho đồ đi chân; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa đồ vật bị vỡ, gẫy; hỗn hợp 
(hợp chất) để sửa chữa săm lốp; men gốm (men sứ); hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; 
phim chụp ảnh, nhạy sáng nhưng chưa lộ sáng; chế phẩm làm lạnh; vật liệu lọc (chất 
khoáng, chất vô cơ); vật liệu lọc (nhựa dạng thô, chưa xử lý); vật liệu lọc (nguồn gốc thực 
vật); chế phẩm tinh chế nước nho chưa lên men; chế phẩm để tinh chế rượu vang, chất 
lỏng trợ lực tay lái; chất lỏng dẫn động; chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; chất lỏng 
phụ trợ dùng với tác nhân/vật liệu mài; ga hoá rắn dùng trong công nghiệp; hoá chất làm 
mờ kính; hoá chất nhuộm màu kính; mát tít gắn kính; đất mùn; giấy quì; chất bảo quản 
công trình xây, trừ sơn và dầu; hợp chất chế tạo đĩa hát; chế phẩm để phục hồi đĩa hát; bột 
giấy gỗ; giấy tự lên màu (nhiếp ảnh); giấy nhạy sáng (giấy ảnh); tấm kính ảnh nhạy sáng; 
tấm nhạy sáng dùng cho in opset; xà phòng dùng cho kim loại sử dụng trong công nghiệp; 
bột sắn dùng trong công nghiệp; chất bảo vệ ngói, trừ sơn và dầu; thuỷ tinh lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-18785 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; véc ni; sơn mài; chất bảo quản cho gỗ chống 

bệnh rỉ sét và chống hư hại; phẩm màu; chất cố định màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim 
loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sỹ, trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ; chất 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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nhuộm màu thực phẩm; mực in; mực cho da thuộc; mực để đánh dấu động vật; vôi quét 
tường; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  

 

 
(210) 4-2015-18786 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.1.1; 26.2.7; 24.13.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để làm sạch, đánh bóng, 

tẩy rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu, mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm 
đánh răng; vải nhám (vải ráp); giấy nhám (giấy ráp); chất dính dùng để gắn tóc giả; chất 
dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; muối để tẩy trắng; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; 
chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chất lỏng 
chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; vải thủy tinh; giấy ráp thủy tinh; hương thơm 
để thắp; hương (nhang); khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; hình dán nghệ thuật 
cho móng tay, chân; móng (tay, chân) giả; bột nhào dùng cho da liếc dao cạo; sáp dùng 
cho thợ may; dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước; chất làm mềm vải dùng để giặt. 

 

 
(210) 4-2015-18787 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất để thấm hút, làm ướt và kết 

dính bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng 
để thắp sáng; chế phẩm để khử bụi; nến thơm. 

 

 
(210) 4-2015-18788 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; băng dính, vật liệu để băng bó; 
vật liệu để trám răng, sáp răng; chất khử trùng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt 
nấm; thuốc diệt cỏ; bông thấm hút; nùi thấm hút; chất dính bắt ruồi; quần tã trẻ em (tã lót 
dạng quần); băng vệ sinh; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; miếng đệm chăm sóc 
ngực; kiềm ăn da dạng bút dùng để cầm máu; quần lót, thấm hút được, dùng cho người 
không tự kiềm chế; quần lót vệ sinh phụ nữ; giấy chống nhậy cắn, chống mọt cắn; khăn 
vệ sinh; vải dùng cho phẫu thuật; tã lót cho vật nuôi cảnh; tã lót trẻ em bằng giấy (dùng 
một lần); băng vệ sinh dạng nút; miếng lót của quần lót. 

 

 
(210) 4-2015-18789 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; vật dụng 
nhỏ làm bằng sắt, cụ thể là quả bóng, then chốt cửa, nắp chai lọ; vật dụng nhỏ bằng ngũ 
kim cụ thể là nắp chai lọ, khóa cài, móc bằng kim loại cho giá treo quần áo, và móc dùng 
cho ngói đá đen (đồ ngũ kim); ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn; quặng kim 
loại; cái móc (đồ ngũ kim); nút bịt chai lọ bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại 
(hộp rỗng); chìa khóa bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho túi xách; khóa bằng kim loại 
dùng cho xe đạp; móc leo (móc sắt dùng để leo núi); cọc móc buộc lều bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-18790 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 24.15.21; 26.13.25; 

26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 

trên bộ); đầu máy (trừ loại đầu máy dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ 
phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); dụng 
cụ nông nghiệp (không thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động; dụng cụ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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lau chùi chạy bằng điện dùng cho phương tiện giao thông; dụng cụ lau chùi đa năng sử 
dụng hơi nước; máy hút bụi; máy trộn gia dụng chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2015-18791 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.13.25; 24.15.21; 26.2.7; 

26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (vận hành bằng tay); dao kéo; vũ khí đeo cạnh 

sườn; dao cạo; mâm cắt (trục gá dao cắt); dụng cụ khoan; dụng cụ tráng men đồ gốm 
(dụng cụ đánh bóng); dụng cụ phá (đục) băng; dụng cụ mài.  

 
 

(210) 4-2015-18792 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.13.25; 26.1.1; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là, thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực 

thiên văn học; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, 
đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, chuyển đổi , tích trữ, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đã ghi; 
các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 
máy điện toán; thiết bị dập lửa; cân; pin (ắc qui) khô; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; cầu 
dao điện; bộ thích ứng phích cắm; dây cáp để mồi khởi động; bộ sạc có thể mang đi được; 
cáp USB; máy điện thoại; máy diệt côn trùng bằng sóng siêu âm; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
trông (không có dữ liệu) USB; ổ đĩa cứng HDD bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính, 
dây và dây cáp điện; đầu đọc thẻ điện tử; miếng đệm di chuột máy vi tính; loa dùng cho 
máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa của tivi; tai nghe; kính râm; kính đeo mắt (quang 
học); gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt dùng khi bơi; mũ bảo hiểm; vật dụng nút lỗ tai; 
ống thở của người lặn; mũ bảo hiểm để đi xe đạp; hộp đựng điện thoại thông minh; hộp 
chống thấm nước dùng cho điện thoại thông minh; găng tay bảo hộ; thiết bị đếm bước 
chân.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1641 

(210) 4-2015-18793 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25; 26.1.1; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả, răng và 

mắt giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; đai nịt bụng; tấm đệm bụng; 
miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em 
ngậm; bơm dùng để hút sữa mẹ; vú nhân tạo; bao cao su; áo chẽn nịt bụng; dụng cụ lấy 
ráy tai; nút bịt lỗ tai; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em 
bú; bình sữa cho trẻ em bú.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18794 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.2.7; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và cho mục đích vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn rửa trong bếp; thùng chứa 
làm lạnh; lò nướng bánh mỳ; nồi nấu gia dụng dùng điện; chảo rán dùng điện; thiết bị khử 
trùng bàn chải răng; máy sấy tóc; nồi cơm điện; lò nướng bánh gia dụng dùng điện; bình 
pha cà phê dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị khử độ ẩm gia dụng dùng 
điện; đèn lồng chiếu sáng; đèn huỳnh quang; túi sưởi; bếp gas; lò nướng chạy bằng điện; 
nồi hơi chạy bằng điện (không phải bộ phận của máy); quạt điện; bóng đèn điện; bóng 
đèn LED (đèn đi ốt phát quang); ấm đun nước dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; lò 
vi sóng dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18795 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.1.1; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; vỏ bọc cho ghế ô tô; vỏ bọc cho bánh lái xe 

cộ; phụ kiện ô tô hậu mãi, cụ thể là túi đựng đồ dùng trong ô tô, túi lưới và khay được 
điều chỉnh một cách đặc biệt để phù hợp với xe cộ; bánh lái ô tô; gương chiếu hậu cho « 
tô; bộ giá gắn máy nghe nhạc MP3 được thêm vào hoặc được điều chỉnh một cách đặc 
biệt cho ô tô; xe lăn dùng cho người tàn tật, dù (để nhảy dù), giá để hành lý cho xe cộ; 
thuyền và tàu thủy; phương tiện giao thông đường không; xe máy; thiết bị báo hiệu chống 
trộm cho xe ô tô con; cửa xe ô tô con; giá để đồ trượt cho xe ô tô con; ghế ngồi của xe « 
tô con; xích chống trơn trượt cho xe cộ; xe đạp; bánh xe đạp; yên xe đạp; xe đẩy bằng tay; 
xe đẩy trẻ em; lốp cho bánh xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; vật hãm cho xe cộ; đầu máy 
cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18796 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.1.1; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 13: Súng săn; bột nổ; súng; bột thuốc súng; súng ngắn (vũ khí cầm tay); kính ngắm 

dùng cho vũ khí và súng trường; súng thể thao; vũ khí hơi cay. 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18797 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25; 26.2.7; 

26.4.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại quý 

hoặc được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý, 
ghim cài ca vát, đồ trang trí dây lưng làm bằng kim loại quý; đồ trang sức, đá quý; dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đồng hồ 
điện tử bỏ túi; đồng hồ bỏ túi dùng trong thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-18798 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.2.7; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 

 

 
(210) 4-2015-18799 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25; 26.1.1; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và các sản phẩm được làm từ vật liệu này, cụ thể là túi được làm 

từ giấy, hộp đựng được làm từ giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là 
khuôn cho đất nặn; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị giảng dạy), chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc 
trong các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để in; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; mẫu thêu; 
con lăn của thợ sơn nhà; xuất bản phẩm dạng in; vải can; sổ tay; vở nháp; bìa tệp hồ sơ 
dùng trong văn phòng; giấy vệ sinh; miếng giấy dùng cho bồn cầu; tấm phủ (để bọc) bồn 
cầu bằng vinyl (chất nhựa dẻo hơi cứng). 

 

 
(210) 4-2015-18801 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 4.5.3; 24.15.21 
(591) Vàng, đen. 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm làm bằng các vật liệu này, bao gồm túi và túi nhỏ bằng 

da, dây đai bằng da thuộc; da động vật, da sống (chưa thuộc); rương, hòm, va li và túi du 
lịch, ô, lọng và gậy chống (để đi bộ); roi ngựa, bộ yên cương và yên cương; túi mua hàng.  

 

 
(210) 4-2015-18802 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.13.25; 26.4.1; 4.5.3 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 

asphan, hắc ín, bitum; các công trình phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim 
loại; giàn giáo, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-18803 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 24.15.21; 4.5.3 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ) gương, khung ảnh; sản phẩm (không xếp 
vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, 
vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phấm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, cụ 
thể là các tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; mành tre; nôi có mui 
bằng mây đan; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; móc treo quần áo, không bằng kim loại; 
bình chứa nhiên liệu lỏng, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để 
lưu kho, vận chuyền); nút bần; móc rèm; con lăn cho mành rèm; thanh treo mành rèm; giá 
treo mũ; ma-nơ-canh; đệm nước, không dùng cho mục đích y tế; nút bịt kín bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; nệm; tủ trưng bày (đồ đạc); ghế; hòm không bằng kim loại; hòm nhựa; mắc áo; 
giỏ (không bằng kim loại); hộp bằng chất dẻo; bàn ăn; bàn để làm việc khi đứng; giá đế 
hoa (đồ đạc); thanh ray cho rèm; vòng treo rèm; giá (đồ đạc); ghế để chân; bàn xoa bóp. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18804 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.3; 26.2.7; 26.13.25; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng và dụng cụ nhà bếp và gia dụng; lược và bọt biển; bàn chải 

(ngoại trừ bút lông để vẽ); vật liệu dùng để làm bàn chải; sản phẩm dùng cho mục đích 
làm sạch, cụ thể là miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; 
xơ rối để làm sạch, giẻ lau để làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép; thủy tinh thô hoặc bán 
thành phẩm trừ kính xây dụng); đồ thủy tinh, sứ và đất nung không thuộc trong nhóm 
khác, cụ thể là pha lê (đồ chứa đựng); bát thủy tinh; bình thót cổ bằng thủy tinh; thủy tinh 
được sơn vẽ; nút bằng sứ; biển hiệu bằng sứ hoặc thủy tinh, đất nung; đĩa; bình; hũ đựng; 
thiết bị điện dùng để thu hút và diệt trừ côn trùng; gậy không dùng điện; lồng chim; vật 
dụng để xỏ giày ống; móc để giúp cho việc cài khuy; chuồng cho vật nuôi trong nhà; 
dụng cụ mỹ phẩm; chỉ tơ nha khoa; chậu hoa; găng tay làm vườn; bể nuôi thủy sinh trong 
nhà; vườn ươm trong nhà (vườn trồng cây); đồ dùng tẩy trang; dụng cụ thụt dùng khai 
thông đường ống bị tắc; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ trang điểm; bẫy ruồi; thớt để 
cắt dùng cho nhà bếp; cốc bằng giấy; ấm trà; chảo nấu ăn, không dùng điện; chảo và bình 
có thể mang đi được dùng cho cắm trại.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18805 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25; 4.5.3 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây chão, không bằng kim loại; dây bện; lưới; lều; mái che bằng vải bạt; vải 

nhựa; buồm; bao tải và túi (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để đệm (lót) và nhồi 
độn (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô; bông dạng thô dùng trong ngành 
dệt; dây buộc để đóng gói.  

 

 
(210) 4-2015-18806 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 4.5.3; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi và chỉ dùng để dệt. 

 

 
(210) 4-2015-18807 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 24.15.21; 26.2.7; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và các sản phẩm từ vải, cụ thể là cờ hiệu, biểu ngữ, khăn tắm (trừ quần áo), 

chăn, khăn ướt bằng vải để lau vải, khăn mặt bằng vải, khăn tắm bằng vải, không bao gồm 
trong các nhóm khác; khăn trải bàn và ga trải giường; rèm cửa ra vào; găng tay để giặt; 
rèm tắm bằng nhựa; vỏ bọc bằng vải của nắp đậy bệ xí. 
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(210) 4-2015-18808 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.13.25; 26.2.7; 24.15.21; 

26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề; dép đi trong nhà; dép dùng trong 

phòng tắm.  
 

 
(210) 4-2015-18810 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.1.1; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm, thảm dầy trải sàn (thuộc nhóm này); thảm chùi chân và chiếu; vải sơn 

lát sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác cụ thể là tấm phủ sàn, tấm phủ sản bằng nhựa 
vinyl, lớp lót dưới thảm và thảm chùi chân ở cửa; bức trướng treo tường (không phải hàng 
dệt); thảm lót sàn dùng cho xe cộ; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chống trơn 
trượt.  

 

 
(210) 4-2015-18811 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.1.1; 26.13.25; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ để chơi; dụng cụ thể dục thể thao, cụ thể là, máy tập thể hình, 

găng tay dùng cho thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp đặt cố định để luyện tập, chân nhái để 
lặn, túi đựng vật dụng đánh gôn, bóng để chơi đánh gôn, găng tay đánh gôn, quả bóng rổ, 
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thanh nâng tạ tập thể dục, vợt, ván trượt có bánh lăn, vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể 
thao), quả bóng chuyền, quả cầu lông, găng tay đánh quyền anh, găng tay hở ngón dùng 
để đấm bốc, túi để tập đấm, túi đựng vật dụng chơi bow-ling, bóng để chơi bow-ling, 
găng tay dùng để đi xe đạp (dụng cụ thể thao), ván lướt sóng, bóng đề chơi bóng ném, 
bóng để chơi bóng ném dưới nước, ván trượt, thiết bị để chơi môn squash(bóng quần), ván 
nhún (dụng cụ thể thao, bóng đề chơi bóng chày, găng tay để chơi bóng chày, mũ bảo vệ 
chơi bóng chày, găng tay hở ngón để chơi bóng chày, gậy đập bóng chày, gôn bóng chày, 
cái cung để bắn tên, thang dây dùng để leo núi (dụng cụ thể thao), bóng để chơi bóng đá, 
bóng đề chơi bóng bàn, bàn đề chơi bóng bàn, vợt để chơi bóng bàn, bóng để chơi quần 
vọt, lưới cho sân quần vọt, quả bóng đề tập đấm (dùng cho tập đấm bốc); đồ trang hoàng 
cây cho dịp lễ Giáng Sinh ngoại trừ bánh kẹo và thiết bị chiếu sáng; mũ bằng giấy đội 
trong buồi tiệc; quả bóng bay để chơi; búp bê; đồ chơi.  

 
 

(210) 4-2015-18812 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.13.25; 26.2.7; 26.1.1; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 

thịt; rau và trái cây được nấu chín, được sấy khô, đông lạnh và được bảo quản; thạch, mứt 
ướt, mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được, động vật 
giáp xác, không còn sống; tổ chim ăn được; lát khoai tây rán giòn.  

 
 

(210) 4-2015-18813 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.4.1; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 

và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
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mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, muối, mù tạt, giấm, xốt (gia vi), gia vi; kem ăn 
(kem lạnh).  

 

 
(210) 4-2015-18814 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.2.7; 26.4.1; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt; và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, cụ thể là quả 

mọng (trái cây tươi), rau cỏ tươi, hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên, hạt cacao thô 
không ở nhóm khác; động vật sống, rau và trái cây tươi; hạt giống, hoa và cây trồng tự 
nhiên; thực phẩm cho động vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu, đồ uống cho vật 
nuôi trong nhà; than bùn trộn rơm rác độn chuồng; cát thơm dùng cho động vật nuôi trong 
nhà (lót ổ); cây khô để trang trí; bã rượu.  

 

 
(210) 4-2015-18815 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.13.25; 26.1.1; 24.15.21; 

26.4.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga, nước khoáng và các đồ uống không chứa cồn khác; đồ 

uống hoa quả (không có cồn) và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác dùng làm 
đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-18816 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 26.1.1; 24.15.21; 

26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-18817 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 26.13.25; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Tẩu cai nghiện thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; thuốc lá nhai; hộp 

đựng xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đót hút thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay 
thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điện tử; bật lửa dành cho người 
hút thuốc; diêm; thuốc lá; tẩu hút thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-18818 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.2.7; 26.13.25; 

24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại sản phẩm, cụ thể như: các sản phẩm hoá 

học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất 
chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm hóa học dùng để bảo 
quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, 
vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên 
dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in 
và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tay 
đầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh 
răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp 
sáng, chế phẩm dược và chế phầm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất 
ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán, vật liệu dùng để băng 
bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tấy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt 
nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và 
dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
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bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường, quặng 
kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy, các bộ phận ghép nối và truyền 
động, nông cụ, máy ấp trứng, công cụ 1 và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, 
thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp 
ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và 
giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyền mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bi xử lý dữ liệu 
và máy điện toán, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, 
chân giả, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị 
để chiếu nắng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới 
nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp 
kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, 
các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh 
chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu 
dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy, vật liệu bằng chất dẻo đề bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-
ca, gồm, amiang, mi-ca và các sản phầm làm từ các loại vật liệu này, bán thành phẩm 
bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu đề bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi 
kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, da động vật, da sống, rương, 
hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng 
phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công 
trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyền được, đài kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, 
giường, tủ, giá, kệ, v v) gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, 
sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu 
này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và 
bọt biển, bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc 
bán thành phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa 
(vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu đế đệm (lót) và nhồi, vật liệu sợi dệt dạng thô, 
các loại sợi và chỉ dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, 
kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu 
trải sàn khác, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng 
cây noel, thit, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước 
mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, 
sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, rau và 
quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, 
nước ga vâ các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn, thuốc lá, vật dụng cho người hút 
thuốc, diêm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở 
trên; dịch vụ cửa hàng giảm giá đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ 
trưng bày hàng hóa; dịch vụ cửa hàng mậu dịch tổng hợp đối với tất cả các sản phẩm được 
liệt kê ở trên; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại siêu thị đối với tất cả các sản phẩm được liệt 
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kê ở trên; dịch vụ siêu thị đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng 
tiện dụng đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên.   

 

 
(210) 4-2015-18819 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nước lọc Nga 
Phương VSK   (VN) 
Số 144, ấp Nội ô, thị trấn Ngan Dừa, 
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18820 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 18.1.21; 26.1.1; 14.3.1; A14.3.7 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đông Lập   (VN) 
314/17 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Trục láp, má phanh (bố thắng); đĩa phanh (đĩa thắng); giảm xóc (phuộc nhún); 

thước lái; bộ phận rô tin (tất cả là phụ tùng của xe). 
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(210) 4-2015-18821 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ sản xuất Thuận ý  
(VN) 
ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa PE dùng cho nông nghiệp.  

 
 

 
(210) 4-2015-18822 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương  (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2015-18823 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và may mặc Trương 
Thanh Minh   (VN) 
39/8A Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo mặc ở nhà; quần áo thời trang.  
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(210) 4-2015-18824 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.5; 26.2.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng cốm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên OHYODO   (VN) 
Tầng 3, số 125A Trần Quốc Thảo, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm (thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, chè, 

đường, sữa, bánh kẹo, bột, tinh bột, nước tương, gia vị, kim chi); mua bán đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-18825 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, vàng đồng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18826 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, vàng đồng, nâu vàng, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-18827 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 5.5.16; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, vàng đồng, nâu, nâu đậm, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18828 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 25.7.25 
(591) Đỏ cam, đỏ sẫm, vàng đồng, da cam, ghi 

xám, xanh tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18829 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.7.6; 5.5.16; 25.7.25 
(591) Đỏ sẫm, tím, tím nhạt, tím đậm, vàng 

nâu, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-18830 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.7.6; 5.5.16; 26.4.2; 25.7.25; 

A3.13.6; 5.5.19; 5.3.6 
(591) Đỏ sẫm, đỏ, vàng, vàng đậm, ghi xám, 

đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18831 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; A8.1.16; 25.7.25; 

11.3.14; 5.3.6; A8.1.17; A5.5.22; 3.13.1 
(591) Đỏ hồng, tím, tím nhạt, tím đậm, vàng, 

vàng đậm, vàng đồng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18832 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 11.3.14; A8.1.16; A8.1.17; 3.9.1; 5.3.6; 

26.1.6; 1.7.6; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, vàng, vàng đậm, 

vàng đồng, nâu vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18833 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 3.9.1; 5.3.6; 

A25.7.6; A8.1.16; A8.1.17; 11.3.14 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng 

đồng, nâu vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18834 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 5.5.16; 26.1.1; 13.1.6; 

9.1.10; A7.1.11; A8.1.16; 11.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, đỏ, hồng, vàng, cam, nâu, nâu nhạt, 
trắng, trắng kem, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-18835 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.1; 5.5.16; 9.1.10; 

A7.1.11; 13.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, đỏ, đỏ 

đậm, hồng vàng, vàng nhạt, cam, nâu, 
trắng, trắng kem, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18836 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 9.1.10; 26.1.1; 5.5.16; 

13.1.6 
(591) Xám, đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng nhạt, vàng 

đậm, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18837 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.6; 1.7.6; 5.5.16; 26.1.1; 25.7.25; 

25.1.25; 3.4.7; 24.5.1; 11.3.1; A11.3.11 
(591) Trắng, đen, vàng đồng, xanh dương đậm, 

ghi xám, xanh lơ, đỏ, đỏ đậm 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-18838 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 5.3.6; 3.4.7; 24.5.1; 

A8.1.16; 11.3.14 
(591) Trắng, trắng bạc, đen, vàng đồng, đỏ, 

nâu vàng, vàng, vàng nhạt, ghi xám, ghi 
xám nhạt, ghi xám đậm, nâu 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18839 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 2.5.6; A2.5.23; 26.1.4 
(731) Trần Thị Như Quỳnh  (VN) 

Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả; núm vú 

giả dùng cho trẻ em ngậm; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho 
trẻ em bú. 

 

 
(210) 4-2015-18840 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần AMORO Vĩnh 

Hoàng Phát  (VN) 
Thôn Phương Viên, xã Song Phương, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm cho người đi xe 

máy; mũ bảo hiểm dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua 
xe đạp. 
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(210) 4-2015-18841 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mazano  (VN) 
Số 10N1-TT5, khu đô thị Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ kiện quần áo, các loại vải, phụ kiện phục vụ cho may 
mặc, các loại sợi dùng để dệt, cà vạt, khăn quàng, mũ, ví da, vali, thắt lưng. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-18844 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.5.1; 25.5.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh rêu, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Sơn  (VN) 
Phòng 2305, tầng 23, tòa nhà VNT, 19 
Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh ảnh; phiên bản đồ hoạ; mô hình 

mẫu của kiến trúc sư; thiết bị cho việc treo tranh; tranh in dầu. 
 

Nhóm 20: Ghế dài (đồ đạc); ghế bành; ghế ngồi; bàn; giường ngủ; tủ đựng quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-18846 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Khánh 
Sinh  (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-18847 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A27.5.14 (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Khánh 
Sinh  (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-18848 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Hoa Mỹ  
(VN) 
83 Trần Văn Kiều, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-18849 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5; 13.1.6 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A Soẻn Toàn Cầu  (VN) 
Lô 23, đường số 2, khu chế xuất và công 
nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: đèn led. 
 

 
(210) 4-2015-18850 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A Soẻn Toàn Cầu  (VN) 
Lô 23, đường số 2, khu chế xuất và công 
nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: đèn led.  
 

 
(210) 4-2015-18851 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 10.3.7; 26.3.4 
(591) Xám, vàng, xanh lá cây, tím, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
a soẻn Toàn Cầu  (VN) 
Lô 23, đường số 2, khu chế xuất và Công 
nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: đèn led.  
 
 

 
(210) 4-2015-18852 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ELCO Việt Nam  (VN) 
Số 90, phố Trạm, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện, bộ đảo điện (inverter), tủ sạc ắc quy, ổn áp (AVR, SVR), bộ biến 

đổi tần số. 
 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện gồm: Bộ lưu điện, bộ đảo điện (inverter), tủ sạc ắc 
quy, ổn áp (AVR, SVR), bộ biến đổi tần số. 

 

 
(210) 4-2015-18861 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối thực 
phẩm Trường Phát  (VN) 
43/9 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-18862 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.4; A19.11.11; 19.11.4 
(591) Xanh lá cây, cam vàng, xanh dương đậm, 

đen, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rừng Biển   (VN) 
10/1 đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm enzym 

dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; enzym dùng 
trong công nghiệp; enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; men vi sinh dùng xử lý nước 
trong nuôi trồng thủy sản; xử lý chuồng trại, chăn nuôi gia xúc, xử lý dầu mỡ, chất thải 
công nghiệp.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; men vi sinh, enzyme tiêu hóa cho 
thủy sản, gia súc, gia cầm. 

 
 

 
(210) 4-2015-18863 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.4; A19.11.11; 19.11.4 
(591) Xanh lá cây, cam vàng, xanh dương đậm, 

đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rừng Biển   (VN) 
10/1 đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm enzym 

dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; enzym dùng 
trong công nghiệp; enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; men vi sinh dùng xử lý nước 
trong nuôi trồng thủy sản; xử lý chuồng trại, chăn nuôi gia xúc, xử lý dầu mỡ, chất thải 
công nghiệp.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; men vi sinh, enzyme tiêu hóa cho 
thủy sản, gia súc, gia cầm. 
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(210) 4-2015-18864 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.4; A5.5.20 
(591) Xanh lá, cam vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rừng Biển   (VN) 
10/1 đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm enzym 

dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; enzym dùng 
trong công nghiệp; enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; men vi sinh dùng xử lý nước 
trong nuôi trồng thủy sản; xử lý chuồng trại, chăn nuôi gia xúc, xử lý dầu mỡ, chất thải 
công nghiệp.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; men vi sinh, enzyme tiêu hóa cho 
thủy sản, gia súc, gia cầm. 

 
 

 
(210) 4-2015-18865 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A11.3.7; A11.3.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN) 
79A Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện 
Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, chất thay thế cà phê; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 

cốc. 
 
 

 
(210) 4-2015-18866 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ, mỳ ăn liền và bữa ăn được chuẩn bị sẵn trên cơ sở mỳ, tất cả trong nhóm 

30. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18867 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Hưng Truyền  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Crescent Residence 3, 
109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình.  

 

 
(210) 4-2015-18869 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ 

Xuân Hương   (VN) 
Số 22, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề thẩm mỹ, làm đẹp; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo); 

đào tạo lại nghề thẩm mỹ, làm đẹp; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (huấn luyện thể hình và 
sức khoẻ); giảng dạy.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ y tế 
tại bệnh viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình.  

 

 
(210) 4-2015-18882 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A9.3.20; A25.3.3; 25.3.1; A25.7.21 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đình Duy  (VN) 
273/43 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
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(210) 4-2015-18883 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Đại Kim Phát  (VN) 
1073/1G Cách Mạng Tháng 8, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 

bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-18884 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kha Ly  (VN) 
75 ấp 2, Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; sữa rửa 

mặt; nước hoa; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-18885 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.19; 8.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ponaga  (VN) 
Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da làm từ bùn. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu, tắm khoáng bùn.  
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(210) 4-2015-18886 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đặng Thịnh  (VN) 
Số 104A đường Dương Văn An, phường 
Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi.  

 

 
(210) 4-2015-18887 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
Tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2015-18888 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Phú Hưng Cường  
(VN) 
82 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; màng mỏng 

bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng. 
 

 
(210) 4-2015-18900 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 
cồn.  

 

 
(210) 4-2015-18901 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-18902 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản bao gồm: mua, bán, chuyển 

nhượng, cho thuê nhà ở; đầu tư xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại, văn 
phòng cho thuê, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-18904 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược, tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị, 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược, thông tin về giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2015-18905 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 

và hóa sinh học, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
 

 
(210) 4-2015-18906 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-18908 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-18909 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18910 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18911 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18912 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18913 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-18914 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18915 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18916 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-18917 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 
(731) INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC   (US) 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn và nước uống có hương vị; xi rô, nguyên liệu dạng cô 

đặc bột hỗn hợp và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống.  
 

 
(210) 4-2015-18919 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Huỳnh Thị Hà  (VN) 

11/376 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-18921 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23; 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và giải 
pháp Năng Lượng  (VN) 
Số 2 ngõ 68/91/16 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ ngưng tụ khí; bộ thu hồi cặn nồi hơi của máy móc; ống nồi hơi (bộ phận của 

máy móc; bơm ly tâm; bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận của máy); thiết bị cung cấp nhiên 
liệu cho nồi hơi của máy móc; các linh kiện cho nồi hơi của máy; van áp lực (bộ phận của 
máy móc); bộ giảm áp (bộ phận của máy); bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; bơm (bộ 
phận của máy móc, máy hoặc động cơ); nồi hơi của động cơ hơi nước; van xả hơi; thiết bị 
tách hơi nước; thiết bị quá nhiệt/bộ quá nhiệt; van (bộ phận của máy); bơm cao áp.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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Nhóm 11: Nồi hơi (không phải bộ phận của máy); thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; 
nồi hơi để đốt nóng; nồi hơi cho xưởng giặt; van điều mức trong bình chứa, thùng chứa; 
thiết bị cung cấp nguyên liệu cho lò; thiết bị tắm hơi; bộ tích tụ hơi nước; nồi hơi, không 
là bộ phận máy móc; thiết bị sinh hơi nước; van điều nhiệt (bộ phận của hệ thống cấp 
nhiệt); thiết bị làm nước nóng; ống nồi hơi (đường ống) cho hệ thống cấp nhiệt; quạt gió 
của ống khói/quạt gió của máy hút khói; thanh ghi lò; ống dẫn khí; ống dẫn khí nóng cho 
nồi hơi; nồi hơi đốt bằng ga, nồi hơi dùng khí đốt; bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ 
phận của máy móc); thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; thiết bị gia  nhiệt; thiết 
bị làm mềm nước; vòi (van) cho ống dẫn khí; vòi khoá (van, đầu vặn) vòi đóng cho ống 
dẫn; tấm kết cấu của lò. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và làm sạch lò hơi; làm sạch ống khói; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và bảo dưỡng đường dẫn ống; lắp đặt đường ống. 

 
Nhóm 40: Gia công nồi hơi; sản xuất năng lượng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà nghỉ (du 
lịch); cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm 
trại.  

 

 
(210) 4-2015-18922 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Tô Quang Minh  (VN) 
Xóm Trung Thành, xã Danh Thắng, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn điện; đèn chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED).  
 

 
(210) 4-2015-18924 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất và 
thương mại nhựa Hà Linh  (VN)
Lô 26-27, đường số 3 khu công nghiệp 
Tân Đông Hiệp B, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Lá nhôm; nhôm. 
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(210) 4-2015-18925 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.7.1; A24.7.23; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 

Tồn  (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống (bia, rượu, 

nước, nước giải khát, nước khoáng); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2015-18926 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Trần Triệu Ban  (VN) 
38 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dũa, tua vít; dụng cụ khoan; dao gọt; búa (dụng cụ cầm tay); kìm. 

 

 
(210) 4-2015-18927 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Triệu Ban  (VN) 
38 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dũa; tua vít; dụng cụ khoan; dao gọt; búa (dụng cụ cầm tay); kìm. 

 

 
(210) 4-2015-18928 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Triệu Ban  (VN) 
38 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dũa; tua vít; dụng cụ khoan; dao gọt; búa (dụng cụ cầm tay); kìm. 
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(210) 4-2015-18929 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Triệu Ban  (VN) 
38 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dũa; tua vít; dụng cụ khoan; dao gọt; búa (dụng cụ cầm tay); kìm. 

 

 
(210) 4-2015-18930 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; A11.1.2 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Cao Bảo Vy  (VN) 
644/24 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-18931 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Cao Bảo Vy  (VN) 
644/24 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-18932 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.1.1; 11.3.18; A2.5.24; A2.5.23; 

A2.5.18; 2.7.23 
(591) Trắng, xanh, cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Cao Bảo Vy  (VN) 
644/24 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-18933 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.8; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhắp Chuột 
Mua Sắm  (VN) 
105/2 Phong Phú, phường 11, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bìa lỗ; bìa còng; bìa lá; bìa bao tập (vở); bìa đỡ và kẹp tài liệu; giấy in. 

 

 
(210) 4-2015-18934 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.10 (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Toàn  (VN) 
83/10 đường số 6, phường Bình An, quận 
3, thành phố Hồ Chi Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bút viết có sẵn mực; bút chì, thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ); (tẩy) 

gôm (văn phòng phẩm); sổ tay; bìa cặp để kẹp tài liệu. 
 

Nhóm 21: Bát thủy tinh; bát đĩa bằng sành; đũa; nồi nấu không dùng điện; cốc để uống; 
chảo để rán; xoong hầm thịt. 

 

 
(210) 4-2015-18935 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Trung tâm tư vấn - dịch vụ kỹ 

thuật phát thanh - truyền 
hình Đồng Nai  (VN) 
Số 81, đường Đồng Khởi, phường Tam 
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: vật tư, thiết bị ngành phát thanh - truyền hình (máy quay 

phim (camera), máy thu phát sóng, thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng); quảng cáo trên 
đài phát thanh; quảng cáo trên đài truyền hình. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị phát thanh - truyền hình; giám sát dự án 
xây dựng. 
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Nhóm 42: Tư vấn dự án về phát thanh - truyền hình; thẩm định dự án về phát thanh - 
truyền hình. 

 
 

 
(210) 4-2015-18936 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE SCHAZOO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES (PVT) LTD.   (PK) 
Kalalwala Stop, 20Km Lahore - 
Jaranwala Road, District Sheikhupura, 
Pakistan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

 
(210) 4-2015-18937 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE SCHAZOO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES (PVT) LTD.  (PK) 
Kalalwala Stop, 20Km Lahore - 
Jaranwala Road, District Sheikhupura, 
Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

 
(210) 4-2015-18938 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE SCHAZOO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES (PVT) LTD.  (PK) 
Kalalwala Stop, 20Km Lahore - 
Jaranwala Road, District Sheikhupura, 
Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-18939 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THE SCHAZOO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES (PVT) LTD.  (PK) 
Kalalwala Stop, 20Km Lahore - 
Jaranwala Road, District Sheikhupura, 
Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-18940 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CHO-A PHARM. CO., LTD.  (KR) 

ACE Techno-Tower 1F, 12, Dangsanro-
2gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước uống có ga; nước uống hỗn hợp 

không có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-18941 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CHO-A PHARM. CO., LTD.  (KR) 

ACE Techno-Tower 1F, 12, Dangsanro-
2gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước uống có ga; nước uống hỗn hợp 

không có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-18942 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

 
(210) 4-2015-18943 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

 
(210) 4-2015-18944 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần TS Hà Nội  

(VN) 
Số nhà 26B, ngõ 74, đường Tứ Hiệp, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; ác quy điện; ác quy điện dùng cho xe cộ; pin điện; thiết bị nạp ắc 

quy. 
 
 

 
(210) 4-2015-18945 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.4.1; A26.4.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hảo  (VN) 
101 Trần Thánh Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi của ống dẫn; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố 

định; bồn rửa tay; thiết bị dùng cho cửa cấp nước. 
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(210) 4-2015-18949 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương 
(731) Nguyễn Xuân Bình  (VN) 

Tổ 7, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm, cách nhiệt (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-18950 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Phạm Văn Đồng  (VN) 

36 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  

 

 
(210) 4-2015-18951 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Lan Anh  (VN) 

Số 61, ngõ 176 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-18952 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nguyễn Lan Anh   (VN) 

Số 61, ngõ 176 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1682 

(210) 4-2015-18953 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn; bánh mỳ xăng-đuých; bánh quy, bánh mỳ, bánh 

ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến 
mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt (gia vị), gia vị, đường. 

 

 
(210) 4-2015-18954 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.4; A5.5.20; A5.5.21; 

A17.2.2 
(591) Ghi, trắng 
(731) KURT GEIGER LIMITED   (GB) 

24 Britton Street, London EC1M 5UA, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước thơm; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể 

không chứa thuốc hoặc chế phẩm trang điểm không chứa thuốc, gel (chất keo) để tắm bồn 
và tắm vòi hoa sen (không chứa thuốc), chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm 
sóc tóc (mỹ phẩm) và chế phẩm nhuộm tóc, dầu gội đầu và dầu xả, nước thơm dùng cho 
cơ thể, nước thơm dùng cho tay, nước thơm dùng cho chân không chứa thuốc; kem đánh 
giày, xi đánh giày, sáp đánh giày. 

 

 
(210) 4-2015-18959 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAlSHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và xử lý tóc, cụ thể là, dầu gội đầu, chế phẩm tẩy màu 

tóc, nhuộm tóc và phủ màu tóc, chế phẩm uốn sóng tóc bền nếp và chất trung hòa giúp 
uốn sóng tóc bền nếp, nước thơm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm xả tóc và dưỡng tóc, chế 
phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc, bọt tạo kiểu cho tóc, nước xức tóc, sáp tạo kiểu tóc, 
keo xịt tóc. 
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(210) 4-2015-18960 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 2.9.1 
(731) RELEE SCISSORS COMPANY, LTD.  

(TW) 
No. 2-6, Lane 388, Sec. 1, Shatian Road, 
Dadu Dist., Taichung City 432, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo làm tóc; kéo cắt tóc; kéo xén (tông đơ), tất cả không dùng điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-18962 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh nước biển đậm 
(731) AVENTIS PHARMA S.A.   (FR) 

20, avenue Raymond Aron, 92160 
Antony, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 

 
(210) 4-2015-18963 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam    (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh; cà phê; bánh 

mỳ; bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1684 

(210) 4-2015-18964 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam   (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh; cà phê; bánh 

mỳ; bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2015-18967 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Minh Nguyệt   (VN) 
9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-18968 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Minh Nguyệt   (VN) 
9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-18969 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Minh Nguyệt  (VN) 
9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18970 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Paradise Xuân 

Trường   (VN) 
12 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện tóc.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18971 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH Điện Sao Mai  

(VN) 
Lô C8-C10 khu công nghiệp Cát Lái - 
Cụm II (giai đoạn 1), phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện (Circuit breakers); bộ đóng mạch điện; công tắc điện; dụng 

cụ đo (Measures); đồng hồ điện; phích cắm.  
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(210) 4-2015-18972 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 

A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Chấn Nguyên   (VN) 
29D1 khu định cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-18973 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH LILAMITI (VN)  

(VN) 
155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, cặp xách, va li, ba lô, ví.  

 
 

 
(210) 4-2015-18974 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.2 
(731) YE HONE ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.11-1, Lane 159, Sec.1, Kwo Kwang 
Rd., Tali Dist., Taichung City 412, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng giày; máy gia công mũi giày; máy làm khuôn mũi giày; máy làm 

khuôn gót giày; máy làm phẳng cổ giày; máy làm khuôn đế giày và hông giày; máy làm 
phẳng gót giày; máy gắn đế giày; máy định hình đế trong của giày; máy định hình phần 
sau gót giày.  
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(210) 4-2015-18975 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) YE HONE ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
No.11-1, Lane 159, Sec.1, Kwo Kwang 
Rd., Tali Dist., Taichung City 412, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng giày; máy gia công mũi giày; máy làm khuôn mũi giày; máy làm 

khuôn gót giày; máy làm phẳng cổ giày; máy làm khuôn đế giày và hông giày; máy làm 
phẳng gót giày; máy gắn đế giày; máy định hình đế trong của giày; máy định hình phần 
sau gót giày.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-18977 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Kiều Trang  (VN) 

ấp 6, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; dép; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ. 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-18978 

 
(220) 

 
17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; A1.1.5; 

A26.11.12; 26.11.3 
(731) Nguyễn Kiều Trang   (VN) 

ấp 6, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; dép; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2015-18980 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121-1714, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính có hệ thống ứng dụng trên diện rộng cho chức năng xử lý tín hiệu ở 

điện thoại di động, ứng dụng cho thẻ dữ liệu (thẻ từ được mã hóa), ứng dụng cho thiết bị 
mạng, ứng dụng cho thiết bị và máy vi tính của người sử dụng cũng như là các phần tử xử 
lý nhúng sâu thực hiện chức năng đa phương tiện, truyền thông, định vị và giao tiếp cho 
người sử dụng và xử lý hệ điều hành; máy vi tính có hệ thống ứng dụng trên diện rộng cho 
việc thực hiện nén dữ liệu thoại, ứng dụng cho xóa dội âm và khử nhiễu, máy vi tính có hệ 
thống ứng dụng trên diện rộng cho việc thực hiện các chức năng giao tiếp cho người sử 
dụng với các bản ghi nhớ giọng nói, với các bản nhận dạng giọng nói, với các bản tăng 
cường chất lượng âm thanh, với các bản thao tác tự dộng, với bộ định vị trong trường hợp 
khẩn cấp (E911) và với thiết bị phân tích và phát triển phần mềm có liên quan.  

 

 
(210) 4-2015-18982 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Anh Hào Phát  (VN) 
Số 20-22C1, khu phố 11, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, giò, chả, ruốc (chà bông).  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ.  
 

 

(210) 4-2015-18983 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) SILVERSTONE BERHAD  (MY) 

Lot 5831, Kawasan Perusahaan 
Kamunting II, P.O. Box 2, 34600 
Kamunting, Taiping, Perak Darul 
Ridzuan, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm cho lốp ô tô; bánh xe cho ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-18984 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SILVERSTONE BERHAD   (MY) 

Lot 5831, Kawasan Perusahaan 
Kamunting II, P.O. Box 2, 34600 
Kamunting, Taiping, Perak Darul 
Ridzuan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm cho lốp ô tô; bánh xe cho ô tô. 

 
 

 
(210) 4-2015-18985 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SILVERSTONE BERHAD   (MY) 

Lot 5831, Kawasan Perusahaan 
Kamunting II, P.O. Box 2, 34600 
Kamunting, Taiping, Perak Darul 
Ridzuan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm cho lốp ô tô; bánh xe cho ô tô. 

 
 

 
(210) 4-2015-18986 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Microtec Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 16, 198 Trần Quang Khải, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nâng cấp an toàn bảo mật dữ liệu thẻ dùng cho máy giao dịch tự động 

(ATM). 
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(210) 4-2015-18987 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

nhà Phong Phú - Daewon - Thủ 
Đức  (VN) 
378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18988 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyển dụng 
Nhân sự Việt  (VN) 
Phòng 602, lầu 6, tòa nhà HYAT, số 31A 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; văn phòng giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao 

động; tuyển dụng nhân sự. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-18989 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh cá thể chả 

lụa Thanh Hương  (VN) 
140E, Nguyễn Tất Thành, khóm 1, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa; chả hoa; chả chiên; dăm bông da bao; pa tê; pa tê giò heo. 
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(210) 4-2015-18991 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông lâm thủy sản FAS  (VN) 
19F Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt hộp; cá hộp; sữa chua; sữa đặc; sữa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tương ớt, nước tương, nước mắm, gia vị, thịt hộp, cá hộp, sữa bột, sữa 
đặc, sữa tươi, sữa chua, ca cao, hạt điều, rau, củ, trái cây tươi và sấy khô, bánh kẹo, 
đường, dầu ăn, bột ngọt; đại lý ký gửi hàng hóa (tương ớt, nước tương, nước mắm, gia vị, 
thịt hộp, cá hộp, sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, ca cao, hạt điều, rau, củ, trái cây tươi 
và sấy khô, bánh, kẹo, đường, dầu ăn, bột ngọt), dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-18992 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông lâm thủy sản FAS  (VN) 
19F Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt; nước tương; gia vị; đường; trà; kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-18995 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Ichikawa 

Việt Nam  (VN) 
Số 135, phố Lãng Yên, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học. 
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(210) 4-2015-18996 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần Trung Hiếu  

(VN) 
Bãi Phượng, phường Biên Giang, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Sản phẩm từ dầu khí và các chế phẩm từ dầu khí; nhiên liệu dạng lỏng dạng rắn 

và dạng khí; chất đốt động cơ; chất bôi trơn; dầu và mỡ công nghiệp; phụ gia phi hoá học 
cho chất đốt động cơ và chất bôi trơn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18997 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Nhà Hàng Món 

Huế  (VN) 
Số 7, Cao Thắng, phường 2, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-18998 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Nhà Hàng Món 

Huế   (VN) 
Số 7, Cao Thắng, phường 2, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-18999 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Nhà Hàng Món 

Huế   (VN) 
Số 7, Cao Thắng, phường 2, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2015-19000 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) TSI HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 

5-1-3, Minami-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; vòng đeo 

chìa khoá (đồ trang sức có giá trị thấp); đồ trang trí cho cá nhân (đồ trang sức); trâm gài 
đầu (đồ trang sức); đồ trang sức dùng với vòng đeo tay hay dây chuyền; cúp giải thưởng 
làm bằng kim loại quý hoặc được phủ bằng kim loại này; vật kỷ niệm hình cái khiên bằng 
kim loại quý hoặc được phủ bằng kim loại này.  

 
Nhóm 18: Khung của túi xách tay; khung của ví; đồ chứa đựng bằng da để bao gói dùng 
trong công nghiệp; túi du lịch; túi mua hàng; túi cho người leo núi; túi cho người cắm trại; 
túi đeo lưng và ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi nhỏ đeo quanh eo; túi xách tay; túi 
khoác vai; túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote bags); túi kéo có bánh xe; bao nhỏ 
bằng da để bao gói hàng hóa; bao túi nhỏ bằng da để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và 
các vật dụng cá nhân khác (túi rỗng); túi đeo hông; ví nữ giới; ô; gậy chống; ba toong; tay 
cầm của ba toong bằng kim loại; tay cầm của gậy chống bằng kim loại; yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; bít tất ngắn cổ; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
đeo quần; cạp nịt eo (trang phục); thắt lưng (trang phục); giày (không phải là chốt đóng 
giày, đinh đóng giày, yếm giày hay đai giày, đinh cho đế giày và các chi tiết bảo vệ giày); 
giày đi trong phòng; guốc gỗ kiểu Nhật Bản (Geta); dép xăng đan kiểu Nhật Bản (Zori); 
mũ; đồ đội đầu; khăn quàng giữ ấm cho cổ (trang phục); khăn choàng; quần áo bơi; găng 
tay (quần áo); trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; giày cao cổ dùng khi cưỡi 
ngựa; dây đeo chuyên dụng cho găng tay (quần áo) để đeo găng tay ví dụ vào túi, thắt 
lưng, quần áo khi đi đường. 
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(210) 4-2015-19002 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A8.5.15; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây nhạt, đỏ, xanh 

đen, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sinh Hảo  
(VN) 
Phố Sở Thượng, tổ 23, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc cá hồi được làm từ thịt cá hồi. 

 

 
(210) 4-2015-19004 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.8; 5.7.3; 8.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, cam, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-19005 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

điện tử Sơn Tùng    (VN) 
83/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; đầu máy hát karaoke; 

ống nói (micro), bộ trộn âm. 
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(210) 4-2015-19007 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.16 
(591) Xanh nước biển; trắng; da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NOCOS Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 106, ngõ 171 Thái Hà, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế; chữa răng; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 

phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu.  
 

 
(210) 4-2015-19008 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trà Vương  
(VN) 
244 Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2015-19009 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trà Vương  
(VN) 
244 Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2015-19010 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trà Vương  
(VN) 
244 Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 
 

Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2015-19011 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 19.13.22; A15.9.18; 26.11.22 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MHEALTH  (VN) 
43 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh di động; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trợ giúp y tế; y tế 

từ xa.  
 

 
(210) 4-2015-19018 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 5.7.1; A5.3.13 
(591) Xanh, vàng cát, trắng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phúc 

Minh   (VN) 
R4 - 46 khu phố Hưng Phước 4, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; chất thay thế cà phê; bánh; kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-19019 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A11.3.4; A11.1.18 
(591) Xanh lá, vàng cát, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phúc 

Minh   (VN) 
R4 - 46 khu phố Hưng Phước 4, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; chất thay thế cà phê; bánh; kẹo.  
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(210) 4-2015-19020 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A11.3.3; 25.5.25; 26.1.2 
(591) Xanh rêu, nâu, vàng cát 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phúc 

Minh   (VN) 
R4 - 46 khu phố Hưng Phước 4, phường 
Tân Phong, quân 7, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; chất thay thế cà phê; bánh; kẹo.  

 
 

 
(210) 4-2015-19021 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sơn NERO  (VN) 

Lô MC2, khu công nghiệp Đức Hòa 1 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  

 
 

 
(210) 4-2015-19022 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 9.7.1; 19.1.1 
(591) Trắng, xanh lá, nâu đất 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ thực phẩm Chất Việt  
(VN) 
79/31 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh nước mắm, cá khô, chả cá, thịt bò một nắng, mực một 

nắng, rau ăn lá, nấm, bánh tráng, mật ong, muối ớt xanh, muối tiêu, muối ớt, tiêu đen, 
tiêu xanh, hải sản, rượu nho. 
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(210) 4-2015-19024 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá mạ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hưng Thịnh Hà 
Nội  (VN) 
Đội 14, thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19025 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu đất 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Vĩnh 
Hải  (VN) 
Thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19026 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Nhân Sinh 
Phúc  (VN) 
359 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn cung cấp điện liên tục (UPS) dùng cho máy tính, các thiết bị thông 

tin liên lạc gồm: tổng đài điện thoại, thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị định tuyến 
(router), thiết bị lưu trữ (storage), máy chủ (server), camera, thiết bị ghi hình, máy in, 
máy scan; các loại phích cắm, ổ cắm, dây điện, thanh phân phối nguồn (PDU), phần mềm 
quản lý và giám sát thiết bị UPS; tất cả các hàng hoá nêu trên thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ bảo trì, bảo hành, sửa chữa UPS. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1699 

(210) 4-2015-19027 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Hòa 
Hiệp   (VN) 
Phòng số 4, lầu 1, 39B Trường Sơn, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị, vật liệu trong xây dựng như: sắt, thép, bồn chứa, bồn áp 

lực, máy móc và thiết bị công nghiệp trong xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng công 
trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lắp 
đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống xây dựng: máy điều hòa và thiết bị 
chiếu sáng. 

 
 

 
(210) 4-2015-19028 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viễn thông 
Di động Toàn Cầu  (VN) 
280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy vi 

tính; dịch vụ điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại. 

 
 

 
(210) 4-2015-19029 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Viễn thông 
Di động Toàn Cầu  (VN) 
280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy vi 

tính; dịch vụ điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại. 
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(210) 4-2015-19030 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
di động Toàn Cầu  (VN) 
280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy vi 

tính; dịch vụ điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại. 

 
 

 
(210) 4-2015-19031 (220) 05.12.2013 

(641) 4-2013-28856 (441) 25.09.2015 
(531) A3.7.24; 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

TEMAS  (VN) 
Ngõ 4, tổ dân phố Miêu Nha 01, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu khí nén, thủy 

lực phục vụ chính cho công nghiệp, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, hệ thống điện, hệ 
thống cấp, thoát nước. 

 
 

 
(210) 4-2015-19038 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BLACKBURN CHEMICALS LIMITED  

(GB) 
Cunliffe Road, Whitebirk Industrial 
Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5SX, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống tạo bọt. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1701 

(210) 4-2015-19039 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25; 1.15.14 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Hưng Phong  
(VN) 
Số 10, ngõ 19, đường Kim Đồng, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo đi mưa. 
 

Nhóm 35: Mua và bán áo đi mưa. 
 

 
(210) 4-2015-19040 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VO VO  (VN) 
119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Xúp, bơ thực vật, thịt, sản phẩm sữa, xúc xích, lạp xưởng, thịt giăm bông, mứt 

ướt, pa tê gan. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên có sở cà phê, bánh quy, bánh mỳ, bánh sữa nhỏ, bánh ngọt, kẹo, 
sô cô la, cà phê, nước xốt cho sa lát, hương liệu (trừ tinh dầu), nước xốt cà chua, mỳ ống, 
xốt may-on-ne, mì sợi, hạt tiêu (gia vị), bánh pizza, bỏng ngô, bánh mì kẹp nhân, bánh 
xăng đuých, muối nấu ăn, xốt (gia vị), xốt đậu nành, giấm. 

 

 
(210) 4-2015-19041 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Bảo Ly  (VN) 
Số 45, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
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(210) 4-2015-19042 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Bảo Ly  (VN) 
Số 45, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2015-19043 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Bảo Ly  (VN) 
Số 45, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí); nhiếp ảnh; chụp ảnh cưới; quay phim. 

 

 
(210) 4-2015-19044 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Bảo Ly  (VN) 
Số 45, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2015-19045 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mỹ phẩm Thảo dược   (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
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(210) 4-2015-19047 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Huỳnh Phát  (VN) 
176M3 Hà Chương, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép đi trong nhà; dép. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19048 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Huỳnh Phát  (VN) 
176M3 Hà Chương, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép đi trong nhà; dép. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19049 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19050 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 4.5.3; A19.13.21 
(591) Xanh, đen, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiêm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 
Nam Phương   (VN) 
Số 67, phố Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19051 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; A5.3.14; 26.2.7; 26.4.2; A25.3.3; 

2.1.1; 2.9.25; 1.15.21 
(591) Nâu, nâu nhạt, đỏ, xanh, vàng, trắng, 

tím, xanh nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 
Linh   (VN) 
Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19052 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7; A5.1.5; 

2.9.25; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh, tím đậm, tím, trắng, nâu, 

đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 
Linh   (VN) 
Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19053 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; A5.3.14; A5.3.13; 26.2.7 
(591) Xanh, vàng, đỏ, xanh da trời, trắng, đen, 

nâu, nâu tím, xanh sẫm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 
Linh   (VN) 
Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19054 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1706 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-19055 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  

 
 

 
(210) 4-2015-19056 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, trái cây tươi, rau tươi, thức 

ăn chăn nuôi.  
 
 

 
(210) 4-2015-19057 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây không 

cồn, đồ uống không có cồn.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19058 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượn uýtky, rượn branđi, rượn gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-19059 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn, đầu tư tài chính, cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính, mua bán môi 

giới bất động sản, định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-19060 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 

và hóa sinh học, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.   
 

 
(210) 4-2015-19061 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y tế, 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-19062 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.10; A3.7.24; 24.9.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đầu tư 
Đăng Vương  (VN) 
274 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào.  
 

 
(210) 4-2015-19063 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 24.15.21 
(591) Xám, nâu, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Góc á   (VN) 
63 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-19065 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Hóa nông An Giang   (VN)
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 
kích thích tăng trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-19066 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Hóa nông An Giang   (VN)
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 
kích thích tăng trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-19067 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.20; 26.1.1; A5.3.15; 5.5.1 
(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

xanh rêu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Sản xuất Hóa nông An Giang  
(VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-19068 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Hóa nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phán bón, hóa chất cải tạo đất, chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-19069 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Hóa nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19070 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Vũ Thị Chi   (VN) 
Số 33A, phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bản lề, khóa tủ, khóa cửa, tay nắm, ray cửa, ốc vít.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-19073 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 20.7.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ văn 
hóa Minh Long  (VN) 
Phòng 501B, nhà H2, tập thể Văn 
Chương, phường Khâm Thiên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; truyện tranh; sách học; đồ dùng văn phòng trừ đồ 

đạc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-19074 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(300) 201531863 27.01.2015 AZ 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19077 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại & dịch vụ Lạc 
Phát  (VN) 
209/87 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất tẩy dầu kiềm tôn; hóa chất photphat; hóa chất tẩy dầu acid tôn; hóa 

chất cromate tôn; hóa chất tẩy dầu acid; hóa chất tẩy dầu tôn. 
 

 
(210) 4-2015-19078 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ môi 
trường Phát Thọ TMC  (VN) 
121 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống; thiết bị lọc nước; máy lọc nước nóng lạnh; hệ thống xử lý 

nước đóng bình, đóng chai.  
 

 
(210) 4-2015-19079 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-19080 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19081 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-19082 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 
Hoàng Nam  (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước rửa chén, nước tẩy rửa gia dụng, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-19083 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-19084 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-19085 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-19086 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-19087 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-19088 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19089 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19090 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
tải Thế Kỷ (CENTURY LOGISTICS 
CO.,LTD)  (VN) 
49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không, môi giới vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao 

hàng, vận tải đường biển, đóng gói hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư 
tín, cho thuê kho chứa hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19091 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24 
(591) Chàm, ngọc thạch, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
xây dựng Mỹ á  (VN) 
152 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các thiết bị chuyên dụng cho bể bơi như: máy bơm nước chuyên 

dụng cho bể bơi, bồn lọc các loại dùng cho bể bơi, thiết bị khử trùng dùng cho bể bơi, các 
thiết bị dùng để vệ sinh bể bơi.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng bể bơi; dịch vụ xây dựng bể bơi; dịch vụ lắp đặt và bảo 
dưỡng các thiết bị hồ bơi. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19092 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 15.7.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, lam sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí An Phúc  (VN) 
17/1Q, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy ép thủy lực, máy phun bi, dây chuyền sơn tĩnh điện, lò đốt công 

nghiệp, máy kiểm định, máy vặn tháo van. 
 

 
(210) 4-2015-19094 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.7; 24.15.1 
(591) Trắng, chàm, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Vạn Hòa  
(VN) 
205 Mạc Thiên Tích, lô C chung cư 
Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: móc khóa, văn phòng phẩm (giấy, bao bì giấy, hộp bút, bút vẽ, bút 

máy), mực in, áo mưa, hộp đèn quảng cáo, các loại quà tặng (quần áo, giày, dép, mũ nón, 
ba lô); quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-19095 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Việt Beauty  
(VN) 
Tầng 12 tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn 
Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19096 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.5.15; A3.5.24 
(591) Vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào tạo 

Wallaby House Việt Nam  (VN) 
Nhà số 1, ngách 8, ngõ 20, phố Nguyễn 
Viết Xuân, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ câu lạc bộ học 

tập; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; gia sư; khoá đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2015-19099 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Tím, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Đất 
Xanh  (VN) 
Số 19 đường 30, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam nữ các loại. 

 

 
(210) 

 
4-2015-19100 

 
(220) 

 
20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
78A đường 24, khu phố 11, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi. 

 

 
(210) 4-2015-19101 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Võ Thị Thu Sương  (VN) 

59 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

(540) 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1717 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li. 
 

 
(210) 4-2015-19104 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) CLAIRE'S KOREA CO., LTD   (KR) 

12th fl, Metro Tower, 10, Toegye-ro, 
Jung-gu, Seoul, South Korea (Zip: 100-
722)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; dưỡng chất làm trắng da; kem làm trắng 

da; kem làm giảm da đồi mồi/nám da (dùng trong mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-19105 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.3.1; 3.3.15; 5.13.4 
(591) Nâu, trắng 
(731) Claire's Korea Co., Ltd   (KR) 

12th fl, Metro Tower, 10, Toegye-ro, 
Jung-gu, Seoul, South Korea (Zip:100-
722)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 03: Kem chống lão hóa; chế phẩm mỹ phẩm để tái tạo da; kem chống nhăn da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-19106 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.1.6; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đỏ, ghi xám, 

xanh lá cây hồng da 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; thịt hộp; cá hộp; 

rau sấy khô.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-19120 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 7.15.22 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng Hàng 
rào Biệt thự   (VN) 
H40, đường TK20, ấp Tiền Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cổng, hàng rào, lan can, cầu thang, khung bảo vệ bằng thép mạ kẽm - sơn 
tĩnh điện và hợp kim nhôm đúc.  

 

 
(210) 4-2015-19122 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An   (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 

 
4-2015-19123 

 
(220) 

 
20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An   (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

(210) 4-2015-19125 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh cô ban, vàng cam 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và đầu 

tư Vipeak  (VN) 
Số 183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-19126 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-19127 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-19128 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-19129 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2015-19140 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 14, tổ 35, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; trà; cà phê; cacao; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-19141 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH  (VN) 
Hẻm 291 - 9/1A đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-19143 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 15.7.1; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ cờ, đỏ cam, vàng, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Hà  (VN) 
Số 139, đường 20/8, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 
(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí nông nghiệp cầm tay. 
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(210) 4-2015-19144 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đào tạo nghề TONI & GUY Việt 
Nam  (VN) 
199 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ đào tạo nghề, dạy nghề. 

 

 
(210) 4-2015-19145 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Questek Việt Nam  (VN) 
278 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera giám sát; mua bán thiết bị báo động; mua bán thiết bị báo 

cháy; mua bán tủ điều khiển của hệ thống nhà thông minh; mua bán thiết bị kiểm soát ra 
vào; mua bán chuông cửa màn hình. 

 

 
(210) 4-2015-19146 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.15; A26.11.12; 

25.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Tài Tài  (VN) 
54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên; sữa chua; đậu Hòa Lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu 

Hòa Lan Wasabi (đậu Hòa Lan bọc bột mù tạc bên ngoài); đậu nành (đã sơ chế và bảo 
quản); thạch trái cây. 
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Nhóm 30: Bánh, bánh flăng; thạch rau câu (bánh kẹo), mì (nui), hạt điều (dạng bánh kẹo); 
cơm cháy. 

 
 

 
(210) 4-2015-19149 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê LOUIS 
Việt Nam  (VN) 
64 Tôn Thất Thuyết, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-19160 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông á   (VN) 
6 đường E2, tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, thị 
trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh 
§¨k L¾k  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-19161 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể KÔNG  
(VN) 
Số 26A phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, quần soóc, váy, chân váy, áo, áo khoác.  
 

Nhóm 35: Mua và bán quần, quần soóc, váy, chân váy, áo, áo khoác.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, tư vấn thiết kế thời trang.  
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(210) 4-2015-19162 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MHEALTH   (VN) 
43 Nguvễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe.  
 

Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu; quản lý dữ liệu máy tính, tra cứu dữ 
liệu máy tính. 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh di động; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trợ giúp y tế; y tế 
từ xa.  

 

 
(210) 4-2015-19163 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; 24.13.1; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MHEALTH   (VN) 
43 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế từ xa; trợ giúp y tế.  
 

 
(210) 4-2015-19164 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MHEALTH   (VN) 
43 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu; quản lý dữ liệu máy tính; tra cứu dữ 

liệu máy tính. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế.  
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(210) 4-2015-19166 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất cà phê 
Gia Bảo  (VN) 
255/20/2 liên khu 4-5, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-19168 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Nhiên  (VN) 
44 đường 13, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, các loại vắc 

xin, dụng cụ y tế thông thường. 
 

 
(210) 4-2015-19169 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Nhiên  (VN) 
44 đường 13, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, các loại vắc xin, 

dụng cụ y tế thông thường. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn và phát triển đầu tư trong lĩnh vực dược. 
 

 
(210) 4-2015-19180 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Phước An   (VN) 
Km26, quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện 
Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ chuột, 
thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: rau tươi, quả tươi, hạt giống thực vật, cây giống, 
cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cụ thể gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc 
trừ chuột, thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19181 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Hưng  (VN) 
Lô E, đường số 4, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy đa năng. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19182 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Cam, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Trí 
Tuệ Việt  (VN) 
Phòng 802, tòa nhà Vietnam Business 
Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình cảm ứng dùng cho máy tính; phần mềm máy tính; màn hình cảm ứng 

dùng cho máy tính tiền; màn hình quảng cáo điện tử; trạm thông tin màn hình cảm ứng 
dùng cho máy tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế màn hình cảm ứng dùng cho máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
thiết kế màn hình cảm ứng dùng cho máy tính tiền; thiết kế màn hình quảng cáo điện tử; 
thiết kế trạm thông tin màn hình cam ứng dùng cho máy tính. 
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(210) 4-2015-19183 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến cà phê Cường Phát  
(VN) 
477/3, tổ 2, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2015-19187 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại và các chế phẩm để diệt động vật có hại, cụ thể là thuốc 

diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, 
lớp đất có cỏ và cây cảnh, thương mại, công nghiệp và gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-19188 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., 

LTD.  (TW) 
No. 2363, Section 2, University Road, 
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe lăn dùng cho người tàn tật, xe lăn dùng cho người tàn tật chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2015-19189 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.15.3; 26.15.5; 26.7.25; 

26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp thủy 
lực Lan Chi  (VN) 
Số 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 40: Xử lý kim loại, gia công cơ khí, tráng phủ kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-19200 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.8; 1.15.24; A6.19.9; A25.1.10; 

25.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Thái Đạt   (VN) 
1265 Trần Phú, thôn Tân Bình, xã Lộc 
Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao.  
 

 
(210) 4-2015-19201 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Quốc Thái Đạt  (VN) 
1265 Trần Phú, thôn Tân Bình, xã Lộc 
Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao.  
 

 
(210) 4-2015-19202 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 4.5.3; 25.5.25 
(591) Đỏ bordeaux, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi á Tours  
(VN) 
Số nhà 18, ngách 145/48 phố Quan 
Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; vận tải bằng tàu 

thuyền; vận tải bằng ôtô; tham quan (du lịch); vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2015-19204 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nghiêm Văn Thọ  (VN) 

Thôn Tân Lập, xã Bảo ái, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái  

(540) 

  
  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc lào.  

 

 
(210) 4-2015-19205 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 
Hoa Đá   (VN) 
Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-19206 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 
Hoa Đá  (VN) 
Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, thành phố Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2015-19207 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-19208 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tiến   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy, giấy lau chùi dùng trong gia đình.  
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(210) 4-2015-19209 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-19210 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 25.1.9; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 

ALYANS Việt Nam  (VN) 
Số 101 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-19211 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.11.11; 24.11.3; 3.7.1; 24.9.1; 24.1.1; 

2.1.20 
(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 

ALYANS Việt Nam   (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-19212 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 26.3.4; 26.1.1; 15.7.1 
(731) Công ty TNHH VOSTOCCHNYI 

ALYANS Việt Nam    (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-19213 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.2; A26.11.12; 26.1.1; 

26.13.25; A3.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đa khoa huyện 
Thanh Thủy    (VN) 
Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (hoạt động bệnh viện). 

 

 
(210) 4-2015-19214 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện thời trang, cụ thể là đồ đội đầu; đồ đi chân; cà vạt; khăn 

quàng cổ; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; bột làm bánh ngọt có chiết xuất trà xanh; trà ướp 
lạnh. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống); các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-19215 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Đoàn Thị Hải Minh  (VN) 
Số 107A, đường Phú Xá, phường Phú 
Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2015-19216 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Trương Thanh Loan  (VN) 

654/2 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy bơm nước; máy xới; máy cày; máy nâng hạ nông 

nghiệp; máy cắt; máy đào đất. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc nông ngư cơ, vật tư máy móc nông nghiệp - lâm nghiệp, 
máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp kim loại, vật liệu xây dựng (cát, đá, xi 
măng, sắt, thép, gạch), trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, salon), lương thực thực 
phẩm, thực phẩm chưa chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây 
tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), hàng may mặc (quần áo, giày 
dép, nón, gối, nệm), bình xịt thuốc trừ sâu, phân bón; đại lý ký gửi hàng hóa (máy móc 
nông ngư cơ, vật tư máy móc nông nghiệp - lâm nghiệp, máy móc thiết bị và phụ tùng 
ngành công nghiệp kim loại, vật liệu xây đựng (cát, đá, xi măng, sắt, thép, gạch), trang trí 
nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, salon), lương thực thực phẩm, thực phẩm chưa chế biến và 
chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, 
sữa, dầu ăn, bột ngọt), hàng may mặc (quần áo, giày dép, nón, gối, nệm), bình xịt thuốc 
trừ sâu, phân bón); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-19217 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, đen 
(731) Trương Thanh Loan   (VN) 

654/2 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy bơm nước; máy xới; máy cày; máy nâng hạ nông 

nghiệp; máy cắt; máy đào đất. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc nông ngư cơ, vật tư máy móc nông nghiệp - lâm nghiệp, 
máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp kim loại, vật liệu xây dựng (cát, đá, xi 
măng, sắt, thép, gạch), trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, salon), lương thực thực 
phẩm, thực phẩm chưa chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây 
tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), hàng may mặc (quần áo, giày 
dép, nón, gối, nệm), bình xịt thuốc trừ sâu, phân bón; đại lý ký gửi hàng hóa (máy móc 
nông ngư cơ, vật tư máy móc nông nghiệp - lâm nghiệp, máy móc thiết bị và phụ tùng 
ngành công nghiệp kim loại, vật liệu xây đựng (cát, đá, xi măng, sắt, thép, gạch), trang trí 
nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, salon), lương thực thực phẩm, thực phẩm chưa chế biến và 
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chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, 
sữa, dầu ăn, bột ngọt), hàng may mặc (quần áo, giày dép, nón, gối, nệm), bình xịt thuốc 
trừ sâu, phân bón); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-19221 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Cao Thị Chung  (VN) 

67/5 Lê Thị Hoa, tổ 5, khu phố 3, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng 

giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-19222 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất thép 

Tâm Đức  (VN) 
300/20 đường ĐT 743A, khu phố Chiêu 
Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép: thép lá mạ kẽm (tôn kẽm); thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh); 

thép lá mạ kẽm (mạ hợp kim nhôm kẽm) phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép; thép cán nóng; 
thép cán nguội; thép ống/hộp.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sắt thép các loại, vật tư nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản 
xuất thép và xây dựng; đại lý ký gởi mua bán hàng hóa (sắt thép các loại, vật tư nhiên 
liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và xây dựng); dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-19223 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Đăng 

Khôi  (VN) 
168/2 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (giải trí); tổ chức buổi tiệc (giải trí); tổ chức hội nghị; 
tổ chức hội thảo chuyên đề; dịch vụ chụp ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-19224 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.1; 26.5.10; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí Niềm 
Vui  (VN) 
Lầu 4 Mekong Tower, số 235-237-239-
241 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải 
về. 

 

 
(210) 4-2015-19225 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 2.9.25; 2.9.1; A26.11.7 
(591) Xanh tím, vàng, trắng, tím, nâu đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19226 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.11; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, xanh tím, 

trắng, đen, xanh dương nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-19227 

 
(220) 

 
21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, tím, xanh nước biển nhạt, xám, 

xanh lá cây, trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19228 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 

Số 6, ngách 8/11/36/59 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-19229 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.2; A19.13.21; 25.5.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, vàng cam, 

tím, xanh lá cây đậm, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19230 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 2.9.25; 26.1.6; A26.11.12; 

26.11.3; 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; 
A19.13.21 

(591) Trắng, xanh, đỏ, trắng, vàng, xanh đậm, 
vàng cam, ghi, tím, xám, đen 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19232 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19233 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19234 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-19235 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19236 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19237 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 
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(210) 4-2015-19238 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-19239 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-19240 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-19241 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.19; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Bình Minh  (VN) 
Thôn Hoa Giang, xã Bản Giản, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà, trứng gà. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt gà, trứng gà. 
 

 
(210) 4-2015-19242 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Phát 
Đạt  (VN) 
Số 78, đường Trường Chinh, phường 
Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, thịt gà, trứng gà. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt lợn, thịt gà, trứng gà. 
 

 
(210) 4-2015-19245 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.17.5; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

hàng không Sân bay Tân Sơn 
Nhất  (VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp suất ăn (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (bar), khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-19246 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22; 5.7.21 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, vàng, trắng, tím, 

nâu nhạt 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 

Hưng  (VN) 
Tổ 10, đường Lê Hồng Phong, khu phố 
5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh.  

 
 

 
(210) 4-2015-19247 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Nang  

(VN) 
99/12, Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu, bánh pía, bánh bao, bánh nếp. 

 
 

 
(210) 4-2015-19248 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh bánh tráng 

phơi sương Đồng Xanh  (VN) 
222/6, Hoàng Quốc Việt, phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19250 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 
117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính; dịch vụ định giá bất động sản; môi giới bất động sản; mua 

bán bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công trang trí nội thất; lắp 
đặt hệ thống điện; dịch vụ giám sát xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-19251 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tống Thanh Tâm   (VN) 
Số 72 Vành Đai Phi Trường, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ phục hồi sức khỏe (spa), 

dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ mát  - xa làm đẹp, dịch vụ vật lý trị liệu. 
 

 
(210) 4-2015-19252 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.13.25; A24.17.12; 

24.9.1; A19.11.11; A19.11.7; A13.1.9 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Triệu   (VN) 
Số 88B/Bis khu phố 1A, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 20: Ghế (ngồi).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng bằng nhựa, cụ thể là: chén (tách) (cốc); rổ dùng trong gia 
đình; đĩa; chậu; đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; hộp đựng đồ gia vị, đồ ăn 
bằng nhựa được sử dụng trong gia đình (đồ gia dụng). 

 
Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: mũ bảo hiểm, ghế, mũ, quần áo, giầy, đép, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đồ dùng gia dụng trong gia đình, cụ thể là: chén, tách, cốc, đĩa, chậu, 
thùng rác, rổ dùng trong gia đình, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, hộp đựng 
đồ gia vị, đồ ăn bằng nhựa được sử dụng trong gia đình, bàn chải, cái kẹp phơi quần áo, vỉ 
nướng.  

 

 
(210) 4-2015-19253 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần TRANSIMEX 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, Bắc 
Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-19254 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.    (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-19255 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-19256 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 2.1.8; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Vàng, xanh nước biển, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phú Lộc  (VN) 
Tổ 7 khối Phước Tân, phường Cửa Đại, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch, tham quan (du lịch); 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 
 

(210) 4-2015-19258 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15; 26.15.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng - khai khoáng Tùng 
An   (VN) 
Số 196 Trần Phú, phường Phủ Hà, thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác; phá dỡ công trình xây dựng; san lấp mặt bằng; khai thác muối.  
 
 

(210) 4-2015-19259 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 Khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2015-19260 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư Bảo 

Thạnh   (VN) 
Khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; cho thuê cửa hàng; dịch vụ tài chính.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (văn hóa, giải trí, hội nghị, hội thảo); khu vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa).  
 

 
(210) 4-2015-19261 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia  
(VN) 
161C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-19262 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Cam, xám đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia  
(VN) 
161C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).   

 
 

 
(210) 4-2015-19263 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Lá Sắt 
Cứng  (VN) 
9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá treo quần áo; giá mắc áo; 

giá và kệ,đựng vật dụng trang trí; tủ đựng quần áo; tủ bếp; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn 
trang điểm; móc treo quần áo không bằng kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2015-19264 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Lá Sắt 
Cứng   (VN) 
9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Tấm giấy bồi (làm từ bột gỗ) dùng cho xây dựng, tấm gỗ ép dùng cho xây 

dựng; ván gỗ ép dùng cho xây dựng, lớp gỗ dán bề mặt, tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; ván 
gỗ dùng cho xây dựng; tấm vách ngăn bằng nhựa, tấm sàn bằng nhựa. 

 
 

 
(210) 4-2015-19265 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên  
Tâm Phát Đạt  (VN) 
358 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh), thiết bị chiếu hình; loa; thiết bị thu hình; 

thiết bị ghi hình. 
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(210) 4-2015-19266 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

 
(731) Dương Công Trường  (VN) 

606/1 đuờng 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-19267 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Aru Ban 
MÊ  (VN) 
Thôn 6, xã Cư êBur, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, hương liệu cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống cà phê có sữa; đồ uống 

trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-19268 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) THE SCHAZOO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES (PVT) LTD.   (PK) 
Kalalwala Stop, 20Km Lahore - 
Jaranwala Road, District Sheikhupura, 
Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng ( dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-19269 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

sống Việt   (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội .  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-19270 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-19271 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-19273 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 

LTD  (KR) 
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe, 

lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; săm cho xe đạp, săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; lưới trùm hành lý cho 
xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ bọc 
yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ; xéc măng phanh cho 
xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho lốp; 
lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; ta lông lốp cho xe 
cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; lốp 
liền xăm cho xe đạp; lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ; lốp bánh xe. 
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(210) 4-2015-19274 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 

LTD   (KR) 
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe, 

lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; săm cho xe đạp, săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; lưới trùm hành lý cho 
xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ bọc 
yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ; xéc măng phanh cho 
xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho lốp; 
lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; ta lông lốp cho xe 
cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; lốp 
liền xăm cho xe đạp; lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ; lốp bánh xe. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19275 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 

LTD   (KR) 
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe, 

lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe, săm cho xe đạp, săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ, lưới trùm hành ly cho 
xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ bọc 
yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ, xéc măng phanh cho 
xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá hở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho lốp; 
lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lồp xe; ta lông lốp cho xe 
cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; lốp 
liền xăm cho xe đạp; lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ; lốp bánh xe. 
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(210) 4-2015-19276 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 

LTD   (KR) 
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe, 

lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe, săm cho xe đạp, săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ, lưới trùm hành ly cho 
xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ bọc 
yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ, xéc măng phanh cho 
xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá hở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho lốp; 
lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; ta lông lốp cho xe 
cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; lốp 
liền xăm cho xe đạp; lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ; lốp bánh xe. 

 

 
(210) 4-2015-19277 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hồng Thu  (VN) 
102/6A đường Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ốc, nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-19278 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xám, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hoàng Kim Gia  

(VN) 
70 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp như: chống lão hóa, tái tạo da, trắng da; 

kem dưỡng da (ban ngày, ban đêm); sữa rửa mặt; sữa dưỡng da tay và toàn thân (mỹ 
phẩm); sữa chống nếp nhăn (mỹ phẩm); kem trị sẹo (mỹ phẩm, không chứa thuốc). 
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(210) 4-2015-19280 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, chế phẩm diệt 

trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu 
băng bó dùng trong y tế băng dùng để băng bó; khăn giấy vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng 
đệm lót vệ sinh. 

 
Nhóm 09: Mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt 
nạ phòng độc, không dùng cho hô hấp nhân tạo; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp, găng tay 
bảo hộ để phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn dùng cho mục 
đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-19283 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ENZYMOTEC LTD.  (IL) 

Sagee 2000, Industrial Zone, Kfar 
Baruch 36548, Israel  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất ăn kiêng chứa chất béo bồi dưỡng sức khoẻ thích hợp cho 

mục đích y tế; chế phẩm thú y chứa chất béo bồi dưỡng sức khoẻ; chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bé. 

 

 
(210) 4-2015-19284 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 25.1.25; 1.15.23; 26.1.1 
(731) Bùi Thiện Cảnh  (VN) 

Số 1, ngõ 2 Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ).  
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(210) 4-2015-19285 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, ghi đậm 

(540) 

  

(731) Hà Tuấn Minh  (VN) 
129 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy thổi, máy ghép, máy làm túi, máy cắt, máy chia 

cuộn, máy kiểm tra màng in, máy in, máy in ốp sét, máy dập nổi, máy cơ điện dùng cho 
công nghiệp hóa chất. 

 

 
(210) 

 
4-2015-19286 

 
(220) 

 
21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 25.3.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Hà Tuấn Minh   (VN) 
129 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy thổi, máy ghép, máy làm túi, máy cắt, máy chia 

cuộn, máy kiểm tra màng in, máy in, máy in ốp sét, máy dập nổi, máy cơ điện dùng cho 
công nghiệp hóa chất. 

 

 
(210) 4-2015-19288 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.13.25 
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION  

(KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), son 

môi; kem nền trang điểm; phấn mắt; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; nước thơm dùng 
cho cơ thể; nước thơm dùng cho da, mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước 
sơn móng; sáp dùng cho tóc; lông mi giả, xà phòng làm đẹp, dầu gội đầu; khăn giấy được 
làm ẩm với nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm màu nhẹ dùng cho tóc; chế phẩm cạo 
râu; chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh răng; tinh 
dầu; nước hoa; chế phẩm đánh bóng; kem đánh giày; mỹ phẩm cho động vật; tinh dầu để 
làm hương liệu thực phẩm. 
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(210) 4-2015-19289 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.13.25 
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION  

(KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải lông mày, nùi bông để thoa phấn; đĩa đựng xà 

phòng, lược, bàn chải móng tay, chân, cọ tô son môi; bình xịt nước hoa; dụng cụ bông 
trang điểm dùng điện; bàn chải vệ sinh; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ trang điểm 
xách tay; chai lọ dùng cho mỹ phẩm; cốc (đồ đựng); chai nhựa; lược điện; thiết bị tẩy 
trang không dùng điện; hộp bằng thủy tinh; cốc bằng giấy; bàn chải đánh răng; lợn đựng 
tiền tiết kiệm; dụng cụ nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2015-19290 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A5.3.15 
(731) Nguyễn Ngọc Bảo  (VN) 

14D1, KP1A, phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; kem trị mụn (mỹ phẩm); 

kem trị nám (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa tắm, son môi, dầu 
gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, kem trị nám, kem trị mụn, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, 
kem làm mờ vết thâm, kem che khuyết điểm, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, phấn má 
hồng, kem nền che khuyết điểm, phấn mắt, chì kẻ mắt, nước hoa, nước hoa hồng, sơn 
móng tay.  

 

 
(210) 4-2015-19292 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-19293 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19294 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; 5.5.16; A1.1.2; A1.1.10; 

1.1.14 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển công nghệ Việt Nam 
(VN) 
Tầng 9, tòa nhà A, 190 Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và 
kinh doanh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-19295 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại V.V Việt 
Vân  (VN) 
282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 
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(210) 4-2015-19296 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại V.V Việt 
Vân   (VN) 
282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 

 
 

 
(210) 4-2015-19297 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 8.7.5; 1.15.15; A11.3.7; 26.5.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng đồng, 

vàng rêu, đỏ da cam, nâu, nâu nhạt, đỏ, 
đỏ đậm, đen, trắng, trắng ngà, tím, tím 
nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 
138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; 

bánh đa nem; mỳ ống; nui (mì nui).  
 
 

 
(210) 4-2015-19298 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 7.3.11; 7.1.24; 25.7.25; 1.15.15; 

A11.3.7; 8.7.5 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, vàng đậm, 

vàng đồng, hồng, trắng, xanh lá cây, tím, 
nâu, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; 

bánh đa nem; mỳ ống; nui (mì nui).  
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(210) 4-2015-19299 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 7.3.11; 7.1.24; A11.3.7; 1.15.15; 

25.7.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, trắng, trắng ngà vàng, vàng 
nhạt, vàng đậm, vàng đồng, đỏ, đỏ đậm, 
đen, nâu 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; 

bánh đa nem; mỳ ống; nui (mì nui).  
 

 
(210) 4-2015-19301 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.5; 26.1.1; 5.7.21; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh lá mạ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vần xây 

dựng Song Thịnh   (VN) 
2117A/3B Phạm Thế Hiển, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa dùng để dưỡng tóc và dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-19302 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường   (VN)

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe như: vi mạch dùng cho xe cộ (IC), bộ phận đánh lửa dùng 

cho xe cộ (bugi), dây điện dùng cho xe cộ, sạc điện dùng cho xe cộ, mô bin sườn, mô bin 
lửa, thiết bị báo xăng, sản phẩm lọc xăng và ống dẫn xăng, săm xe (ruột xe), lốp (vỏ), 
bánh răng, xích, ổ líp (nhông sên đĩa). 
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(210) 4-2015-19303 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Lương Tuấn Minh   (VN) 

29A đường số 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ 

thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống.  
 

 
(210) 4-2015-19304 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Nguyễn Văn Học   (VN) 

46/67/10 khu phố 2, đường số 18, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ 

thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống.  
 

 
(210) 4-2015-19306 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn quốc 
tế Pháp Việt    (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-19307 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 1.3.1 
(591) Đỏ trắng, đen, vàng cam, tím, nâu, kem 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Châu   (VN) 
Lô B7 Cụm công nghiệp Nhị Xuân, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2015-19308 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A5.3.15 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Châu  (VN) 
Lô B7 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19310 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A1.5.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng đồng, xanh dương, xanh lá cây, 

xanh dương đậm (xanh nước biển), đỏ, 
vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Công nghệ cao Quốc tế Con 
Cò Vàng   (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19311 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Hồng, hồng đậm, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Công nghệ cao Quốc tế Con 
Cò Vàng   (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2015-19312 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Công nghệ cao Quốc tế Con 
Cò Vàng   (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19313 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
FAMILY SHOPPING   (VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy xay nghiền gia dụng chạy điện; máy xay.  
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị để 
tắm massage bằng nước. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19314 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.13.24; 3.13.1; 26.4.4; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

 

(731) Vũ Văn Thoại  (VN) 
Số 65 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2015-19315 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng thương mại dịch vụ 
Minh An  (VN) 
141/2 Tôn Quang Phiệt, phường An 
Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19316 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng thương mại dịch vụ 
Minh An   (VN) 
141/2 Tôn Quang Phiệt, phường An 
Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-19317 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng thương mại dịch vụ 
Minh An  (VN) 
141/2 Tôn Quang Phiệt, phường An 
Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh.  
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(210) 4-2015-19318 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Lương Xuân Duyên  (VN) 
Số 41 ngõ 229 phố Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: van vòi nước, sen vòi, bệ xí, chậu rửa mặt bằng sứ, 

bồn tắm, ống dẫn cung cấp nước cho các thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-19319 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, vàng

(540) 

  

(731) Bùi Thị Hằng Nga  (VN) 
Số 15, ngách 13, ngõ 139, phố Tân Mai, 
phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bột dùng cho kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-19320 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 24.15.1; 24.9.1; 4.5.2 
(591) Vàng, xanh biển, đỏ, xanh lá, nâu, tím 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Xuân Yến  
(VN) 
445/29/1A Tân Hòa Đông, khu phố 9, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi không dùng điện; chảo không dùng điện; vỉ nướng (dụng cụ nhà bếp); 

khuôn làm bánh không dùng điện.  
 

 
(210) 4-2015-19321 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) An Quang  (VN) 
Số 5, ngõ 145 tập thể Đầm Trà Lá, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bún, phở. 
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(210) 4-2015-19323 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, da cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dầu khí Quốc tế 
Việt Nam - Singapore  (VN) 
107C3 làng quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-19324 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - công nghiệp 
Thuận Thiên   (VN) 
14, Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, xe máy, xe đạp và xe có 

động cơ khác.  
 

 
(210) 4-2015-19325 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.8; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM dầu nhờn 
Long Thăng  (VN) 
337, quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, mỡ bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-19327 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ cân 
điện tử Hưng Thịnh  (VN) 
187 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Cân điện tử; bộ cân điện tử; kim chỉ số (là bộ phận) của hệ thống cân; thước 
tính điện tử; thước tính giá cả điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-19330 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe scu-tơ, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe 

mô tô ba bánh, xe scu-tơ ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, và bộ phận và phụ kiện của chúng, cụ thể gương chiếu hậu, cần phanh, vỏ tay lái, 
tấm chắn gió, tấm chắn chân, vỏ che phía trước xe, chắn bùn, cổ xe, phanh, lốp, bánh xe, 
vỏ che phía bên, giá để chân, bình xăng, ghế ngồi, thanh nối khung xe, vỏ che phía sau, 
giảm xóc treo, bộ giảm xóc, vỏ che xích, hộp đựng hành lý, bộ giảm chấn, tất cả dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2015-19331 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; 25.5.5 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
WF Việt Nam  (VN) 
Số 72, Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cafein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 

 
 

(210) 4-2015-19332 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất Hoàng Lê Quân  (VN) 
Số 14A/2 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ để trang trí được làm bằng mây tre lá, hàng lưu niệm 
(hàng thủ công mỹ nghệ để trang trí) được làm bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-19333 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MYLAN INC.   (US) 

1000 Mylan Blvd., 4 South Canonsburg, 
Pennsylvalnia 15317, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ để tiêm dùng trong y tế; dụng cụ để tiêm dưới da; dụng cụ để tiêm có 

nạp sẵn dịch tiêm dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-19334 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.5.5; 26.2.3 
(591) Xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Giang 
An  (VN) 
Số 435, đường Trần Đăng Ninh, tổ 4, 
phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản; mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-19335 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 1.15.14; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ánh Tuyết  (VN) 
Phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2015-19336 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế 
Phước Long  (VN) 
26 An Hải 3, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, cà phê nhân tạo. 

 
 

 
(210) 4-2015-19337 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SITC LOGISTICS DEVELOPMENT 

COMPANY LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 2202-05, 22/F, Office Tower, 
Convention Plaza, 1 Harbur Road, 
Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ khuân vác; dịch vụ dỡ hàng; thuê tàu chở hàng; đặt chỗ cho vận 

chuyển; hậu cần vận tải; đóng gói hàng hoá; bao gói hàng hoá; cất giữ hàng hoá; xếp 
hàng vào kho. 

 
 

 
(210) 4-2015-19338 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) SITC LOGISTICS DEVELOPMENT 

COMPANY LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 2202-05, 22/F, Office Tower, 
Convention Plaza, 1 Harbur Road, 
Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ khuân vác; dịch vụ dỡ hàng; thuê tàu chở hàng; đặt chỗ cho vận 

chuyển; hậu cần vận tải; đóng gói hàng hoá; bao gói hàng hoá; cất giữ hàng hoá; xếp 
hàng vào kho. 
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(210) 4-2015-19339 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH nến CARO  (VN) 

Số 5/D7, đường Khuất Duy Tiến, Thanh 
Xuân Bắc, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến. 

 

 
(210) 4-2015-19340 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Lâm Văn Minh  

(VN) 
Khóm III, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo đậu phộng; kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh gạo; bánh gừng.  

 

 
(210) 4-2015-19341 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm; rau, quả được bảo quản; mứt ướt; sữa; sữa chua; dầu thực vật; 

tổ yến. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; đường; mật ong; muối; tương; 
nước xốt; gia vị; kem lạnh; cà phê; ca cao; trà (chè). 

 
Nhóm 32: Nước khoáng; bia; nước uống có ga; nước yến (đồ uống không cồn); nước giải 
khát có bổ sung sâm (đồ uống không cồn); nước ép hoa quả; đồ uống hỗn hợp, không có 
cồn. 
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(210) 4-2015-19342 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.5 
(591) Vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin Bông Mai  (VN) 
457/60C Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 

máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; thiết kế trang web; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2015-19343 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin Bông Mai  (VN) 
457/60C Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 

máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; thiết kế trang web; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2015-19344 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên PSU Việt Nam  
(VN) 
Thửa đất số B3-23, B3-24 khu dân cư 
Hòa Phát 2, phường Hòa An, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 

lịch. 
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày.  
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(210) 4-2015-19345 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên PSU Việt Nam  
(VN) 
Thửa đất số B3-23, B3-24 khu dân cư 
Hòa Phát 2, phường Hòa An, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 

lịch. 
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 
 

 
(210) 4-2015-19346 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên PSU Việt Nam  
(VN) 
Thửa đất số B3-23, B3-24 khu dân cư 
Hòa Phát 2, phường Hòa An, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 

lịch. 
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 
 

 
(210) 4-2015-19347 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
Asset  (VN) 
Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Thạch hoa quả (bánh kẹo), đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao, 

đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh. 
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(210) 4-2015-19351 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.25; 5.3.20; 1.15.21; A19.3.4; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng cam, nâu, tím, 

vàng, xanh đậm, xanh nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

An Hưng   (VN) 
Số 4 ngõ 395 xóm 17, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19352 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; 26.4.2; 

A25.3.3; 26.7.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-19353 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; 

26.7.25; A25.3.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 
vòng tránh thai.  

 

 
(210) 4-2015-19355 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thuỵ ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-19356 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân á Châu   (VN) 
Số nhà 50, phố Quan Nhân, tổ 44, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-19357 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19358 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn y khoa, tư vấn dinh dưỡng, khám sức khỏe, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý 

cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2015-19359 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T   (VN) 
Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19360 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 
 

 
(210) 4-2015-19361 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 
 

 
(210) 4-2015-19362 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, vàng cam, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá mạ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và sản xuất Kiên 
Cường   (VN) 
Số 33, tổ 1B, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19363 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19364 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 11.3.14 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Dương Kim Khánh  
(VN) 
207/6 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-19365 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Việt úc  (VN) 
36 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 

 

 
(210) 4-2015-19366 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh cốm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Toàn Tâm  (VN) 
360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-19367 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có 

nhân kem; đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-19370 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A5.11.11; A5.3.13; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhất Tâm Đường  (VN) 
Tổ 39, phường Minh Xuân, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19373 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 7.3.11; 26.1.1; A1.1.9; 

A1.1.3; 7.15.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh da trời 

đậm, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thép 

Dung Tân  (VN) 
Số 119, xóm An Thái, xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Tôn xốp. 
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(210) 4-2015-19374 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng, nâu 

trắng 
(731) TIM VI LU   (US) 

6939 17th Ave, South Richfield, 
Minnesota 55423, United States of 
America (US)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack. 

 

 
(210) 4-2015-19375 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Tiến  (VN) 
75-77-79 Phan Đăng Lưu, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh hạnh nhân; bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; bánh mỳ kẹp nhân 

(sandwich); bánh n−íng/b¸nh patª thịt (meat pies). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện (catering (food and 
drink)); quán ăn tự phục vụ (cafeterias); nhà hàng ăn uống tự phục vụ (self-service 
restaurants). 

 

 
(210) 4-2015-19377 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Hoa  (VN) 
Đất của ông Nguyễn Văn Hoa, khu phố 
3, phuờng Chánh Phú Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán giải khát; quán thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19378 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH CNS AMURA 

PRECISION  (VN) 
Lô I-10-1 đường D2 khu công nghệ cao, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-19379 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1 
(591) Đỏ, trắng hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Anh Đào  (VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng trắng da; sữa rửa mặt; sữa tắm trắng 

da; son môi. 
 

 
(210) 4-2015-19380 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.11.5; A26.11.12; A5.1.16; A5.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nấm lim 
xanh Nguyễn Đình Hoa Tiên 
Phước  (VN) 
28 Chu Văn An, phường Bình Hiên, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: rượu bổ chiết suất từ nấm Lim Xanh; trà thảo mộc dùng trong 

ngành y được bào chế từ nấm Lim Xanh; dược liệu thân gỗ được bào chế từ nấm Lim 
Xanh.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19381 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.24 
(591) Trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tư Ruộng  (VN) 
100A Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn 

phòng; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-19382 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.10 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Logident  (VN) 
362/8/2 KP1 Lê Văn Lương, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh nha khoa: răng, hàm, mặt. 

 

 
(210) 4-2015-19383 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; A25.3.3; 26.7.25; 26.15.15 
(591) Bạc trắng, đen 

(540) 

  

(731) Bùi Huy Khanh  (VN) 
16, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in công nghiệp (máy in 3D). 

 

 
(210) 4-2015-19385 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần giám định 

Spica  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Inlaco, số 4 Nguyễn 
Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-19386 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.2; A1.1.5; 25.7.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần Phương Bắc  

(VN) 
Số 140 lô 9 khu tái định cư phường Đằng 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-19387 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vận tải HP  (VN) 
Số 7 lô 4 PG An Đồng, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ kho bãi; dịch vụ bốc xếp hàng 

hóa; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ môi giới vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-19390 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 24.9.1; 2.9.1; 5.3.16; 25.1.25; 

A26.11.7; 26.7.25 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19391 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 5.7.3; 25.1.25; A5.3.13; 26.7.25; 

5.3.16; A26.11.7 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 

 
(210) 4-2015-19392 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 25.1.25; 5.3.20; A26.11.7; 

25.7.25; 1.3.1; 1.3.2; 22.1.15 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 

 
(210) 4-2015-19393 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.16; 5.3.20; 5.7.1; 25.1.25; 

A26.11.7; 26.7.25; 25.12.1; 19.7.1 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 
 

 
(210) 4-2015-19395 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.16; 25.1.25; A5.1.5; 5.3.20; 26.7.5 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 

 
(210) 4-2015-19396 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 25.7.25; 26.7.5; 3.5.5 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 

 
(210) 4-2015-19397 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.5; 26.5.1; 5.7.1; 1.15.21; 26.7.5; 

3.13.5 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 
 
 

 
(210) 4-2015-19398 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

 
(210) 4-2015-19399 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch.  
 
 

 
(210) 4-2015-19400 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch.  
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19406 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A17.2.2; 26.5.4 
(591) Trắng, xám nhạt, xám đậm 

(540) 

  

(731) Phan Tất Thành  (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý (ngọc, kim cương), ngọc trai.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề kim hoàn.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-19407 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Huỳnh 

Thanh Hùng   (VN) 
57 Đông Hồ phường 08, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ thêu trên vải.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-19408 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Như Nguyệt  

(VN) 
98/6 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-19409 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại xuất nhập khẩu HPL-VN  
(VN) 
726 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tivi, máy giặt, điện thoại, áo quần, lò vi sóng, máy xay 

sinh tố, máy ép hoa quả, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy 
sấy bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, bếp điện, bếp từ, lò nướng, nồi, xoong, chảo, hộp 
nhựa đựng thực phẩm (sử dụng được trong lò vi sóng), máy hút bụi); mua bán bột giặt, 
máy massage giảm mỡ, máy massage hồng ngoại, máy làm kem trái cây, máy trồng rau 
mầm; đại lý ký gửi hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu trên.  

 
 

 
(210) 4-2015-19410 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH phát triển OPB  

(VN) 
311A đường Bời Lời, khu phố Ninh 
Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu sản phẩm: mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-19411 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH in ấn Phong 

Mạo   (VN) 
F2/2/2 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2015-19412 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.7.24; 26.4.1; 3.7.16; 3.7.21 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH in ấn Phong 

Mạo   (VN) 
F2/2/2 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-19413 

 
(220) 

 
11.06.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH in ấn Phong 

Mạo   (VN) 
F2/2/2 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Miếng lót giày. 

 
 

 
(210) 4-2015-19414 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, tím, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Nguyên   (VN) 
21 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
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(210) 4-2015-19415 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nâu (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử Thanh Sơn   (VN) 
50 Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; chuông cửa màn hình; thiết bị báo động; thiết bị 

báo cháy; camera dùng để quan sát, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

Nhóm 11: Quạt điện; bóng đèn điện; đèn sạc điện; máy điều hòa không khí; bồn rửa mặt; 
bồn cầu; vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bình nước nóng sử dụng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính; mua bán thiết 
bị và linh kiện điện tử viễn thông; mua bán máy móc thiết bị phụ tùng máy văn phòng; 
mua bán công tắc điện, ổ cắm điện, quạt điện, bóng đèn, đèn sạc, bồn rửa mặt, bồn cầu, 
vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm), bình nước nóng sử dụng điện; mua bán thiết bị vật 
liệu trong xây dựng; mua bán linh kiện và máy camera quan sát, thiết bị báo trộm-báo 
cháy-chữa cháy, thiết bị điều khiển tự động, máy chấm công, thiết bị chống sét, hệ thống 
âm thanh, máy móc thiết bị điều hòa không khí.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống 
camera quan sát; lắp đặt hệ thống báo trộm; lắp đặt hệ thống báo cháy.  

 

 
(210) 4-2015-19416 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Đặng Trần Hiếu  (VN) 

Số 207, phố Tô Hiệu, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-19418 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.5.6; 26.1.1; 24.13.1; 1.15.24; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển nhạt, xanh nước biển 

đậm, xanh da trời, trắng, vàng 
(731) SANOFI    (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể; nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau dược tẩm mỹ phẩm dạng lỏng; 
nước thơm và chế phẩm làm rụng lông, dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc. 

 
Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa.  

 

 
(210) 4-2015-19419 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; 25.5.25; A19.13.21; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh nước biển đậm 
(731) AVENTIS PHARMA S.A.    (FR) 

20, avenue Raymond Aron, 92160 
Antony, France  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-19420 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; A26.11.12; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Anna Chu  (VN) 
Số 52A, phố Tố Hữu, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-19421 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.2; A26.4.24; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Quế  (VN) 
194 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 21: Đồ nhựa và đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho gia dụng như: xô, chậu, hộp 
nhựa (đựng thực phẩm); thùng nhựa (thùng rác, thùng đựng gạo).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-19423 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và du 

lịch Vietsense    (VN) 
Số 77 Đại La, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; sắp 

xếp các chuyến du lịch; dịch vụ cho thuê xe.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2015-19424 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dầu nhờn 

quốc tế Việt Mỹ   (VN) 
Số 529, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dầu nhờn, mỡ nhờn và sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế.  

 

 
(210) 4-2015-19425 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Vũ Mạnh Linh  (VN) 

Phòng 1505 chung cư Hạ Đình, số 143 
ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-19426 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Vũ Mạnh Linh  (VN) 

Phòng 1505 chung cư Hạ Đình, số 143 
ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2015-19427 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NOVAR ED&S LIMITED  (GB) 

The Arnold Centre, Paycocke Road, 
Basildon, Essex, England SS143EA, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ, tất cả dùng cho mục đích cung cấp năng lượng trong công 

nghiệp và trong gia đình, cụ thể là: công tắc cảm biến điện; bộ điều chỉnh độ sáng của 
đèn điện; bộ điều chỉnh tốc độ quạt điện; bộ điều chỉnh cảm biến điện; phích cắm (vật nối 
điện); ổ cắm (vật nối điện); thiết bị tiếp hợp hay bộ nắn dòng điện (vật nối điện); bộ 
chuyển mạch điện tử; công tắc điện điều chỉnh độ sáng của đèn điện; công tắc bật để 
mở/tắt điện (hỗ trợ bởi lò xo); công tắc giật dây (điện); công tắc nút bấm (điện); nút bấm 
(điện); hộp cầu dao điện; ổ cắm chìm (vật nối điện); bộ ngắt mạch điện; thiết bị bảo vệ 
mạch điện; thiết bị chống rò điện (chống giật điện); bộ ngắt mạch điện có bộ phận chống 
rò (chống giật điện) trong vùng tiếp điện; hộp cầu chì; hộp đấu nối điện; thanh dẫn (góp) 
điện; cầu chì; bộ nối điện; cực điện (điểm nối trong mạch điện); bảng đấu cực điện; tấm 
nối đất (điện); máy biến thế (điện); ổ cắm điện an toàn; bảng ổ cắm và vật nối điện cho 
đoạn dây điện, cáp điện thoại và cáp máy tính và cho cáp đồng trục; hộp đựng chuyên 
dụng thích hợp cho ổ cắm điện; tấm che thích hợp cho các vật nối điện; hộp phích cắm 
điện; bảng công tắc điện lưới và dạng mô-đun (có thể tháo lắp các bộ phận), và thiết bị 
lắp đặt (gắn/đỡ) đi kèm; thiết bị điều khiển điện dùng cho các thiết bị điện và các thiết bị 
lắp đặt ánh sáng; cáp điện, cáp quang và các cuộn dây được sử dụng để nối dài dùng với 
các loại cáp trên; thiết bị phân phối dòng điện; ống dẫn cách điện và tấm che, thích hợp 
cho việc sử dụng cùng với các thiết bị phân phối dòng điện nêu trên; dây dẫn điện để hở 
trong ống dẫn; ống dẫn chứa các dây dẫn điện; linh kiện nhỏ (giúp nối/vặn khít) cho việc 
thực hiện kết nối điện với dây dẫn điện để hở trong ống dẫn, tấm che cho ống dẫn chứa 
các dây dẫn điện để hở; vòng dây thích hợp để sử dụng với cáp điện; dây điện và vật nối 
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dây điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; bộ chuyển mạch định trì hoãn thời gian 
tự động; thiết bị có bộ chuyển mạch định thời gian tự động; ống đỡ, đường ống, ống dẫn, 
hệ thống kênh và hệ thống ống dẫn, tất cả dùng cho cáp (dây) điện và cho việc sử dụng 
trong gia đình và trong công nghiệp; hộp nối điện và đui dùng cho đèn trần; đường dẫn 
điện cho đèn và các thiết bị chiếu sáng; thiết bị để kiểm tra thiết bị và linh kiện điện; nút 
bấm (điện) và công tắc bằng điện, tất cả đều phát sáng; thiết bị báo động bằng đèn; 
còi/chuông báo (chạy điện); bộ phận và linh kiện nhỏ cho tất cả những sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2015-19429 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dạng quần (dùng cho trẻ em); tã lót (tã trẻ em); tã lót cho thú nuôi; băng 

vệ sinh; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh 
nguyệt; quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em (tã lót); tã lót dùng cho người không tự kiềm chế 
được; quần lót thấm nước dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng lót của quần lót 
(vệ sinh); quần lót vệ sinh phụ nữ; miếng lót vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ 
sinh phụ nữ; quần lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút; khăn vệ sinh; dây đai dùng cho băng 
vệ sinh (dạng khăn); khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm; sữa bột cho em bé; khăn 
giấy ướt được tẩm các chất diệt khuẩn dùng cho mục đích vệ sinh em bé. 

 

 
(210) 4-2015-19430 (220) 08.01.2014 

(641) 4-2014-00571 (441) 25.09.2015 
  
(731) HARD ROCK LIMITED  (GB) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút; bút chì; cái gọt bút chì; cái tẩy; bộ đồ dùng dành cho các hoạt động của trẻ 

em bao gồm giấy màu và bút đánh dấu; giấy dính; đề can; miếng dính có dạng hình khối; 
tập giấy viết có từ tính; sổ nhật ký; hình xăm tạm thời; túi giấy; sách truyện trẻ em; bìa 
cặp để kẹp tài liệu dùng trong trường học; dụng cụ gập giấy (đồ dung văn phòng); hộp 
đựng bút chì; hình dán tường trang trí; đề can dán cửa ô tô; bưu thiếp; áp phích quảng 
cáo; lịch; tập an-bom ảnh. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung có thể lồng tay vào; móc khóa bằng 
nhung (đồ chơi); đồ chơi bằng chất dẻo dạng sưu tập; bóng chày; bóng đá; đồ chơi yo-yo; 
túi được thiết kế đặc biệt dùng cho đồ thể thao, không bao gồm túi đựng dụng cụ bằng da 
thuộc (túi rỗng) và túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; đồ chơi ở bể bơi; phao bơi; quả 
cầu tuyết; đồ vật trang trí cho các lễ hội; bài lá; bộ trò chơi thẻ nhớ; bộ trò chơi các nhân 
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vật đồ chơi bằng chất dẻo; bộ trò chơi câu đố, hộp nhạc đồ chơi; bóng nẩy để chơi; bóng 
để ném; đĩa nhựa nhẹ dùng trong các trò chơi; lều trại để chơi (lều trại dạng nhỏ làm đồ 
chơi). 

 

 
(210) 4-2015-19431 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CEPHALON, INC.  (US) 

41 Moores Road Frazer, PA 19355, 
United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược điều trị các rối loạn gây sưng, tấy. 

 

 
(210) 4-2015-19432 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CEPHALON, INC.  (US) 

41 Moores Road Frazer, PA 19355, 
United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược điều trị các rối loạn gây sưng, tấy. 

 

 
(210) 4-2015-19433 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CEPHALON, INC.  (US) 

41 Moores Road Frazer, PA 19355, 
United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược điều trị các rối loạn gây sưng, tấy. 

 

 
(210) 4-2015-19434 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CEPHALON, INC.  (US) 

41 Moores Road Frazer, PA 19355, 
United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược điều trị các rối loạn gây sưng, tấy. 
 

 
(210) 4-2015-19440 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 25.5.3; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Thái Dương  
(VN) 
Nhà số 55, ngõ 191 phố Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, phụ tùng và linh kiện ô tô. 

 

 
(210) 4-2015-19441 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(KR) 
242, Gamasan-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước thơm duỡng da; nước hoa hồng; phấn nền trang 

điểm dạng nén; mỹ phẩm dạng nén; son môi; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); kem 
nền mỹ phẩm; màu trang điểm mắt; phấn má hồng dùng để trang điểm; kem chống nắng. 

 

 
(210) 4-2015-19442 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

cốc, phích đựng chất lỏng; bình đựng nước nóng, không chạy điện; chảo để rán; dụng cụ 
hấp thức ăn, không chạy điện; nắp nồi; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng) không chạy điện. 
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(210) 4-2015-19444 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Công Trang  (VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 
 

 
(210) 4-2015-19445 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Công Trang  (VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 
 

 
(210) 4-2015-19446 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CONTRA  
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 
 

 
(210) 4-2015-19447 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CONTRA  
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 
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(210) 4-2015-19448 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CONTRA  
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2015-19449 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CONTRA  
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2015-19450 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CONTRA  
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2015-19451 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; 4.1.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH LEE COSMETICS  
(VN) 
862/113/8 Lê ĐứC Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1793 

(210) 4-2015-19452 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bắc Việt  (VN) 
Phòng 202, tầng 2, tòa nhà Thông Tấn, 
phường Xuân Phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; quạt điện; nồi cơm điện; máy hút mùi; bếp ga; hệ thống lọc 

nước; sen vòi (thiết bị vệ sinh); bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-19453 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) STEFAN PROBST  (VN) 

Phòng 607, 671 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-19455 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần V-BIG Việt 

Nam  (VN) 
Số 37B, tổ 19, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn nhựa; ván gỗ công nghiệp; cửa gỗ; cửa nhựa; tấm lát làm 

từ gỗ công nghiệp dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-19456 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21; 

1.13.1 
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm thú y; thuốc thảo dược; thuốc trừ sâu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; dụng cụ thí 
nghiệm dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược phẩm dùng cho người, chế phẩm dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm thú y, thuốc thảo dược, thuốc trừ sâu, thiết bị và dụng cụ y 
tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, dụng cụ thí nghiệm dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-19457 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21; 

1.13.1 
(591) Đen, xanh da trời 
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm thú y; thuốc thảo dược; thuốc trừ sâu. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; dụng cụ thí 
nghiệm dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược phẩm dùng cho người, chế phẩm dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm thú y, thuốc thảo dược, thuốc trừ sâu, thiết bị và dụng cụ y 
tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, dụng cụ thí nghiệm dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-19458 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 5.5.19; A5.5.21; 18.2.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Lương Thị Thanh Thúy  (VN) 

76 Nguyễn Tri Phương, Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là giảng dạy ngoại ngữ. 
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(210) 4-2015-19460 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mỳ, bột dùng làm thực phẩm, cơm sấy khô; ngũ cốc dạng thanh; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; 
mỳ sợi; bánh bao; bánh mỳ kẹp; bánh mỳ; bánh quy; mật ong; bánh gạo; nước mật đường; 
tương ớt đã được lên men (tương ớt kiểu Hàn "Gochu-jang"); đậu tương dạng nhão (gia 
vị); đồ gia vị; nước xốt (gia vị); giấm; nước xốt (đồ gia vị) dùng cho rau trộn; gia vị, muối 
dùng cho thực phẩm, trà, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; 
bánh pút-đinh, bánh kẹo dạng thạch; sữa ong chúa.  

 
 

 
(210) 4-2015-19461 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cbeiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung protein dùng cho ăn 

kiêng; chế phẩm ăn kiêng dưới dạng viên con nhộng; chế phẩm dược dùng để điều chỉnh 
chức năng miễn dịch; chất bổ sung vitamin; chất bổ sung khoáng chất; vacxin; chế phẩm 
vitamin; chế phẩm kháng viêm (chế phẩm dược), chất bổ sung dùng cho ăn kiêng; chất xơ 
dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chế phẩm dược dùng cho nhãn khoa; chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh dị ứng, 
chế phẩm chứa dược chất dùng cho điều trị bệnh về da; kẹo chứa dược chất; chất bổ sung 
lợi khuẩn probiotic; chất thay thế bữa ăn chính dạng thực phẩm ăn nhanh dùng cho mục 
đích y tế, chất thay thế bữa ăn chính dạng thanh dùng cho mục đích y tế; chất thay thế 
bữa ăn chính dạng đồ uống dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế; đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm y tế làm thon nhỏ 
người; thực phẩm ăn nhanh làm thon nhỏ người dùng cho mục đích y tế, trà thảo dược 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, chế 
phẩm dược dùng cho hệ cơ quan niệu sinh dục; chế phẩm estrogen (nội tiết tố nữ) dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm kháng hoóc-môn dùng cho mục đích y tế; cao nhân sâm 
dùng cho mục đích y tế; cao hồng sâm dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-19462 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xám 
(731) ZHAO JIANFENG  (CN) 

Room 204, Block B, Swan Bay Garden, 
Gexin Road, Haizhu District, Guangzhou 
City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dùi (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài 

(dụng cụ cầm tay); kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng điện và không dùng 
điện); dụng cụ dập nổi (công cụ cầm tay); dao chặt thịt (dụng cụ cầm tay), dao trộn (dụng 
cụ cầm tay); kéo; dao; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); tua vít.  

 
 

 
(210) 4-2015-19463 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Kim Hải An  (VN) 
312/16 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm dành cho trẻ em: quần áo, mũ nón, giày dép, tã lót (quần áo), 

bao tay (trang phục), tất vớ.  
 
 

 
(210) 4-2015-19465 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất cơ khí Tấn Tài  (VN) 
Đội 1, thôn Thượng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Thùng, xô, chậu, bộ chổi lau nhà, cốc.  
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(210) 4-2015-19466 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.2.11; 4.1.3; 26.1.1; 25.1.25; 5.13.25; 

25.1.5 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Phượng  (VN) 
47 Hùng Vương, phường Phú Cường, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến, yến sào; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2015-19469 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Astropig  (VN) 
Lầu 01, tòa nhà Aspire, 466/4 Lê Quang 
Định, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ngọt có ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-19470 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASTROPIG  (VN) 
Lầu 01, tòa nhà Aspire, 466/4 Lê Quang 
Định, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn hoạt động quảng cáo; tư vấn hoạt động kinh doanh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế trang web; 
thiết kế đồ họa. 

 

 
(210) 4-2015-19471 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh H.H  (VN) 
Số 232, tổ 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 
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(511)   Nhóm 30: Xốt may-on-ne. 
 
 

 
(210) 4-2015-19472 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 2.7.23; 19.13.22 
(591) Xanh, lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Đức 
Khang  (VN) 
Số 500 đường Ngô Gia Tự, phường 09, 
quận 05, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-19473 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh, vàng, cam, nâu, đen, trắng 
(731) Ngô Thái Vĩnh Phúc   (VN) 

345/43 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo trẻ em.  
 
 

 
(210) 4-2015-19474 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) GUANGLU ELECTRICAL CO., LTD.  

(CN) 
Shanshi Industry Zone, Daxi Town, 
Wenling Zhejiang, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; máy phát điện; máy bơm; máy đầm 

rung bê tông chạy điện; máy nông nghiệp; máy khí nén; dụng cụ cầm tay, không vận 
hành thủ công; thiết bị hàn, dùng điện; máy công cụ; thiết bị rửa.  
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(210) 4-2015-19476 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Bình 
Phát  (VN) 
Thôn Dương Danh, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút; tã lót vệ sinh dùng cho người 

không tự kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; tã lót 
trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô. 

 
Nhóm 35: Mua bán băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho 
người không tự kiềm chế dược, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế 
được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán buôn 
băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm 
chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng 
giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán lẻ băng vệ sinh phụ nữ, băng 
vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh 
dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô; xuất khẩu băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ 
sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự 
kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô. 

 

 
(210) 4-2015-19477 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vận tải Miên 
Sơn  (VN) 
200 quốc lộ 13 (cũ), khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; vận tải hàng hóa.  

 

 
(210) 

 
4-2015-19478 

 
(220) 

 
23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp chất lượng cao Hoa 
Phong  (VN) 
Thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-19479 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A5.7.23; 5.7.21; 26.2.3; 

26.2.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp chất lượng cao Hoa 
Phong   (VN) 
Thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-19480 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22 
(591) Xanh dương đậm, tím, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ, thiết kế website, thiết kế phần mềm máy tính, lập trình ứng 

dụng. 
 

 
(210) 4-2015-19481 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Đức Hưng Yên  (VN) 
xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và công cụ gồm: ổ bi cho trục chuyển động, buzi đốt nóng cho động cơ 

xăng, pit tông cho xi lanh, séc măng. 
 

Nhóm 09: Thiết bị dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện gồm: rơ le điện, bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ, bộ ổn 
áp dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng gồm: đèn cho xe cộ, đèn pha cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng 
cho xe cộ.  
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Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ gồm: má phanh cho xe cộ, xích truyền 
động cho phương tiện giao thông trên bộ, bánh răng chuyển động dùng cho xe cộ mặt đất, 
còi cho xe cộ, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2015-19483 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Hoa Sen  (VN) 
204/131/2/2 An Dương Vương, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; kem tắm trắng; sữa rửa mặt; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-19484 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Mỹ Tâm  (VN) 
718/24A quốc lộ 13, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2015-19485 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần FBF  (VN) 
Số 58, ngõ 51, phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công gồm: dụng cụ cắt: kìm, mỏ lết, chìa vặn, 

dao, kéo, thìa, dĩa ăn, vũ khí đeo bên người, không phải súng, dao cạo, hộp dao cạo, dụng 
cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công), dụng cụ bằng sắt để dập khuôn, làm 
khuôn, tạo gờ chỉ, dụng cụ công nghiệp, thao tác thủ công, dụng cụ đánh dấu gia súc, 
dụng cụ xén lông gia súc, dụng cụ gây choáng súc vật. 
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(210) 4-2015-19487 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Chi Phương  (VN) 
5/31 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ, giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp 

lý, dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2015-19488 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.2.7; 3.7.16; 3.7.1; A3.7.24 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phúc Thuận 
Phát  (VN) 
464 khu 12, xã Long Đức, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm rửa bát đĩa, xà phòng các loại. 

 

 
(210) 4-2015-19490 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư du lịch Miền 
Nam  (VN) 
158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-19491 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Giang Thúy Nghĩa  (VN) 
51/4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy in; bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn thiết bị máy móc; bán 
buôn vật tư quảng cáo; bán buôn mực in; bán buôn phụ kiện máy in. 

 

 
(210) 4-2015-19493 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A9.3.19 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Trang  (VN) 
P109-ĐN2, tập thể Thông Tấn Xã Việt 
Nam, 36 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bánh ngọt; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-19494 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 25.5.25; 25.12.1; 8.7.5 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
và thương mại Xuân Thủy  
(VN) 
Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc (dầu ăn).  

 

 
(210) 4-2015-19495 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; A26.11.12; 1.15.23; 26.13.1; 

A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ VHD Việt Nam  (VN) 
Số 37 phố Thanh Đàm, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; cà - vạt; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo giày dép, mũ nón, khăn choàng, cà - vạt, thắt lưng.  
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(210) 4-2015-19496 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.5.3; A26.3.5 
(591) Hồng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ VHD Việt Nam   (VN) 
Số 37 phố Thanh Đàm, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; cà - vạt; thắt lưng (trang phục).   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo giày dép, mũ nón, khăn choàng, cà - vạt, thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2015-19498 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Quỳnh KIM  (VN) 
Số 20/5 Phạm Huy Thông, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung collagen, coenzym và acid amin chống nếp 

nhăn, hạn chế nám da và lão hóa da, duy trì sự mềm mại và săn chắc cho da, giúp da mịn 
màng đồng thời giúp tăng cường sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-19499 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.9; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Quỳnh KIM   (VN) 
Số 20/5 Phạm Huy Thông, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung collagen, coenzym và acid amin chống nếp 

nhăn, hạn chế nám da và lão hóa da, duy trì sự mềm mại và săn chắc cho da, giúp da mịn 
màng đồng thời giúp tăng cường sức khỏe.  
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(210) 4-2015-19500 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Trung Hiếu  (VN) 
572-574 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành may mặc.  

 

 
(210) 4-2015-19501 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Triều  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 177, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; đồ uống y tế; dược phẩm; thuốc bổ; thuốc dùng cho người; bột 

dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 31: Nấm cục tươi; cây trồng; gỗ cây (chưa xử lý); cây giống; vỏ cây; hạt giống 
thực vật.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống được chưng cất; 
rượu vốt - ca; rượu hỗn hợp; rượu.  

 

 
(210) 4-2015-19502 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Anh Khoa  (VN) 
467/125/44 Lê Đức Thọ, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kính mắt. 

 

 
(210) 4-2015-19503 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trade Wind 
GMD   (VN) 
3E/12 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; thắt lưng; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, thắt lưng, khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-19504 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Lưu Tôn Hải   (VN) 
Thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo; giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-19505 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lưu Tôn Hải  (VN) 
Thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-19506 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Lưu Tôn Hải   (VN) 
Thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-19507 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Lưu Tôn Hải   (VN) 
Thông Yên Nội, xã Tiên Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-19508 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 26.3.1; A5.3.13; A5.3.15; 

2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VietRAP đầu 
tư thương mại  (VN) 
Số 1 ngõ 238 Hoàng Quốc việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được phơi khô, mứt ướt.  
 

Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh, kẹo.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-19509 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Sỹ Khánh   (VN) 
60/27 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quân Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
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tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-19510 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.1.20; 2.1.2; 1.15.23; A2.1.16 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Bùi Sỹ Khánh  (VN) 
60/27 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ cửa máy vi tính, dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến diện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2015-19513 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.9; 

26.15.11 
(591) Ghi đen, vàng vam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng & 
quản lý dự án HI - END  (VN) 
Tầng 6A, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công, xây dựng các: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi 

và các hoạt động phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-19514 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 26.15.9; A7.1.12; 7.1.24; 

26.15.11 
(591) Ghi đen, vàng cam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng & 
quản lý dự án HI - END   (VN) 
Tầng 6A, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công, xây dựng các: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi 

và các hoạt động phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-19515 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 

A11.1.5 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực 24H  
(VN) 
Số nhà 2A, Ngõ Tự Do, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ nấu ăn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-19516 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị trị 

liệu bằng khí nóng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích 
y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-19517 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; A26.11.12; 

26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Trung tâm giống cây trồng 

vật nuôi Quảng Ngãi   (VN) 
293 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hạt giống, cây giống và con giống phục vụ nông nghiệp.  
 
 

 
(210) 4-2015-19518 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.6 (540) 

  

(731) Đoàn Trung Hải   (VN) 
295 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán ăn nhanh; quán phục vụ đồ uống; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-19519 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Đoàn Trung Hải  (VN) 
295 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán ăn nhanh; quán phục vụ đồ uống; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

 
(210) 4-2015-19520 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Anh  
(VN) 
26/19/9/2 Lâm Hoành, khu phố 5, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

 
(210) 4-2015-19525 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.11; 14.3.21 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất kỹ thuật Kim Phong  
(VN) 
144 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý chất thải. 
 

Nhóm 35: Mua bán chế phẩm xử lý chất thải. 
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(210) 4-2015-19526 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-19527 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-19528 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19529 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Life Health 

Việt Nam  (VN) 
Số 53 ngõ 2 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19530 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.25; 24.15.21; A26.3.5 
(591) Xanh, vàng cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH ZMB  (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2015-19531 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.25; 24.15.21; A26.3.5 
(591) Xanh, vàng cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH ZMB  (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, 

tôm, cá, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, mua bán phân bón và hóa chất phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, mua bán vật tư 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới, mua 
bán máy và thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, mua bán máy nông 
nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, liềm, mua bán con giống như 
con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như giống lúa, giống khoai, 
giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, mua bán hàng nông lâm 
sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, mua 
bán hoa cây cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-19532 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc  (VN) 
Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-19533 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19534 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-19535 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-19536 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19537 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19538 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-19539 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19540 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19541 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà cà phê ¸ 
Châu  (VN) 
133/26 đường số 12, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát (phục vụ tại chỗ). 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19542 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà cà phê ¸ 
Châu  (VN) 
133/26 đường số 12, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát (phục vụ tại chỗ). 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19543 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà cà phê ¸ 
Châu  (VN) 
133/26 đường số 12, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát (phục vụ tại chỗ). 
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(210) 4-2015-19544 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; 25.12.1; A22.3.7; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng kim, xanh biển, xanh lá, hồng, 

vàng 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 

 
 

 
(210) 4-2015-19545 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 

 
 

 
(210) 4-2015-19546 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.12 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Minh Tiến  (VN) 
6/15/4 Tứ Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bơ lạc (đậu phộng). 
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(210) 4-2015-19548 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.2.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Siêu Việt  (VN) 
392/8/39 Cao Thắng, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, bàn trang điểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, bàn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-19549 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Vàng, tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Linh Mỹ Tiên  (VN) 
221D Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa tươi trang trí tiệc cưới, hoa trang trí hội nghị. 
 

Nhóm 45: Tổ chức hôn lễ, tang lễ. 
 

 
(210) 4-2015-19550 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Hé kinh doanh CμFÐ Duy Linh  
(VN) 
102 ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; trà (chè). 

 

 
(210) 4-2015-19551 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 
thuật thương mại Bảo Minh  
(VN) 
205/71 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mật ong; bột nghệ; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm (không dùng 
cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-19552 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.6; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng, 

xám, xám đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng hồ 
bơi Mỹ á  (VN) 
2 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hồ bơi (bể bơi), (phi kim loại, có thể di chuyển được). 

 

 
(210) 4-2015-19553 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 14.7.1; 14.7.6 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CERUBO  (VN) 
Khu phố Bình Phước A, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường. 
 

Nhóm 40: Gia công theo đơn đặt hàng các sản phẩm gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, 
giường. 

 

 
(210) 4-2015-19554 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A17.1.7 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK hàng hiệu 
Hoa Kỳ  (VN) 
331 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
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(210) 4-2015-19555 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Tuân  (VN) 
Thôn Đông, Thanh Trù, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19557 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, đã sản xuất hoặc chưa sản xuất; các sản phẩm thuốc lá; thuốc lá điếu; 

xì gà; ống thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19558 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, đã sản xuất hoặc chưa sản xuất; các sản phẩm thuốc lá; thuốc lá điếu; 

xì gà; ống thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá. 
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(210) 4-2015-19559 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thuốc Lá Bến Tre    (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, đã sản xuất hoặc chưa sản xuất; các sản phẩm thuốc lá; thuốc lá điếu; 

xì gà; ống thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá. 
 
 

 
(210) 4-2015-19560 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre   (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, đã sản xuất hoặc chưa sản xuất; các sản phẩm thuốc lá; thuốc lá điếu; 

xì gà; ống thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá.  
 
 

 
(210) 4-2015-19561 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiệp 
Minh Thành  (VN) 
523/28/2 khu phố 5, Lê Văn Khương, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh ray bằng kim loại, ray kéo bằng kim loại dùng cho bàn vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán thanh ray bằng kim loại, ray kéo bằng kim loại dùng cho bàn vi tính.  
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(210) 4-2015-19562 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mã vạch Phương 
Nam  (VN) 
86/56/32 Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Ruy băng mực dùng cho máy in kim; ruy băng mực dùng cho máy tính tiền, 

ruy băng dùng cho máy chấm công, ruy băng mực dùng cho máy in mã vạch. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ruy băng mực dùng cho máy in kim, ruy băng mực 
dùng cho máy tính tiền, ruy băng dùng cho máy chấm công, ruy băng mực dùng cho máy 
in mã vạch.  

 

 
(210) 4-2015-19563 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hoàng Anh   (VN) 
Số 35 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp gấp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp và phụ tùng xe đạp điện gồm 

những bộ phận sau: khung xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận 
của phần đầu khung xe đạp, líp xe đạp, bánh răng (của xe đạp đỉện), yên xe, vỏ bọc yên 
xe, cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, 
bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, nan hoa xe đạp, 
trục đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, chắn bùn xe đạp, xích xe đạp, 
hộp xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, trục bánh xe đạp, phanh và 
cái đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua) . 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: xe đạp, xe đạp gấp, xe đạp điện và xe đạp điện có 
thể gập lại được, các bộ phận cấu trúc của các loại xe đạp nói trên, phụ tùng cho xe đạp, 
cho xe đạp gấp, cho xe đạp điện và cho xe đạp điện có thể gập lại được cụ thể là: khung 
xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận của phần đầu khung xe 
đạp, lip xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên xe, túi đeo sau yên xe (bộ 
phận của xe đạp), cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên 
ngồi của xe đạp, bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, 
nan hoa xe đạp, bơm cho xe đạp, trục đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, 
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chắn bùn xe đạp, xích xe đạp, hộp xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh 
xe, trục bánh xe đạp, phanh và cái đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp 
đua), ghể ngồi an toàn của xe đạp cho trẻ em (bộ phận của xe đạp), giá gác hành lý của xe 
đạp (bộ phận của xe đạp), giá gác hành lý sau xe đạp (bộ phận của xe đạp), chuông xe 
đạp, chắn bùn xe đạp, chân chống xe đạp, gương hậu xe đạp, miếng vá cho lốp xe, xe đẩy 
trẻ con, giá đựng hàng cho xe đạp (bộ phận của xe đạp), miếng vá săm lốp xe có sẵn keo 
dán, bơm xe đạp, tay nắm của tay lái xe đạp, túi đựng gắn với xe đạp (bộ phận của xe 
đạp), giá gác hành lý gắn trên mui xe ô tô (bộ phận của xe ô tô), vỏ bọc tay nắm của tay 
lái xe đạp, phần thân của tay lái xe đạp, xe tải có mui, cái giỏ đèo hàng gắn với xe đạp (bộ 
phận của xe đạp), bánh xe cho xe đạp, các bộ phận phụ tùng của xe đạp, vành cho bánh 
xe máy. 

 
 

 
(210) 4-2015-19564 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; A24.17.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

âm thanh Thái Trung  (VN) 
302 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử, âm thanh: loa, đài, âm li, máy tăng âm, tivi, đầu 

DVD, đầu máy hát karaoke, ống nói (micrô), đầu kỹ thuật số (đầu thu tín hiệu mặt đất), 
bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số mặt đất, máy thu tín hiệu truyền 
hình, thiết bị chiếu sáng (bóng đèn điện). 

 
 

 
(210) 4-2015-19565 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A17.3.2; 5.7.3; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, trắng 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn Bảo Chính   (VN) 
Số 10 ngách 521/167, đường Trương 
Định, tổ 32A, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật; tư 

vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ trọng tài phân xử.  
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(210) 4-2015-19567 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lề dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt  
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, gạo, bột 
ngũ cốc, sữa và các sarn phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-19568 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học sử dụng cho công nghiệp.  
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn dầu động cơ, nhiên liệu và vật liệu cháy 
sáng.  

 

 
(210) 4-2015-19571 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 5.3.20 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Hoàng Văn Thắng  (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-19572 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH Thương Mại Sản 

Xuất Hóa Nông An Giang   (VN)
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

nấm; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-19573 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 20.7.1; A25.7.7; 26.4.4 
(591) Da cam, đen, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần mạng trực 

tuyến Việt Sin   (VN) 
625/9-625/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán: máy tính, phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy tính; dịch vụ lắp đặt hệ thống máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ 
vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao.  

 
 

(210) 4-2015-19574 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.7.6; 26.2.7; A1.7.7; 2.1.12; 2.1.30; 

2.5.30 
(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  

(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 09: Đĩa compact ghi sẵn nội dung về âm nhạc, phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình và các chương trình giải trí khác, đĩa quang ghi sẵn nội dung về âm nhạc, phim điện 
ảnh, chương trình truyền hình và các chương trình giải trí khác; đĩa từ ghi sẵn nội dung về 
âm nhạc, phim điện ảnh, chương trình truyền hình và các chương trình giải trí khác; các 
chương trình tải xuống được có nội dung về truyền hình, phim điện ảnh và các chương 
trình ngắn gọn; phần mềm tương tác đa phương tiện dùng để chơi trò chơi; phần mềm tải 
xuống dược cụ thể là các ứng dụng di động dùng để chơi trò chơi có thể sử dụng với máy 
tính, thiết bị truyền thông di động điện tử kỹ thuật số cầm tay, thiết bị di động, thiết bị 
truyền thông có dây và không dây; phần mềm trò chơi máy tính dành cho các thiết bị điện 
tử di động và không dây, điện thoại di dộng, thiết bị điện tử cầm tay; đĩa trò chơi máy 
tính; đĩa trò chơi vi-đê-ô; kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính; nam châm trang trí; 
máy quay phim; thiết bị biên tập lại phim đã quay; hệ thống và thiết bị truyền thông 
không dây; hộp đựng băng, đĩa trò chơi máy tính; phim hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống. 

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền hình cáp; truyền qua vệ tinh; phát 
chương trình truyền hình qua internet; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội 
dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua 
truyền hình; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình 
truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua truyền hình cáp; truyền phát 
sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh 
và nội dung truyền thông giải trí qua truyền hình vệ tinh; truyền phát sóng chương trình, 
âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền 
thông giải trí theo yêu cầu; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực 
quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực 
quan chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua internet; 
truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, 
phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua mạng di động và không dây; truyền phát 
tập tin âm thanh và vi-đê-ô qua internet.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng chương trình truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
sản xuất chương trình truyền hình và chương trình giải trí truyền thông đa phương tiện; 
dịch vụ giải trí truyền hình, chương trình truyền hình cáp và chương trình truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình thường xuyên có tính năng tin tức, 
phim hài, kịch, truyền hình thực tế và nghệ thuật tạp kỹ qua internet, mạng không dây và 
di động; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình vi-đê-ô thường xuyên có tính 
năng tin tức, phim hài, kịch, truyền hình thực tế và nghệ thuật tạp kỹ qua internet, mạng 
không dây và di động; cung cấp chương trình truyền hình đang diễn ra có tính năng tin 
tức, phim hài, kịch, truyền hình thực tế và nghệ thuật tạp kỹ; cung cấp tạp chí trực tuyến, 
cụ thể là, thư điện tử cá nhân trong lĩnh vực giải trí, người nổi tiếng, truyền hình, phim 
ảnh, âm nhạc, thời trang, văn hóa dân gian hiện đại và lợi ích chung; cung cấp tin tức và 
thông tin trong lĩnh vực giải trí, người nổi tiếng, truyền hình, phim ảnh, âm nhạc, thời 
trang, văn hóa dân gian đại chúng và lợi ích chung thông qua internet, mạng di động và 
mạng trực tuyến không dây, và thông qua các ấn phẩm điện tử không tải xuống được, cụ 
thể là, sách, tạp chí, sách hướng dẫn và tờ rơi chuyên về thông tin liên quan đến giải trí; 
dịch vụ trường quay điện ảnh; dịch phụ phòng thu âm; cho thuê phim; đào tạo nghệ sĩ; 
công viên vui chơi giài trí, nhiếp ảnh; dịch vụ phóng viên tin tức; tổ chức các buổi triển 
lãm chuyên về giải trí; cung cấp cơ sở vật chất dành cho giáo dục đào tạo, phim điện ảnh, 
chương trình biểu diễn, kịch, âm nhạc.  
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(210) 4-2015-19575 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 1.17.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Toán  (VN) 
Chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; cà vạt; thắt lưng, quần đùi, quần áo bằng lông thú, bộ 

lông thú; mũ; giày; giầy thể thao; quần dài; quần áo da; quần áo giả da; áo vest. 
 

 
(210) 4-2015-19576 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 22.1.1; 26.1.1; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đào 

Văn Long  (VN) 
Khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh củ mài. 

 

 
(210) 4-2015-19577 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 4.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phiêu  (VN) 
112 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê quần áo dạ hội; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2015-19578 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lý Quốc Cường  (VN) 
241 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
 
 

 
(210) 4-2015-19579 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NORITAKE CO., LIMITED  (JP) 

1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, Nagoya, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Vật liệu gốm sứ được dùng để làm răng giả; vật liệu để làm răng giả; vật liệu 

bọc răng sứ (zirconia) dùng trong nha khoa; vật liệu dùng trong nha khoa.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ dùng để làm răng giả và dùng để 
chỉnh răng giả dùng cho nha sỹ; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  

 
 

 
(210) 4-2015-19580 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NORITAKE CO., LIMITED  (JP) 

1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, Nagoya, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ dùng để làm răng giả và dùng để 

chỉnh răng giả dùng cho nha sỹ; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  
 
 

 
(210) 4-2015-19581 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) NORITAKE CO., LIMITED  (JP) 

1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, Nagoya, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ dùng để làm răng giả và dùng để 

chỉnh răng giả dùng cho nha sỹ; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  
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(210) 4-2015-19582 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Mortor 
Corporation)  (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận câu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-19583 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.13.25 
(731) SEIN INDUSTRY CO.  (KR) 

114, Gami-dong, Hanam-si, Gyeonggi-
do, Korea 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; rèm treo và hệ thống ray treo rèm dùng cho mục đích 

y tế; hệ thống ray treo truyền dịch cho bệnh nhân; tay vịn và lan can cầu thang giảm xung 
phòng chấn thương cho bệnh nhân (thiết bị y tế); tấm chắn lắp ở các góc cạnh của trụ cột, 
tường để phòng chấn thương cho bệnh nhân (thiết bị y tế); lan can cầu thang bệnh viện 
dùng cho bệnh nhân (thiết bị y tế); thiết bị giảm xung chấn lắp ở tường phòng chấn 
thương cho bệnh nhân (thiết bị y tế). 

 

 
(210) 4-2015-19584 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Vẽ 

Đẹp Tự Nhiên  (VN) 
23/5/30 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-19585 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.4; A5.5.21; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Nâu, xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Bếp  (VN) 
596A Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-19591 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Trương Việt Dũng  (VN) 

Số 55, đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, chuỗi cửa hàng ăn.  

 

 
(210) 4-2015-19592 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 24.1.1 
(591) Nâu, xám, đen, vàng đồng 
(731) Trương Việt Dũng   (VN) 

Số 55, đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2015-19593 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Nâu, xanh, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Nguyễn Hải Uyên  (VN) 
227 thôn 4, xã Hòa Khánh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2015-19596 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hoa Bếp  
(VN) 
596A Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 

 
(210) 4-2015-19597 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đầu tư Hoàng Phong  (VN) 
Khu Đồng Dung, thôn Thạch Lỗi, xã 
Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch 

vụ vận tải bằng taxi. 
 

 
(210) 4-2015-19598 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.25; A26.11.12; A25.3.15 
(591) Trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thiện Thành Phát  
(VN) 
46 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-19599 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 

thuốc bôi lông mi mắt làm cong mi (mát-ca-ra); dụng cụ kẻ mắt; nước tẩy trang dùng cho 
mắt; chất tẩy sơn móng tay (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem đánh răng. 

 
 

 
(210) 4-2015-19601 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.22; 1.15.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Bửu  (VN) 
127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm sạch vỏ xe; kem làm sạch đồ da; xi đánh giầy; kem đánh giầy; xà 

phòng giặt nệm (dùng cho ô tô); dầu lau bóng nội thất ô tô.  
 
 

 
(210) 

 
4-2015-19602 

 
(220) 

 
23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.20; 5.13.4 
(591) Xanh ngọc đen, xám trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cao Kỳ  (VN) 
C15 Cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-19603 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ đóng gói sẵn dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 

dưỡng thể; dầu gội đầu; chế phẩm tắm dùng cho cơ thể; phấn trang điểm; nước sơn móng; 
dầu dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; son môi; mỹ phẩm dùng cho mí mắt; mỹ 
phẩm dùng cho lông mi mắt (mát-ca-ra); tinh dầu dưỡng tóc; nước hoa; chế phẩm cạo râu; 
mỹ phẩm dùng cho lông mày; kem chống nắng; khăn giấy ướt dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem đánh răng, không dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng, không dùng cho 
mục đích y tế; hương liệu (tinh dầu); xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-19606 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; 26.1.2; A3.7.24; 24.9.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, hồng đậm, hồng nhạt, 

tím 
(731) Nguyễn Thu Hiền  (VN) 

100 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thiết kế dành cho trẻ em; váy thiết kế dành cho trẻ em; giày dép thời 

trang cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-19607 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, xám, đỏ 
(731) Lê Thị ánh  (DE) 

Berliner Str. 252, 63067 Offenbach, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối, nhập khẩu dầu mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2015-19608 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.1.1; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Dương Sinh  (VN) 

39 Mê Linh, phường Tân Lập, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn ghế, giường, tủ, kệ, rượu, bia, đồ uống không có cồn, điện thoại 

cố định, điện thoại di động, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm vi tính; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản: mua bán bất động sản; sở hữu bất động sản; cho thuê bất 
động sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, massage, vật lí trị liệu; dịch vụ y học không tập quán.  

 

 
(210) 4-2015-19609 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng để giặt; chất để tẩy rửa; chất để đánh bóng; chế phẩm tẩy vết 

bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; xà bông; nước hoa; mỹ phẩm; nước xức tóc; sữa tắm; chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; dầu gội đầu; kem dưỡng da; sơn móng tay; keo mousse dùng 
cho tóc; kem cạo râu; keo xịt tóc; sáp chải tóc; chất dùng để tô đậm lông mi; phấn mắt; 
thuốc nhuộm tóc.  

 

 
(210) 4-2015-19610 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIETTEL - CHT  
(VN) 
Khu Trung tâm, khu công nghệ cao Hoà 
Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn), chương trình máy tính (ghi sẵn); máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần cứng máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ lữu trữ máy tính; dịch vụ xử 
lý dữ liệu; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến của các văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh và nội dung đa phương tiện; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị gửi thông báo; cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; 
cho thuê điện thoại; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ phát thanh truyền hình; thiết bị 
đầu cuối, máy trạm (liên lạc bằng máy trạm).  

 
Nhóm 39: Lưu trữ ở dạng vật chất hoặc dạng vật lý các tài liệu ở dạng điện tử.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; hoạt động thể dục thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy và đào tạo dựa trên máy vi tính và đươc máy vi tính hỗ trợ; dàn dựng 
và sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính.  

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; thiết kế chương trình máy tính; cho thuê thiết bị lưu trữ dạng điện tử có thể thay 
đổi được.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết nối mạng xã hội tr−c tuyến; dịch vụ nối (liên kết tạo nhóm) mạng 
xã hội trên trang web. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19611 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A14.3.13; A14.3.11; 14.3.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Vạn Lợi    (VN) 
50 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối cáp bằng kim loại, không dẫn điện; kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim 

loại; vòng kẹp bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; đồ ngũ kim; miếng kim loại dùng để 
lót đệm khi cân chỉnh. 
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(210) 4-2015-19615 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.16; 1.5.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xám bạc, xanh biển, xanh 

da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Trái Đất Xanh  
(VN) 
Lô 04HG-1 đường dọc Kênh Ranh, KCN 
Xuyên á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu; xử lý nước; tái chế rác và bã cặn; xử lý rác thải (chuyển hoá); 

tuyển chọn rác và vật liệu tái chế (chuyển hoá); tiêu hủy rác thải; thiêu rác và đốt rác. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19616 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19617 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 6.1.2; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sinh Hảo  
(VN) 
Phố Sở Thượng, tổ 23, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Pa tê, được làm từ thịt lợn; gan lợn; bì lợn.  
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(210) 4-2015-19618 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Kinh tế - Tài 
chính thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
276 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo đại học; đào tạo cao học.  

 

 
(210) 4-2015-19619 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 7.1.6; A7.1.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Kinh tế - Tài 
chính thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
276 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo đại học; đào tạo cao học.  

 

 
(210) 4-2015-19620 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Thái   (VN) 
87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2015-19622 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Avent Korea Co., Ltd  (KR) 

61, Namhyeon-3Gil, Gwanak-Gu Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem dưỡng thể; sữa dưỡng ẩm cho da (mỹ phẩm); 
kem dưỡng ẩm; tinh chất làm trắng da; sữa chống nắng (mỹ phẩm).  

 
 

 
(210) 4-2015-19623 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á   (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

 
(210) 4-2015-19625 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN) 
79A Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện 
Thân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cá basa phi lê, bán buôn bao tử cá basa, bán buôn vi cá basa, bán 

buôn tôm thẻ nguyên con, bán buôn tôm sú nguyên con, bán buôn mực (hải sản). 
 
 

 
(210) 4-2015-19627 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và du 
lịch Mặt Trời Cười  (VN) 
113 đường 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch (một nhóm sản phẩm). 
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(210) 4-2015-19628 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.9; 25.1.6 
(731) GUO ZHENGLIN   (CN) 

No.12, Xiaguo, Panyang Village, 
Wutong Town, Yongtai County, Fujian 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mật ong; nước xốt đậu nành (tương); đồ gia vị, xốt (gia vị); 

tinh bột cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-19629 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Cồn sinh học và dầu diesel sinh học dùng làm nhiên liệu cho động cơ; xăng; 

dầu diesel; ga nhiên liệu; chất bôi trơn (dầu nhờn). 
 

 
(210) 4-2015-19630 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 4.3.3; 4.3.20; 4.3.9 (540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hà   (VN) 
1001 đường Trần Phú, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-19632 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Mai Thị Hiền   (VN) 
Thôn 15, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-19633 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh, trắng 
(731) Nguyễn Thùy Dương  (VN) 

Số 127, tập thể Nhà hát ca múa nhạc, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn thẩm mỹ và 

chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2015-19634 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Tây Nam  (VN) 
Số 73, phố Quán Sứ, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; vận tải 

hàng hóa; vận chuyển hành khách bằng xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-19635 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Lâm  (VN) 
91/8/14 đường Xóm Đương, khu 5, khu 
phố Thắng Lợi II, phường Dĩ An, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản lạnh đóng bao PE.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà xanh.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi.  
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Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; đồ uống làm từ 
nước quả ép không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-19636 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.15.15; 25.1.6; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Trường Giang  
(VN) 
Khu 9, phường Đống Đa, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, túi giấy, giấy nhà vệ sinh. 

 
 

 
(210) 4-2015-19637 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Trường Giang  
(VN) 
Khu 9, phường Đống Đa, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn vệ sinh cho trẻ em bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn ướp lạnh 

bằng vải, khăn vải dùng trong nhà, khăn ăn bằng vải, khăn lau bằng vải.  
 
 

 
(210) 4-2015-19640 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MCPP INNOVATION LLC  (JP) 

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô và chất đàn hồi nhiệt dẻo; nhựa, 

chất dẻo và chất đàn hồi nhiệt dẻo ở dạng viên; nhựa, chất dẻo và chất đàn hồi nhiệt dẻo ở 
dạng bột. 
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(210) 4-2015-19641 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MCPP INNOVATION LLC   (JP) 

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô và chất đàn hồi nhiệt dẻo; nhựa, 

chất dẻo và chất đàn hồi nhiệt dẻo ở dạng viên. 
 

 
(210) 4-2015-19642 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MCPP INNOVATION LLC   (JP) 

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô và chất đàn hồi nhiệt dẻo; nhựa, 

chất dẻo và chất đàn hồi nhiệt dẻo ở dạng viên. 
 

 
(210) 4-2015-19643 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MCPP INNOVATION LLC  (JP) 

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô và chất đàn hồi nhiệt dẻo; nhựa, 

chất dẻo và chất đàn hồi nhiệt dẻo ở dạng viên. 
 

 
(210) 4-2015-19644 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Tiến Hưng  
(VN) 
Số 25 đường Tân Trụ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn các loại. 
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(210) 4-2015-19645 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Tiến Hưng  
(VN) 
Số 25 đường Tân Trụ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn các loại. 
 

 
(210) 4-2015-19646 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Đỗ Việt Phương   (VN) 
263 phố Văn Cao, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; kem lạnh; mì ăn liền.  
 

 
(210) 4-2015-19647 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) ALPARGATAS S.A.  (BR) 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, No. 
1336, Vila OlÝmpia, S·o Paulo, SP 
04548-004, Brazil 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng điện thoại di động; gọng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; dây 
xích đeo của kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính chống lóa mắt; 
kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; kính đeo mắt (quang học); kính đeo mắt. 

 
 

(210) 4-2015-19648 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.13; 25.1.5; 25.1.25 
(731) ALPARGATAS S.A.  (BR) 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, No. 
1336, Vila OlÝmpia, S·o Paulo, SP 
04548-004, Brazil 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng điện thoại di động; gọng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; dây 
xích đeo của kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính chống lóa mắt; 
kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; kính đeo mắt (quang học); kính đeo mắt. 
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(210) 4-2015-19649 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A25.7.8; A25.7.6; A25.7.7; 25.7.25 
(731) ALPARGATAS S.A.  (BR) 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, No. 
1336, Vila OlÝmpia, S·o Paulo, SP 
04548-004, Brazil 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng điện thoại di động; gọng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; dây 

xích đeo của kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính chống lóa mắt; 
kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; kính đeo mắt (quang học); kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2015-19650 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mành nhựa SANKO  
(VN) 
34 Đường 32A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-19652 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tài Trí  
(VN) 
60/1 đường Trần Văn Mười, ấp 3, xã 
Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

 
(210) 4-2015-19653 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A17.2.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, bạc, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Công   (VN) 
Thửa đất số 453 - tờ bản đồ số 07, KP 
Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 40: Xi mạ bao gồm: mạ catmi; mạ crom; mạ bằng điện phân; mạ kim loại; mạ 
kẽm; mạ nhôm; mạ thiếc.  

 

 
(210) 4-2015-19654 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lưu Yến Oanh  
(VN) 
137/104/13 khu phố 11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán keo dán công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-19655 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; 3.7.7 
(591) Xanh xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

hồng đậm, hồng nhạt, đỏ, đen, trắng, 
xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mành nhựa SANKO  
(VN) 
34 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và bằng gỗ.  

 

(210) 4-2015-19656 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 6.1.2; A5.1.8; 3.7.4; A6.3.20 
(591) Xanh xám, xanh dương, xanh da trời, 

vàng, đỏ, trắng, xám, nâu, tím, hồng, da 
cam, trắng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mành nhựa SANKO  
(VN) 
34 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và bằng gỗ.  
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(210) 4-2015-19657 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.19; A5.1.5; 3.7.7 
(591) Xanh xám đậm, hồng, xanh lá cây, xanh 

lá mạ, vàng, nâu, vàng nâu, đỏ, trắng, 
đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mành nhựa SANKO  
(VN) 
34 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-19658 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.1.5; A6.3.20; 3.4.7; 3.7.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, vàng nâu, 

trắng, đỏ, đen, xám, xanh xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mành nhựa SANKO  
(VN) 
34 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-19659 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.1.6; A1.1.10; 26.1.1; 3.7.3 
(591) Nâu, vàng, xanh dương, tím, xanh lá, 

trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thúy Hùng  (VN) 
SL14 cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo đi mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán áo đi mưa, bạt nhựa PE/PP, mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và 
bằng gỗ, tấm trải sàn bằng nhựa vinyl.  
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(210) 4-2015-19661 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.15.1; 26.1.1; 26.1.4; 1.3.1 
(591) Xanh da trời, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Koshi  
(VN) 
57/7A/2A Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán đệm và chăn được làm bằng điện, không dùng 

cho mục đích y tế; mua bán ba lô, túi xách, vali du lịch; mua bán sản phẩm gia dụng như 
bàn, ghế, tủ, kệ, giường; mua bán đồ chứa bằng sứ, pha lê, thủy tinh dùng cho mục đích 
gia đình, bếp nóc như bát, tô, chén, đĩa, ly, tách, ấm; mua bán quần áo, đồ đi chân và đồ 
đội đầu, rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, trải giường; mua bán 
thảm, thảm chùi chân (ở cửa), thảm chống trơn, chiếu (tấm lót), giấy dán tường, mua bán 
đồ chơi trẻ em, mua bán thực phẩm như bánh kẹo, ngũ cốc, đồ uống không có cồn, cà 
phê, trà (chè).  

 
 

 
(210) 4-2015-19663 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 
(731) Công ty cổ phần bốn mùa 

Tuyền Lâm  (VN) 
Phân khu chức năng số 7.9, khu du lịch 
Hồ Tuyền Lâm, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
 

 
(210) 4-2015-19664 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A3.13.6 
(591) Xanh dương, xanh ngọc bích, xám, trắng

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lunji Vina  (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nồi (xoong), không dính không dùng điện, chảo không dính không 

dùng điện, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, lẩu điện, dụng cụ nhà bếp không làm 
bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2015-19665 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hưng 
Long  (VN) 
Số 2B, khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng cói (thay thế cho rơm) được quấn xung quanh thân 

cây hoặc phủ trên mặt đất để giữ ẩm cho cây.  
 

 
(210) 

 
4-2015-19666 

 
(220) 

 
24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng sản 
xuất và thương mại Bích 
Huyền  (VN) 
Lô P1, P2 đường số 4, khu công nghiệp 
An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-19667 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; A1.5.3; 1.15.23 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, xanh lam đậm, xám 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Phú  (VN) 
Đường Tua Hai, khu phố 3, phường 1, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt điều đã qua sơ chế.  
 

 
(210) 4-2015-19668 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Doanh Hỷ  (VN) 
48/9B Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị mực nước, bút chì bấm, bút xoá, bút dạ quang, bút chì gỗ, bút 
bi. 
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(210) 4-2015-19669 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lộc 
Phượng  (VN) 
Số 138, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 
Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2015-19670 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 15.1.13; 21.1.17; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
bánh bao Phong Lan  (VN) 
A11/6 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh (gạo); bánh ngọt; bánh bao; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngô, bánh bắp.   
 

Nhóm 35: Mua bán bánh (gạo), bánh ngọt, bánh bao, bánh quy, bánh mỳ, bánh ngô, bánh 
bắp.  

 

 
(210) 4-2015-19672 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 5.3.16 (540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Hiền  (VN) 
Xóm 2, thôn Thượng, xã Đông Dư, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, sữa ong chúa không dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-19678 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Đào Tiến Dũng  (VN) 
107/28 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
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Nhóm 43: Quán cà phê và nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-19680 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lắp đặt Hoàng 
Thịnh  (VN) 
U12, khu dân cư Phước Kiểng, đường Lê 
Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nồi hơi. 

 

 
(210) 4-2015-19681 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
N.T.P  (VN) 
278 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ổ khóa, van nước, đồng hồ van các loại.  

 

 
(210) 4-2015-19682 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(591) Trắng, đen, nâu vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
N.T.P   (VN) 
278 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ổ khóa, van nước, đồng hồ van các loại.  

 

 
(210) 4-2015-19684 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần yến sào Nam 
Việt  (VN) 
Phòng 301, chung cư Phúc Anh 1, ngõ 
22 Tôn Thất Tùng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào. 
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(210) 4-2015-19686 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Cần Giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-19687 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Effoc  
(VN) 
152/3A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-19688 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1 
(731) S.RUAMTHAI COMPANY LIMITED  

(TH) 
24/15 Moo 1 Phraram 2 Road, 
Bangnumcherd, Muang District, 
Samutsakorn 74000 (Thailand) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm hải sản sấy khô và qua chế biến, gồm: mực, cá phi-lê, cá, tôm. 
 
 

(210) 4-2015-19690 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.5.20; A3.7.24; 3.7.19; 26.1.1; 

A8.5.10 
(731) SINGGREENFS CO., LTD.  (KR) 

2078, Iksan-daero, Yongan-myeon, 
Iksan-si, Jeollabuk-do 570-862 Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Gà (không còn sống); thịt gà chua ngọt; thịt gà bao bột chiên; thịt gà xào bột ớt 
lên men (Dak-galbi); thịt gà nướng; xúc xích gà; thịt gà đóng hộp; thịt gà xiên nướng; thịt 
gà đã chế biến; thịt gà sấy khô; thịt gà rán với nước sốt cay ngọt; thịt gà om ớt với rau. 

 

(210) 4-2015-19691 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty TNHH SX & TM Đại Lộc 

Thành  (VN) 
Xóm Nam, phường Đồng Tiến, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại cụ thể là: cửa cuốn, cửa xếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại; mua bán các nguyên vật liệu làm cửa 
cuốn, cửa xếp, thiết bị nâng cửa cuốn, phụ kiện cửa nhôm. 

 

 
(210) 4-2015-19693 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và môi trường TECOM  (VN) 
Số 29 đường An Phú, khu phố 4, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để làm sạch nước, tinh lọc nước; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị làm nong nước. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: máy lọc nước, bình lọc 
nước, phụ tùng máy lọc nuớc); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-19694 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và môi trường TECOM   (VN) 
Số 29 đường An Phú, khu phố 4, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để làm sạch nước, tinh lọc nước; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị làm nong nước.  
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: máy lọc nước, bình lọc 
nước, phụ tùng máy lọc nuớc); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-19695 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Miền Trung  (VN) 
01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 

 

 
(210) 4-2015-19696 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.5; 8.3.1 
(591) Xanh, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Miền Trung  (VN) 
01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép từ trái cây, đồ uống có chứa vitamin và 
khoáng chất (không nhằm mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2015-19698 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Trần Thị Kim  (VN) 
Phòng 212, chung cư cao tầng xóm 3, 
Vĩnh Phúc, Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; bộ đồ mặc ở nhà; đồ lót; giày dép; quần áo bơi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, váy, bộ đồ mặc ở nhà, đồ lót, giày dép, quần áo bơi.  
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(210) 4-2015-19699 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.7.25; A5.5.21; A5.5.20; 5.9.24; 

A25.7.22; A8.5.25; A11.1.6 
(591) Xanh ngọc, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Phan Hoàng Thùy Anh  (VN) 
1/1 Trương Quyền, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-19700 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 9.7.1; A1.1.12; A1.1.2; A9.7.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Trà Mi  (VN) 
1A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-19701 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống, dược liệu, trái cây tươi, rau tươi, thức 

ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2015-19702 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược, tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị, 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược, thông tin về giáo dục đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-19703 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 

và hóa sinh học, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
 

 
(210) 4-2015-19704 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y tế, 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 

 

 
1858 

(210) 4-2015-19705 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19706 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19707 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược, tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị, 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y được, thông tin về giáo dục đào tạo.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19708 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y tế, 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19709 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn.  
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(210) 4-2015-19710 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2015-19711 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19712 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 25.12.1; 4.5.2; 4.5.3; A2.3.24; 2.5.1; 

A25.3.3 
(591) Xanh, xanh cốm, đỏ, hồng, xanh tím 

than, trắng, đen, nâu, vàng, vàng cam, 
nâu nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TIVINA Quốc Tế   (VN) 
Số 12, ngõ 4, đường 1, thôn Đông, xã 
Tàm Xá, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, gel ngừa sâu răng, thực phẩm chức năng, nước súc miệng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước 
tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-19715 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Thị Thanh Hiền  (VN) 

Phòng 203, tòa nhà 107 phố Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc; tương ớt (gia vị), nước xốt cho món trộn; hương 

liệu, trừ tinh dầu; gia vị; xốt đậu nành; rong biển/tảo biển (gia vị).  
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-19716 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-19718 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần TS Hà Nội  

(VN) 
Số nhà 26B, ngõ 74, đường Tứ Hiệp, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; pin điện; thiết bị nạp ắc 

quy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19719 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Cường Hậu   (VN)

Lô NM5 Khu công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; quạt điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; máy làm nóng lạnh nước 

uống; bếp dùng điện các loại.  
 

 
(210) 4-2015-19721 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.3.20; A11.3.2; A11.1.4; A11.3.9 
(591) Xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bà Nội Trợ Tài Danh  (VN) 
2/36 Cao Thắng, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn chế biến sẵn bao gồm: thịt; cá; gia cầm; bơ; sữa uống bao gồm: sữa có 

hương vị trái cây; sữa chua. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn: thực phẩm, đồ uống, thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng, thực phẩm bổ sung ăn kiêng và thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); hoạt động sáng 
tác nghệ thuật và giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-19722 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Trần Duy  
(VN) 
1A 198 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê, cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2015-19723 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A22.3.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sinh học Thế 

kỷ   (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-19724 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.3.1; 26.1.1; 26.1.2; 3.3.15; 26.1.9 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sinh học Thế 

kỷ   (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-19725 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.4; 25.5.25; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Sen Hồ  (VN) 
Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 04: Than bánh làm từ gỗ, than viên làm từ gỗ, than củi. 
 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn, ván sán. 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19726 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 25.5.2; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mediphar USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-19729 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 5.9.3 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng, đỏ, xanh dương, 

xanh lá, cam 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13 Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic or Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh quy; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bánh quế; bánh kẹo; bánh 

mì; bột nhồi; bánh ngọt; bánh nướng. 
 
 

 
(210) 4-2015-19730 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 2.1.11 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng, đỏ, xanh, cam 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13 Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic or Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh quy; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bánh quế; bánh kẹo; bánh 

mì; bột nhồi; bánh ngọt; bánh nướng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19731 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 8.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh nõn chuối, nâu vàng, 

trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đào 

Văn Long  (VN) 
Khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh chè lam.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-19733 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty Luật TNHH IMF Việt 

Nam   (VN) 
Số 07 - C3, khu tập thể Công ty tư vấn 
đầu tư phát triển và xây dựng, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; tư vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ giải 

quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19735 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Khắc Bằng  (VN) 

xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bát (cố định); đồ lắp ráp cho hệ thống ống nước trong nhà tắm như: 

vòi, hệ thống ống nước trong nhà tắm, vòi hoa sen và van điều chỉnh mực nước. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19736 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ NINOFA  (VN) 
Số 6, ngách 2/43 đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục dệt kim, quần áo ngủ, quần áo may sẵn, dép đi trong nhà, 

quần áo lót. 
 
 

 
(210) 4-2015-19738 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.4.24; 26.2.1; 

26.2.3; 26.13.25 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Viễn Thông A  (VN) 
328 - 330 đường Ba Tháng Hai, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.  
 

Nhóm 37: Các dịch vụ về sửa chữa (sửa chữa điện tử). 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 
 

 
(210) 4-2015-19739 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MANITOWOC CRANE COMPANIES, 

LLC  (US) 
2400 South 44th Street, Manitowoc, 
Wisconsin, 54221-0066, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Cần trục (thiết bị nâng và nhấc); máy cần trục và các bộ phận của chúng (thiết 

bị nâng và nhấc); hệ thống đối trọng di động của cần trục làm cho cần trục có khả năng 
nâng nhấc cao (bộ phận của cần trục). 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19740 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) MANITOWOC CRANE COMPANIES, 

LLC  (US) 
2400 South 44th Street, Manitowoc, 
Wisconsin, 54221-0066, United States 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Cần trục (thiết bị nâng và nhấc); máy cần trục và các bộ phận của chúng (thiết 

bị nâng và nhấc); hệ thống đối trọng di động của cần trục làm cho cần trục có khả năng 
nâng nhấc cao (bộ phận của cần trục). 

 
 

 
(210) 4-2015-19741 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.11; A11.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Long 
Hoàng Quân  (VN) 
287A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
 

Nhóm 32: Bột sinh tố (bột để dùng làm đồ nước uống giải khát). 
 
 

 
(210) 4-2015-19744 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 24.9.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, nâu, trắng 
(731) Trần Nhật Duật  (VN) 

Thôn Đầu Cầu, xã Yên Lập, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; mật ong; bánh mỳ; kem lạnh; bánh kẹo. 

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19746 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia  (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-19747 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia  (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-19748 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia  (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-19749 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia  (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19750 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19751 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19752 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-19753 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 
781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19756 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, hồng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
P205 ngõ 118, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị, dụng cụ và đồ y tế (dùng trong mục đích y tế). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19759 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa 
chế biến; thóc chưa xử lý; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; đậu tươi; hạt (ngũ cốc); 
quả tươi; ngô; củ hoa, củ của cây hoa. 
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(210) 4-2015-19760 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.1; 1.15.21; 

A26.4.6; A5.5.20; 1.15.17; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH du lịch C.U 

Tourist   (VN) 
275 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19761 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.14; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại dịch vụ Việt Dũng  
(VN) 
Số 10-A1 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19762 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Kiba  (VN) 

Thôn Tiêu Long, xã Tương Giang, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt (hàng dệt), khăn vải dệt, khăn lau bằng vải. 
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(210) 4-2015-19767 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thạnh Đức  
(VN) 
Số E51/12, khu phố 1, thị trấn Hòa 
Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý; đồ trang sức mỹ nghệ; đồ 

trang sức cưới.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, nữ trang bằng vàng bạc đá quý, đồ trang sức mỹ 
nghệ, đồ trang sức cưới, ngọc trai (đồ trang sức). 

 
 

 
(210) 4-2015-19768 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-19769 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-19770 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19771 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19772 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-19773 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính chủ; phần cứng lưu trữ dữ liệu; phần cứng máy tính; phần mềm máy 

tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 37: Lắp đặt mạng máy tính; lắp đặt và sửa chữa máy tính; bảo dưỡng phần cứng 
máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, phân tích, giám sát và kiểm tra mạng giọng nói, 
dữ liệu và viđêô; và dịch vụ chẩn đoán máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế, phát triển và bảo trì chương trình máy tính; thiết kế và phát triển hệ 
thống máy tính và mạng máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; cài đặt và bảo trì chương 
trình phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển, chuẩn bị và cập nhật chương trình phần 
mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc thiết kế, phát triển và bảo trì chương 
trình máy tính, hệ thống máy tính và mạng máy tính; cung cấp phần mềm không tải 
xuống được tạm thời thông qua trang web và phần mềm như một dịch vụ (SaaS), giám sát 
hệ thống máy tính và mạng máy tính bằng cách truy cập từ xa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19774 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hòa tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 
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(210) 4-2015-19775 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hòa tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-19780 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.24 
(731) CHIN HUAY CO., LTD.  (TH) 

181 Thakham Road, Sa-mae Dam, 
Bangkhuntian, Bangkok 10150 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; trái cây được bảo quản; cá được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2015-19781 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Hồng, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Minh Anh  (VN) 
Số 404, đường Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
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(210) 4-2015-19782 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 24.5.1 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fortuna Việt 
Nam  (VN) 
Số 350, đường K2, tổ 15, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Bao gồm: cặp da; da thuộc; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ dùng trong nhà; 

túi xách tay; vật liệu giả da; ví tiền.  
 

 
(210) 4-2015-19783 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Kim 

Nhung  (VN) 
66 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, các loại 

máy móc phục vụ xây dựng (như xe đào đất, xe ủi đất, máy khoan cọc nhồi, máy ép cọc 
bê tông, máy khoan địa chất, cẩu thiết bị, cần trục tháp, máy vận thăng, máy trộn bê tông, 
máy bơm bê tông, máy làm mặt sàn bê tông, máy khoan cắt bê tông, máy đầm dùi, máy 
uốn thép, máy cắt thép, máy phun vữa, máy đánh bóng gạch, máy cắt/gạch, máy bắn vít, 
thiết bị nâng cao); quản lý dự án xây dựng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; bán đất xây mộ; cho thuê đất xây mộ; môi giới bất 
động sản; định giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (như xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp, 
đường thủy, đường sắt, đường bộ, các công trình công ích, bến cảng và các công trình trên 
sông, các cảng du lịch, cửa cống); hoàn thiện các công trình xây dựng; tu sửa cải tạo mặt 
bằng và các công trình xây dựng; san lấp mặt bằng; phá dỡ các công trình xây dựng; tư 
vấn xây dựng; giám sát thi công. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; hoạt động đo đạc bản đồ; 
thiết kế công trình xây dựng; khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ địa táng và các dịch vụ có liên quan; bảo quản thi hài; khâm liệm và 
các dịch vụ chuẩn bị cho địa táng; dịch vụ nhà tang lễ; trông coi nghĩa trang. 
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(210) 4-2015-19784 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thời Đại  (VN) 
199 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hàn điện; động cơ điện 1 pha và 3 pha. 
 

Nhóm 09: ổn áp; biến áp; delay bảo vệ tủ lạnh (rơ le); bộ lưu điện (UPS); thiết bị ngắt 
điện tự động (CB); máy sạc bình ắc quy; bộ đổi điện (DC-AC - inverter); ổ cắm di động 
liên với bộ dây kéo dài; ổ cắm điện; công tắc điện; dây cáp điện. 

 
Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2015-19785 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khách sạn du lịch vận tải Vũ 
Linh  (VN) 
H3-13, lô số 20, KDC Phú An, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa và hành khách tuyến cố định; vận chuyển hành khách; 

vận tải hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-19786 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Biển - Đàm 
Vĩnh Hưng  (VN) 
51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Cá còn sống; trứng cá; tôm sống; tôm cua sống; tôm hùm sống; tôm rồng sống; 

sò hến, tôm cua sống; tôm hùm có gai sống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19789 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Biển - Đàm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cá đã róc xương và lạng, cá không còn sống, cá được bảo quản, cá 

muối, cá đóng hộp, cá ngừ không còn sống, tôm không còn sống, tôm hùm không còn 
sống, tôm rồng không còn sống, sò hến, tôm cua không còn sống, tôm không còn sống, 
tôm hùm có gai không còn sống, cá đóng hộp, ruốc (chà bông), cá còn sống, trứng cá, 
tôm sống, tôm hùm sống, tôm rồng sống, sò hến, tôm cua sống, tôm hùm có gai sống. 

 

 
(210) 4-2015-19807 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết   (VN) 

Tổ 1, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; cho thuê chỗ để xe.  
 

 
(210) 4-2015-19808 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết   (VN) 

Tổ 1, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; vật lý trị liệu; thẩm mỹ viện; xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2015-19809 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết   (VN) 

Tổ 1, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà 
nghỉ du lịch; cơ sở lưu trú tạm thời (nhà trọ, khách sạn); quán ăn tự phục vụ.  

 
 

 
(210) 4-2015-19810 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết   (VN) 

Tổ 1, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà 

nghỉ du lịch; cơ sở lưu trú tạm thời (nhà trọ, khách sạn); quán ăn tự phục vụ.  
 
 

 
(210) 4-2015-19811 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Thiên 
Bảo Phát   (VN) 
429/68/4 Chiến Lược, khu phố 9, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh.  

 
 

 
(210) 4-2015-19812 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
xuất nhập khẩu tổng hợp & 
dịch vụ FATACO Bến Tre  (VN) 
79 Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng đóng chai. 

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19813 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.5.16; 1.5.1; 1.15.15; A5.3.14 
(591) Hồng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
xuất nhập khẩu tổng hợp & 
dịch vụ FATACO Bến Tre  (VN) 
79 Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng đóng chai.  

 

 
(210) 4-2015-19814 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Hồng tím, đen 

(540) 

  

(731) Hà Thị Tú Anh   (VN) 
Số nhà 59 ngõ 113 phố Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; các loại quần áo lót; tất, quần tất.  

 

 
(210) 4-2015-19818 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-19830 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19831 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 10.3.7; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
HIKARI Việt Nam  (VN) 
Số 64 ngõ 354 Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thực 

phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như chăm sóc da, tóc, móng chân tay; nhà nghỉ 
dưỡng bệnh; xoa bóp; thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2015-19833 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HIM 
LAM  (VN) 
Số 18 đường Hoàng Xuân Hãn, phường 
Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông dược, thảo dược. 

 

 
(210) 4-2015-19834 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HIM 
LAM  (VN) 
Số 18 đường Hoàng Xuân Hãn, phường 
Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông dược, thảo dược. 

 

 
(210) 4-2015-19835 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 24.13.1; A1.1.10; A3.11.3; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa huyện Hạ 
Hòa  (VN) 
Trị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 
Thọ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (hoạt động bệnh viện). 
 

 
(210) 

 
4-2015-19836 

 
(220) 

 
27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hạnh  (VN) 
688/2/6 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo (dạy nhạc, dạy đàn). 

 

 
(210) 4-2015-19838 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Vạn Phát  (VN)
141/30/5B đường 339, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; khung cửa bằng kim 

loại; vách ngăn bằng kim loại; tấm lợp bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-19839 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tuyết Nhiệt Đới  (VN) 
161C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-19851 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 21.1.16; A26.4.24; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khang Nam  (VN) 
417/4/14 Tân Sơn, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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Nhóm 35: Mua bán: máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng 
mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-19852 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Cam cháy, vàng chanh, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
gia công nữ trang Quang 
Thịnh  (VN) 
122 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước ngọt, bia, sữa, các loại đồ uống và nước giải khát, đồ nữ trang.  

 

 
(210) 4-2015-19853 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh da trời, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
đầu tư Đại Bình An  (VN) 
860/58/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên, đồ uống có cồn, đồ 

uống không cồn, nước ngọt có gas hoặc không gas.  
 

 
(210) 4-2015-19854 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.1.2; A14.1.24 
(591) Đỏ, đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại lưới thép Thoại 
Phong  (VN) 
552 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Lưới thép; lưới kẽm; lưới inox; lưới nhôm; dây kẽm; dây thép.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19855 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, xanh da trời, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nam Bình Phong  (VN) 
D6/164 ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quầy hàng, quầy tính tiền, tủ, giá, kệ bằng mica hoặc sắt thép.  
 
 

(210) 4-2015-19870 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Lê Xuân Vinh  (VN) 
759/5/20/34 hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-19871 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Xuân Vinh   (VN) 
759/5/20/34 hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).   
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-19872 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Minh Thân  (VN) 
Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (phụ kiện phòng tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi 
xịt nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-19873 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Mừng Quý  (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-19874 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Thị Hiền   (VN) 
Số nhà 07, ngõ 28, phố Đồng Tâm, thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán hương (nhang) thắp các loại; mua bán các vật phẩm tâm linh như: bát 
hương, lư hương, và các nguyên liệu làm hương.  

 

 
(210) 4-2015-19875 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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(210) 4-2015-19876 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.3; A26.3.6 
(591) Đỏ gạch, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quốc tế Thịnh 
Minh   (VN) 
Số 6, nhà B9, ngách 486/44, đường Ngô 
Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19877 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Phú Nông  (VN) 
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
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(210) 4-2015-19878 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Phú Nông  (VN) 
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-19879 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25; 2.5.6 
(591) Xanh tím than, đen, đỏ gạch, ghi, hồng 

tím, nâu, nâu nhạt, trắng, vàng cam, 
xanh, vàng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-19890 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hương  (VN) 
Thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng da, kem trị mụn trắng da mặt, kem dưỡng thể 

trắng da. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19892 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Minh  (VN) 
Số 1, ngách 299/15, đường Hoàng Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-19893 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) A5.3.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lục, xanh lam, xanh vàng, vàng, 

trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Cổ Bi  (VN) 
Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi: quả chuối, quả cam, quả ổi.  
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(210) 4-2015-19894 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 26.5.1; A1.1.10; A1.1.5; 18.3.23; 

18.3.21 
(591) Xanh lam, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Cường  (VN) 
Lô 17B, đường ĐH1, tiểu khu công 
nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim 

loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19895 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công nghệ xử lý nước Thịnh 
Phát  (VN) 
Khu Trung Tâm, xã Đông Phú, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị và máy móc để làm tinh lọc nước; quạt 

điện; thiết bị làm nóng nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-19896 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công nghệ xử lý nước Thịnh 
Phát   (VN) 
Khu Trung Tâm, xã Đông Phú, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị và máy móc để làm tinh lọc nước; quạt 

điện; thiết bị làm nóng nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen. 
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(210) 4-2015-19897 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi điện tử; đồ chơi 

âm nhạc, trò chơi âm nhạc và đồ để chơi có âm nhạc; bộ đồ chơi điện tử cầm tay; trò chơi 
và thiết bị điện tử cầm tay không dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; máy trò 
chơi viđêô độc lập có gắn phương tiện hiển thị; trò chơi điện tử trên máy tính, không dùng 
với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; thiết bị cho các trò chơi điện tử không dùng với 
màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; trò chơi viđêô không dùng với màn hiển thị hoặc màn 
hình ngoài; máy trò chơi giải trí; thiết bị giải trí có gắn phương tiện hiển thị; máy tính đồ 
chơi (không hoạt động được như máy tính thông thường); điện thoại đồ chơi (không hoạt 
động được như điện thoại thông thường); thiết bị điện tử cầm tay dạng đồ chơi; thiết bị âm 
thanh đồ chơi; hộp nhạc đồ chơi; dụng cụ âm nhạc đồ chơi; máy ghi âm đồ chơi để chơi 
các giai điệu và băng cát-xét; đô chơi chạy pin; máy trò chơi có cổng viđêô dùng với màn 
hiển thị hoặc màn hình ngoài; máy trò chơi độc lập có cổng viđêô; đồ chơi và trò chơi 
máy tính tương tác; bài lá; bộ phận và chi tiết nhỏ cho tất cả các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-19899 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 2.5.2; 2.1.12; 1.7.6; A1.7.7; A2.1.16 
(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  

(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền hình cáp; truyền qua vệ tinh; phát 

chương trình truyền hình qua internet; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội 
dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua 
truyền hình; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình 
truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua truyên hình cáp; truyền phát 
sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh 
và nội dung truyền thông giải trí qua truyền hình vệ tinh; truyền phát sóng chương trình, 
âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền 
thông giải trí theo yêu cầu; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực 
quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực 
quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua internet; 
truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, 
phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua mạng di động và không dây; truyền phát 
tập tin âm thanh và vi-đê-ô qua internet. 
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Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng chương trình truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
sản xuất chương trình truyền hình và chương trình giải trí truyền thông đa phương tiện; 
dịch vụ giải trí truyền hình, chương trình truyền hình cáp và chương trình truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình thường xuyên chuyên về tin tức, 
phim hài, kịch, truyền hình thực tế và nghệ thuật tạp kỹ qua internet, mạng không dây và 
di động; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình vi-đê-ô thường xuyên chuyên về 
tin tức, phim hài, kịch, truyền hình thực tế và nghệ thuật tạp kỷ qua internet, mạng không 
dây và di động; cung cấp chương trình truyền hình đang diễn ra chuyên về tin tức, phim 
hài, kịch, truyền hình thực tế và nghệ thuật tạp kỹ; cung cấp tạp chí trực tuyến, cụ thể là, 
các thư điện tử cá nhân trong lĩnh vực giải trí, ngươi nổi tiếng, truyền hình, phim ảnh, âm 
nhạc, thời trang, văn hóa dân gian hiện đại và lợi ích chung; cung cấp tin tức và thông tin 
trong lĩnh vực giải trí, người nổi tiếng, truyền hình, phim ảnh, âm nhạc, thời trang, văn 
hóa dân gian đại chúng và lợi ích chung thông qua internet, mạng di động và mạng trực 
tuyến không dây, và thông qua các ấn phẩm điện tử không tải xuống được, cụ thể là, sách, 
tạp chí, sách hướng dẫn và tờ rơi chuyên về thông tin liên quan đến giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-20310 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.09.2015 
(731) Công ty cổ phần gas Khánh 

Linh   (VN) 
Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hoá lỏng đóng bình (nhiên liệu).  
 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas hoá lỏng và 
gas tự nhiên.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý khí đốt, khí hoá lỏng, van gas, dây dẫn gas.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát: phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên và 
gas hoá lỏng.  

 
 

(210) 4-2015-21502 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.09.2015 
(531) 5.7.21; 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 

A7.1.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Đạ 
Huoai.  (VN) 
Tổ dân phố 4, thị trấn Mađaguôi, huyện 
Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Sầu riêng sơ chế, chế biến.  
 

Nhóm 31: Trái sầu riêng tươi.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2012-00175 34298 25.07.2013 31.07.2015     A01K 67/00 

1-2012-02476 36704 25.02.2014 20.08.2015     B65D 1/00 

1-2012-02591 32970 25.03.2013 12.08.2015     F02D 41/00 

1-2012-03726 34672 26.08.2013 04.08.2015     B65H 5/06 

1-2013-00227 35012 25.09.2013 14.08.2015     H01M 2/10 

1-2013-00347 34708 26.08.2013 29.07.2015     B23Q 5/00 

1-2013-00490 34731 26.08.2013 07.08.2015     H04N 21/443 

1-2013-00660 37130 25.03.2014 27.07.2015     B29C 45/26 

1-2013-00727 33959 27.05.2013 12.08.2015     B01D 46/00 

1-2013-00744 34495 25.07.2013 12.08.2015     F01M 3/00 

1-2013-00875 35705 25.11.2013 19.08.2015     B29C 45/02 

1-2013-01028 39424 27.10.2014 12.08.2015     F02N 11/00 

1-2013-01269 34583 25.07.2013 12.08.2015     F02F 1/24 

1-2013-02587 37689 26.05.2014 31.07.2015     F16F 3/50 

1-2013-02604 37691 26.05.2014 31.07.2015     F16F 9/32 

1-2013-02644 37692 26.05.2014 31.07.2015     B22D 17/22 

1-2014-00033 37820 26.05.2014 29.07.2015     H04W 27/04 

1-2014-00172 41649 27.04.2015 05.08.2015     H04W 72/04 

1-2014-00832 38476 25.07.2014 28.07.2015     A01N 59/20 

1-2014-01906 39625 27.10.2014 27.07.2015     A61K 31/662 

1-2014-01982 42013 25.05.2015 29.07.2015     D06B 7/04 

1-2014-02212 39697 27.10.2014 12.08.2015     B63B 25/16 

1-2014-02465 40060 25.11.2014 31.07.2015     A01N 43/48 

1-2014-02552 40328 25.12.2014 14.08.2015     C08L 3/00 

1-2014-02568 40635 26.01.2015 07.08.2015     C07C 311/47 

1-2014-02579 40334 25.12.2014 17.08.2015     H02G 3/08 

1-2014-02585 40336 25.12.2014 31.07.2015     C07D 285/08 

1-2014-02591 40084 25.11.2014 30.07.2015     C07D 471/04 

1-2014-02630 40341 25.12.2014 03.08.2015     G06F 12/08 

1-2014-02643 41304 25.03.2015 06.08.2015     A61K 31/225 

1-2014-02651 40095 25.11.2014 06.08.2015     A24F 47/00 

1-2014-02704 41310 25.03.2015 17.08.2015     E04G 11/36 

1-2014-02724 40110 25.11.2014 11.08.2015     F27D 1/00 

1-2014-02736 40650 26.01.2015 17.08.2015     E04B 1/343 

1-2014-02775 40121 25.11.2014 06.08.2015     A24D 3/04 

1-2014-02776 40122 25.11.2014 13.08.2015     A24F 47/00 

1-2014-02800 40363 25.12.2014 27.07.2015     C12P 19/02 

1-2014-02810 40130 25.11.2014 30.07.2015     B01F 3/04 
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1-2014-02812 40131 25.11.2014 06.08.2015     A24F 47/00 

1-2014-02845 40142 25.11.2014 17.08.2015     B30B 11/02 

1-2014-02887 41330 25.03.2015 21.08.2015     C08G 18/34 

1-2014-02892 41674 27.04.2015 03.08.2015     A61K 31/517 

1-2014-02919 40385 25.12.2014 29.07.2015     C07K 16/18 

1-2014-02920 39865 27.10.2014 07.08.2015     C07D 231/14 

1-2014-02926 41020 25.02.2015 31.07.2015     A01N 43/78 

1-2014-02935 40389 25.12.2014 27.07.2015     A01C 1/06 

1-2014-02936 40153 25.11.2014 27.07.2015     A61F 13/15 

1-2014-02937 40154 25.11.2014 27.07.2015     A61F 13/49 

1-2014-02947 40392 25.12.2014 29.07.2015     G06F 17/30 

1-2014-02953 40397 25.12.2014 03.08.2015     G01N 33/487 

1-2014-02958 40674 26.01.2015 21.08.2015     B60B 1/04 

1-2014-02959 40675 26.01.2015 07.08.2015     C03C 17/00 

1-2014-02961 40157 25.11.2014 30.07.2015     C08B 3/06 

1-2014-02967 40162 25.11.2014 30.07.2015     C07D 471/04 

1-2014-02973 40678 26.01.2015 31.07.2015     C12P 21/08 

1-2014-02985 40406 25.12.2014 19.08.2015     C07C 51/44 

1-2014-02998 40686 26.01.2015 11.08.2015     A61K 47/04 

1-2014-03004 40409 25.12.2014 05.08.2015     A61K 9/50 

1-2014-03005 40171 25.11.2014 28.07.2015     A61K 31/53 

1-2014-03006 40172 25.11.2014 12.08.2015     C01F 5/22 

1-2014-03012 40175 25.11.2014 06.08.2015     A24F 47/00 

1-2014-03016 40176 25.11.2014 07.08.2015     C10J 3/84 

1-2014-03018 40690 26.01.2015 31.07.2015     B65G 49/04 

1-2014-03019 40177 25.11.2014 11.08.2015     C07J 63/00 

1-2014-03027 40180 25.11.2014 20.08.2015     C07K 16/28 

1-2014-03035 40414 25.12.2014 05.08.2015     C07D 213/34 

1-2014-03055 40420 25.12.2014 18.08.2015     A01G 9/24 

1-2014-03064 41676 27.04.2015 12.08.2015     A61M 37/00 

1-2014-03067 41028 25.02.2015 30.07.2015     C12N 9/42 

1-2014-03070 40421 25.12.2014 03.08.2015     A61K 31/704 

1-2014-03083 42034 25.05.2015 21.08.2015     B65D 23/12 

1-2014-03088 41031 25.02.2015 11.08.2015     C12N 1/20 

1-2014-03089 40700 26.01.2015 20.08.2015     A61K 9/08 

1-2014-03090 42777 27.07.2015 17.08.2015     C07B 45/04 

1-2014-03097 40426 25.12.2014 30.07.2015     C23F 11/18 

1-2014-03113 41354 25.03.2015 18.08.2015     H04W 4/04 

1-2014-03127 40709 26.01.2015 10.08.2015     B26F 1/16 

1-2014-03136 40713 26.01.2015 21.08.2015     C07K 16/06 

1-2014-03144 40198 25.11.2014 28.07.2015     A01N 43/56 

1-2014-03147 40717 26.01.2015 12.08.2015     C07K 16/26 

1-2014-03148 41356 25.03.2015 30.07.2015     C07D 213/81 

1-2014-03158 41357 25.03.2015 13.08.2015     H04W 52/24 

1-2014-03159 41358 25.03.2015 19.08.2015     H04L 12/44 

1-2014-03161 40720 26.01.2015 21.08.2015     C02F 1/68 

1-2014-03173 40723 26.01.2015 04.08.2015     B29D 30/48 

1-2014-03180 40725 26.01.2015 18.08.2015     F25J 1/00 

1-2014-03188 40199 25.11.2014 21.08.2015     C07D 213/75 

1-2014-03202 41037 25.02.2015 18.08.2015     A01C 23/00 
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1-2014-03203 40438 25.12.2014 14.08.2015     H04W 60/04 

1-2014-03213 40732 26.01.2015 14.08.2015     H04B 1/40 

1-2014-03216 40204 25.11.2014 19.08.2015     A61K 8/67 

1-2014-03221 42778 27.07.2015 30.07.2015     A61K 9/08 

1-2014-03231 40441 25.12.2014 21.08.2015     C11D 9/26 

1-2014-03232 41040 25.02.2015 21.08.2015     C11D 3/04 

1-2014-03291 41051 25.02.2015 21.08.2015     C11D 3/04 

1-2014-03292 41052 25.02.2015 21.08.2015     C11D 3/04 

1-2014-03299 40753 26.01.2015 13.08.2015     A61F 13/15 

1-2014-03306 41376 25.03.2015 07.08.2015     C07D 235/02 

1-2014-03322 40762 26.01.2015 17.08.2015     C07K 16/46 

1-2014-03332 40766 26.01.2015 06.08.2015     C08J 3/075 

1-2014-03341 40767 26.01.2015 20.08.2015     C04B 7/13 

1-2014-03350 40772 26.01.2015 05.08.2015     A61K 33/00 

1-2014-03354 41055 25.02.2015 13.08.2015     B07B 4/02 

1-2014-03355 41699 27.04.2015 21.08.2015     C08F 290/00 

1-2014-03358 41057 25.02.2015 21.08.2015     A61K 8/19 

1-2014-03380 42053 25.05.2015 19.08.2015     H04R 11/02 

1-2014-03390 40783 26.01.2015 18.08.2015     F16D 13/52 

1-2014-03393 40786 26.01.2015 18.08.2015     H04N 21/2389 

1-2014-03396 40789 26.01.2015 03.08.2015     E05C 19/14 

1-2014-03440 41068 25.02.2015 21.08.2015     A61K 39/395 

1-2014-03450 40801 26.01.2015 20.08.2015     H04N 7/26 

1-2014-03453 40471 25.12.2014 31.07.2015     C02F 3/28 

1-2014-03458 40803 26.01.2015 31.07.2015     F23G 5/00 

1-2014-03462 42056 25.05.2015 21.08.2015     C11D 1/62 

1-2014-03464 40805 26.01.2015 27.07.2015     C12N 1/20 

1-2014-03520 40822 26.01.2015 10.08.2015     B26F 1/16 

1-2014-03528 40481 25.12.2014 31.07.2015     A23L 1/221 

1-2014-03530 40827 26.01.2015 03.08.2015     A61K 31/57 

1-2014-03551 42068 25.05.2015 12.08.2015     B01D 53/94 

1-2014-03552 40834 26.01.2015 17.08.2015     A61F 13/49 

1-2014-03572 42069 25.05.2015 21.08.2015     A61F 13/15 

1-2014-03576 40846 26.01.2015 10.08.2015     A23G 4/00 

1-2014-03581 40847 26.01.2015 17.08.2015     A61F 13/49 

1-2014-03582 40848 26.01.2015 17.08.2015     A61F 13/15 

1-2014-03606 41415 25.03.2015 21.08.2015     A61F 13/15 

1-2014-03620 40862 26.01.2015 10.08.2015     C07D 209/10 

1-2014-03625 40864 26.01.2015 17.08.2015     A61F 13/49 

1-2014-03710 40891 26.01.2015 12.08.2015     B01F 3/00 

1-2014-03717 41436 25.03.2015 29.07.2015     A61F 13/15 

1-2014-03718 41437 25.03.2015 29.07.2015     A61F 13/15 

1-2014-03797 41125 25.02.2015 03.08.2015     H02K 3/26 

1-2014-03849 42093 25.05.2015 18.08.2015     F16H 57/02 

1-2014-03877 41457 25.03.2015 13.08.2015     A24F 47/00 

1-2014-03888 41461 25.03.2015 13.08.2015     A01P 21/00 

1-2014-03917 41154 25.02.2015 30.07.2015     A44C 7/00 

1-2014-03928 41156 25.02.2015 21.08.2015     B22F 9/28 

1-2014-03933 41741 27.04.2015 05.08.2015     B32B 27/00 

1-2014-03996 41489 25.03.2015 29.07.2015     C25C 3/12 
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1-2014-03999 41491 25.03.2015 30.07.2015     A44C 17/02 

1-2014-04214 41536 25.03.2015 21.08.2015     C07D 213/81 

1-2014-04237 42800 27.07.2015 20.08.2015     B62J 37/00 

1-2014-04329 41552 25.03.2015 18.08.2015     E06B 9/15 

1-2014-04395 41569 25.03.2015 30.07.2015     C09D 167/00 

1-2015-00131 42830 27.07.2015 18.08.2015     B60R 25/00 

1-2015-00132 42831 27.07.2015 18.08.2015     B60R 25/00 

1-2015-00243 41615 25.03.2015 10.08.2015     C08J 5/18 

1-2015-00677 41964 27.04.2015 10.08.2015     C07D 207/36 

1-2015-00700 42886 27.07.2015 04.08.2015     C08K 3/04 

1-2015-00701 42887 27.07.2015 04.08.2015     C08K 3/04 

1-2015-00722 42600 25.06.2015 04.08.2015     A21B 3/16 

1-2015-00744 42356 25.05.2015 03.08.2015     A47K 11/00 

1-2015-00905 42909 27.07.2015 10.08.2015     C07K 7/06 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6259/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2006-00137  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2004 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg. Lower Parel, Mumbai - 
400013, India 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6260/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01731 17/11/2010 

1-2012-02268 31/12/2010 

1-2012-02335 06/01/2011 

1-2012-02336 06/01/2011 

1-2013-00175 16/09/2011 

1-2013-03610 25/04/2012 

1-2013-03680 27/04/2012 

1-2013-03758 26/04/2012 

1-2014-00253 31/05/2012 

1-2014-01039 20/08/2012 

1-2014-01325 27/08/2012 

1-2014-01781 31/10/2012 

1-2014-02027 23/10/2012 

1-2014-03996 28/04/2013 

1-2014-04418 30/05/2013 

1-2014-04420 31/05/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6262/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2006-01028 27/06/2006 

1-2008-02062 18/08/2008 

1-2008-02394 29/09/2008 

1-2009-01460 14/12/2007 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6263/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-01193 01/10/2009 

1-2014-03766 23/05/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6264/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-00069  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2007 

Mục sửa đổi: Bổ sung chủ đơn  

Bổ sung chủ đơn sau đây vào danh sách các chủ đơn khác: 

 Wyeth (US) 

 5 Giralda Farms, madison, New Jersey 07940, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6265/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-00069  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp  

1. Tên chủ đơn mới là:  

Wyeth LLC (US) 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6268/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-00074 07/06/2011 

1-2013-00359 06/11/2007 

1-2013-00414 15/07/2011 

1-2013-00448 15/07/2011 

1-2013-01159 21/09/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6271/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01930  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6273/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-02965  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6388/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02109  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2011 

Mục sửa đổi: Loại bỏ chủ đơn  

Loại bỏ hai chủ đơn sau đây ra khỏi danh sách các chủ đơn khác và bổ sung vào danh sách 
các tác giả khác:  

YAMASAKI Hiroshi (JP)  
c/o OSAKA N.E.D. MACHINERY CORPORATION, 5-12, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5500012 Japan 

MINAMI Tsutomu (JP)  

c/o OSAKA N.E.D. MACHINERY CORPORATION, 5-12, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5500012 Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6394/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00489  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở công nghiệp  

1. Địa chỉ chủ đơn mới là:  

 16 Rue Des Capucins, L-1313, Luxembourg 

            2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

            Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6395/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-00004 01/06/2007 

1-2010-01685 28/11/2008 

1-2010-01686 28/11/2008 

1-2013-00515 20/07/2011 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6396/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00819 03/09/2010 

1-2012-00943 03/09/2010 

1-2013-01093 07/09/2011 

1-2014-00719 23/05/2012 

1-2014-02008 14/12/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6397/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-00035  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

            1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là:  

 115 Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima-ken, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6398/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01241  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6399/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00165  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6400/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2002-00728 30/01/2001 

1-2003-00371 21/09/2001 

1-2009-02434 31/03/2008 

1-2010-02559 24/02/2009 

1-2011-03269 22/12/2004 

1-2011-03270 22/12/2004 

1-2011-03272 22/12/2004 

1-2012-03901 30/01/2001 

1-2014-00534 24/02/2009 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6401/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00464  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6402/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-02114  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6403/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03832  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6404/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01647  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6405/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-00887  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6406/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01532 17/02/2011 

1-2014-01392 01/11/2012 

1-2014-02896 28/02/2013 

1-2014-03288 30/09/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6424/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01170 07/10/2010 

1-2012-02126 17/12/2010 

1-2012-02321 26/01/2011 

1-2012-2400 12/01/2011 

1-2012-02446 21/01/2011 

1-2012-02796 04/03/2011 

1-2012-02929 04/03/2011 

1-2012-03688 18/05/2011 

1-2013-01016 30/08/2011 

1-2013-2000 08/12/2011 

1-2013-02337 26/01/2012 

1-2013-02685 27/01/2012 

1-2013-02686 27/01/2012 

1-2013-03360 28/03/2012 

1-2014-00367 27/06/2012 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở công nghiệp  

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 54, rue la Boetie 75008 Paris, France 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6425/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-01486  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6426/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01036  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2008 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6427/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01933  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6431/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-04057  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả  

            Bổ sung tác giả mới là: 

Tên đầy đủ: Vương Quang Khải 
Địa chỉ: 322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Quốc tịch: Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6432/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00791  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 

Trung tâm phát triển công nghệ cao - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6434/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00341  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6435/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03296  (220) Ngày nộp đơn 23/02/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6436/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02082 22/11/2012 

1-2014-03240 08/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6438/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03064  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6439/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00600 26/07/2012 

1-2014-00601 26/07/2012 

1-2014-00602 26/07/2012 

1-2014-00604 26/07/2012 

1-2014-00605 26/07/2012 
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1-2014-00606 26/07/2012 

1-2014-00607 26/07/2012 

1-2014-00608 26/07/2012 

1-2014-00609 26/07/2012 

1-2014-00610 26/07/2012 

1-2014-00611 26/07/2012 

1-2014-00612 26/07/2012 

1-2014-01783 07/11/2012 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp  

            1. Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 

 GOGORO INC. (KY) 
1900 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands 

2. Đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6440/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02211  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6442/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01510  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6443/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-02775  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6444/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-03209  (220) Ngày nộp đơn 01/05/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6445/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00145  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6446/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01930  (220) Ngày nộp đơn 05/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6447/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01435  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6448/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2004-00737 24/12/2002 

1-2008-01095 04/10/2006 

1-2009-02412 04/04/2008 

1-2011-01242 05/10/2009 

1-2011-01896 07/12/2009 

1-2011-02011 28/12/2009 

1-2011-03445 03/05/2010 

1-2011-03548 07/05/2010 

1-2012-01197 21/09/2010 

1-2012-01751 09/11/2010 

1-2012-01785 10/12/2010 

1-2012-03550 24/05/2011 

1-2012-03577 19/05/2011 

1-2013-00792 18/08/2011 

1-2013-00900 19/08/2011 

1-2013-01418 02/11/2011 

1-2013-01503 12/10/2011 

1-2013-01914 15/11/2011 

1-2013-02018 12/12/2011 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp  

            1. Tên chủ đơn mới là: 

             VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE (FR) 

            2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6735/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02211 08/07/2010 

1-2011-02724 06/04/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6736/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-02321 29/01/2009 

1-2012-03683 10/05/2011 

1-2013-03250 08/01/2009 

1-2013-03926 10/05/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6737/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-02919 02/03/2007 

1-2010-01648 14/11/2008 

1-2011-01280 02/11/2009 

1-2011-01281 29/09/2009 

1-2011-01505 29/10/2009 

1-2013-00061 02/05/2011 
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1-2013-00666 16/06/2011 

1-2013-00669 15/06/2011 

1-2013-00795 11/05/2011 

1-2013-01394 04/10/2011 

1-2013-03004 10/02/2012 

1-2013-03431 09/03/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6738/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01675 07/07/2008 

1-2008-01951 04/08/2008 

1-2009-00262 09/02/2009 

1-2009-02005 19/03/2008 

1-2012-01913 01/12/2010 

1-2013-01708 05/06/2013 

1-2013-02794 09/09/2013 

1-2013-03248 16/10/2013 

1-2013-03249 16/10/2013 

1-2013-03274 17/10/2013 

1-2013-03550 11/11/2013 

1-2013-03569 12/11/2013 

1-2013-03577 13/11/2013 

1-2014-01496 08/05/2014 

1-2014-01997 18/06/2014 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 330 Tập A (09.2015) 

 

 
1911 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6739/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02007  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6741/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2006-01515 17/02/2005 

1-2008-01398 17/02/2005 

1-2008-01411 17/02/2005 

1-2012-02121 26/02/2010 

1-2012-02182 26/02/2010 

1-2012-02183 26/02/2010 

1-2012-03654 19/05/2011 

1-2014-00784 27/08/2012 

1-2014-02028 03/09/2012 

1-2014-02029 19/11/2012 

1-2014-02031 03/09/2012 

1-2014-02032 03/09/2012 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308 - 310 tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6742/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-02574  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6743/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01266  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6744/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-01399  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6745/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-02857  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2009 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả   

            Bổ sung tác giả mới là: 

 Tên đầy đủ: Horn, Gavin B. 
Địa chỉ: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, USA 

Quốc tịch: Canada 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6747/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02285 09/02/2010 

1-2011-03282 04/08/2010 

1-2012-02122 22/12/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308 - 310 tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6748/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-03811 04/04/2013 

1-2014-03819 04/04/2013 

1-2014-03820 04/04/2013 

1-2014-03821 04/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308 - 310 tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6749/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00242  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 9390 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6750/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00103  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 9390 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6751/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-01583  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

 1. Tên đầy đủ: Đinh Quang Cường  
Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9, nhà Thí Nghiệm, 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Dương Thanh Quỳnh 
Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9, nhà Thí Nghiệm, 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6753/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03810  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

1. Tên đầy đủ: Andrew R. MARKS  
Địa chỉ: 12 Locust Avenue, Larchmont, NY 10538, United States of America 
Quốc tịch: Mỹ 

2. Tên đầy đủ: Jean-Louis PEGLION 
Địa chỉ: 5, AllÐe des BÐgonias, F-78110 Le Vesinet, France 

Quốc tịch: Pháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6754/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-01105  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên tác giả 

 Tên tác giả mới là: 

 MICHAEL, Bruce, Lachlan (AU) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6757/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01125  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE (CH) 

Route de Pre-Bois 20, ICC, 1215 Geneva (CH), Switzerland 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6761/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-00337  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 MM Bridge Co., Ltd. (JP) 

20-24, Kanonshinmachi 1-Chome, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6927/ TB-SHTT, ngày 30/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01134  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

 Tên đầy đủ: Võ Văn Tới  
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Địa chỉ: 6 Lake Shore Drive, Arlington, Ma 02474, USA 
           Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6929/ TB-SHTT, ngày 30/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00760  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Route St-Nicholas-de-Flüe 2, CH-1700, Fribourg, Switzerland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6930/ TB-SHTT, ngày 30/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00632  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung chủ đơn  

 Bổ sung chủ đơn mới là: 

            Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng 

236 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6985/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02615  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2010 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả  

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

            Tên đầy đủ: KOH, JAE HUYN 
 Địa chỉ: 103-608, Chowon Apt.,Mannyeon-Dong, Seo-gu Daejeon 302-740 Republic of 
Korea 

Quốc tịch: Hàn Quốc 

____________________________________________________________________________ 
 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6433/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

(210)  Số đơn: 2-2012-00295  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả   

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

1. Tên đầy đủ: Claudio ZAMORANO 
Địa chỉ: Avenida AmÐrico Vespucio No. 2101, Renca, Santiago, Chile 
Quốc tịch: Chile 

2. Tên đầy đủ: Bernardo VERA 
Địa chỉ: Avenida AmÐrico Vespucio No. 2101, Renca, Santiago, Chile 

            Quốc tịch: Chile. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6731/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 2-2014-00020  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần tư vấn S&B (S&B CONSULTANTS., CORP) 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6746/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 2-2011-00098  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6752/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

(210)  Số đơn: 2-2015-00118  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả   

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

 1. Tên đầy đủ: Đinh Quang Cường  
Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9, nhà Thí Nghiệm, 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Dương Thanh Quỳnh 
Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9, nhà Thí Nghiệm, 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6986/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015  

(210)  Số đơn: 2-2014-00347  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả   

Viện Địa chất và Địa vật lý biển -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6261/ TB-SHTT, ngày 17/07/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2014-01613 03/10/2014 

3-2014-01867 06/11/2014 
 

  

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

             Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
 Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố           
Hà Nội 

      2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 
                 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6437/ TB-SHTT, ngày 22/07/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2013-01776 08/11/2013 

3-2014-00633 25/04/2014 

3-2014-00782 21/05/2014 
 

  

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

            Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố           
Hà Nội 

    _______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6755/ TB-SHTT, ngày 28/07/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2013-00798 10/06/2013 

3-2013-01416 16/09/2013 

3-2014-00546 10/04/2014 

3-2014-01318 15/08/2014 

3-2014-01977 21/11/2014 

3-2015-00005 05/01/2015 
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 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Sanyang Motor Co., Ltd. (TW) 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2080/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-24845  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 2177 E. Warner Road, Suite 103, Tempe, Arizona 85284 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6988/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-04142  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trà và Cộng sự 
Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6990/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-00388  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ BROSS & cộng sự 
Phòng 1602A, tầng 16, toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6993/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-14445  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển Quang Minh 
Phòng 1202, Toà nhà HITTC, 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6994/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07184  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2015 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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            Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

            Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6996/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30548  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch  Vọng  Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6997/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30549  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch  Vọng  Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6998/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-24529  (220) Ngày nộp đơn 17/11/2011 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh 

Số 18, ngõ 281/5 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6999/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18003  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

            Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
           194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7000/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-11264 31/05/2013 

4-2013-18840 20/08/2013 

4-2013-17042 24/07/2014 

4-2014-17043 24/07/2014 

4-2014-17044 24/07/2014 

4-2014-31649 19/12/2014 

 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            Số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7001/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12108  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7002/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-12409  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2011 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 1, toà nhà CT1, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7003/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-08964  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ul. Swietokrzyska 6, 96-515 Teresin, POLAND 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7004/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-00185 06/01/2015 

4-2015-00186 06/01/2015 
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4-2015-00187 06/01/2015 

4-2015-00188 06/01/2015 

 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            Số 28, ngõ 163/1/4 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ,  quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7005/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07389  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 76A đường số 36, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7008/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-01429  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2013 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Nam Anh Việt Nam 
Xóm 2, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7009/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-25006  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2013 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Nam Anh Việt Nam 
Xóm 2, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7010/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-25661 01/11/2013 

4-2014-23881 06/10/2014 

4-2014-23882 06/10/2014 

4-2014-25860 27/10/2014 

 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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 Tên chủ đơn mới là: 

            Công ty cổ phần Diana Unicharm 

_______________________ 

 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7011/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-22048  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2013 

 Mục sửa đổi: Tách đơn 

            Tách đơn sang đơn mới mới là: 

 - Tách các sản phẩm (Nhóm 20: Bồn chứa bằng nhựa; thùng chứa chất lỏng bằng nhựa) sang 
đơn 4-2015-15085 đồng thời loại bỏ phần chữ “MIENTAY PLASTIC”. 
- Nhóm 11, 21 và (Nhóm 20: tấm nâng tải hàng bằng nhựa) giữ ở đơn 4-2013-22048 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7018/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02902  (220) Ngày nộp đơn 18/02/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7019/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20544  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2014 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7020/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-05368  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7021/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21468  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2013 
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 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 63 Thái Sơn, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7022/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-17745  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7023/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12166  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7024/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12167  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7025/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12168  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7026/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12169  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7027/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12165  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7028/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05028  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7029/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05027  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7030/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05026  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7031/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01661  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7032/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01662  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7033/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01663  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7034/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01664  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7035/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01665  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7036/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01666  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7037/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01667  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7038/ TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01660  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7226/ TB-SHTT, ngày 07/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-08822  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2015 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hanh 

 Thôn Hương Cát, xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7227/ TB-SHTT, ngày 07/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07126  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2015 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 30: Mì ăn liền; cà phê; trà (chè); ca cao; sô-cô-la; đường; muối; gạo; bột sắn hột; bánh 

mì; bánh nướng; bánh quy; bánh ngọt; bánh putđinh; bánh quy dẹt mỏng và nhỏ; bánh xăng 
đuých; kẹo; kem lạnh; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mì sợi; sốt 
may-on-ne; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
chế phẩm ngũ cốc. 

- Nhóm 03, 16, 21, 29, 32: giữ nguyên. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7228/ TB-SHTT, ngày 07/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07125  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2015 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 30: Mì ăn liền; cà phê; trà (chè); ca cao; sô-cô-la; đường; muối; gạo; bột sắn hột; bánh 

mì; bánh nướng; bánh quy; bánh ngọt; bánh putđinh; bánh quy dẹt mỏng và nhỏ; bánh xăng 
đuých; kẹo; kem lạnh; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mì sợi; sốt 
may-on-ne; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
chế phẩm ngũ cốc. 

- Nhóm 03, 16, 21, 29, 32: giữ nguyên. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7418/ TB-SHTT, ngày 12/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2003-02863  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2003 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7554/ TB-SHTT, ngày 14/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22047  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2014 
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 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH SUNSHINE CARE 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7555/ TB-SHTT, ngày 14/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22048  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH SUNSHINE CARE 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7556/ TB-SHTT, ngày 14/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22803  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH SUNSHINE CARE 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7557/ TB-SHTT, ngày 14/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22049  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH SUNSHINE CARE 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7262/ TB-SHTT, ngày 07/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28577  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7455/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-07297  (220) Ngày nộp đơn 07/04/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 

33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7488/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-30210  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc Tế  

Phòng 4A2, lầu 4, Toà nhà Han Nam, 65 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7491/ TB-SHTT, ngày 13/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21012  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2013 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tổ dân phố Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7502/ TB-SHTT, ngày 13/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-12517  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2012 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

LABORATOIRES BAILLEUL 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7527/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19816  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 

33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7542/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28531  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

 Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7545/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28530  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2013 
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 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

 Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7546/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2008-04295  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2008 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần SHCN INVESTIP-CN thành phố Hồ Chí Minh 

 31 Hàn Thuyên, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7548/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-17334  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2011 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 - Loại bỏ các nhóm 09, 18, 20, 22 và các dịch vụ: “Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, đặt hàng qua thư 
và phân phối đồ cắm trại và dã ngoại, sách, thức ăn, đồ ngũ kim và dụng cụ thể thao” trong 
nhóm 35 ra khỏi danh mục sản phẩm. 

 - Danh mục sản phẩm còn lại trong đơn 4-2011-17334 như sau: 

 Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo pacca, áo gilê, áo khoác, áo mặc bên ngoài có mũ trùm đầu, 
quần đùi, áo khoác đi mưa, quần yếm trượt tuyết, găng tay, găng tay hở ngón, quần áo lót, bít 
tất, bộ quần áo trượt tuyết, ghệt, quần soóc, khăn choàng, thắt lưng (trang phục); đồ đi chân, 
cụ thể là giày ống và giày; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, dải băng buộc đầu (trang phục) và mũ 
lưỡi trai. 

 Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, đặt hàng qua thư và phân phối quần áo. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7549/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-00111  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 234/9 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7550/ TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-30437  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2013 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

            Danh mục sản phẩm mới là: 

- Tách danh mục sản phẩm các nhóm 03, 08, 09, 10, 21, 24, 25 sang đơn đơn mới số 4-2015-14031. 

- Danh mục sản phẩm trong đơn 4-2013-30437 còn lại nhóm 05 không thay đổi 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7693/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-03558  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2013 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

            Danh mục sản phẩm mới là: 

 Nhóm 09: Dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ; dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết 
bị kiểm tra rò rỉ sử dụng áp suất không khí; dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ 
sử dụng khí hyđro; dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ sử dụng khí heli; và dụng 
cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ sử dụng thông tin về lưu lượng của khí nén; thiết 
bị đo áp suất; bộ cảm biến áp suất; bộ cảm biến áp suất vi sai; thiết bị đo lưu lượng (lưu 
lượng kế); bộ cảm biến lưu lượng; thiết bị điều chỉnh áp suất; bộ điều chỉnh áp suất; thiết bị 
điều chỉnh lưu lượng; thiết bị chỉ báo áp suất; thiết bị chỉ báo lưu lượng; thiết bị chỉ báo rò rỉ; 
và thiết bị định chuẩn nối với thiết bị kiểm tra rò rỉ khí để tạo ra sự rò rỉ mô phỏng; dụng cụ 
đo đường kính miệng ống phun sử dụng khí nén; máy và thiết bị đo đạc; máy kiểm tra khả 
năng chịu áp suất sử dụng áp lực chất lỏng. Tất cả các sản phẩm trên đây để sử dụng trong 
các ngành công nghiệp phương tiện xe cộ, máy bay, máy nông nghiệp, máy xây dựng, tủ 
lạnh, máy điều hoà không khí, hệ thống cấp nước, dụng cụ quang học và thiết bị văn phòng, 
linh kiện điện tử, đồ chứa đựng thực phẩm, đồng hồ, điện thoại di động. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7694/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10593  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7695/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13857  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7696/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20653  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7697/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28953  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

Số 8, ngõ 61/44/1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7698/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16310  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sao Bắc Đẩu 

Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7699/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02230  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sao Bắc Đẩu 

Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7700/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26511  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Cargill The Netherlands Holding B.V. 

 Evert van de Beekstraat 378, NL-1118 CZ Schiphol, the Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7701/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26510  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Cargill The Netherlands Holding B.V. 

 Evert van de Beekstraat 378, NL-1118 CZ Schiphol, the Netherlands 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7702/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21796  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7703/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21795  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7704/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21794  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7705/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21793  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7706/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21792  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7707/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21791  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7708/ TB-SHTT, ngày 19/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01839  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2015 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

            Loại bỏ các sản phẩm sau ra khỏi nhóm 12: 

 Săm lốp dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh xe dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8033/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15154  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8034/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15155  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8035/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15157  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8036/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15158  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8037/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15159  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8038/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15635  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8039/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15636  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8040/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16016  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8041/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16017  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8042/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16018  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8043/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16019  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8044/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16117  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8045/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16118  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8046/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16119  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8047/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16232  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8048/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16233  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8049/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-17654  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 
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 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8050/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-17655  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8051/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-17656  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8052/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18475  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8053/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18476  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8054/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20907  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2014 
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 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8055/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20274  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8056/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20275  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8057/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20276  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
   

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8058/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20277  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 330 Tập A (09.2015) 

 

 
1939 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8059/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20278  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8060/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20279  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8061/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-23717  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8062/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15153  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8063/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-16393  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 124 phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8064/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18550  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 124 phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8065/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-16394  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 124 phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8066/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-28353  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ¤ số 85, lô A2, khu đô thị mới Đại Kim, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8067/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30794  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2014 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần CVCorp 

 Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8068/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-00496  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2015 

 Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần CVCorp 

 Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8069/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11655  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Số 1A Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8070/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09133  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2015 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 1A Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8071/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31092  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2014 

 Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần thương mại vận tải Con Mèo  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8072/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09351  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 No.18, Fenggong S.Rd., Shengang Dist., Taichung City 42942, Taiwan  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8073/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-21914  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 43D/1 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8074/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31578  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Mùa Xuân  

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8075/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31577  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Mùa Xuân  

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8076/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31576  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Mùa Xuân  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8077/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31575  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Mùa Xuân  

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8078/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-09999  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2013 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm  

            Tách danh mục sản phẩm sang đơn mới: 

 Nhóm 25 được tách sang đơn mới 

 Đơn số 4-2013-09999 còn lại các nhóm sau: 05, 08, 10, 16, 20, 21, 24, 28   

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8079/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-05291  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8080/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20273  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2013 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8081/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-00512  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2015 

 Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8082/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16792  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2013 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8083/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13507  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8084/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13508  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8085/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22916  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8086/ TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24956  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2013 

 Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

            Loại bỏ một số sản phẩm trong nhóm 09 như sau: 

Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết 
bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; 
thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); 
thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thành hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi (nghe-nhìn); máy tính; thiết bị xử lý dữ 
liệu; máy vi tính; bao chuyên dụng để đựng điện thoại di động; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ từ 
được mã hoá; nhật ký điện tử (máy tính điện tử loại nhỏ); phần mềm máy tính dùng cho trò 
chơi điện tử (được ghi sẵn); chương trình máy tính được ghi sẵn; chuột máy vi tính (thiết bị 
xử lý dữ liệu); miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thước (dụng cụ đo); 
la bàn chỉ hướng; kính lúp (quang học); còi để gọi chó; điện thoại di động. 

_______________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6266/TB-SHTT, ngày 17/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2009-00069  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2007 

Bên chuyển giao:       
 WYETH, LLC (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A. 

Bên được chuyển giao:  

Emergent Product Development Seattle, LLC. (US) 

2401 Fourth Avenue, Suite 1050, Seattle, WA 98121, USA  

 Emergent Product Development Seattle, LLC. (US) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5080/TB-SHTT, ngày 15/06/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2013-00074 07/06/2011 

1-2013-00359 06/11/2007 
 

Bên chuyển giao:       
 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

 Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 
Bahamas 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6270/TB-SHTT, ngày 17/07/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2013-00414 15/07/2011 

1-2013-00448 15/07/2011 

1-2013-01159 21/09/2011 
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Bên chuyển giao:       
 ABBVIE INC. (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

 Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 
Bahamas 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6272/TB-SHTT, ngày 17/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01930  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2007 

Bên chuyển giao:       
 ABBVIE INC. (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

 Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 
Bahamas 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6274/TB-SHTT, ngày 17/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-02965  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2007 

Bên chuyển giao:       
 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên được chuyển giao:  

AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

 Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 
Bahamas 

_______________________ 
 

 

{ 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6389/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2011-00358 09/07/2009 

1-2012-00758 10/09/2010 

1-2012-02322 07/01/2011 
 

Bên chuyển giao:       
 Laboratories Fournier SAS (FR) 

42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, France 
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Bên được chuyển giao:  

INVENTIVA (FR) 

50, Rue de Dijon, 21121 DAIX, FRANCE 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6390/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-02202  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2010 

Bên chuyển giao:       
 GARIPOV Yury Aglyamovich (RU) 

ul. Vechernyaya, d. 11, Domodedovo, Moskovskaya obl., 142000, Russia 

Bên được chuyển giao:  

Athum Enterprises Limited (SC) 

 Trident Chambers, P.O. Box 1388, Victoria, Mahe, Seychelles 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6391/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2012-02708 14/09/2012 

1-2012-02797 21/09/2012 

 

Bên chuyển giao:       
 Oerlikon Textile GmbH & Co. KG (DE) 

Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Deutschland 

Bên được chuyển giao:  

SAURER GERMANY GMBH & CO. KG (DE) 

Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Deutschland 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6392/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2007-00514  (220) Ngày nộp đơn: 08/03/2007 

Bên chuyển giao:       
 LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL  (FR) 

3, Rue du Bourg l’AbbÐ 75003 Paris, France  

Bên được chuyển giao:  

BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG SARL (LU) 

 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, Grand-DuchÐ de 
Luxembourg 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6393/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2009-02664  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2008 

Bên chuyển giao:       
 Hayashi Kasei Co., Ltd. (JP) 

2-7, Tenjinbashi 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300041 Japan 

Bên được chuyển giao: 

1. Riken  (JP) 

2-1, Hirosawa, Wako-shi, Saitama 3510198 Japan  
2. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 Japan 

 Riken  (JP) là đồng chủ đơn với Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (JP) 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6428/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01881  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2011 

Bên chuyển giao:       
 1. JAMES BRADFORD KLINE (US) 

29 Lenape Drive, Morgantown, Pennsylvania 19543, United States of America 

2. LUIGI GRASSO (US) 

403 Barbara Lane, Bryn Mawr, Pennsylvania 19010, United States of America 

3. JARED SPIDEL (US) 

100 Wildbrier Rd, Downingtown, Pennsylvania 19335, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

MORPHOTEK INC. (US) 

210 Welsh Pool Road, Exton, Pennsylvania 19341, United States of America 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6429/TB-SHTT, ngày 22/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01881  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2011 

Bên chuyển giao:       
 1. TOSHIO IMAI (JP) 

84, Teranouchidori-omiyanishiiru-oinokumacho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 602-8405, 
Japan 

2. TETSU KAWANO (JP) 

3-25-8 Nishiokamoto, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0073, Japan 

3. YOSHIMASA SAKAMOTO (JP) 

20-18-408, Koshienguchi-kitamachi, Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8112, Japan 

4. MIYUKI NISHIMURA (JP) 

B-707, 2-3-1 Sinoharaobanoyama-cho, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-0015, Japan 

 5. TATSUO HORIZOE (JP) 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 330 Tập A (09.2015) 

 

 
1949 

5-18-4, Matsugaoka, Moriya-shi, Ibaraki, 302-0127, Japan 

6. KENZO MURAMOTO (JP) 

4-2-19 Ninomiya, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0051, Japan  

7. MORPHOTEK INC. (US) 

210 Welsh Pool Road, Exton, Pennsylvania 19341, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

Eisai R&D MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 
 6-10 Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8088, Japan  
Eisai R&D MANAGEMENT CO., LTD. (JP) là chủ đơn duy nhất 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6730/TB-SHTT, ngày 28/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-00561  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2009 

Bên chuyển giao:       
 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

2400 W. Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) là đồng chủ đơn với ALIMENTARY HEALTH LTD. (IE) 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6926/TB-SHTT, ngày 30/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-01475  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Bên chuyển giao:       
 CASIO COMPUTER CO., LTD. (JP) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Bên nhận chuyển giao:  

Teramikros, Inc. (JP) 

10-6, Imai 3-chome, Ome-shi, Tokyo 198-8555, Japan 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6928/TB-SHTT, ngày 30/07/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-00760  (220) Ngày nộp đơn: 12/08/2011 

Bên chuyển giao:       
 NUVO RESEARCH INC. (CH) 

1700 Fribourg, Chemin de Jolimont 14, c/o Stadelmann Treuhand AG, Switzerland 

Bên được chuyển giao:  

Nuvo Research AG (CH) 

1700 Fribourg, Chemin de Jolimont 14, c/o Stadelmann Treuhand AG, Switzerland 
 

 

________________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6676/TB-SHTT, ngày 27/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06080  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ mỹ 
phẩm vân anh  
124/7, phòng số 5, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Bên được chuyển giao:  

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm kim thuỷ 
61/19 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6989/TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-04142  (220) Ngày nộp đơn: 09/03/2012 

Bên chuyển giao:        

NOVARTIS AG  

4002 BASEL Switzerland  

Bên được chuyển giao:  

Novartis Tiergesundheit AG 

 Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6991/TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-00388  (220) Ngày nộp đơn: 08/01/2013 

Bên chuyển giao:        

Ninh Văn Giang 

Thôn 3 Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH EUROMADE Việt Nam 

Tổ dân phố Miêu Nha 3, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6992/TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-14445  (220) Ngày nộp đơn: 05/07/2013 

Bên chuyển giao:        

Nguyễn Huy Khánh  

Số 30, ngõ 281, tổ 48, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Eross Việt Nam 

Số 30, ngõ 281 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6995/TB-SHTT, ngày 31/07/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07184  (220) Ngày nộp đơn: 31/03/2015 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH sản xuất thương mại Tuấn Phương Nam 

25A đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Hiệp Phú 
766/10 quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7229/TB-SHTT, ngày 07/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-25006  (220) Ngày nộp đơn: 25/10/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Nam Anh Việt Nam 

Xóm 2, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Tô Quang Minh 
Xóm Trung Thành, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7230/TB-SHTT, ngày 07/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-01429  (220) Ngày nộp đơn: 21/01/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Nam Anh Việt Nam 

Xóm 2, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Tô Quang Minh 
Xóm Trung Thành, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7566/TB-SHTT, ngày 14/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-31149  (220) Ngày nộp đơn: 31/12/2013 

Bên chuyển giao:        

Etude Corporation  

191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea  

Bên được chuyển giao:  

Espoir Corporation 

100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8029/TB-SHTT, ngày 28/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05622  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần thiết bị truyền thông giáo dục Dân Xuân 

Tầng trệt, cao ốc A Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần thương mại điện tử Dân Xuân 
496 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7451/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04015  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Món Huế (VN) 

302-304 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH nhà hàng Món Huế 
7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7453/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19374  (220) Ngày nộp đơn: 19/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Món Huế (VN) 

302-304 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  
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Công ty TNHH nhà hàng Món Huế 
7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7454/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-07297  (220) Ngày nộp đơn: 07/04/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần thương mại dầu khí Tín Nghĩa 

1061 Đại Lộ Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển giao:  

Ông Nguyễn Hồng Hà 

489-D11, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7456/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18030  (220) Ngày nộp đơn: 05/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Võ Thị ánh Hồng 

Số 2, đường 11, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Oh Yeah 

Số 2, đường 11, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7457/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-21559  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH DE HEUS 

Lô G-2-CN, KCN Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH BEL Gà 

Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7458/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-11372  (220) Ngày nộp đơn: 11/05/2015 
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Bên chuyển giao:        

Phan Tất Thứ 

Tổ 70, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Hoà Anh 

18 nhà K2 Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7459/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10890  (220) Ngày nộp đơn: 19/05/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Linh Trung Tín 

100 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần xe điện quốc Tế HKBIKE LTT 

Lô số 17 mở rộng cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh 
Bắc Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7460/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31912  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNH Kim Trần 

304 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật công nghệ Anh Khoa 

376/95 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7461/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09911  (220) Ngày nộp đơn: 08/05/2014 

Bên chuyển giao:        
Biostime International Investment Limited 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Inslands 

Bên được chuyển giao:  

Mama10 Hong Kong Limited 

Unit No.3508, 35/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7462/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07017  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2015 

Bên chuyển giao:        
Bùi Văn Vĩnh 

Số 862 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần HILUX 

Số 862, đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7463/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07016  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2015 

Bên chuyển giao:        
Bùi Văn Vĩnh 

Số 862 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần HILUX 

Số 862, đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7464/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07015  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2015 

Bên chuyển giao:        
Bùi Văn Vĩnh 

Số 862 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần HILUX 

Số 862, đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7468/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-27154  (220) Ngày nộp đơn: 07/11/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần WELLNESS International 

38 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH PROFA 

516 Phan Xích Long, phường 03, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7471/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20558  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH một thành viên dược khoa - Trường đại học Dược Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần thương mại Dược Khoa 

Số 8, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7473/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10439  (220) Ngày nộp đơn: 14/05/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH Việt Accounting Academy 

Số nhà 7C, tổ 2, cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Văn Hoàng 

Số nhà 7C tổ 2, cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7475/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07010  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Mạnh Quân 

182/126 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bành Tân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Sĩ Huấn 

29/2 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7476/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04093  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2014 

Bên chuyển giao:        
Đỗ Văn Tín 

Số 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Cà Phê DHA 
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 Số 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7477/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-21218  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt 

19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú Tài 

 222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7478/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-22228  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2012 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH may mặc thương mại Tú Trang 

267/17 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH may mặc thương mại WIN JEANS 

 225/17-225/19-225/21 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7479/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-18450  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần sữa Sức Sống Việt Nam 

B9 khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Lê Văn Ký 

 Phòng 208 E2 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7480/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24477  (220) Ngày nộp đơn: 21/10/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần dược phẩm A.N.E.R Pháp 

Số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần dược phẩm CVI 

 Phòng 303, nhà B, số 352 Giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7481/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22672  (220) Ngày nộp đơn: 24/09/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần máy xây dựng Hà Nội 

Số 21 ngõ nghệ sĩ, đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu Hồng Phát 

 Số nhà 48, ngõ 124/55 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7482/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22671  (220) Ngày nộp đơn: 24/09/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần máy xây dựng Hà Nội 

Số 21 ngõ nghệ sĩ, đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu Hồng Phát 

 Số nhà 48, ngõ 124/55 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7483/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22673  (220) Ngày nộp đơn: 24/09/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần máy xây dựng Hà Nội 

Số 21 ngõ nghệ sĩ, đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu Hồng Phát 

 Số nhà 48, ngõ 124/55 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7484/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-26412  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2014 

Bên chuyển giao:        
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Đào Thị Hoàng Anh 

72/1 Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần Trang Trại đào Nguyên 

 Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thuỷ, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7485/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-26413  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2014 

Bên chuyển giao:        
Đào Thị Hoàng Anh 

72/1 Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần Trang Trại đào Nguyên 

 Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thuỷ, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7486/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-23132  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH bán lẻ Nhanh 

Phòng 702 tầng 7, Trung tâm thương mại Vân Hồ số 51 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần Vật Giá Việt Nam 

 Tầng 9 TTTM Vân Hồ, số 51 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7487/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-30210  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2013 

Bên chuyển giao:        
Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm Tương Lai 

C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Hồng Ngọc 

 26D Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7489/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2009-18535  (220) Ngày nộp đơn: 31/08/2009 
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Bên chuyển giao:        
PARIS MIKI HOLDINGS INC. (JP) 

1-7-7 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

Bên được chuyển giao:  

PARIS MIKI 

 33, Avenue de l’OpÐra-75002 Paris, France 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7490/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21012  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần Nam Anh Việt Nam 

Tổ dân phố Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Tô Quang Minh 

 Xóm Trung Thành, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7492/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04094  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2014 

Bên chuyển giao:        
Đỗ Văn Tín 

Số 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Cà Phê DHA 

 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7493/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04094  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2014 

Bên chuyển giao:        
Đặng Thị Ngọc 

Tổ 29, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân nhẫn cưới Thành Duyên 

 628 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7494/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03592  (220) Ngày nộp đơn: 09/02/2015 

Bên chuyển giao:        
Công ty trách nhiệm hữu hạn IBC PHARMACITE 

368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Trịnh Ngân Huyền 

 77 đường Trần Duy Hưng, tổ 14, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7495/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03591  (220) Ngày nộp đơn: 09/02/2015 

Bên chuyển giao:        
Công ty trách nhiệm hữu hạn IBC PHARMACITE 

368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Trịnh Ngân Huyền 

 77 đường Trần Duy Hưng, tổ 14, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7496/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24072  (220) Ngày nộp đơn: 16/10/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH một thành viên Long Gia Thái 

129 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Long Gia Thái D & D 

Đường số 3, cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7497/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06815  (220) Ngày nộp đơn: 02/04/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển D&G Việt Nam 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần DILIGO 

Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7498/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31676  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2014 

Bên chuyển giao:        
Delta Hotels Limited  

77 King Street W., Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, Ontario, M5K 
1G8, Canada 

Bên được chuyển giao:  

 Delta Hotels Limited Partnership 

77 King Street West, Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, Ontario, M5K 
1G8, Canada 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7499/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19910  (220) Ngày nộp đơn: 30/08/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Gia Nguyễn 

Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên Phong, xã đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7503/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02013  (220) Ngày nộp đơn: 24/01/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH quốc tế B&B Việt Nam 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần BIBOMARK 

A4, số 235 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7504/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29496  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP- Công ty CP 
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Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7508/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-26450  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2014 

Bên chuyển giao:        
Cà phê 1985 

7A/67 Thành Thái, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Lương Đình Dũ 

467/13 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7514/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-22382  (220) Ngày nộp đơn: 08/10/2012 

Bên chuyển giao:        
Cát Thị Oanh 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Lâm Oanh 

Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7518/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-05096  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2015 

Bên chuyển giao:        
Công ty cổ phần liên doanh SANA WMT 

Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga 

Số 45B, ngõ 162, đường Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7519/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11555  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giao nhận Thiên Niên Thanh 

18B đường số 2, cư xã Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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 Công ty TNHH kỹ thuật viễn thông Liên Hiệp Phát 

153A Bình Thới, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7520/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-29216  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2014 

Bên chuyển giao:        
Phùng Thị Ngọc Thanh 

1073/70 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Hoa Mặt Trời 

18A Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7521/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30432  (220) Ngày nộp đơn: 09/12/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH dược phẩm Olympia 

Số nhà 21 ngõ 46 đường Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thiết bị T & T 

Lô 13, khu tập thể công ty Công Nghệ Phẩm, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7528/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19816  (220) Ngày nộp đơn: 29/08/2013 

Bên chuyển giao:        
Hộ Kinh doanh Mạnh Tuấn 

Y2, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

 Bùi Thị Thuý Linh 

9§, A42, Kp 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7529/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-30452  (220) Ngày nộp đơn: 24/12/2013 

Bên chuyển giao:        
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Ngô Thị Hạnh 

A5-G092 đơn nguyên 1, khu nhà 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại H P Q Phú Quốc 

Tổ 3, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp 4, thị xã An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7536/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29493  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES  

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7537/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29497  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES  

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7538/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26717  (220) Ngày nộp đơn: 12/11/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES  

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 
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Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7539/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16570  (220) Ngày nộp đơn: 18/07/2014 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES  

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7540/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29494  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES  

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7541/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-29495  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        
Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES  

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7543/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28531  (220) Ngày nộp đơn: 02/12/2013 
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Bên chuyển giao:        
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 

16-5, Kanan 2-Chome, Minato-ku Tokyo 108-8215 Japan 

Bên được chuyển giao:  

 MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD 

3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401 Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7544/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-28530  (220) Ngày nộp đơn: 02/12/2013 

Bên chuyển giao:        
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 

16-5, Kanan 2-Chome, Minato-ku Tokyo 108-8215 Japan 

Bên được chuyển giao:  

 MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD 

3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401 Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7547/TB-SHTT, ngày 13/08/2015 

(210)  Số đơn: 4-2008-04295  (220) Ngày nộp đơn: 05/03/2008 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Dịch vụ – Thương mại Huy Nguyên 

236/4A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH điện lạnh SK 
60/11D ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 330 tập a (09.2015) 
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PHẦN VIII 
 

đính chính 
 

Đính chính đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 1-2014-04380, ngày nộp 25/11/2009  

Nội dung đính chính: Tên chủ đơn chủ đơn  

Đúng là: Smart Hub PTE. LTD 

________________________ 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 1-2014-02755, ngày nộp 18/08/2014  

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ đơn chủ đơn  

Đúng là: Plo 539, Jalan Keluli, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor, 
Malaysia 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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